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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
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MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách 
đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC 
NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC 

MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở 
Thoả ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 26669 
(21) 1-2007-02713 (51) 7 A47C  1/00,  3/00,  5/00 
(22) 02.02.2007 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/PH2007/000005  02.02.2007 (87) WO2008/075989 26.06.2008 
(30) 12006000591       21.12.2006 PH 
(71) HERVE JEAN PAUL LAMPERT  (PH) 

Zone 7, Birds of Paradise, Riverside, Canduman, Mandaue City, Cebu, Philippines 
(72) NICOLAS THOMKINS (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Sản phẩm nội thất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm nội thất bao gồm thân được đỡ bên trong bởi nhiều bộ 
phận khung liên kết với nhau, các bộ phân khung liên kết này tạo thành các khoảng 
trống xác định, bộ phận vỏ bọc cứng được bố trí để che một phần thân, bộ phận vỏ bọc 
cứng được gắn chặt vào các bộ phận khung và nhô qua các bộ phận khung và các 
khoảng trống xác định, vỏ bọc xác định một phần hình dạng bên ngoài, đường nét và 
hình dạng của thân một cách độc lập và khác với hình, dạng, và đường nét được xác 
định ban đầu bởi các bộ phận khung và các khoảng trống xác định, phương tiện để gắn 
chặt bộ phận vỏ bọc vào các bộ phận khung, ít nhất một kết cấu đan kết thứ nhất được 
bố trí trên và gắn chặt vào mặt ngoài của bộ phận vỏ bọc và định ra hoa văn bên ngoài 
cho bộ phận vỏ; và kết cấu đan kết thứ hai được bố trí trên các bộ phận khung và các 
khoảng trống xác định được để lộ ra không bị che phủ bởi bộ phận vỏ bọc.  
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(11) 26670 
(21) 1-2008-00193 (51) 7 C05G 1/00 
(22) 23.01.2008 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2008 
(71) Trần Ngọc Sơn Hải  (VN) 

Xóm II, thôn EATung, xã EANA, huyện KrôngAna, tỉnh Đắc Lắc 
(72) Trần Ngọc Sơn Hải (VN) 
(54) Thuốc kích thích hồ tiêu ra quả 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc kích thích cây hồ tiêu ra quả chứa N với tỷ lệ là 14%, K với 
tỷ lệ là 20%, S với tỷ lệ là 16% và các nguyên tổ vi lượng chiếm 750ppm. Thuốc phát 
huy thế mạnh của tiêu lá to, hoa ra đồng loạt, thuận tiện thu hoạch, năng suất cao, ổn 
định, chi phí thấp.  
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(11) 26671 
(21) 1-2008-01206 (51) 7 A23L  1/29,  1/30, A61K  31/202,  

31/7068,  31/7072,  31/7076,  31/708, 
A61P  1/12, A23L  1/201 

(22) 06.10.2006 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/NL2006/050248    06.10.2006 (87) WO2007/046699 26.04.2007 
(30) 05023029.1         21.10.2005 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2009 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 
(72) SCHMITT, Joachim (DE), BOEHM, Gunther (DE), BEERMANN, Christopher (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm để kích thích tính nguyên vẹn màng ngăn ruột sau 

khi sinh không tự nhiên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để nuôi và kích thích sức khoẻ cho trẻ sơ sinh được sinh 

ra bằng thủ thuật Cesar, chế phẩm này chứa axit béo đa bất bão hoà mạch dài và/hoặc 
nucleotit.  
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(11) 26672 
(21) 1-2008-01423 (51) 7 A61K  39/395,  31/00, A61P  19/02, 

C07K  16/28 
(22) 14.11.2006 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2006/044290  14.11.2006 (87) WO2007/059188 24.05.2007 
(30) 60/737,291       15.11.2005 US 

60/864,463       06.11.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2009 
(71) 1. F. HOFFMANN - LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, Switzerland 
2. BIOGEN IDEC INC.  (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, United States of America 
3. GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 

(72) TOTORITIS, Mark  (US), SHAW, Timothy, Mark (GB), AGARWAL, Sunil (US), 
YOCUM, David (US), KELMAN, Ariella (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Vật dụng được sản xuất chứa kháng thể CD20 để điều trị bệnh 

tổn thương khớp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các vật dụng được sản xuất bao gồm đồ chứa kháng thể CD20 và 

gói hướng dẫn điều trị tổn thương khớp ở đối tượng. Các vật dụng này là rất hữu ích 
trong việc điều trị tổn thương khớp cho đối tượng.  
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(11) 26673 
(21) 1-2009-00010 (51) 7 A61K 35/78 
(22) 05.01.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2009 
(75) Phàng Sao Vàng  (VN) 

Suối Vạch, Kim Bon, Phù Yên, Sơn La 
(54) Phương pháp chiết xuất dược chất từ lá cây Gấu tàu Ngôi sao 

trắng và dược phẩm chứa dược chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết xuất dược chất từ lá cây Gấu tàu ngôi sao trắng. 

Sáng chế cũng đề cập đến dược chất thu được từ phương pháp này và dược phẩm chứa 
dược chất này. 
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(11) 26674 
(21) 1-2009-00517 (51) 7 A61K  38/16, A61P  9/10 
(22) 01.08.2007 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2007/074997  01.08.2007 (87) WO2008/027687 06.03.2008 
(30) 60/823,868       29.08.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2010 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, United States of America 
(72) KUEBLER, Peter (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ kit chứa tenecteplaza để điều trị bệnh đột quỵ do thiếu 

máu cục bộ cấp tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit bao gồm (1) đồ chứa tenecteplaza và (2) các hướng dẫn sử 

dụng tenecteplaza để điều trị bệnh đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính ở người.  
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(11) 26675 
(21) 1-2009-01236 (51) 7 A01K 67/033 
(22) 12.06.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2009 
(75) Kiều Văn Giỏi  (VN) 

Khu phố 5, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(54) Thiết bị và quy trình nuôi trùn quế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nuôi trùn được cải tiến được thiết kế các chi tiết làm thông 
thoáng và phương tiện ngăn cản hiệu quả sự xâm nhập của các sinh vật thiên địch của 
trùn quế và qui trình nuôi trùn quế theo quy mô công nghiệp nhỏ phù hợp với hộ gia 
đình, trong đó sử dụng thức ăn nuôi trùn là phân rút từ hầm cầu phân dế rác thải thực vật 
được xử lý thích hợp. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
16 

(11) 26676 
(21) 1-2009-01237 (51) 7 A01K 67/033 
(22) 12.06.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2009 
(75) Kiều Văn Giỏi  (VN) 

Khu phố 5, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(54) Thiết bị nuôi dế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nuôi dế với cấu trúc nhỏ gọn, được thiết kế các chi tiết làm 
thông thoáng, dễ theo dõi đến quá trình phát triển, chăm sóc, tránh thất thoát, dễ làm vệ 
sinh, dễ thu hoạch sản phẩm, ngăn chặn hiệu quá sự xâm nhập các sinh vật gây hại dế, để 
nuôi dế theo quy mô công nghiệp phù hợp với quy mô gia đình. Thiết bị nuôi dế bao 
gồm các hộp nuôi dế có dạng hình khối hộp tách biệt và xếp chồng lên nhau được, mỗi 
hộp gồm: các lỗ thông khí (1) được tạo ra ở mặt trên và phần trên của các thành bên của 
hộp nuôi dế; các cửa (2, 3, 4) để mở ra, đóng vào được bố trí ở mặt trước của hộp nuôi 
dế, cửa ở trên cùng (2) có các lỗ thông khí (1); giá đỡ (9) được bố trí ở bên trong hộp để 
đỡ các rÕ (8), trong rÕ (8) có rơm và/hoặc giấy; cặp khe trên và cặp khe dưới được tạo ra 
ở mặt trong của hai thành bên, ở bên dưới giá đỡ, cặp khe trên ở bên trên cặp khe dưới; 
vách ngăn trên (5) có lỗ được lắp tháo rà được vào cặp khe trên; vách ngăn dưới (6) kín 
được lắp tháo ra được vào cặp: khe dưới; ngăn kéo (7) được bố trí ở bên dưới cặp khe 
dưới (6) để dọn vệ sinh và thu hoạch sản phẩm. 
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(11) 26677 
(21) 1-2009-01243 (51) 7 A01N  37/22,  47/36, A01P  13/00 
(22) 25.10.2007 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2007/009262  25.10.2007 (87) WO2008/058617 22.05.2008 
(30) 06023528.0       13.11.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2010 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schawarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 
(72) KOTZIAN, Georg Rudiger (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ hiệp đồng và phương pháp phòng trừ thực vật 

không mong muốn 
  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ hiệp đồng chứa (i) hợp chất có công thức (I), 
trong đó M, n, r và s như được xác định trong yêu cầu bảo hộ và (ii) lượng có hiệu quả 
hiệp đồng của pretilachlor. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm tăng cường hiệp 
đồng hoạt tính diệt cỏ của hợp chất có công thức I và đến phương pháp phòng trừ thực 
vật không mong muốn.  
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(11) 26678 
(21) 1-2009-02226 (51) 7 A23L  1/0524, A23D  9/02, A23L  

1/29,  1/30,  1/308, A61P  3/04,  3/10 
(22) 21.03.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/NL2008/050165   21.03.2008 (87) WO/2008/115062 25.09.2008 
(30) PCT/NL2007/050121      22.03.2007 NL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 
(72) STAHL, Bernd (DE), ALLES, Martine Sandra (NL), BORGMANN, Brigitte Antonia 

Maria  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm ngũ cốc dinh dưỡng chứa chất xơ dành cho trẻ sơ 

sinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ngũ cốc dinh dưỡng chứa chất xơ bán lỏng và/hoặc bán 

rắn thích hợp để hỗ trợ giai đoạn ăn dặm trong đó trẻ sơ sinh chuyển từ chế độ ăn có sữa 
mẹ hoặc thức ăn lỏng dành cho trẻ sơ sinh sang thức ăn rắn dành cho người trưởng 
thành, bao gồm axit cacbohydrat uronic có mức độ polyme hoá (DP) từ 10 đến 300 và 
việc sử dụng các chế phẩm này.  
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(11) 26679 
(21) 1-2009-02397 (51) 7 C09K  3/00 
(22) 02.05.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2008/005677  02.05.2008 (87) WO2008/140694 20.11.2008 
(30) 11/746,657       10.05.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) VALSPAR SOURCING, INC  (US) 

P.O. Box 1461, Minneapolis, Minnesota 55440, United States of America 
(72) HERTZ Sanford Lee (US), DARASKEVICH Ed (US), TAO William (US), 

NETHERTON Jason J. (US), GEBHARD Matthew S. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp và phương pháp tạo màu cho bề mặt nền xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp và phương pháp được làm thích ứng để tạo màu cho các bề 
mặt nền bê tông. Đặc biệt, sáng chế đề cập đến hỗn hợp và phương pháp được làm thích 
ứng để xử lý các bề mặt bê tông có ưu điểm là sử dụng dung dịch trên cơ sở axit không 
ăn mòn.  
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(11) 26680 
(21) 1-2009-02615 (51) 7 F02M 27/00, F02B 23/00, H05H 

1/00 
(22) 07.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2009 
(75) Nguyễn Xuân Trường  (VN) 

Số nhà 20, khu Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội 
(54) Hệ thống đánh lửa cao áp công suất của động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống đánh lửa cao áp công suất của động cơ đốt trong  bao gồm 
các nguồn điện (1); (2) bộ tụ điện 3 để tiếp nhận năng lượng điện nguồn, chờ phóng điện 
khi Pít tông nén đến điểm chết trên; máy biến thế điện (4) để tăng hiệu điện thế nhằm 
tạo cường độ điện trường mạnh ở trong buồng đốt; bộ góp điện (5) nhờ hệ thống dẫn 
động của động cơ đốt trong quay theo chu kỳ hút, nén, nở, xả để điều hành chu kỳ nạp 
điện và phóng điện của bộ tụ điện (3); chùm tia lửa điện công suất lớn phóng qua không 
khí nén ở trong buồng đốt, ở đó có 0,015% hạt nhân đơteri hoà tan trong độ ẩm không 
khí sẽ gây phản ứng nhiệt hạch toả nhiệt tạo nội năng đẩy Pít tông sinh công.  
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(11) 26681 
(21) 1-2009-02814 (51) 7 B09C 1/10 
(22) 25.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2009 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

(72) Đặng Thị Cẩm Hà  (VN), Nguyễn Bá Hữu  (VN) 
(54) Quy trình xử lý đất nhiễm dioxin bằng phương pháp phân huỷ 

sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý đất nhiễm dioxin bằng phương pháp phân huỷ sinh 

học. Phương pháp này đặc trưng ở chỗ các chất hữu khó phân huỷ có độc tính cao được 
chôn lấp kết hợp với xử lý sinh học bằng cách kích thích cả 4 nhóm vi sinh vật bản địa 
chính tham gia phân hủy sinh học các chất ô nhiễm trong đất, trầm tích bằng chế phẩm 
dinh dưỡng, các chất cảm ứng thích hợp, có bổ sung vào hố chôn lấp các chất độn có 
nguồn gốc thực vật, tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật hoạt động ở cả điều kiện hiếu khí, vi 
hiếu khí và kị khí bắt buộc nhằm tăng tốc quá trình phân huỷ các chất hữu cơ độc này.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
22 

(11) 26682 
(21) 1-2009-02820 (51) 7 C04B 7/00, 7/17 
(22) 25.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2009 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Hóa 

chất Thạch An  (VN) 
Số 11/132, đường Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Văn Giang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bột tách đá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột tách đá bằng vôi nung và các vật liệu xây 
dựng, hóa chất thông dụng dùng trong khai thác đá khối và phá dỡ bê tông bao gồm các 
bước: tuyển chọn vôi nung đã được làm nguội bằng không khí tự nhiên nghiền đến cỡ 
hạt 75μm đến 1,5mm có hàm lượng CaO và MgO từ 80 đến 96% khối lượng, nhiệt độ 
tôi ≥850C, thời gian tôi ≥7 phút; sau đó phối trộn với bồ hãng có hàm lượng cacbon 
≥90% khối lượng với kích thước hạt ≤ 0,5mm và các phụ gia kết dính thủy lực và phụ 
gia hóa dẻo. Tỷ lệ phần trăm các thành phần theo khối lượng đưa vào phối trộn là: vôi 
nung nghiền 75 đến 92%, bồ hãng 3 đến 15%, phụ gia kết dính: 2 đến 10%, phụ gia hóa 
dẻo: 0,1 đến 3%. Các thành phần trên được trộn đều trong thùng trộn quay đảo 2 chiều 
tốc độ chậm 15-20 vòng/phút trong thời gian 30 phút.  
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(11) 26683 
(21) 1-2009-02824 (51) 7 B28B 1/20 
(22) 28.12.2009 (43) 25.07.2011 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị phun bê tông ly tâm để sản xuất thanh bê tông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phun bê tông ly tâm để sản xuất thanh bê tông là thiết bị 
đúc thanh bê tông mà mặt bên ngoài không có bọt khí dùng để trang trí trong điều kiện 
cấp phối đủ nước và sự lèn chặt các hạt do lực ly tâm nên bê tông có cường độ cao. Thiết 
bị này dùng tay đập quay tròn đập từ bên trong cấp phối bê tông lỏng, làm cho các hạt 
trong cấp phối bị bắn đi theo lực ly tâm và nén chặt vào thành khuôn, các bọt không khí 
có lực ly tâm nhỏ nên bị lấn vào bên trong và bị đuổi dần lên trên miệng khuôn thoát ra 
ngoài do tay đập được kéo dần lên.  
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(11) 26684 
(21) 1-2009-02845 (51) 7 E04H 17/11, 17/16, E04F 17/18, 

F16B 7/00 
(22) 29.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2009 
(75) MYOUNG - SU KIM   (KR) 

503 hyowon village na 569-3 Sibjung - dong, Bupyoung - Ku Inchon Korea.  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận nối dùng cho các chi tiết thẳng 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ phận nối dùng cho các chi tiết thẳng của kết cấu vách cho phép 
hàng loạt các ray dẫn hướng, hàng rào và các ống được lắp theo theo ý muốn một cách 
thuận tiện. Bộ phận nối gồm thân giữa có dạng hình khuyên; ít nhất một phần có dạng ổ 
cắm (6), một đầu của phần có dạng ổ cắm này được nối vào thân giữa và đầu kia được 
nối với chi tiết thẳng, như ống, dây hoặc thanh, và phương tiện ray mà nối thân giữa và 
phần có dạng ổ cắm sao cho phần có dạng ổ cắm có thể dịch chuyển dọc theo bề mặt 
theo chu vi ngoài của thân giữa.  
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(11) 26685 
(21) 1-2009-02866 (51) 7 F04B 47/02 
(22) 30.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2009 
(75) Vũ Tuyên  (VN) 

Số nhà 15, ngõ 1132, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Máy bơm nước chạy bằng xe gắn máy có cơ chế truyền động 

bằng con lăn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bơm nước chạy bằng xe gắn máy có cơ chế truyền động bằng 

con lăn để bơm nước chữa cháy. Giải pháp truyền năng lượng từ động cơ xe máy sang 
máy bơm dựa trên chuyển động quay khi lốp xe tiếp xúc với con lăn. Khi bánh xe quay, 
lực ma sát làm quay con lăn (2). Con lăn gắn đồng trục với cánh bơm trong buồng li tâm 
(1) nên cánh bơm sẽ quay cùng tốc độ với con lăn. Kết quả là nước được hút vào qua cửa 
(4) và đẩy ra theo cửa (5). Các chi tiết gối đỡ (3), thân bơm (6), tấm ván (7) dùng để liên 
kết các bộ phận của máy thành một hệ vững chắc.  
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(11) 26686 
(21) 1-2009-02868 (51) 7 E04C  1/00, B28B  7/22 
(22) 30.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2009 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

A 201 nhà M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất gạch bê tông nhẹ và gạch bê tông nhẹ 

được tạo ra bởi quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất gạch bê tông nhẹ và gạch bê tông nhẹ được tạo ra 

bởi quy trình này. Quy trình sản xuất gạch bê tông nhẹ bao gồm: bước chuẩn bị khuôn 
đúc, trong đó khuôn đúc được tạo bởi bốn tấm bao ngoài được lắp với nhau thành hộp 
bốn mặt bởi các phương tiện liên kết dạng vấu-vấu và các tấm vách ngăn ngang và dọc 
được lắp vào bốn tấm bao ngoài bởi các phương tiện liên kết dạng vấu-rãnh và dạng 
rãnh-rãnh, để tạo ra các ô đều nhau trong hộp bốn mặt; bước lắp các khối xốp vào trong 
các ô của khuôn đúc, trong đó các khối xốp được chế tạo sẵn và có kích thước định 
trước, và các khối xốp này được cắm các chốt định vị để định vị các khối xốp này cố 
định trong mỗi ô của khuôn đúc; bước bơm bê tông nhẹ vào các ô của khuôn đúc mà 
trong đó đã được bố trí khối xốp; và bước tháo lần lượt các tấm vách ngăn dọc, các tấm 
vách ngăn ngang và các tấm bao ngoài sau 24 giờ bơm bê tông nhẹ ở bước trên.  
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(11) 26687 
(21) 1-2009-02876 (51) 7 C08L 15/02 
(22) 31.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2009 
(71) 1. Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không - Không quân   (VN) 

166, Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
2. Công ty Cổ phẩn Cao su Sao Vàng   (VN) 
231 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

(72) Nguyễn Hữu Đoàn  (VN), Lê Công An  (VN) 
(54) Hợp phần cao su chống thấm khí cho lốp máy bay bơm hơi 

không săm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần cao su chống thấm khí nhằm cải thiện tính chống thấm 

khí đồng thời tăng khả năng liên kết với lớp vải thân lốp (độ bền kết dính) của lớp cao su 
thay săm (innerliner), thích hợp để chế tạo lốp máy bay bơm hơi không săm. Hợp phần 
này bao gồm các thành phần theo tỷ lệ dưới đây (% khối lượng) :  
- Cao su thiên nhiên:  28,28 - 30,67  
- Cao su tổng hợp clobutyl:  30,90 - 31,90  
- Than đen kỹ thuật N660:  29,45 - 30,10  
- Dầu công nghệ:  3,07 - 3,61  
- Chất phòng lão hoá:  1,41 - 1,50  
-Chất trợ lưu hoá:  2,90 - 3,00  
- Chất lưu hoá:  1,60 - 1,61.  
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(11) 26688 
(21) 1-2010-00035 (51) 7 E02D  29/00 
(22) 06.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2010 
(75) 1. TSUNG-TE LIN  (TW) 

3F., No. 2, Ln. 272, Fugang St., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan 
2. KUO-WEI CHEN  (TW) 
8F.-11, No. 46, Kunming St., Wanhua Dist., Taipei City 108, Taiwan 
3. TING-WEI HSU  (TW) 
14F., No. 33, Ln. 111, Da'an Rd., Shulin City, Taipei County 238, Taiwan 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu liên kết bao tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu liên kết bao tải bao gồm tấm. Hai đầu của một bề mặt của 
tấm được cung cấp tương ứng các phần nhô ra thứ nhất được bố trí cách nhau và phía sau 
của mỗi phần nhô ra thứ nhất được bố trí với khoảng hở thứ nhất. Hai đầu của bề mặt kia 
của tấm được bố trí tương ứng với các phần nhô ra thứ hai được bố trí cách nhau và nhô 
ra theo hướng ngược lại của các phần nhô ra thứ nhất, và phía sau của mỗi phần nhô ra 
thứ hai được bố trí với khoảng hở thứ hai. Các phần nhô ra thứ hai ở một đầu của tấm 
được bố trí xen kẽ với các phần nhô ra thứ nhất ở đầu đó. Khi bất kỳ hai kết cấu liên kết 
nào được nối với nhau và được đặt ở giữa các bao tải thứ nhất và ở giữa các bao tải thứ 
hai mà xếp chồng trên các bao tải thứ nhất, các phần nhô ra thứ nhất và thứ hai đâm 
tương ứng vào trong các bao tải thứ nhất và thứ hai để liên kết các bao tải thứ nhất và thứ 
hai vững chắc. 
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(11) 26689 
(21) 1-2010-00122 (51) 7 E04B 1/12, E04C  
(22) 18.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2010 
(75) Nguyễn Tấn Khoa  (VN) 

22/28 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Bê tông nhẹ cốt liệu gáo dừa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bê tông nhẹ cốt liệu gáo dừa với các thành phần là xi măng, cát, 
gáo dừa và nước. Bê tông này có khối lượng thể tích là 1400 - 1700 kg/m3 đây là loại bê 
tông nhẹ, và được tạo hình thành dạng tấm theo kích thước mong muốn bằng phương 
pháp rung ép.  
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(11) 26690 
(21) 1-2010-00142 (51) 7 E04C 2/04 
(22) 19.01.2010 (43) 25.07.2011 
(75) Trần Khánh Dương   (VN) 

Số 161 Tây Ga, tổ 18, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Gạch và khuôn định hình để sản xuất gạch này 

  (57)    Sáng chế đề xuất gạch có dạng hình hộp chữ nhật, trong đó mặt trước và mặt sau của 
viên gạch là mặt phẳng. Một mặt cạnh dọc của viên gạch có đường rãnh âm ở giữa chia 
mặt cạnh dọc này làm hai phần bằng nhau. Mặt cạnh dọc đối diện của viên gạch có 
đường gân dương ở giữa chia mặt cạnh dọc này làm hai phần bằng nhau. Một mặt cạnh 
ngang của viên gạch có một đường rãnh âm ở giữa chia bề mặt này làm hai phần bằng 
nhau và mặt cạnh ngang đối diện của viên gạch có một đường gân dương ở giữa, chia bề 
mặt này làm hai phần bằng nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khuôn định hình để 
sản xuất gạch, trong đó khuôn này bao gồm tấm ép trên, thân khuôn và tấm ép dưới.  
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(11) 26691 
(21) 1-2010-00414 (51) 7 F16H 59/02 
(22) 22.02.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 338/CHE/2009 17.02.2009 IN 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED   (IN) 

Jayalahshmi Estate, 24 (old # 8), Haddows Road, Chennai 600006, lndia  
(72) Samraj Jabez DHINAGAR  (IN), Ranjit Nandkumar PHALTANE (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm sang số dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe cộ, cụ thể là đề cập đến cụm sang số dùng cho xe máy bao gồm 
bộ phận sang số (204), trục sang số (106) được nối với bộ phận sang số (204), và bộ 
khởi động điện cơ (202) được ghép với trục sang số (106). Bộ khởi động điện cơ (202) 
bao gồm cụm hộp số của bộ khởi động (308) và động cơ (306). Cụm hộp số của bộ khởi 
động (308) được ghép với trục động cơ (410) của động cơ (306) và trục ra (214) của 
cụm hộp số của bộ khởi động (308) được ghép với trục sang số (106). Bộ khởi động điện 
cơ (202) khởi động trục sang số (106), mà đến lượt nó khởi động bộ phận sang số (204) 
được bố trí để sang số cho xe.  
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(11) 26692 
(21) 1-2010-00703 (51) 7 A01N  43/40,  43/22,  43/58,  43/90,  

47/30,  37/42,  43/36,  43/68,  47/02,  
47/34,  37/52,  43/56,  43/707,  47/06,  
47/38 

(22) 13.09.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2008/007609 13.09.2008 (87) WO2009/043442 09.04.2009 
(30) 10 2007 045 922.1       26.09.2007 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) HUNGENBERG, Heike  (DE), JESCHKE, Peter (DE), VELTEN, Robert  (DE), 

THIELERT, Wolfgang  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hoạt chất, phương pháp kiểm soát loài động vật gây 

hại, phương pháp điều chế chế phẩm trừ sâu và diệt ve và hạt 
giống được xử lý bằng các tổ hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp hoạt chất chứa thứ nhất là ít nhất một hợp chất đã biết 
có công thức (I)  

 

 
  
 

trong đó R1 và A có nghĩa như đã có trong bản mô tả, và thứ hai là ít nhất một chất hoạt 
tính đã biết khác từ nhóm các phân tử vòng lớn, các carboxyl hoặc các nhóm khác, và rất 
phù hợp để kiểm soát các loài động vật gây hại và các loài ve không mong muốn. Sáng 
chế còn đề cập đến các phương pháp kiểm soát các loài động vật gây hại, các phương 
pháp điều chế các chế phẩm trừ sâu và diệt ve và các hạt giống được xử lý bằng các hỗn 
hợp này. 
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(11) 26693 
(21) 1-2010-00781 (51) 7 F21K  7/00 
(22) 30.03.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 098224862 31.12.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2011 
(71) UNISTAR OPTO CORPORATION  (TW) 

6th Fl., No.142 An-Kang Road, Neihu, Taipei, Taiwan 
(72) LIN, CHIN-LUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chiếu sáng dựa trên điôt phát quang (LED) không có 

bóng đèn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng dựa trên điot phát quang (LED) không có bóng 

đèn, thiết bị này bao gồm ít nhất một đế lắp, ít nhất một môđun chiếu sáng LED, và ít 
nhất một mạch điều khiển. Đế lắp bao gồm một thân tản nhiệt. Môđun chiếu sáng LED 
được lắp vào đế lắp sao cho đế lắp tạo cho môđun chiếu sáng LED chức năng giữ cố 
định và tản nhiệt. Mạch điều khiển được lắp vào đế lắp và được nối điện với hệ dây dẫn 
nối điện của môđun chiếu sáng LED để Bật/Tắt môđun chiếu sáng LED và cấp điện 
năng vận hành. Như vậy, thiết bị chiếu sáng theo sáng chế có thể phát ra ánh sáng theo 
cách tiết kiệm điện năng và có thể tích được thu nhỏ 
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(11) 26694 
(21) 1-2010-00791 (51) 7 G11B 27/034 
(22) 29.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/004956  29.09.2009 (87) WO/2010/038412 08.04.2010 
(30) 61/101,329      30.09.2008 US 
(71) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Tomoki OGAWA  (JP), Taiji SASAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện ghi trên đó viđeo 3D được ghi, thiết bị phát lại để 

phát lại viđeo 3D, và hệ thống LSI 
  (57)    Luồng đồ họa xem bằng mắt trái và luồng đồ họa xem bằng mắt phải được ghi trên 

phương tiện ghi, mỗi luồng này bao gồm một hay nhiều tập hiển thị, và các tập hiển thị 
là các nhóm dữ liệu được sử dụng để hiển thị một màn ảnh có giá trị của một hay nhiều 
đối tượng đồ họa. Một hay nhiều tập hiển thị nằm trong luồng đồ họa xem bằng mắt trái 
có mối tương quan một một với một hay nhiều tập hiển thị nằm trong luồng đồ họa xem 
bằng mắt phải, và thời gian chơi lại đồng nhất cho luồng viđeo trên trục thời gian chơi 
lại được thiết lập trong mỗi trong số các tập hiển thị tương ứng. Mỗi tập hiển thị bao 
gồm thông tin trạng thái cho biết xem dữ liệu có hay không là tất cả dữ liệu cần thiết để 
hiển thị một màn ảnh có giá trị của một hay nhiều đối tượng đồ họa, hoặc là có khác với 
tập hiển thị ngay trước đó không, và thông tin trạng thái nằm trong các tập hiển thị 
tương ứng cho biết nội dung đồng nhất.  
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(11) 26695 
(21) 1-2010-00950 (51) 7 G06F  3/048,  3/023 
(22) 07.08.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/IB2008/053182     07.08.2008 (87) WO/2009/040687 02.04.2009 
(30) 11/860,701     25.09.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) COLLEY, Ashley (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

cung cấp các bàn phím thích ứng trên thiết bị hiển thị cảm ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp vùng phím thích ứng trên thiết bị hiển thị cảm ứng 

có thể bao gồm thành phần xử lý. Thành phần xử lý có thể được cấu hình để nhận chỉ thị 
phát hiện của sự kiện chạm mà gọi hoạt động liên quan tới việc nhập ký tự văn bản, xác 
định các ký tự văn bản có thể chọn dựa trên hoạt động, và đưa ra hiển thị của vùng phím 
thích ứng có kích thước mà có thể thay đổi dựa trên các ký tự văn bản có thể chọn.  
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(11) 26696 
(21) 1-2010-01103 (51) 7 A47J  36/00 
(22) 29.04.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 10-2010-0003417    14.01.2010 KR 

10-2010-0016946    25.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2010 
(71) 1. HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

1229-1, Samgye-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-070, Republic of Korea 
2. LEE, HYUN SAM  (KR) 
206-1602 Geoje 2cha Hyundai Hometown Apt., Geoje 1-dong, Yeonje-gu, Busan 611-
766, Republic of Korea 

(72) LEE, Hyun Sam (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phần thân cho nồi nướng trực tiếp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phần thân cho nồi nướng trực tiếp mà có thể ngăn cản sự truyền 
nhiệt đến rãnh nhỏ giọt, do vậy thực hiện quá trình nấu ăn mà không yêu cầu phải có sẵn 
nước trong rãnh nhỏ giọt.  
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(11) 26697 
(21) 1-2010-01174 (51) 7 C07H  19/04, A61K  31/706, A61P  

35/00 
(22) 16.10.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2008/080163  16.10.2008 (87) WO2009/052287 23.04.2009 
(30) 60/980,397       16.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) EISAI INC.  (US) 

100 Tice Boulevard Woodcliff Lake, New Jersey 07677, United States of America 
(72) HAMILTON, Gregory, S. (US), TSUKAMOTO, Takashi (JP), FERRARIS, Dana, V. 

(US), DUVALL, Bridget (US), LAPIDUS, Rena (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dẫn xuất tetrahyđrouriđin và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dẫn xuất tetrahyđrouriđin nhất định và dược phẩm chứa 
hợp chất này.  
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(11) 26698 
(21) 1-2010-01413 (51) 7 C01G 9/00 
(22) 02.06.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 12/691,248 21.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2010 
(71) INTEVEP, S.A.  (VE) 

Apartado 76343, Caracas 1070A, Venezuela 
(72) Carlos Canelãn (VE), Angel Rivas, (VE), Omayra Delgado (VE), Miguel Paiva  (VE), 

Giuseppe Di Sarli  (VE), Luis Zacarias  (VE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất phụ gia dùng cho quy trình chuyển hóa hydro, phương 

pháp điều chế và quy trình chuyển hóa hydro sử dụng chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia dùng cho qui trình chuyển hóa hyđrô bao gồm vật liệu 
hữu cơ rắn có kích thước hạt nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2.000 μm, tỷ trọng biểu kiến 
nằm trong khoảng từ 500 đến 2.000 kg/m3, tỷ trọng riêng nằm trong khoảng từ 1.000 
đến 2.000 kg/m3 và độ ẩm nằm trong khoảng từ 0 đến 5% khối lượng. Sáng chế cũng đề 
xuất các phương pháp điều chế và sử dụng của chất phụ gia. Nhờ sử dụng chất phụ gia theo 
sáng chế, qui trình chuyển hóa hyđrô có thể thực hiện được ở mức độ chuyển hóa cao.  
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(11) 26699 
(21) 1-2010-01467 (51) 7 C01G  9/00 
(22) 10.06.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 12/691,234 21.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2010 
(71) INTEVEP, S.A.  (VE) 

Apartado 76343, Caracas 1070A, Venezuela 
(72) Carlos Canelãn, (VE), Angel Rivas (VE), Edgar Lospez  (VE), Luis Zacarias (VE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình thu hồi kim loại từ nước thải nặng đã qua chuyển 

hóa hydro 
  (57)    Một qui trình thu hồi kim loại, từ các sản phẩm nặng của qui trình chuyển hóa hydro, 

bao gồm cặn không được chuyển hóa và vật liệu chứa cacbon dạng rắn có chứa kim loại 
nhóm 8-10, kim loại nhóm 6, và vanadium và/hoặc nickel, được cung cấp bởi sáng chế.  
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(11) 26700 
(21) 1-2010-01634 (51) 7 A01N 43/40, 43/78 
(62) 1-2007-00915   
(22) 21.09.2005 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2005/01096      21.09.2005 (87) WO2006/037475 13.04.2006 
(30) 102004047922.4      01.10.2004 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2007 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG   (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany  
(72) GORGENS Ulrich  (DE), JESCHKE Peter  (DE), LOSEL Peter  (GB), MALSAM Olga  

(DE), NAUEN Ralf  (DE), TIETJEN Klaus-Gunter  (DE), VELTEN Robert  (DE), 
PITTA Leonardo  (DE), ARNOLD Christian  (DE), HEMPEL Waltraud  (DE), 
SANWA-LD Erich  (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ động vật gây hại và bảo vệ vật liệu công 

nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các chế phẩm để phòng trừ động vật gây hại, phòng trừ ruồi nhà, và 

phòng trừ gián và để bảo vệ vật liệu công nghiệp khỏi bị các côn trùng phá hoại chứa 
hợp chất có cấu trúc (I) như được xác định trong bản mô tả và các chất bổ trợ.  
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(11) 26701 
(21) 1-2010-01980 (51) 7 G01N  3/00 
(22) 17.07.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/HU2009/00059      17.07.2009 (87) WO2010/007454 21.01.2010 
(30) P 08 00441      17.07.2008 HU 
(75) SUBERT Istv¸n   (HU) 

Ðrd, Rizling u. 26., H-2030, Hungary 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xác định tại chỗ độ chặt của các lớp vật liệu hạt 

và thiết bị thực hiện quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập thiết bị xác định tại chỗ độ chặt của lớp vật liệu hạt, đặc biệt là xác định 

độ chật của các lớp vật liệu có chứa đồng thời phần rắn, lỏng và pha khí ví dụ đất, bao 
gồm thân dẫn hướng, đĩa tải lắp với thân dẫn hướng và búa rơi gắn liền với đĩa tải có thể 
di chuyển dọc theo thân dẫn hướng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp xác 
định tại chỗ độ chật của các lớp vật liệu hạt sử dụng thiết bị theo sáng chế như thước đo. 
Đĩa tải được đặt trên bề mặt của lớp vật liệu được kiểm tra, sau đó nhờ búa rơi sinh công 
ép biến dạng với giá trị định trước truyền đến đã tải, và theo đó xác định được độ chặt 
của lớp vật liệu. Phương pháp khác biệt ở chỗ trước khi truyền công tác dụng làm biến 
dạng người sử dụng kết hợp búa rơi (13) với bộ phận chỉ thị số (20), sau đó sau khi 
truyền công tác dụng làm biến dạng tới đã tải người sử dụng xác định giá trị bật lên của 
búa rơi (13) từ đã tải nhờ bộ phận chỉ thị số (20) và thiết lập độ chật của lớp vật liệu phía 
dưới đã tải (12) trên cơ sở giá tri bật lên của búa rơi.  
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(11) 26702 
(21) 1-2010-02135 (51) 7 H04L  29/06,  29/08 
(22) 03.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/CN2009/073060  03.08.2009 (87) WO2010/037280 08.04.2010 
(30) 200810161380.1       25.09.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LlMlTED   (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China  

(72) DENG, Jie  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống quản lý hình hoá thân (hình avatar) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý hình hoá thân (Hình avatar), bao gồm ít nhất một 
máy khách và một máy chủ, máy khách được làm tương thích để tạo dụng hình avatar 
theo thao tác người dùng, tạo thông tin hình avatar tương ứng với hình avatar, truyền dẫn 
thông tin hình avatar tới máy chủ thông qua mạng yêu cầu máy chủ cập nhật hình avatar 
của người dùng, máy chủ được làm tương thích để phân tách thông tin hình avatar để thu 
nhận hình avatar tương ứng, tạo ảnh chụp nhanh dựa vào hình avatar, lưu trữ và quản lý 
thông tin hình avatar và ảnh chụp nhanh tương ứng; máy chủ còn thông báo cho ít nhất 
một máy khách để cập nhật hình avatar của người dùng; ít nhất một máy khách cập nhật 
hình avatar của người dùng theo ảnh chụp nhanh. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
quản lý hình avatar. Sáng chế này có thể tiết kiệm được băng thông của máy chủ, tốc độ 
tạo ảnh chụp nhanh, cải thiện tính bảo mật và độ chính xác trong việc tạo ảnh chụp 
nhanh, và tăng hiệu quả làm việc của hệ thống.  
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(11) 26703 
(21) 1-2010-02187 (51) 7 F03D  
(22) 23.08.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2010 
(75) Nguyễn Trọng Chiến  (VN) 

Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
(54) Máy phát điện bằng sức gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện bằng sức gió bao gồm: hệ thống cánh hứng gió làm 
việc nhận tác động của gió tạo thành chuyển động quay làm quay trục đứng; trục đứng 
quay dẫn động máy phát điện quay. Cánh hứng gió được cấu tạo gồm hai tấm hứng gió 
(A) liên kết bản lề với nhau có thể mở ra đón gió ở phía thuận chiều quay và thu vào để 
giảm bớt lực cản gió ở phía ngược chiều quay; chuyển động mở ra và thu vào của cánh 
hứng gió được giới hạn bởi chuyển động vào ra tự do của con thoi (C) di chuyển dọc 
theo thanh dọc (D) có trục vuông góc với trục liên kết bản lề của hai tấm hứng gió (A). 
Hai chốt khoá (E), (F) để giới hạn chuyển động của con thoi (C) Trục đứng có thể quay 
quanh cột trụ hoặc trục đứng quay có giá đỡ.  
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(11) 26704 
(21) 1-2010-02261 (51) 7 B02C  25/00, F22B  35/00, F23K  

3/02, F23N  5/00 
(22) 15.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/067827        15.10.2009 (87) WO2010/050364 06.05.2010 
(30) 2008-281099        31.10.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2010 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 1088215 JAPAN  
(72) TSUTSUMI Takanori  (JP), KOMADA Shigehide (JP), TANIGUCHI Masahiko (JP), 

MATSUMOTO Shinji (JP), FUJIMURA Koutaro (JP), SUEOKA Yasuhiro (JP), 
MORIYAMA Isao (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển máy nghiền than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển máy nghiền than cho phép ước tính lượng than 
đầu ra với độ chính xác theo yêu cầu. Thiết bị điều khiển của máy nghiền than ước tính 
lượng than được nghiền bởi máy nghiền than, từ đó than đã nghiền được cấp cho lò hơi. 
Thiết bị điều khiển máy nghiền than bao gồm mạch vận hành chính để tính toán tín hiệu 
lệnh kết hợp với tốc độ cấp than trên cơ sở các dữ liệu dò từ lò hơi hoặc máy phát điện 
nối với lò hơi; và khối điều khiển phụ sẽ tính toán độ lệch giữa mẫu đầu ra than tiêu 
chuẩn được thiết lập trước cho máy nghiền than và mẫu đầu ra than hiện thời, kết quả 
tính toán bởi khối điều khiển phụ này kết hợp với tín hiệu ra của mạch vận hành chính 
tạo thành tín hiệu hiệu chỉnh.  

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
45 
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(21) 1-2010-02270 (51) 7 C12N 15/53, 1/15, 1/19, 1/21, 9/04, 

C12P 19/02, 7/58 
(22) 28.01.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/032258 28.01.2009 (87) WO/2009/097346 06.08.2009 
(30) 61/024,160      28.01.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) BIO ARCHITECTURE LAB, INC.   (US) 

640 Bancroft Way, Suite C Berkeley, CA 94710, USA  
(72) KASHIYAMA, Yuki  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polynucleotit mã hóa polypeptit có hoạt tính 

dehydrogenaza, vi sinh vật chứa polynucleotit này và 
phương pháp chuyển hóa polysacharit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polynucleotit và polypeptit vi khuẩn trong đó polypeptit này có hoạt 
tính dehydrogenaza, như hoạt tính hydroxy dehydrogenaza (ADH), uronat, hoạt tính 4-
deoxy-L-erythro-5-hexoseuloza uronat (DEHU) ((4S, 5S)- 4,5 dihydroxy-2,6-
dioxohexanoat) hydrogenaza, hoạt tính 2-keto-3-deoxy-D-gluconat dehydrogenaza, hoạt 
tính D-mannuronat hydrogenaza, vµ/hoÆc hoạt tính D-mannnonat dehydrogenaza. Các 
phương pháp các enzym, vi sinh vật tái tổ hợp, và các hệ thống vi sinh cũng được đề 
xuất để chuyển hoá polysaccharit, như các polysaccharit có nguồn gốc từ sinh khối 
thành monosaccharit hoặc oligosaccharit thích hợp, cũng như để chuyển hoá 
monosaccharit hoặc oligosaccharit thích hợp thành các chất hoá học công nghiệp như 
các nhiên liệu sinh học. Các chất hoá học công nghiệp được sản xuất bằng các phương 
pháp được mô tả ở đây cũng được đề xuất. 
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(11) 26706 
(21) 1-2010-02374 (51) 7 G06F  17/30,  17/00 
(22) 15.01.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/031107  15.01.2009 (87) WO/2009/102527 20.08.2009 
(30) 12/030,715       13.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) YAHOO! INC.  (US) 

701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, United States of America 
(72) GRASSET, Nicolas (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp để quản lý các liên lạc qua 

mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp cho phép liên lạc qua mạng trong 

đó người sử dụng có thể tiến hành tìm kiếm hướng tới các liên hệ mục tiêu trong mạng 
xã hội. Cơ sở kiến thức của các phản hồi tìm kiếm xã hội trước có thể được tìm kiếm cho 
các phản hồi từ các liên hệ mục tiêu có các kết quả được thể hiện cho người sử dụng. 
Các kết quả của tìm kiếm có thể được sắp xếp cùng với các phản hồi nhận được từ các 
liên hệ mục tiêu. Sự lựa chọn các liên hệ mục tiêu và sự thể hiện các kết quả có thể dựa 
trên các thuộc tính khác nhau của các liên hệ mục tiêu hoặc xếp hạng của các phản hồi 
tìm kiếm trước. Các phản hồi tìm kiếm nhận được bởi người sử dụng cùng với các thuộc 
tính và các xếp hạng có thể được sắp xếp trong cơ sở kiến thức để sử dụng trong tương 
lai. Các liên hệ mục tiêu và tìm kiếm có thể được lấy từ các liên hệ hoặc cơ sở kiến thức 
của các liên hệ có lớn hơn một mức tách biệt khỏi người sử dụng.  
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(11) 26707 
(21) 1-2010-02376 (51) 7 G06F  17/30 
(22) 06.09.2010 (43) 25.07.2011 
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(71) HANGZHOU SHUNWANG TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 

4F, Budding 3, No. 75 West Wenyi Rd, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, P. 
R. China 

(72) Cheng Chen  (CN), Xu Dong (CN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp cập nhật dữ liệu xuất phát từ so sánh khối dữ liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cập nhật dữ liệu xuất phát từ việc so sánh khối dữ 
liệu, bao gồm : (1) chia tất cả các dữ liệu của phiên bản thành một số khối dữ liệu, nhằm 
vào dữ liệu của mỗi phiên bản, lần lượt lấy thông tin ánh xạ tiêu thức của các khối dữ 
liệu và tất cả các tập tin trong dữ liệu của phiên bản này; (2) nhằm vào dữ liệu của mỗi 
phiên bản, thiết lập tập tin chỉ mục đối ứng; (3) khi tiến hành cập nhật dữ liệu căn cứ vào 
thông tin thuộc tính và thông tin ánh xạ tiêu thức của tất cả cảc tập tin trong tập tin chỉ 
mục của phiên bản sau tìm kiếm ra những khối dữ liệu khác nhau trong dữ liệu của 
phiên bản sau và trong dữ liệu của phiên bản trước, và tiến hành cập nhật. Phương pháp 
cập nhật dữ liệu theo sáng chế, thông qua phân chia dữ liệu và thuật toán cập nhật đặt 
sẵn nâng cao hơn nhiều tốc độ cập nhật dữ liệu, ngoài ra kết hợp với cơ cấu tải của mạng 
cải tiến sẽ giảm nhẹ hơn nữa phụ tải của server, nâng cao tính năng truyền dẫn của 
mạng.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
48 

(11) 26708 
(21) 1-2010-02377 (51) 7 G06F  11/14 
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(71) HANGZHOU SHUNWANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

4F, Budding 3, No. 75 West Wenyi Rd, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, P. 
R. China 

(72) Cheng Chen  (CN), Jiang Guanping  (CN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp khôi phục hệ thống có thể lưu dữ liệu cập nhật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phục hồi hệ thống có thể lưu ®÷ liệu cập nhật, trong 
đó không gian để sẵn chỉ định dùng cho định hướng lại trong ổ đã, không gian đầu tiên 
trong ổ đã hoặc RAM chỉ định dùng cho ghi chép quan hệ đối ứng; tạo thành cổng nối 
riêng dùng cho cập nhật dữ liệu; chặn thao tác dọc, ghi của phần mềm thượng tầng đối 
với ổ đĩa, đối với thao tác đọc, ghi chặn được có thông qua cổng nối riêng khởi đầu hay 
không mà lần lượt tiến hành xử lí. Sáng chế trên cơ sở của phương pháp phục hồi hệ 
thống trong kĩ thuật hiện có, thêm vào cổng nối riêng có thể kiểm soát an toàn, cung cấp 
cho chương trình quản lí thượng tầng sử dụng, khi chặn được là thông qua cổng nối riêng 
này, đối với ổ đĩa tiến hành thao tác đọc viết, thì không qua định hướng lại mà trực tiếp 
tiến hành thao tác đọc ghi đối với vùng này, cuối cùng hoàn thành thao tác đọc ghi thông 
qua cổng nối riêng này. Như vậy, khi hệ thống khởi động lại và tiến hành phục hồi, nội 
dung ghi thông qua cổng nối không riêng sẽ bị loại bỏ, nhưng vẫn bảo lưu nội dung cập 
nhật thông qua cổng nối riêng.  
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(11) 26709 
(21) 1-2010-02446 (51) 7 C07D  413/14 
(22) 16.04.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/KR2009/001977   16.04.2009 (87) WO2009/128661 22.10.2009 
(30) 10-2008-0036301        18.04.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2011 
(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (KR) 

223-23, Sangdaewon-dong, Chungwon-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do 462-120, 
Republic of Korea  

(72) KIM Ji Duck  (KR), YOON Hong-Chul  (KR), CHO Seong Hee  (KR), KIM Inwoo  
(KR), CHO Min Jae  (KR), LEE In Young  (KR), HYUN Hyae Jung  (KR), PARK 
Eunkyung  (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất benzoxazin benzimiđazol và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập tới dẫn xuất benzoxazin benzimiđazol có công thức (1) làm chất đối 
kháng thụ thể vaniloit-1, dược phẩm chứa nó làm hoạt chất trong các ứng dụng của nó. 
Dẫn xuất benzoxazin benzimiđazol theo sáng chế có thể hữu ích dùng để phòng ngừa, 
điều trị bệnh liên quan tới tác dụng đối kháng thụ thể vaniloit 1 :  

 

  
 

trong đó, R1, R2, R3, R3', Q1, Q2, Q3 và Q4 có ý nghĩa như đã được xác định trong phần 
mô tả.  
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(21) 1-2010-02453 (51) 7 A61K  8/06,  8/892,  8/73,  8/898,  

8/891, A61Q  5/12, A61K  8/90 
(22) 05.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/052619  05.03.2009 (87) WO 2009/112426 17.09.2009 
(30) 08152786.3       14.03.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Emilie PACE  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc 

(57)  Sáng chế đề xuất chế phẩm sữa dưỡng tóc chứa nước gần như trong suốt chứa : từ 50 
đến 95% trọng lượng nước, 0,1 đến 8% trọng lượng vi nhũ tương silicon, 5 đến 15% trọng 
lượng copolyme của etylen glycol và propylen glycol có một trong các công thức sau : 
HO(CH2CH2O)x (CH(CH3)CH2O)Y (CH2CH2O)z H(I); HO(CH(CH3)CH2Ox 
(CHCH2O)y(CH2(CH3)CH2O)z H (II) với giá trị trung bình của y nằm trong khoảng từ 
10 đến 60 và các giá trị của x và z nằm trong khoảng từ 1 đến 150; 0,5 đến 1,5% trọng 
lượng chất làm đặc. Chế phẩm theo sáng chế có tác dụng dưỡng tóc mà không làm lắng 
đọng quá nhiều silicon. Do đó, nó làm giảm việc sử dụng quá nhiều và mang lại cho tóc 
cảm giác trơn phẳng. 
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(86) PCT/EP2009/001832  13.03.2009 (87) WO2009/112274 17.09.2009 
(30) 08382010.0       13.03.2008 EP 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) LAMARCA CASADO, Rosa (ES), DE MIQUEL SERRA, Gonzalo (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Acidinium, dược phẩm chứa chúng và dụng cụ xông để phân 

phối chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để xông chứa aclidinium dưới dạng bột khô của 

muối dược dụng trộn lẫn với chất mang dạng bột khô dược dụng, tạo ra liều định lượng 
nhỏ của aclidinium tương đương với khoảng 400μg aclidinium bromua.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
52 

(11) 26712 
(21) 1-2010-02518 (51) 7 C07C  267/00, C08G  18/08,  18/09,  

18/12,  18/28,  18/75,  18/79, C09D  
175/04 

(22) 19.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/037590  19.03.2009 (87) WO/2009/120559 01.10.2009 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2010 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America  
(72) AMBROSE, Ronald, R.  (US), FUHRY, Mary, Ann, M.  (US), ZHOU, Hongying 

(CN), CHASSER, Anthony, M (US), MCCOLLUM, Gregory, J.  (US), 
SCHWENDEMAN, Irina, G.  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế polycarbodiimit, polycarbodiimit và chế 

phẩm rắn nhiệt trên cơ sở nước của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các polycarbodiimit, quy trình điều chế chúng, các chế phẩm phủ 

gốc nước và cách sử dụng các chế phẩm phủ gốc nước để phủ các nền mềm dẻo như da, 
da nhân tạo, vải, sợi và các vật liệu không dệt được sử dụng trong sản xuất giày dép thể 
thao. 
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(11) 26713 
(21) 1-2010-02563 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 27.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/CN2009/073563  27.08.2009 (87) WO2010/037292 08.04.2010 
(30) 200810167115.4       27.09.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China  

(72) WANG, Hui  (CN), CHEN, Zhiqiang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác định phạm vi thư điện tử rác nghi 

ngờ 
  (57)    Các phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp và hệ thống xác định phạm vi thư rác 

nghi ngờ. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước : chặn các ký tự từ mỗi thư 
nhận được theo giá trị cho trước thứ nhất để tạo thành chuỗi ký tự; đếm số lần xuất hiện 
mà mỗi chuỗi ký tự xuất hiện trong tất cả các chuỗi ký tự, và xác định n chuỗi ký tự có 
số lần xuất hiện lớn nhất là đặc tính của thư rác nghi ngờ, n là số tự nhiên cho trước; và 
xác định thư nhận được có đặc tính của thư rác nghi ngờ là thư rác nghi ngờ. Theo các 
phương án của sáng chế, phạm vi thư rác nghi ngờ có thể được xác định trước, như vậy 
cải thiện được hiệu quả xác định xem liệu thư điện tử có phải là thư rác không.  
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(11) 26714 
(21) 1-2010-02578 (51) 7 B29C  65/34,  65/30 
(22) 02.04.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/039263  02.04.2009 (87) WO2009/146095 03.12.2009 
(30) 12/098,205       04.04.2008 US 
(71) ESSELTE CORPORATION  (US) 

225 Broadhollow Road, Suite #300, Melville, NY 11747-2340 (US) 
(72) YAP, Tze-Yee, Ryan  (US), LI, Chi, Sang (CN), YAO, Kelvin, Koon Wan (US), YAP, 

Hoon, Yeng  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và thiết bị hàn điện lệch pha 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị hàn điện sử dụng các và phần tử hàn tiếp xúc 
điện, giao nhau. Các phần tử hàn được nối điện lệch pha nhau, sao cho không có ngắn 
mạch khi các phần tử hàn được nung nóng và không có sự chập điện giữa các phần tử 
hàn giao nhau. Bộ điều khiển nguồn có thể được sử dụng để dẫn luân phiên dòng điện 
qua các phần tử hàn giao nhau. Quy trình và thiết bị theo sáng chế có thể sử dụng để hàn 
các phôi hàn khác nhau, bao gồm các bìa nhựa nhiệt dẻo và các cặp tài liệu.  
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(11) 26715 
(21) 1-2010-02636 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 30.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/IB2009/005129    30.03.2009 (87) WO/2009/122260 08.10.2009 
(30) 61/042,478    04.04.2008 US 

61/043,857    10.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) FORSBERG, Dan, Lars, Anders (FI), NIEMI, Pentti, Valtteri (FI), BLOMMAERT, 

Marc (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo chia tách mật mã nhiều bước 

chuyển cho việc chuyển vùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và sản phẩm chương trình máy tính để tạo ra 

chia tách chìa khóa mật mã cho các chuyển vùng. Phương pháp được đề xuất bao gồm 
bước tính toán chìa khóa dựa ít nhất một phần trên giá trị trung gian thứ nhất được lưu 
trước đó. Phương pháp cũng bao gồm bước tính toán giá trị trung gian thứ hai dựa ít nhất 
một phần trên chìa khóa được tính toán. Phương pháp còn bao gồm gửi xác nhận chuyển 
đường bao gồm giá trị trung gian thứ hai tới điểm truy cập đích. Phương pháp có thể còn 
bao gồm bước nhận tin nhắn chuyển đường bao gồm chỉ thị của nhận diện ô và bước 
tính toán chìa khóa mật mã được dựa trên chỉ thị của nhận diện ô. Phương pháp có thể 
còn bao gồm bước lưu giá trị trung gian thứ hai. Việc tính toán của chìa khóa có thể còn 
bao gồm tính toán chìa khóa tiếp theo việc chuyển vùng kết nối radio. Sáng chế cũng đề 
cập đến các thiết bị và các sản phẩm chương trình máy tính tương ứng.  
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(21) 1-2010-02716 (51) 7 A23K  1/00,  1/18 
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(86) PCT/GB2009/000643  10.03.2009 (87) WO/2009/112820 17.09.2009 
(30) 20081242       10.03.2008 NO 
(71) SEAFARM PRODUCTS AS  (NO) 

Krekane 12 N-5725 Vaksdal, Norway 
(72) AGA, Morten (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, sản phẩm thức ăn 
của phương pháp này và phương pháp nuôi ăn cho động vật thủy sinh bởi sản phẩm này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2010 
(71) TEIKOKU PHARMA USA, INC.  (US) 

1718 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131-1711, United States of America 
(72) KOREY, Andrew (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chống viêm không steroit dùng qua da và bộ kit 

chứa hợp phần này để điều trị chứng đau kinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần chống viêm không steroit dùng qua da và bộ kit chứa hợp 

phần này để điều trị chứng đau kinh. 
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(21) 1-2010-02740 (51) 7 H04L  12/56,  12/58,  1/22 
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) CHEN, Qian (CN), LI, Peizhao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ liệu bao gồm các bước: thiết lập hai hoặc nhiều 
kênh đi qua nút chuyển của bên thứ ba và nằm giữa bên khởi tạo dịch vụ với bên nhận 
dịch vụ; truyền đồng bộ dữ liệu qua ít nhất hai kênh. Theo phương pháp truyền dữ liệu 
này, thì ít nhất hai kênh được sử dụng để truyền dữ liệu một cách đồng bộ, nhờ đó làm 
tăng băng thông mạng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất hệ thống truyền dữ liệu, hệ 
thống này bao gồm môđun xử lý dữ liệu, môđun thiết lập kênh và môđun vận hành kênh.  
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Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-copenhagen, Denmark 
(72) DANCER, Robert (AU), PETERSEN, Hans (DK), NIELSEN, Ole (DK), ROCK, 

Michael, Harold (GB), ELIASEN, Helle (DK), LILJEGREN, Ken (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bazơ dạng tinh thể của esxitalopram, quy trình điều chế bazơ 

dạng tinh thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bazơ dạng tinh thể của dược chất chống trầm cảm esxitalopram đã biết, 

S-1-[3-(®imetylamino)propyl]-1-(4-flophenyl)-1,3-dihy®ro-5-isobenzofurancarbonitril, chÕ 
phẩm của bazơ này, quy trình điều chế muối tinh khiết của esxitalopram, như oxalat, 
muối thu được bởi quy trình này và chế phẩm chứa các muối này, và quy trình điều chế 
bazơ tự do esxitalopram đã tinh chế hoặc muối của esxitalopram, như oxalat, muối thu 
được bởi quy trình này và chế phẩm chứa các muối này. Cuối cùng, sáng chế đề cập đến 
viên nén phân tán được trong miệng có độ cứng ít nhất 22N và thời gian phân ra trong 
miệng ít hơn 120 giây và có chứa thành phần dược tính được hấp phụ vào chất độn hoà 
tan được trong nước, trong đó thành phần dược tính có điểm nóng chảy nằm trong 
khoảng từ 40oC đến 100oC, cũng như phương pháp bào chế viên nén phân tán được trong 
miệng này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(71) 1. BAXTER HEALTHCARE S.A.  (CH) 

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland 
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(72) SCHIFF, Richard (US), LEIBL, Heinz (AT), FROST, Gregory, I. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm kết hợp chứa globulin miễn dịch và hyaluronidaza 

và bộ kit chứa sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm kết hợp chứa globulin miễn dịch (IG) và hyaluronidaza 

tan được được phối trộn để dùng dưới da. Sáng chế còn đề cập đến bộ kit chứa sản phẩm này. 
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(22) 17.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/053133 17.03.2009 (87) WO 2009/115515 24.09.2009 
(30) 08152873.9      18.03.2008 EP 

61/037,463      18.03.2008 US 
(71) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.  (NL) 

C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) VAN LOEVEZIJN, Arnold (NL), lWEMA BAKKER, Wouter I. (NL), STOIT, Axel 

(NL), RENSINK, Agatha A.M. (NL), VENHORST, Jennifer (NL), VAN DER NEUT, 
Martina A.W. (NL), DE HAAN, Martin (NL), KRUSE, Cornelis G. (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất arylsulfonyl pyrazolin carboxamidin làm chất đối 

kháng 5-HT6, quy trình điều chế hợp chất này và thuốc chứa 
nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất arylsulfonyl pyrazolin carboxamidin làm chất đối kháng 
thụ thể 5-HT6, quy trình điều chế hợp chất này và chất trung gian được sử dụng cho quy 
trình tổng hợp này. Hợp chất này để điều trị bệnh Parkinson, múa giật Huntington, bệnh 
tâm thần phân liệt, chứng lo âu, hưng cảm, trầm cảm hưng cảm, bệnh tâm thần; bệnh 
động kinh, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn tâm trạng, chứng đau nửa đầu, bệnh 
Alzheimer, suy giảm nhận thức do tưổi già, suy giảm nhận thức nhẹ, rối loạn giấc ngủ, 
rối loạn ăn uống, chứng chán ăn, chứng ăn vô độ, rối loạn ăn uống do nhậu nhẹt, cơn 
hoảng sợ, chứng không thể ngồi yên, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn giảm chú 
ý, cai nghiện cocain, etanol, nicotin hoặc benzodiazepin, chứng đau các rối loạn liên 
quan đến chấn thương tủy sống hoặc chân thương đầu, tràn dịch não, rối loạn chức năng 
ruột, hội chứng ruột dễ bị kích thích, bệnh béo phì và đái tháo đuờng typ 2. Hợp chất 
theo sáng chế có công thức chung (1) :  

 

  
 

trong đó các ký hiệu có nghĩa như đã được xác định trong phần mô tả.  
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(21) 1-2010-02769 (51) 7 A61K  31/343, A61P  9/04 
(22) 16.04.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/IB2009/005605     16.04.2009 (87) WO 2009/144551 03.12.2009 
(30) 61/045,995     18.04.2008 US 

0803525     24.06.2008 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) GAUDIN Christophe (FR), HAMDANI NacÐra (FR), RADZIK Davide (IT), VAN 

EICKELS Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dronedaron hoặc muối dược dụng của nó dùng để bào chế 

thuốc để điều chỉnh nồng độ kali trong máu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dronedaron hoặc muối dược dụng của nó dùng để bào chế thuốc để 

điều chỉnh nồng độ kali trong máu.  
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(22) 18.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/001203     18.03.2009 (87) WO 2009/116278 24.09.2009 
(30) 2008-072096     19.03.2008 JP 

2008-170845     30.06.2008 JP 
(71) HOYA CORPORATION  (JP) 

7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan 
(72) HACHITANI, Yoichi (JP), OSAKABE, Kinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu thuỷ tinh để sử dụng cho nền của vật ghi từ, nền của 

vật ghi từ, vật ghi từ và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu thủy tinh dùng cho nền của vật ghi từ cho phép tạo ra nền của 

vật ghi từ có độ bền hóa học tốt và bề mặt phẳng, nền của vật ghi từ được tạo ra từ vật 
liệu thủy tinh này, vật ghi từ được trang bị nền này và phương pháp sản xuất chúng. Vật 
liệu thủy tinh I, một ví dụ về vật liệu thủy tinh dùng cho nền của vật ghi từ, chứa oxit 
thủy tinh (% trọng lượng) bao gồm: từ 20 đến 40% Si, từ 0,1 đến 10% Al, từ 0,1 đến 5% 
Li, từ 0,1 đến 10% Na, từ 0 đến 5% K, (trong đó tổng hàm lượng của Li, Na, và K nhỏ 
hơn hoặc bằng 15%), từ 0,005 đến 0,6% Sn, từ 0 đến 1,2% Ce; từ 0 đến 0,1% Sb; và 
không chứa As hoặc F.  
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(21) 1-2010-02841 (51) 7 G06F  17/00,  15/00,  3/00,  3/02,  

3/14 
(22) 25.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/038277  25.03.2009 (87) WO/2009/145988 03.12.2009 
(30) 61/041,525       01.04.2008 US 

12/183,918       31.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2010 
(71) YAHOO! INC.  (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America 
(72) DAVIS, Marc, Eliot (US), O'SULLIVAN, Joseph (US), PARETTI, Christopher, Todd 

(US), MARTINEZ, Ronald (US), HIGGINS, Chris, W. (US), ATHSANI, Athellina 
(MY), BOERRIES, Marco (DE), OTT IV, Edward, Stanley (US), SAFT, Keith, David 
(US), GRINSTED, George (GB), PARRY, Lee, John (GB), KlM, Ben (US), JACKSON 
Il, Steven, Antonio (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp được thực hiện bởi máy tính và hệ thống để đưa 

ra ít nhất một từ đầu vào dựa trên một phần đầu vào từ người 
sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị được mô tả nhờ đó một hoặc nhiều từ đầu vào 
có thể được dự đoán dựa trên một phần đầu vào từ người sử dụng bằng cách sử dụng mô 
hình dự đoán sử dụng siêu dữ liệu ngữ cảnh đặc trưng cho người sử dụng trong không 
gian nhiều chiều trong đó các chiều dược xác định bởi một hoặc nhiều mặt trong số mặt 
không gian, mặt thời gian, mặt xã hội, hoặc mặt chủ đề.  
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(21) 1-2010-02897 (51) 7 F16B 25/00, 35/06 
(22) 28.10.2010 (43) 25.07.2011 
(30) DE 20 2009 014561.1 28.10.2009 DE 
(71) SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO.KG  (DE) 

Koelner Str. 71-77, 58256 Ennepetal, Germany 
(72) Frank LANGEWIESCHE (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đinh vít dùng cho tấm xơ ép liên kết bằng xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đinh vít (1) để bắt chặt các tấm xây dựng, cụ thể là dùng cho các 
tấm xơ ép liên kết bằng xi măng, mà không cần khoan trước. Đinh vít (1) bao gồm thân 
đinh vít (2) có mũi đinh vít (4) ở một đầu và mũ đinh vít (6) ở đầu kia, mũ đinh vít (6) 
có điểm chịu lực (8) cho dụng cụ xoay. Mũ đinh vít (6), bắt đầu từ thân đinh vít (2), có 
phần khoét loe miệng (10) có mặt cắt ngang gần như hình đa giác tăng dần.  
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(21) 1-2010-02914 (51) 7 A23F  5/02, A61K  36/74 
(22) 12.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/052939 12.03.2009 (87) WO 2009/132889 05.11.2009 
(30) 08155434.7      30.04.2008 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) BEL-RHLID, Rachid (CA), KRAEHENBUEHL, Karin (CH), CAVIN, Christophe 

(CH), RAAB, Thomas Wolfgang (CH), PAGE, Nicolas (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dịch chiết cà phê, thực phẩm, đồ uống và phương pháp sản xuất 

dịch chiết cà phê, thực phẩm và đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dịch chiết cà phê chứa axit phenolic đã tách 

nhóm carboxyl thu được từ axit clogenic trong cà phê cũng như là sản phẩm chứa axit 
phenolic đã tách nhóm carboxyl thu được từ axit clogenic trong cà phê, đặc biệt là dịch 
chiết cà phê. Cà phê chứa axit clogenic, theo sáng chế các axit clogenic này có thể được 
chuyển hóa thành axit phenolic đã tách nhóm carboxyl. Axit phenolic thu được đã tách 
nhóm carboxyl có các đặc tính chống viêm và/hoặc chống oxy hóa và có thể được sử 
dụng làm các thành phần trong thực phẩm và đồ uống và điều trị các tình trạng bệnh 
nhất định.  
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(11) 26727 
(21) 1-2010-02915 (51) 7 A23F  5/02,  5/16,  5/40, A23L  1/30,  

1/305, A23C  11/00 
(22) 12.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/052932  12.03.2009 (87) WO 2009/132887 05.11.2009 
(30) 08155449.5       30.04.2008 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55 , CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) BEL-RHLID, Rachid (CA), KRAEHENBUEHL, Karin (CH), CAVIN, Christophe 

(CH), RAAB, Thomas Wolfgang (CH), PAGE, Nicolas (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bột và kit sản xuất đồ uống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sản xuất đồ uống, chế phẩm này chứa vi sinh vật 
và/hoặc enzym có khả năng thủy phân axit clogenic trong dịch chiết cà phê thành axit 
phenolic. Nếu uống đồ uống được sản xuất bằng chế phẩm theo sáng chế, axit clogenic 
có trong dịch chiết cà phê được thủy phân để cải thiện các đặc tính chống oxy hóa 
và/hoặc chống viêm so với đồ uống thông thường tương tự.  
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(11) 26728 
(21) 1-2010-02916 (51) 7 A23F  5/26,  5/02, A61K  36/74 
(22) 12.03.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/052936 12.03.2009 (87) WO2009/132888 05.11.2009 
(30) 08155448.7      30.04.2008 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) BEL-RHLID, Rachid (CA), KRAEHENBUEHL, Karin (CH), CAVIN, Christophe 

(CH), RAAB, Thomas Wolfgang (CH), PAGE, Nicolas (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất dịch chiết cà phê 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dịch chiết cà phê có đặc tính chống oxy hóa 
và chống viêm và sử dụng dịch chiết theo sáng chế. Dịch chiết cà phê này chứa axit 
caffeic và/hoặc axit ferulic và có thể được sản xuất bằng cách thủy phân axit clogenic có 
trong dịch chiết cà phê, ví dụ bằng vi sinh vật hoặc enzym. Dịch chiết cà phê theo sáng 
chế có thể được sử dụng làm thành phần trong sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống.  
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(21) 1-2010-02935 (51) 7 C07H  17/08, C12P  17/08 
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(86) PCT/EP2009/002054  20.03.2009 (87) WO 2009/121495 08.10.2009 
(30) 08006703.6       01.04.2008 EP 
(71) LUMAVITA AG  (CH) 

Engelgasse 77 CH-4052 Basel, Switzerland 
(72) REUTER, Karl (DE), MEIER, Viktor (DE), STOLZ, Florian (DE), KRIMMER, Dieter 

(DE), WINNINPS, Cees (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pentamyxin, quy trình tinh chế pentamyxin và 

phương pháp làm giảm tỷ lệ thoái biến của pentamyxin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến pentamyxin với độ tinh khiết trên 95%, các dạng đa hình và solvat 

nhất định của pentamyxin, quy trình sản xuất chúng, và phương pháp giảm tỷ lệ thoái 
biến của pentamyxin.  
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(11) 26730 
(21) 1-2010-02952 (51) 7 A01G  3/025, A01D  1/08, A01G  

13/02 
(22) 02.11.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2010 
(75) Nguyễn Kim Chính  (VN) 

Thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Dụng cụ cắt tỉa cành và dụng cụ bao trái 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ cắt tỉa cành hiệu quả và gọn nhẹ, công cụ bao gồm cụm cắt 
(30) liên kết và được điều khiển bởi cụm thao tác (10) bằng sợi cáp (41) luồn qua ống đỡ 
(20); ống nối kiểu ống lồng ống (21).  

Sáng chế còn đề xuất dụng cụ bao trái trên cao một cách nhanh chóng. Dụng cụ 
bao trái theo sáng chế là dụng cụ cắt tỉa cành kết hợp với khung giữ miệng bao (60) và 
cụm tự động thắt miệng bao (70). Cụm tự động thắt miệng bao (70) hoạt động nhờ lực 
đàn hồi kết hợp với hệ thống chốt được kích hoạt bởi một bộ phận của cụm cắt (30).  
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(30) 08155009.7       23.04.2008 EP 
(71) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.  (NL) 

C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) LANGE, Josephus, H., M. (NL), DEN HARTOG, Arnold, P. (NL), VAN VLIET, 

Bernard, J. (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất (5R)-1,5-diary1-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3- carboxamidin 

có hoạt tính đối kháng thụ thể canabinoit-1, quy trình điều 
chế, dược phẩm chứa chúng và hợp chất trung gian để điều chế 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (5R)-1,5-diaryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol- 3-carboxamidin 
làm chất đối kháng thụ thể canabinoit-1(CCB1), quy trình điều chế hợp chất này, hợp 
chất trung gian dùng để điều cho hợp chất dihydropyrazol này, quy trình điều chế hợp 
chất trung gian, cũng như dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất dihydropyrazol làm 
hoạt chất để điều trị rối loạn tâm thần và thần kinh liên quan đến thụ thể canabinoit. 
Hợp chất theo sáng chế có công thức (I) :  

 

  
 

trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như đã được xác định trong phần mô tả. 
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(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) KHANZHIN, Nikolay (RU), JUHL, Karsten (DK), NIELSEN, Soren, Moller (DK), 

SIMONSEN, Klaus, Baek (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất isoquinolinon dùng làm chất đối kháng NK3, dược 

phẩm và kit chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất isoquinolon có công thức chung Ik". Các hợp chất là chất 

này đối kháng thụ thể NK3 và hữu ích để điều trị chứng loạn tâm thần và bệnh tâm thần 
phân liệt.  
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(11) 26733 
(21) 1-2010-02991 (51) 7 H04N  7/12 
(62) 1-2005-00175   
(22) 17.07.2003 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2003/021728 17.07.2003 (87) WO 2004/008761 22.01.2004 
(30) 60/395,874      15.07.2002 US 

60/395,843      15.07.2002 US 
10/410,456      09.04.2003 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.02.2005 
(71) THOMSON LICENSING S.A.  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex, France 
(72) BOYCE, Jill MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hoá tạo ra dữ liệu tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo (300), thiết bị mã hoá (500) và các phương pháp 
tương ứng để xử lý dữ liệu tín hiệu viđeo 
cho khối ảnh và chỉ số hình ảnh chuẩn cụ 
thể để dự báo khối ảnh, sử dụng phương 
pháp gán trọng số thích ứng cho các hình 
ảnh chuẩn nhằm nâng cao khả năng nén 
tín hiệu viđeo, trong đó thiết bị giải mã 
(300) bao gồm phương tiện dò tìm hệ số 
trọng số hình ảnh chuẩn (380) để xác 
định hệ số trọng số tương ứng với chỉ số 
hình ảnh chuẩn cụ thể; thiết bị mã hoá 
(500) bao gồm phương tiện gán hệ số 
trọng số hình ảnh chuẩn (572) để gán hệ 
số trọng số tương ứng với chỉ số hình ảnh 
chuẩn cụ thể; và phương pháp giải mã bao 
gồm các bước: thu chỉ số hình ảnh chuẩn 
cùng với dữ liệu tương ứng với khối ảnh, 
xác định hệ số trọng số cho mỗi chỉ số 
hình ảnh chuẩn thu được, tìm hình ảnh 
chuẩn đối với mỗi chỉ số, bù chuyển động 
cho hình ảnh chuẩn tìm được, và nhân 
hình ảnh chuẩn đã được bù chuyển động 
với hệ số trọng số tương ứng để tạo ra 
hình ảnh chuẩn đã được bù chuyển động 
theo trọng số.  
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(21) 1-2010-02992 (51) 7 H04N  7/12 
(62) 1-2005-00175   
(22) 17.07.2003 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2003/021728 17.07.2003 (87) WO 2004/008761 22.01.2004 
(30) 60/395,843 15.07.2002 US 

60/395,874 15.07.2002 US 
10/410,456 09.04.2003 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.02.2005 
(71) THOMSON LICENSING S.A.  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex, France 
(72) BOYCE, Jill MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hoá tạo ra dữ liệu tín hiệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá tạo ra dữ liệu tín hiệu viđeo cho hình ảnh có 
nhiều khối ảnh, dữ liệu tín hiệu viđeo này chứa dữ liệu cho một khối ảnh trong số nhiều 
khối ảnh đó và chứa ít nhất một chỉ số hình ảnh chuẩn. Phương pháp này bao gồm các 
bước truy nhập khối ảnh và chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất cho khối ảnh đó, chỉ số hình 
ảnh chuẩn duy nhất thu được tương ứng với một hình ảnh chuẩn cụ thể; và mã hoá khối 
ảnh bằng cách sử dụng hình ảnh chuẩn cụ thể tương ứng với chỉ số hình ảnh chuẩn duy 
nhất và sử dụng một hệ số trọng số, được xác định từ tập hợp hệ số trọng số, và tương 
ứng với chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất, trong đó chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất xác 
định cả hình ảnh chuẩn cụ thể và hệ số trọng số.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
75 

(11) 26735 
(21) 1-2010-03030 (51) 7 B60R  21/00, A61G  5/00 
(22) 11.11.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 098145957 30.12.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2010 
(71) NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  (TW) 

No.43, Sec.4, Keelung Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan 
(72) HSU, Mau - pin (TW), SU, Hsin - Wei (TW), WANG, Chih - hao (TW), WANG, Ruei 

- fu (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu an toàn cho tay lái 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu an toàn cho tay lái, cơ cấu này được bố trí để điều khiển 
bánh dẫn hướng (bánh lái) của xe có bánh. Phần đầu của cơ cấu an toàn cho tay lái có 
một chốt xoay. Tay cầm được nối với tay lái này bởi lỗ lắp chốt của nó được lắp với chốt 
xoáy. Khi đầu ngoài của tay cầm bị va đập, ống trong của tay cầm sẽ đẩy bởi đầu ngoài 
làm cho chốt xoáy thoát ra khỏi lỗ. Nhờ đó giúp cho tay nắm chuyển động thuận lợi. 
Theo cách khác, cặp tấm đệm có răng hình nêm được sử dụng để nối tay cầm với phần 
đầu. Khi đầu ngoài của tay cầm bị va đập, thì làm cho các răng kẹp giữa tấm đệm có 
răng hình nêm tách ra, giúp cho tay cầm chuyển động thuận chiều. Ngoài ra, cơ cấu an 
toàn cho tay lái theo sáng chế có thể sử dụng hệ thống thủy lực hoặc thành chèn hình 
nêm của tay lái kết hợp với hệ thống rãnh lõm của khung xe, khi bị va đập thì vị trí 
tương đối của tay lái cố định với khung xe sẽ duy trì hướng chạy ban đầu của bánh lái. 
Do đó, tránh cho bánh lái tự chuyển hướng bất ngờ và dẫn đến người, xe bị ngã đổ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2010 
(71) POLYWORKS, INC.  (US) 

1 Tupperware Drive, North Smithfield, Rhode Island 02896, United States of America 
(72) Richard B. Fox (US), Daniel M. Wyner (US), Jack Waksman (US), James E. Gaudet 

(US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết đệm và phương pháp đúc chi tiết đệm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chi tiết đệm, phương pháp đúc và phương pháp sử dụng chi tiết 
đệm, cụ thể là đề cập đến các chi tiết đệm bao gồm nhiều trụ đỡ được đặt cách nhau có 
chứa vật liệu polyme. 
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370 N. Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, United States of America 
(72) HERDT, Brandon L. (US), MAGNUSON, Joshua P. (US), MCSHERRY, David D. 

(US), LI, Junzhong (US), OWENS, Krista L. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp khử trùng bao bì thông qua việc đóng gói vô 

trùng bằng cách sử dụng các chế phẩm peraxit chống vi 
trùng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các enzym catalaza được chọn đặc biệt và ứng dụng của chúng 
trong việc làm giảm hydro peroxit trong các ứng dụng, và đặc biệt là trong các ứng dụng 
đóng gói vô trùng.  
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(21) 1-2010-03085 (51) 7 H04N  7/015,  7/08 
(22) 22.04.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/KR2009/002102  22.04.2009 (87) WO/2009/131378 29.10.2009 
(30) 61/125,047       22.04.2008 US 

61/131,870       14.06.2008 US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Allen LeRoy Limberg (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị truyền và thu tín hiệu số dưới dạng tín hiệu 8-dải biên 

sót (8-VSB) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền tín hiệu số dưới định dạng tín hiệu 8-dải biên sót (8-

vestigial sideband - 8-VSB) để nhận bởi các bộ thu di động/cầm tay (mobile/handheld - 
m/h). Thiết bị truyền tín hiệu số bao gồm bộ tạo các phần đầu của gói MHE bao gồm 
thông tin bổ sung về ít nhất một phần dữ liệu số và bộ định dạng gói cài đặt các phần 
đầu của gói MHE trong các gói MHE. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị thu dữ 
liệu số và khôi phục thông tin bổ sung từ các phần đầu của gói MHE để được sử dụng 
cho hoạt động thay đổi của thiết bị thu.  
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(21) 1-2010-03088 (51) 7 H02J  3/00,  3/04 
(22) 20.05.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/002224  20.05.2009 (87) WO 2009/142011 26.11.2009 
(30) 2008-132521      20.05.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
(72) Masahiko MURAI (JP), Yoko KOSAKA (JP), Takenori KOBAYASHI (JP), Yumiko 

KOSAKADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và phương tiện ghi âm để xác định cấu 

hình của hệ thống phân phối điện 
  (57)    Sáng chế đề xuất một thiết bị xác định một cấu hình hệ thống giảm thiểu hóa hao hụt 

trên đường truyền, một phương pháp và một chương trình có thể xác định, trong một 
thời gian tính toán thực tế, một cấu hình hệ thống trong đó hao hụt trên đường truyền 
thấp hơn hao hụt trong trường hợp "Phương pháp trao đổi nhánh". Một bộ chọn công tắc 
"đóng" 12 chọn một sự kết hợp của n (n > 2) các công tắc ở trạng thái mở không được 
chọn để được "đóng", và thay đổi các công tắc sang trạng thái "đóng". Một bộ phận tích 
dòng điện 13 phân tích dòng điện của một hệ thống dạng lưới được tạo ra như là kết quả 
của việc chuyển sang trạng thái "đóng". Một bộ chọn công tắc "mở" 14 lần lượt chọn 
mỗi công tắc ở trạng thái đóng để "mở" ra, khi nào phát hiện ra rằng một dòng điện đi 
qua công tắc tại giá trị nhỏ nhất trong dòng điện của hệ thống dạng lưới được phân tích 
bởi bộ phân tích đóng điện 13, và chuyển công tắc được chọn sang trạng thái mở.  
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(72) David Morgan Smith (AU), Nigel Philip Preston (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thức ăn, thành phần thức ăn và phương pháp nuôi trồng thủy 

sinh bằng thức ăn hoặc thành phần thức ăn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thức ăn hoặc thành phần thức ăn chứa sinh khối vi sinh vật, và phương 

pháp nuôi trồng các loài thuỷ sinh bằng cách sử dụng sinh khối vi sinh vật và thức ăn 
hoặc thành phần thức ăn theo sáng chế. 
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61/108,429      24.10.2008 US 
12/425,302      16.04.2009 US 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) BORRAN, Mohammad, J. (IR), AGRAWAL, Avneesh (US), KHANDEKAR, Aamod, 
D. (US), GOROKHOV, Alexei, Y. (FR), BHUSHAN, Naga (US), JI, Tingfang (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật kiểm soát nhiễu trong mạng không dây. Theo một khía 
cạnh, yêu cầu nhiễu giảm và tín hiệu chỉ báo nhiễu có thể được sử dụng để kiểm soát 
nhiễu để kích hoạt thao tác trong các điều kiện nhiễu nổi bật. Theo một khía cạnh, thiết 
bị đầu cuối có thể thu yêu cầu nhiễu giảm từ trạm cơ sở đầu tiên đòi hỏi nhiễu giảm trên 
các tài nguyên thời gian-tần số xác định. Thiết bị đầu cuối còn có thể thu tín hiệu chỉ 
báo nhiễu mạng nhiễu quan sát được bởi trạm cơ sở thu: hai thiết bị đầu cuối có thể xác 
định công suất truyền của nó dựa trên yêu cầu nhiễu giảm và tín hiệu chỉ báo nhiễu. Ví 
dụ, thiết bị đầu cuối có thể xác định công suất truyền ban đầu dựa trên yêu cầu nhiễu 
giảm (hoặc tín hiệu chỉ báo nhiễu) và có thể điều chỉnh công suất truyền ban đầu dựa 
trên tín hiệu chỉ báo nhiễu (hoặc yêu cầu nhiễu giảm) để thu được công suất truyền của 
nó. Thiết bị đầu cuối có thể truyền dữ liệu đến trạm cơ sở phục vụ tại công suất truyền 
xác định.  
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) DOPPLER, Klaus (AT), WIJTING, Carl (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cho phép sử dụng phổ kết hợp giữa 

nhiều mạng rađio 
  (57)     Sáng chế đề cập tới việc chia sẻ phổ theo cách phối hợp. Giá trị ngưỡng được kết hợp với 

mức chấp nhận được của nhiễu tác động vào mạng rađio thứ nhất được xác định. Tin 
nhắn báo hiệu chỉ ra giá trị ngưỡng được tạo ra để truyền từ mạng rađio thứ nhất tới một 
hoặc nhiều nút của mạng rađio thứ hai được cấu hình để trao đổi lưu lượng của các dịch 
vụ di động. Mạng rađio thứ nhất và mạng rađio thứ hai chia sẻ các nguồn tài nguyên phổ 
bao gồm các băng liền kề cho các mạng rađio tương ứng và tin nhắn báo hiệu được sử 
dụng để điều khiển mức nhiễu tác động tới mạng rađio thứ nhất gây ra bởi một hoặc 
nhiều nút của mạng rađio thứ hai.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung : 30.11.2010 
(71) FUEL TECH, INC.  (US) 
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(72) SUN, William, H. (US), LAU, Ronald, A. (US), BOYLE, John, M. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống khử NOx có xúc tác chọn lọc 

cung cấp sự khí hoá ure được cải tiến để hình thành khí chứa 
amoniac 

  (57)     Sáng chế đề xuất các các phương pháp, thiết bị và hệ thống cho phép sử dụng ure một 
cách hữu hiệu cho các mục đích như khử xúc tác có chọn lọc (SCR - Seleetive Catalytie 
Reduction - khử xúc tác có chọn lọc) NOx, cho phép cấp ure vào buồng đốt được thiết 
kế để khí hóa một cách hữu hiệu và triệt để ure để cấp vào cụm SCR. Tốt hơn là, ure 
dạng lỏng được cấp vào buồng khí hóa còn được cấp các loại khí nóng. Vòi phun có khả 
năng phân tán ure dạng lỏng như các giọt nhỏ được định vị ở giữa tấm phân tán khí 
trong buồng khí hóa. Việc bề trí các lỗ được giãn cách trên tấm phân tán tạo tốc độ khí 
ở gần với vòi phun là cao hơn so với tốc độ khí ở gần các thành của buồng khí hóa. Có 
thể đạt được sự phân tán khí đồng đều mà không làm nhiễm bẩn thiết bị.  
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(86) PCT/US2009/039887 08.04.2009 (87) WO2009/137217 12.11.2009 
(30) 61/051,112      07.05.2008 US 
(71) 1. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 

1111 Franklin Street, 5th Floor, Oakland, California 94607-5200, United States of 
America 
2. SCHEPENS EYE RESEARCH INSTITUTE  (US) 
20 Staniford Street, Boston, MA 02114, United States of America 

(72) SULLIVAN, Benjamin (US), SCHMIDT, Tannin, A. (US), SULLIVAN, David, A. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm để bù và làm giàu chất bôi trơn bề mặt mắt để trị 

liệu 
  (57)   Sáng chế đề xuất được phẩm dùng để điều trị chứng thiếu hụt sự bôi trơn biên của mắt, 

các triệu chứng có liên quan, hoặc tình trạng bệnh không mong muốn. Dược phẩm này 
chứa protein PRG4 người, chất bôi trơn, thể tương đồng, hoặc chất đồng phân của 
chúng, và có thể tùy ý một hoặc nhiều chất được chọn từ nhóm gồm thuốc làm dịu đau, 
tá dược, chất làm se, tác nhân gây co mạch, thuốc làm mềm, natri hyaluronat, axit 
hyaluronic, hoặc phospholipit hoạt động bề mặt.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu dẫn động xupap dành cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu dẫn động xupap dành cho động cơ, trong đó thanh đẩy cam 
khoá liên động và nối với xupap động cơ được kích hoạt theo chiều đóng xupap bởi lò 
xo có phần tiếp xúc cam có thể tiếp xúc với cam thứ nhất và cam thứ hai, khi cam thứ 
hai dịch chuyển tới gần cam thứ nhất, thì phần tiếp xúc cam được ngăn để không tiếp 
xúc va đập với cam thứ nhất, nhờ đó hạn chế sự phát ra âm thanh va đập. Cam thứ nhất 
(31) được lắp cố định với trục cam (32), và cam thứ hai (33) được đỡ bởi trục cam (32) 
để dịch chuyển được theo chiều dọc trục giữa vị trí vận hành mà ở đó cam thứ hai (33) 
có thể tiếp xúc với phần tiếp xúc cam (56) và tiến tới gần cam thứ nhất (31) và vị trí 
không vận hành mà ở đó cam thứ hai (33) không thể tiếp xúc với phần tiếp xúc cam (56) 
và dịch chuyển ra xa cam thứ nhất (31) và không thể quay tương đối quanh đường trục. 
Mặt nghiêng (71A) được làm nghiêng để nằm ở vị trí bên trong theo chiều hướng kính 
của trục cam (32) về phía cam thứ nhất (31) được tạo ra như mặt bên ở phía cam thứ 
nhất (31) phần lắp cam thứ hai (33b).  
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(72) Cameron Stewart MOORE (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp theo dõi việc sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phân tích dữ liệu sử dụng bao gồm máy chủ ứng dụng để truy 
cập và xử lý dữ liệu sử dụng biểu thị việc sử dụng các hạng mục, và phục vụ cho giao 
diện, hệ thống này bao gồm:  
các bộ nhận dạng có thể lựa chọn được, kết hợp với các hạng mục để lựa chọn các hạng 
mục nhằm hiển thị như các hạng mục lọc được theo bộ nhận dạng được chọn; và  
việc xem có thể lựa chọn được để biểu thị dữ liệu kết hợp với các hạng mục lọc được, 
bao gồm ít nhất một trong số:  
(i) dữ liệu dân số học kết hợp với người sử dụng các hạng mục,  
(ii) số lượng người sử dụng các hạng mục,  
(iii) dữ liệu so sánh giữa các hạng mục lọc được,  
(iv) dữ liệu địa lý kết hợp với vị trí của người sử dụng, và  
(v) dữ liệu bản đồ nhãn dựa trên các hạng mục lọc được có các nhãn kết hợp với các 
hạng mục, và biểu thị mối tương quan giữa các hạng mục mang nhãn.  
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KUMAR, ANIL (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất chứa mesogen, polyme, chế phẩm tinh thể lỏng, vật 

dụng chứa hợp chất này và phương pháp tạo phân tử dùng cho 
mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất bao gồm ít nhất một cấu trúc con mesogen và ít nhất 
một đoạn mềm dẻo dài và các phương pháp tổng hợp chúng. Sáng chế còn đề cập đến 
dạng chế phẩm bao gồm polyme, chế phẩm tinh thể lỏng và vật dụng chứa hợp chất 
mesogen và cách sử dụng chúng trong vật dụng và các thiết bị dùng cho mắt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dạng tinh thể lỏng chứa hợp chất chứa mesogen, vật 

dụng chứa chế phẩm này và phương pháp tạo phân tử dùng cho 
mắt    

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tinh thể lỏng chứa hợp chất bao gồm ít nhất một cấu trúc 
con mesogen và ít nhất một đoạn mềm dẻo dài và hợp chất được chọn từ hợp chất đổi 
màu theo ánh sáng, hợp chất lưỡng sắc và hợp chất đổi màu theo ánh sáng lưỡng sắc, vật 
dụng sản xuất chứa chế phẩm này và phương pháp tổng hợp chúng và cách sử dụng 
chúng trong vật dụng và các thiết bị dùng cho mắt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch chuyển hóa hóa học dùng cho cấu trúc kim loại và 

phương pháp xử lý bề mặt 
  (57)     Sáng chế đề xuất dung dịch chuyển hóa hóa học và phương pháp xử lý bề mặt để tạo ra 

độ bền chống ăn mòn cao và độ bám dính của lớp phủ cao trên bề mặt kim loại, cũng 
như khả năng mạ cao trong quá trình mạ điện, và không tạo ra bùn. Dung dịch chuyển 
hóa hóa học này chứa (A) ít nhất một hợp chất được chọn từ hợp chất germani tan trong 
nước, hợp chất thiếc tan trong nước và hợp chất đồng tan trong nước, (B) ít nhất một hợp 
chất được chọn từ hợp chất titan tan trong nước và hợp chất ziricon tan trong nước, (C) ít 
nhất một hợp chất nitrat tan trong nước, (D) ít nhất một hợp chất được chọn từ hợp chất 
nhôm tan trong nước và hợp chất magie tan trong nước, (E) ít nhất một hợp chất kẽm tan 
trong nước, và (F) ít nhất một hợp chất flo, và, quy trình phủ dùng cho cấu trúc kim loại.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi 

trường nước và phương pháp phủ lớp phủ chống đóng bám 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi trường 

nước, đặc biệt là trong môi trường nước biển, và phương pháp phủ lớp phủ chống đóng 
bám lên nền mang được dự định để sử dụng trong môi trường nước để làm chậm quá 
trình phát triển của các sinh vật sống trong nước trên các kết cấu ngập nước hoặc bán 
ngập nước.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
91 

(11) 26751 
(21) 1-2010-03168 (51) 7 C09D  5/16,  183/04,  183/08, B08B  

17/02, B01J  31/02,  27/24, C08G  
77/08, B08B  17/00 

(22) 28.05.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/FR2009/000620  28.05.2009 (87) WO2009/156608 30.12.2009 
(30) 08/02913       29.05.2008 FR 
(71) BLUESTAR SILICONES FRANCE  (FR) 

21 avenue Georges Pompidou, F-69003 Lyon, France 
(72) MALIVERNEY Christian (FR), BREUNIG Stefan (FR), BLANC Delphine (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi 

trường nước và phương pháp phủ lớp phủ chống đóng bám 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm có đặc tính chống đóng bám để sử dụng trong môi trường 

nước, đặc biệt là trong môi trường nước biển, và phương pháp phủ lớp phủ chống đóng 
bám lên nền mang được dự định để sử dụng trong môi trường nước để làm chậm quá 
trình phát triển của các sinh vật sống trong nước trên các kết cấu ngập nước hoặc bán 
ngập nước.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) STAMOULIS, Anastasios (GR), GUPTA, Rajarshi (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái sử dụng tần số trong hệ thống 

truyền thông đa sóng mang 
  (57)     Hệ thống và phương pháp được mô tả tạo điều kiện cho việc đánh giá điều kiện của các 

nút mạng (ví dụ, điểm truy cập, đầu cuối truy cập, v.v.) trong một môi trường truyền 
thông không dây có nhiều sóng mang để xác định mức bất lợi đối với nút mạng đưa ra 
liên quan đến các nút mạng khác. Nút mạng có thể phát tin nhắn ứng dụng nguồn 
(RUM) thể hiện mức độ bất lợi của nút mạng và yêu cầu các nút gây nhiễu giảm trên 
một hoặc nhiều sóng mang. Điều này cho phép việc tái sử dụng tần số nếu các nút mạng 
thay đổi năng lượng chuyển giao đối với sóng mang cụ thể, kết hợp với các nút mạng 
lân cận.  
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2. GW PHARMA LIMITED  (GB) 
Porton Down Science Park, Salisbury Wiltshire, SP4 0JR, United Kingdom 

(72) VELASCO DIEZ, Guillermo (ES), GUZMAN PASTOR, Manuel (ES), LORENTE, 
Mar (ES), TORRES, Sofia (ES), RODRIGUEZ, Fatima (ES) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hỗn hợp canabinoit có tác dụng chống ung thư 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp các canabinoit, cụ thể là tetrahydrocanabinol (THC) và 
canabidiol (CBD), trong sản xuất dược phẩm được sử dụng để điều trị bệnh ung thư. Các 
bệnh ung thư cụ thể được điều trị là u não, cụ thể hơn là u thần kinh đệm, cụ thể hơn nữa 
là u nguyên bào xốp đa dạng (GBM).  
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(22) 28.04.2009 (43) 25.07.2011 
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(72) STEWART, Robert Laird (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xác thực màng polyme, phương pháp xác thực đối 

tượng chứa màng polyme và bộ phận phát hiện để thực hiện 
các phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác thực màng polyme bao gồm việc đo độ dày của 
một lớp trong đó bằng cách đo giao thoa ánh sáng trắng và/hoặc đo lưỡng chiết quang 
của lớp trong đó. Phương pháp này, và bộ phận để thực hiện phương pháp này, có thể 
được sử dụng trong các ứng dụng bảo đảm, ví dụ để thử nghiệm đối với giấy bạc ngân 
hàng giả.  
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(22) 10.06.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/002615      10.06.2009 (87) WO/2009/153936 23.12.2009 
(30) 2008-158692      18.06.2008 JP 
(71) MARUO CALCIUM CO., LTD.  (JP) 

1455, Nishioka, Uozumi-cho, Akashi-shi, Hyogo 6740084, JP 
(72) SHIMIZU, Seiya (JP), KOBAYASHI, Koji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm hydroxit magie, phương pháp sản xuất chúng, chế 

phẩm nhựa và vật dụng đúc của chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm magie hydroxit chứa các hạt magie hydroxit chứa sắt 

và/hoặc mangan cùng với lưu huỳnh, trong đó hàm lượng M của sắt và/hoặc mangan 
được đo bằng thiết bị quang trắc phổ hấp thụ nguyên tử là nằm trong khoảng từ 10 đến 
1000ppm trên cơ sở các hạt magie hydroxit và hàm lượng S của lưu huỳnh dược đo bằng 
phương pháp hấp thụ hồng ngoại là nằm trong khoảng từ 10 đến 1800ppm trên cơ sở các 
hạt magie hydroxit và tỷ lệ S/M giữa hàm lượng S của lưu huỳnh và hàm lượng M của 
sắt và/hoặc mangan là nằm trong khoảng từ 1,0 đến 1,8. Chế phẩm magie hydroxit của 
sáng chế thì không những tuyệt hảo về khả năng chống cháy và sức duy trì của nó khi 
được trộn vào nhựa, mà còn truyền khả năng chống suy biến do nhiệt và màu tinh khiết 
tuyệt hảo cho vật dụng được đúc.  
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(11) 26756 
(21) 1-2010-03258 (51) 7 A01N  57/20, A01P  13/00 
(22) 17.06.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/003663   17.06.2009 (87) WO 2009/154772 23.12.2009 
(30) 61/132,502        18.06.2008 US 
(71) STEPAN COMPANY  (US) 

22 W. Frontage Road, Northfield, IL 60093, United States of America 
(72) MALEC, Andrew, D. (US), FIGLEY, Timothy, M. (US), TURPIN, Krista, L. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa glyphosat nồng độ cao, phương pháp điều chế 

chế phẩm này và phương pháp phòng trừ thực vật không mong 
muốn bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa nước có tác dụng diệt cỏ, bền vững khi cất trữ, có 
nồng độ cực cao của glyphosat dưới dạng muối isopropylamoni, muối kali hoặc muối 
hỗn tạp, phối hợp với hệ chất hoạt động bề mặt; cũng như đề cập đến phương pháp điều 
chế chế phẩm này và phương pháp xử lý thực vật không mong muốn bằng cách sử dụng 
chế phẩm này. Hệ chất hoạt động bề mặt được sử dụng trong chế phẩm đậm đặc chứa 
alkylamin được đialkoxyl hoá, tác nhân tăng độ tan trộn lẫn với nước và amin oxit. Vượt 
hơn sự mong đợi, hệ chất hoạt động bề mặt này cho phép phối chế được các chế phẩm 
đậm đặc trong nước chứa muối glyphosat với hàm lượng cực cao, bền vững khi cất trữ, 
có điểm đục cao hoặc không có điểm đục.  
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(86) PCT/US2009/040089  09.04.2009 (87) WO/2009/148700 10.12.2009 
(30) 61/130,710       02.06.2008 US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

Corp-urc-sw-359, P.o. Box 2189 Houston, TX 77252-2189 
(72) KELLEY, Bruce, T. (US), DECKMAN, Harry, W. (US), DAVIS, Stephen, Mark (US), 

HERSHKOWITZ, Frank (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống để khai thác năng lượng sử dụng vật 

liệu có năng lượng cao 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống để khai thác năng lượng. Cụ thể hơn, sáng 

chế đề cập tới sự sử dụng hiệu quả kinh tế các nguồn khí từ vùng xa hoặc các nguồn khí 
khó khai thác. Sáng chế bao gồm nhập khẩu vật liệu mật độ năng lượng cao vào một thị 
trường năng lượng và phân phối vật liệu mật độ năng lượng cao (HEDM) trong thị 
trường năng lượng. Các HEDM được sản xuất từ sự khử oxit vật liệu như bo oxit thành 
HEDM, HEDM có thể là bo. Sự khử sử dụng các nguồn hydrocarbon từ vùng xa như các 
nguồn khí tự nhiên khó khai thác.  
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46, Quai A. Le Gallo, F-92648 BouIogne Cedex, France 
(72) BOYCE, Jill MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã dữ liệu tín hiệu viđeo cho khối ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã dữ liệu tín hiệu viđeo cho hình ảnh có nhiều 
khối ảnh, dữ liệu tín hiệu viđeo này chứa dữ liệu cho một khối ảnh trong số nhiều khối 
ảnh đó và chứa ít nhất một chỉ số hình ảnh chuẩn. phương pháp này bao gồm các bước 
thu dữ liệu tín hiệu viđeo, dữ liệu tín hiệu viđeo thu được chứa chỉ số hình ảnh chuẩn 
duy nhất cho khối ảnh và dữ liệu cho khối ảnh, chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất thu được 
này tương ứng với một hình ảnh chuẩn cụ thể; và dự báo khối ảnh bằng cách sử dụng 
hình ảnh chuẩn cụ thể tương ứng với chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất và sử dụng một hệ 
số trong số, được xác định từ tập hợp hệ số trọng số, và tương ứng với chỉ số hình ảnh 
chuẩn duy nhất thu được, trong đó chỉ số hình ảnh chuẩn duy nhất thu được xác định cả 
hình ảnh chuẩn cụ thể và hệ số trọng số.  
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46, Quai A. Le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex, France 
(72) BOYCE, Jill MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã dữ liệu tín hiệu viđeo cho khối ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã dữ liệu tín hiệu viđeo cho hình ảnh có nhiều 
khối ảnh, dữ liệu tín hiệu viđeo này 
chứa dữ liệu cho một khối ảnh trong 
số nhiều khối ảnh đó và chứa chỉ số 
hình ảnh chuẩn thứ nhất và chỉ số 
hình ảnh chuẩn thứ hai, phương pháp 
này bao gồm các bước thu dữ liệu tín 
hiệu viđeo, dữ liệu tín hiệu viđeo thu 
được chứa chỉ số hình ảnh chuẩn thứ 
nhất cho khối ảnh chỉ số hình ảnh 
chuẩn thứ hai cho khối ảnh, và dữ liệu 
cho khối ảnh, chỉ số hình ảnh chuẩn 
thứ nhất tương ứng với hình ảnh 
chuẩn thứ nhất, và chỉ số hình ảnh 
chuẩn thứ hai tương ứng với hình ảnh 
chuẩn thứ hai; và dự báo khối ảnh 
bằng cách sử dụng các hình ảnh 
chuẩn thứ nhất và thứ hai, và sử dụng 
hệ số trọng số thứ nhất tương ứng với 
chỉ số hình ảnh chuẩn thứ nhất, và sử 
dụng hệ số trọng số thứ hai tương ứng 
với chỉ số hình ảnh chuẩn thứ hai, 
trong đó chỉ số hình ảnh chuẩn thứ 
nhất xác định cả hình ảnh chuẩn thứ 
nhất và hệ số trọng số thứ nhất, và chỉ 
số hình ảnh chuẩn thứ hai xác định cả 
hình ảnh chuẩn thứ hai và hệ số trọng 
số thứ hai.  
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(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu điều khiển để dừng và đánh lửa động cơ xe môtô 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu điều khiển để dừng và đánh lửa động cơ xe môtô, cơ cấu này 
bao gồm bộ cảm biến tay nắm, bộ cảm biến tốc độ và bộ điều khiển. Bộ cảm biến tay 
nắm được làm thích ứng để phát hiện xem tay nắm của xe môtô có được nắm trong bàn 
tay hay không. Bộ cảm biến tốc độ được làm thích ứng để đo tốc độ của xe môtô. Bộ 
điều khiển được nối điện với bộ cảm biến tay nắm và bộ cảm biến tốc độ, trong đó khi 
động cơ xe môtô ở trạng thái đánh lửa, nếu bộ cảm biến tay nắm phát hiện được rằng tay 
nắm không được nắm trong bàn tay và bộ cảm biến tốc độ xác định được rằng tốc độ 
của xe môtô bằng không, bộ điều khiển sẽ đưa ra một tín hiệu điều khiển để điều khiển 
động cơ xe môtô dừng. Như vậy, kỹ thuật dừng động cơ theo sáng chế là phù hợp với 
nguyện vọng của người lái xe, có kết cấu và thao tác đơn giản, và không đòi hỏi phải lắp 
nhiều bộ cảm biến để đo các thông tin khác nhau của động cơ xe môtô, vì thế chi phí 
được cắt giảm hữu hiệu.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật gây hại, phương pháp phòng trừ hoặc 

ngăn ngừa sự phá hoại do mầm bệnh hoặc sinh vật gây hại ở 
cây trồng 

  (57)    Chế phẩm bào chế thích hợp để phòng trừ hoặc ngăn ngừa sự phá hoại do mầm bệnh ở 
cây trồng bao gồm (A) ít nhất một thành phần hoạt tính rắn có độ tan trong nước nhiều 
nhất là 100 μg/lÝt ở 25oC ở môi trường trung hòa pH, với lượng ít nhất là 1% trọng 
lượng, dựa trên tổng trọng lượng của chế phẩm bào chế, (B) ít nhất một chất hoạt tính bề 
mặt có mức cân bằng hydrophil-lipophil (HLB) nằm trong khoảng 10 và 18, một hoặc 
nhiều phụ phẩm thông thường, và nước; trong đó thành phần hoạt tính (A) được tạo 
huyền phù hoặc phân tán trong nước, tỷ lệ trọng lượng của chất hoạt tính bề mặt (B) với 
thành phần hoạt tính (A) là nằm trong khoảng từ 1,5 đến 15,0, đưa ra lượng tối thiểu 
chất hoạt tính bề mặt (B) ít nhất 6% trọng lượng, dựa trên tổng trọng lượng của chế 
phẩm bào chế. Phương pháp làm cải thiện mức độ gốc diệt sinh vật gây hại trong nông 
nghiệp.  
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(72) Richard Edward BENTLEY (GB), Ian David CHARLTON (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải và quy trình điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điêu chế chế phẩm làm mềm vải, chế phẩm này  bao gồm 
chất có tác dụng làm mềm vải, chất thơm bao nang và chất thơm tự do, trong đó quy 
trình bao gồm bước phân tán chất thơm bao nang trong nước trước khi bổ sung chất có 
tác dụng làm mềm vải vào nước, để tăng khả năng phân tán và thu được các lợi ích trực 
quan mà không phá hủy lớp vỏ nang.  
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(86) PCT/MY2009/000038    19.03.2009 (87) WO 2009/139616 19.11.2009 
(30) PCT/MY2008/000043      14.05.2008 MY 
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80 Raffles Place #16-20, UOB Plaza 2, Singapore 048624 
(72) C. NADARAJAH, Nagendran (MY), DE RAJ, Renata, Anita (MY), SUPPIAH, 

Mahendran (MY) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Giàn thiết bị dầu khí ngoài khơi, phương pháp lắp đặt giàn 

thiết bị đầu giếng có sử dụng giàn thiết bị dầu khí ngoài khơi 
này và phương pháp tháo dỡ giàn thiết bị di động tự nâng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giàn thiết bị dầu khí ngoài khơi (10, 60, 62, 64, 58, 70)bao gồm 
phần thân (12) và/hoặc khung tấm sàn (52), đài móng (14) được gắn với ít nhất một chân 
nối (16) hoặc hộp neo (50) được gắn với từng phần của ít nhất một chân nối hoặc phần 
thân dưới (18) được gắn với ít nhất một phương tiện nối (66), tấm sàn đầu giếng (24) 
được lắp tháo được với phần thân (12) và/hoặc khung tấm sàn (52) và bộ phận kẹp dưới 
nước kết hợp với một thùng chắn (20) hoặc khung đương ống dẫn dưới nước (32) được 
lắp tháo được vào đài móng (14) hoặc ít nhất một chân nối (16), nơi hộp neo (50) được 
gắn vào từng chân của ít nhất một chân nối, hoặc vào phần thân dưới (18). Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp lắp đặt giàn thiết bị đầu giếng (22) nhờ sử dụng giàn thiết 
bị dầu khí ngoài khơi, phương pháp tự tháo dỡ giàn thiết bị di động tự nâng (10, 60, 62, 
64), và phương pháp lắp đặt giàn thiết bị đầu giếng (22) thăm dò hyđrocacbon dưới đáy 
biển nhờ sử dụng giàn thiết bị dầu khí ngoài khơi. 
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(30) 0810881.3      16.06.2008 GB 
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Julie BENNETT (GB), Paul KRAVCHUK (GB), Douna MACNAB (GB), Anthony 

MCKEE (GB), Alyn James PARRY (GB), Patricia REVELL (GB), Becky ZHOU (CN)
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp giặt vải 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp giặt vải sử dụng chế phẩm giặt tẩy dạng lỏng có thể đổ 
rót được chứa từ 10 đến 40% trọng lượng chất hoạt động bề mặt, về cơ bản bao gồm chất 
hoạt động bề mặt không phân ly và/hoặc dạng anion (cụ thể là ít hơn 90% trọng lượng 
alkyl benzen sulphanat mạch thẳng (LAS) và ít nhất 10% trọng lượng chất hoạt động bề 
mặt không phân ly) trong đó tốt hơn là 10 đến 40% trọng lượng chất hoạt động bề mặt 
vượt qua thử nghiệm liều lượng canxi cho phép được mô tả trong sáng chế này. Chế 
phẩm theo sáng chế chứa không quá 15% trọng lượng xà phòng, (có mặt với lượng tối 
thiểu tính theo % trọng lượng trên tổng chất hoạt động bề mặt). Trong phương pháp giặt 
vải theo sáng chế, chế phẩm được pha loãng bởi một chất tác nhân lớn hơn 500 để thu 
được dung dịch giặt chứa từ 0,8 đến 0,05g/l chất hoạt động bề mặt, và dung dịch giặt 
được tiếp xúc với các loại vải. Chế phẩm này còn chứa một hoặc nhiều và tốt hơn là hỗn 
hợp của lipaza, polyetylenimin, thuốc nhuộm xanh tím, với đỉnh hấp phụ quang học, tốt 
hơn là trong khoảng từ 540 đến 600nm, chất phát huỳnh quang, polyme kìm hãm phai 
màu nhuộm, chất chống lắng đọng polycarboxyl hoá polyme loại bỏ vết bẩn và chất 
thơm (tốt hơn là được bao nang).  
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(72) SCHLAGENHAFT, Walter (DE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành con suốt của máy xe sợi hai thành một 

hoặc của máy bện sợi và máy xe sợi hai thành một hoặc máy 
bện sợi để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp vận hành con suốt (2, 22) của máy xe sợi hai thành 
một hoặc của máy bện sợi, khác biệt ở chỗ, sợi (5, 25) được kéo ra từ trục cuốn sợi tang 
trống (7, 21) và được cấp vào thiết bị dẫn hướng được bố trí phía dưới một bản sợi xoắn 
(8, 24) của con suốt (2, 22), từ đó sợi (5, 25) đi ra khỏi con suốt (2, 22) gần như vuông 
góc với trục dọc của con suốt (2, 22) và được làm lệch hướng tới mép ngoài của bản sợi 
xoắn (8, 24), và chạy dọc theo con suốt (2, 22) như là một bóng sợi tự do (B) bao quanh 
con suốt (2, 22), đến khi sợi (5, 25) được cấp vào điểm sợi hoặc điểm bện của thiết bị 
dẫn sợi (9, 27) bên trên con suốt (2, 22), khác biệt ở chỗ, tốc độ cấp sợi (5, 25) được điều 
chỉnh sao cho độ căng sợi có trị số làm giảm đến mức tối thiểu đường kính của bóng sợi tự 
do (B) bao quanh con suốt (2, 22) do chức năng hình học của con suốt (2, 22).  
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(71) JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room 212, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou City, Jiangsu Province 225300, 
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(72) Chen, XinMin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Chất xúc tác axit rắn, phương pháp điều chế và phương pháp sử 

dụng nó 
  (57)    Chất xúc tác axit rắn là nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh có cấu trúc lưới liên kết 

ngang và các axit sulfonic thơm tự do bám trong lưới. Chất xúc tác axit rắn được điều 
chế bằng cách xử lý nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh bằng axit sulfonic thơm 
trong dung dịch. Chất xúc tác này hữu dụng trong tổng hợp chất chống oxy hóa cao su 
RD và trong các phản ứng xúc tác bằng axit mạnh khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ¤ thoát nước và kết cấu thoát nước ngầm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ô thoát nước (10) bao gồm tấm đỡ (12) có các lỗ (16a, 16b), một 
loạt các kết cấu hình ống (18) hình nón có các thành bên và đế kéo dài từ tấm đỡ, các 
kết cấu hình ống này nối thông chất lỏng với ít nhất một vài lỗ (16a, 16b) trên tấm đỡ 
(12) nhờ đó cho phép chất lưu đi qua các lỗ này đi vào trong một kết cấu hình ống. Các 
mặt bên của các kết cấu hình ống có các lỗ hổng (109) cho phép chất lưu chảy ra khỏi 
các kết cấu hình ống qua các thành của các phần hình ống. Thông thường, diện tích 
được đục lỗ hoặc diện tích hở của các kết cấu hình ống chiếm ít nhất 20% diện tích của 
các thành bên của các kết cấu hình ống, tốt hơn nếu chiếm ít nhất 40%, tốt hơn nữa nếu 
chiếm 50% hoặc lớn hơn và tốt nhất là nằm trong khoảng từ 70 đến 75%. Việc bố trí các 
lỗ hổng (109) trên các thành bên của các kết cấu hình ống cải thiện đáng kể không 
những là lưu lượng của nước đi qua ô mà còn tạo ra vùng thể tích rỗng xả bên trong lớn 
hơn do nước có thể chiếm vùng bên trong của các kết cấu hình ống chứ không chỉ là thể 
tích giữa các kết cấu hình ống này.  
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(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036, Japan 

(72) OSAKA, Harue (JP), USHIKUBO, Takahiro (JP), OHSAWA, Nobuharu (JP), SEO, 
Satoshi (JP), SUZUKI, Tsunenori (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất triarylamin, hợp chất phát sáng, linh kiện phát 

sáng, thiết bị phát sáng và thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất triarylamin có công thức chung (G1) dưới đây, trong Ar là 

nhóm phenyl được thế hoặc không được thể hoặc nhóm biphenyl được thế hoặc không 
được thế; α là nhóm naphtyl được thế hoặc không được thế, β là nguyên tử hydro hoặc 
nhóm naphtyl được thế hoặc không được thế; n và m mỗi nhóm độc lập là 1 hoặc 2; và 
R1 đến R8 mỗi nhóm độc lập là nhóm bất kỳ trong số nguyên tử hydro, nhóm alkyl có từ 
1 đến 6 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm phenyl.  
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SOMAN NAIR (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm khử trùng và quy trình làm sạch nước bị ô nhiễm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử trùng và quy trình làm sạch, thích hợp để khử trùng 
và làm sạch nước bị ô nhiễm. Sáng chế đặc biệt hữu ích trong việc loại bỏ tạp chất lơ 
lửng và chất gây ô nhiễm vi sinh vật có hại như vi khuẩn, virut và các u nang từ nước để 
thu được nguồn nước tốt cho sức khỏe và có thể sử dụng được. Sáng chế cũng đề cập đến 
chế phẩm làm sạch nước bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật có hại để thu được nguồn nước 
có thể sử dụng được. Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử trùng dạng rắn chứa tác nhân 
oxy hóa và thiết bị khử trùng, trong đó chất diệt khuẩn là chất mang rắn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ống tiêm an toàn tự khoá và tự huỷ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống tiêm an toàn tự khoá và tự huỷ, bao gồm thân ống rỗng, cần 
đẩy trượt bên trong thân ống, nút cao su nằm ở phía trước của cần đẩy, và mặt tựa kim 
nằm ở phía trước của thân ống. Cần đẩy này có bệ tròn, có bánh cóc đàn hồi kéo dài 
nghiêng về phía thành trong của thân ống. Thân ống được bố trí ở đầu có phần có đường 
kính tăng. ở vị trí chuyển tiếp giữa phần có đường kính bình thường và phần có đường 
kính tăng của thân ống được bố trí bậc nghiêng, bên dưới bậc nghiêng này là rãnh mà 
bánh cóc đàn hồi có thể được giữ lại khi cần đẩy được kéo lùi lại. Phần có đường kính 
tăng của thân ống được bố trí bên trong có vòng kẹp tròn mà có thể ép vào đáy của bệ 
tròn. Đối với ống tiêm có kết cấu nêu trên, cần đẩy có thể được khoá lại sau khi tiêm 
theo cách như sau: cần đẩy có bánh cóc đàn hồi kéo dài tới thành trong của thân ống; 
bánh cóc đàn hồi mắc vào trong rãnh khi cần đẩy được kéo lùi lại; bậc nghiêng bên trên 
bánh cóc đàn hồi ngăn không cho cần đẩy dịch chuyển về phía trước, trong khi vòng kẹp 
tròn bên dưới bánh cóc đàn hồi ép vào đáy của bệ tròn của cần đẩy để ngăn không cho 
cần đẩy dịch chuyển lùi lại; và dưới tác động của rãnh này, bánh cóc đàn hồi không thể 
dịch chuyển theo hướng kính.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dẫn xuất benzoimidazol-2-yl pyrimidin và quy trình điều chế 

hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dẫn xuất benzoimidazol-2-yl pyrimidin hữu dụng làm chất điều 

biến thụ thể histamin H4 và quy trình điều chế hợp chất này.  
 
 
 

  
 
         Phổ nhiễu xạ bột tia X (XRD) của mẫu hemi-tartrat của hợp chất có công thức (I-A) 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyriđin và muối dược dụng của nó, quy trình điều chế 

nó và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất ức chế chứa năng kinaza bám dính tiêu điểm, quy 

trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng làm hoạt chất.  
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(72) HE, Jian (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, thiết bị và phương pháp truyền thông viđeo dựa 

trên khung chuẩn phản hồi 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống, thiết bị và phương pháp truyền thông viđeo dựa trên khung 

chuẩn phản hồi. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận, bời phía mã hoá viđeo, 
thông tin khung hình được phản hồi từ phía giải mã viđeo, xác định khung chuẩn để mã 
hoá hình ảnh hiện tại theo thông tin khung hình này; mã hoá hình ảnh hiện tại theo 
khung chuẩn xác định được, và gửi đi khung hình được tạo ra sau khi mã hoá; giải mã, 
bởi phía giải mã viđeo, khung hình nhận được, và phản hồi thông tin khung hình qua 
mạng cho phía mã hoá viđeo và theo kết quả giải mã. Nhờ sử dụng các giải pháp theo 
sáng chế mà lưu lượng dữ liệu mạng có thể được giảm. Trong khi đó, khi cần gửi lượng 
dữ liệu lớn do mất khung hoặc giải mã thất bại thì có thể tránh được các hiện tượng vốn 
có thể gây ảnh hưởng lớn đến mạng.  
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(54) Hệ thống xử lý dầu thô 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý dầu thô có khả năng xử lý dầu thô chứa một hàm lượng 
tương đối lớn chất ăn mòn. Tháp chưng cất sơ cấp 11 cất phân đoạn dầu thô thứ nhất 
thành một phân đoạn đích. Tháp chưng cất thứ cấp 21 cất phân đoạn dầu thô thứ hai có 
hàm lượng chất ăn mòn lớn hơn hàm lượng chất ăn mòn của dầu thô thứ nhất thành một 
phân đoạn nhẹ có hàm lượng chất ăn mòn là một lượng không gây ra sự ăn mòn trong 
tháp chưng cất sơ cấp 11 và một phân đoạn nặng là phần còn lại của nó. Ngoài ra, đường 
cấp phân đoạn nhẹ cung cấp phân đoạn nhẹ từ tháp chưng cất thứ cấp 21 vào tháp chưng 
cất sơ cấp 11 để xử lý phân đoạn nhẹ trong tháp chưng cất sơ cấp 11. Trong phần mô tả 
này, tháp chưng cất thứ cấp 21 và đường cấp để cung cấp dầu thô thứ hai vào tháp chưng 
cất thứ cấp 21 được làm từ vật liệu có độ bền chống ăn mòn liên quan tới chất ăn mòn 
trong các trường hợp trong đó tháp chưng cất thứ cấp 21 và đường cấp tiếp xúc với dầu 
thô thứ hai và phân đoạn nặng.  

 
 

  
                       chỉ số tổng axit (total acid number – TAN) 
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(54) Hệ thống xử lý dầu thô 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý dầu thô chứa lượng niken, vanađi, hoặc cặn cacbon 
tương đối lớn để cung cấp nguyên liệu cho quy trình crackinh xúc tác ở phía sau. Tháp 
chưng cất sơ cấp (11) cất phân đoạn dầu thô thứ nhất thành một phân đoạn cặn được sử 
dụng một phần làm dầu thô của quy trình crackinh xúc tác và các phân đoạn khác. Tháp 
chưng cất thứ cấp (21) cất phân đoạn dầu thô thứ hai chứa một lượng chất độc xúc tác 
của các chất xúc tác được sử dụng trong quy trình crackinh xúc tác lớn hơn lượng dầu 
thô thứ nhất thành một phân đoạn nhẹ nằm trong khoảng nhiệt độ chưng cất của các 
phân đoạn khác và một phân đoạn nặng là phần còn lại của nó. Đường ống cấp phân 
đoạn nhẹ cung cấp phân đoạn nhẹ vào tháp chưng cất sơ cấp (11) để xử lý trong tháp 
chưng cất sơ cấp (11).  
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(54) Phương pháp và hệ thống xử lý ảnh 

  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp xử lý ảnh bao gồm các bước : xác lập 
biểu đồ tích phân và tính toán biểu đồ diện tích hình chữ nhật tùy ý trong ảnh bằng việc 
sử dụng biểu đồ tích phân. Các phương  án của sáng chế còn đề xuất hệ thống xử lý ảnh 
bao gồm bộ phận xác lập biểu đồ tích phân và bộ phận tính toán biểu đồ. Bộ phận tính 
toán biểu đồ này được làm tương thích để tính toán biểu đồ diện tích hình chữ nhật tùy ý 
trong ảnh bằng việc sử dụng biểu đồ tích phân đã xác lập bởi bộ phận xác lập biểu đồ 
tích phân.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ có cơ cấu giảm áp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ có cơ cấu giảm áp có trục cam, cơ cấu phun và đối trọng. 
Trục cam có phần rỗng theo trục, lỗ giảm áp theo hướng kính, cam dẫn động van và 
bích. Cơ cấu phun có trục quay giảm áp với phần đường kính nhỏ và phần đường kính 
lớn có thể di động dọc theo phần rỗng theo trục, và chi tiết phun có thể di động dọc theo 
lỗ giảm áp theo hướng kính. Đối trọng có thể di động dọc theo bích giữa vị trí giảm áp 
và vị trí không giảm áp và nối hoạt động với trục quay giảm áp. Khi đối trọng di chuyển 
tới vị trí giảm áp, trục quay giảm áp được dịch chuyển theo trục và dẫn động chi tiết 
phun nhờ phần đường kính lớn của nó sao cho chi tiết phun nhô ra ngoài biên dạng của 
cam dẫn động van. Do đó, chức năng giảm áp được thực hiện và đối trọng có thể được 
bố trí ở trạng thái định hướng bất kỳ so với trục cam.  
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(72) YOUN, Seungwon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy nghiền bằng tia khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nghiền bằng tia khí được làm thích ứng để tạo ra các hạt mịn 
bao gồm khoang nghiền trong đó nguyên liệu bột được cấp sẽ được nghiền, và các vòi 
phun tia để nạp khí áp lực cao, như không khí và khí tương tự, ở tốc độ siêu âm vào 
khoang nghiền và nhờ đó tạo ra các hạt mịn, và hơn nữa, máy nghiền bằng tia khí có cơ 
cấu phân loại ly tâm được lắp bên trong khoang nghiền mà qua đó chỉ các hạt mịn có 
kích cỡ định trước hoặc nhỏ hơn kích cỡ định trước được xả ra.  

Để ngăn ngừa rò không khí chứa các hạt thô chưa phân loại so với các hạt mịn 
định trước đi qua khe hở giữa khoang nghiền và cơ cấu phân loại quay và sau đó được 
trộn với các hạt mịn đã phân loại, các cánh quay ngăn ngừa rò là một phần của cơ cấu 
phân loại quay được bố trí theo chu vi có bán kính lớn hơn so với bán kính của chu vi 
ngoài của các cánh quay phân loại trong cơ cấu phân loại quay.  

Các cánh quay ngăn ngừa rò trong cơ cấu phân loại ly tâm có tác dụng cải thiện 
độ chính xác phân loại, và nhờ đó có thể ngăn theo cách hữu hiệu không cho các hạt thô, 
có kích cỡ lớn hơn so với các hạt mịn đã được phân loại nhờ cơ cấu phân loại ly tâm, đi 
qua khe hở giữa thân máy nghiền bằng tia khí và cơ cấu phân loại ly tâm.  
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(54) Bộ kit để đo lường và so sánh độ dẫn nhiệt và tính dẫn nhiệt 

của các vật liệu và phương pháp sử dụng bộ kit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit để đo lường, so sánh và nghiên cứu dòng nhiệt, độ dẫn nhiệt 

và tính dẫn nhiệt của các vật liệu khác nhau và phương pháp đo lường, so sánh và nghiên 
cứu dòng nhiệt, độ dẫn nhiệt và tính dẫn nhiệt nhờ vào bộ kit này. Bộ kit bao gồm vỏ 
rỗng cách nhiệt để giữ nguồn nhiệt lượng, phần thân cố định đặt trong vỏ rỗng cách 
nhiệt để cố định các vật liệu được thí nghiệm, ống phun có lỗ phun thứ nhất và lỗ phun 
thứ hai, khoảng trống được tạo thành giữa phần thân cố định và đáy của vỏ rỗng cách 
nhiệt để chứa nguồn nhiệt lượng, và một số khe cố định được bố trí đều xung quanh 
vòng tròn trong phần thân- cố định với tâm của nó ở vị trí tâm hình học của lỗ phun thứ 
hai trong phần thân cố định để gài các thanh vật liệu được thí nghiệm, trong đó một đầu 
của mỗi và các thanh này nhô vào trong khoảng trống chứa nguồn nhiệt lượng trong khi 
đầu kia của thanh tiếp xúc với bộ cảm biến nhiệt độ. Sáng chế đề xuất bộ kit như vậy để 
việc đo lường chính xác không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Sáng chế 
cũng đề xuất phương pháp ưu tiên sử dụng bộ kit theo sáng chế để đo lường.  
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(72) DING, Zaimao (CN), CHEN, Yuanqiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp dịch vụ trực tuyến 

  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị cung cấp dịch vụ trực tuyến 
thuộc lĩnh vực truyền thông trên mạng. Phương pháp này bao gồm các bước : phân loại 
người dùng, những người mà có thông tin tính cách hành vi trên mạng được thu thập, 
theo tính cách phù hợp với thông tin tính cách hành vi trên mạng được thu thập và mô 
hình phân loại tính cách được xác lập; cấu hình ít nhất một dịch vụ đối với mỗi tính cách 
có được bằng việc phân loại; và tìm kiếm, trong kết quả phân loại, đối với  tính cách mà 
người dùng thuộc trong đó khi người dùng áp dụng dịch vụ trực tuyến, và cung cấp cho 
người dùng ít nhất một dịch vụ được cấu hình cho tính cách. Thiết bị theo sáng chế bao 
gồm: môđun phân loại tính cách, môđun cấu hình dịch vụ, môđun tìm kiếm và môđun 
dịch vụ trực tuyến.  
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(21) 1-2010-03570 (51) 7 G06F  9/46 
(22) 25.09.2009 (43) 25.07.2011 
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(72) KANG, Lin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống, máy chủ dịch chuyển dữ liệu và máy 

chủ giao tiếp dữ liệu 
  (57)     Các phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp dịch chuyển dữ liệu, nó bao gồm: dịch 

chuyển dữ liệu gốc; thiết lập nhãn trạng đối với dữ liệu gốc theo trạng thái dịch chuyển 
của dữ liệu gốc, trong quá trình dịch chuyển dữ liệu; thực hiện lệnh thao tác theo nhãn 
trạng thái của dữ liệu gốc, khi nhận được lệnh thao tác đối với dữ liệu gốc được gửi bởi 
người dùng. Đồng thời, các phương án của sáng chế đề cập đến hệ thống dịch chuyển dữ 
liệu, máy chủ dịch chuyển dữ liệu và máy chủ giao tiếp dữ liệu. Phương pháp dịch 
chuyển dữ liệu, hệ thống, máy chủ và máy chủ giao tiếp dữ liệu sẽ xác định trạng thái 
dịch chuyển dữ liệu gốc theo nhãn trạng thái, và tiếp theo xác định lệnh thực hiện đối 
với dữ liệu gốc hoặc dữ liệu gốc đã dịch chuyển. Như vậy, vấn đề như là lệnh không có 
hiệu lực, v.v. có thể xảy ra khi thực hiện lệnh đối với dữ liệu trong quá trình dịch chuyển 
dữ liệu là có thể tránh được, người dùng vẫn có thể sử dụng dịch vụ dữ liệu và thực hiện 
lệnh thao tác đối với dữ liệu trong quá trình dịch chuyển dữ liệu và nó không làm gián 
đoạn dịch vụ dữ liệu. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chỉnh các tham số hàn hồ quang ở mối hàn 

và thiết bị để nhận các số đo của mối nối hàn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để nhận các số đo của mối hàn có cảm biến laze để quét 

mối nối hàn trước khi bắt đầu hàn dưới dạng hoạt động quét trước khi hàn hoặc theo thời 
gian thực trong khi hàn để tạo ra sự điều chỉnh thích ứng đối với các tham số hàn hồ 
quang. Cơ cấu cảm biến laze dạng "tia" chiếu tia laze bên trong cửa sổ hoạt động cố 
định. Tia laze tạo ra vị trí phản xạ của thứ bất kỳ mà tia laze "nhìn thấy" bên trong cửa 
sổ hoạt động. Nhờ phép tam giác đạc, khoảng cách chính xác của một đối tượng từ tia 
laze có thể được đo ở điểm bất kỳ dọc theo "tia" laze. Các phần nhất định của mặt vát 
hàn được nhắm tới để đo. Các số đo được lưu trữ trong môi trường lưu trữ điện tử và bộ 
xử lý dữ liệu. Các số đo được lưu trữ và bộ xử lý dữ liệu được sử dụng cùng với thiết bị 
hàn tự động để điều chỉnh các tham số hàn theo yêu cầu. Vì sau đó dạng hình học mối 
nối/mối hàn chính xác được biết đối với tất cả dác phần của mối hàn, nên sau đó thiết bị 
hàn có thể đáp lại hoặc "thích ứng" với các biến đổi trong mối nối hàn giữa các phôi gia 
công. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh các tham số hàn hồ quang ở 
mối nối hàn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (Ia) hoặc (Ib):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng, quy trình điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm sạch miệng có bộ phận tạo bọt 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ làm sạch miệng tạo ra bọt trong khoang miệng. Một hay nhiều 
các chi tiết làm sạch tạo bọt có thể được bố trí ở vùng đầu của dụng cụ làm sạch miệng. 
Chi tiết làm sạch tạo bọt này sẽ rung ở tần số tạo thành bọt của các chất lưu trong 
khoang miệng. Dụng cụ làm sạch miệng có thể có chi tiết làm sạch bọt bằng vật liệu đàn 
hồi. Chi tiết làm sạch có thể được tạo kết cấu để tách kiểu rung chất làm sạch miệng từ 
bộ phận chứa bằng cách tạo rung; và thân để nắm dụng cụ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ có cơ cấu truyền động 

  (57)    Sáng chế đề cập tới động cơ có cơ cấu truyền động bao gồm trục đầu vào, đĩa dẫn động 
cố định và tấm nghiêng cố định vị trí được cố định đồng trục trên trục đầu vào, đĩa dẫn 
động di động được bố trí đồng trục và có thể trượt được trên trục đầu vào, chi tiết dẫn 
hướng được lắp bao quanh vấu nhô ra của tấm nghiêng cố định vị trí, và lò xo cố định vị 
trí. Chi tiết dẫn hướng trượt so với mặt trượt của đĩa dẫn động di động. Lò xo cố định vị 
trí có phần xoắn ốc và hai phần nhô ra định vị lần lượt nhô ra từ hai đầu của phần xoắn 
ốc. Hai phần nhô ra định vị lần lượt được bố trí trên đĩa dẫn động di động và tấm 
nghiêng cố định vị trí. Chi tiết dẫn hướng, dưới tác dụng của lực xoắn định trước của lò 
xo cố định vị trí, luôn ép lên thành của mặt trượt. Đĩa dẫn động di động, dưới tác dụng 
của lực định trước theo trục của lò xo cố định vị trí, có xu hướng tiến sát đến đĩa dẫn 
động cố định. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ có thể được tiết giảm và 
tiếng ồn xuất hiện trong quá trình truyền động có thể được hạn chế.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu truyền lực dùng cho thiết bị ngắt mạch bốn cực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu truyền lực dùng cho thiết bị ngắt mạch bốn cực trong đó các 
tiếp điểm của cực trung tính trong thiết bị này được đưa vào tiếp xúc sớm hơn ở thời 
điểm đóng mạch và được tách rời muộn hơn ở thời điểm mở mạch so với các cực khác 
của thiết bị, và theo sáng chế, cơ cấu truyền lực dùng cho thiết bị ngắt mạch bốn cực bao 
gồm: trục chuyển mạch được làm thích ứng để cấp lực dẫn động để chuyển mạch tới các 
bộ tiếp điểm di động của các cực; tay đòn được tạo ra tương ứng với bốn cực để truyền 
mômen quay của trục chuyển mạch; và thanh truyền được làm thích ứng để truyền 
mômen quay của tay đòn tới bộ tiếp điểm di động có tác dụng làm lực chuyển mạch, và 
được tạo ra tương ứng với bốn cực, trong đó tổng độ dài của tay đòn và thanh truyền ở 
cực trung tính là lớn hơn so với tổng độ dài của tay đòn và thanh truyền ở các cực khác 
với cực trung tính.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ làm sạch bề mặt nối của dụng cụ nối chất lưu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ mà nó hữu ích để làm sạch và tẩy rửa các bề mặt nối của 
thiết bị nối dịch lỏng được sử dụng trong các mối nối y tế, dụng cụ bao gồm vỏ có 
miệng hở có hình dáng xác định và chi tiết cài vào mềm dẻo đã qua xử lý hóa học có thể 
định vị được bên trong vỏ mà nó cơ bản thích ứng với thành bên trong của vỏ và, khi 
được đặt lên trên các bề mặt nối của thiết bị nối dịch lỏng, có thể được thao tác di 
chuyển dọc trục và quay tròn tương đối với các bề mặt nối để tiếp xúc, làm sạch và tẩy 
rửa các bề mặt nối này. Một số phương án có thể còn được sử dụng để làm sạch cục bộ 
vùng da hoặc các bề mặt khác.  
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(54) Bánh xe gắn nan hoa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bánh xe gắn nan hoa có mức độ tự do thiết kế cao mặc dù có đặc 
tính hấp phụ rung động và hấp phụ va chạm tốt và cho phép dễ dàng đạt được độ cứng và 
độ bền yêu cầu. Bánh xe gắn nan hoa theo sáng chế có các nan hoa dạng bản mỏng (5), 
mỗi nan hoa có phần ren (6) ở một đầu, phần ăn khớp (7) có chiều rộng (b) xác định 
trước ở đầu kia và phần nối dạng bản mỏng ở giữa chúng. Nan hoa dạng bản mỏng (5) 
được nối với may ¬ (3) bằng việc ăn khớp phần ăn khớp (7) với lỗ (15) của bích may ¬ 
(12 (13)) và với vành (2) bằng việc xiết phần ren (6) bằng núm (11). Nan hoa dạng bản 
mỏng (5) được sử dụng theo cách lựa chọn ra các nan hoa dạng bản mỏng khác nhau 
trong đó phần nối (9) được thiết kế khác nhau.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
129 

(11) 26789 
(21) 1-2011-00032 (51) 7 C21B  5/00 
(22) 07.05.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/055545  07.05.2009 (87) WO 2009/146994 10.12.2009 
(30) A921/2008       06.06.2008 AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) MALI, Heinrich, Rochus (AT), SPUIDA, Bernhard, Hailu (DE), FISCHER, Harald 

(AT), SCHENK, Johannes, Leopold (AT), SCHUSTER, Stefan (AT), WIEDER, Kurt 
(AT), WINTER, Franz (AT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp kiểm soát quy trình khử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát quy trình khử trong đó sự chuyển hoá các 
nguyên liệu thành sản phẩm diễn ra dọc theo mặt phân cách biến đổi từ bề mặt tinh thể 
và/hoặc hạt và/hoặc pha và/hoặc bề mặt lỗ vào trong nguyên liệu, một hoặc nhiều 
nguyên tố hoá học trong các nguyên liệu được giải phóng và/hoặc kết hợp và/hoặc bố trí 
lại và sự chuyển hoá các nguyên liệu diễn ra dọc theo các mặt phân cách biến đổi trước. 
Theo sáng chế, các nguyên liệu được nhận biết trên cơ sở ít nhất một sự phân tích 
quang, cụ thể là bằng kính hiển vi, đối với các pha và/hoặc các thành phần pha của 
chúng và/hoặc hình thái pha, cấu trúc, kết cấu của chúng, và/hoặc thành phần hoá học 
của chúng. Trên cơ sở các biến này, các hàm so sánh đối với các nguyên liệu, mà mô tả 
sự chuyển hoá các nguyên liệu trong quy trình, được ấn định và được sử dụng để thiết 
lập các thông số xử lý của quy trình biến đổi.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đất sét dạng thỏi dùng cho nghề thủ công 

  (57)   Sáng chế liên quan đến đất sét dạng thỏi dùng cho nghề thủ công gồm từ 50% khối 
lượng đến 80% khối lượng là sáp, từ 10% khối lượng đến 40% khối lượng là chất màu 
nền, và 1% khối lượng đến 10% khối lượng là chất màu, và được tạo hình để có dạng 
thái.  
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(72) Hideki IKEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy, trong đó hộp chứa đồ có thể có khả năng chứa lớn. 
Xe máy (1) bao gồm ống đầu (3) được bố trí ở phần trước của thân xe; hai khung chính 
trái và phải (15, 15) sẽ kéo dài xiên xuống từ ống đầu (3) về phía sau của thân xe; yên xe 
(12) mà người sử dụng ngồi trên đó được bố trí bên trên các khung chính (15, 15); và 
hộp chứa đồ (11) nằm bên dưới yên xe (12). Hộp chứa đồ (11) có phần kéo dài của 
khung chính giữa (71) sẽ kéo dài giữa hai khung chính trái và phải (15, 15) và gối chồng 
lên các khung chính (15, 15) khi nhìn từ phía bên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống dò/ước lượng tỉ lệ EGR 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống dò/ước lượng tỉ lệ EGR có khả năng ước lượng và dò tỉ lệ 
EGR nội dựa trên tín hiệu ra của rôto tạo xung khuỷu.  
Hệ thống dò/ước lượng tỉ lệ EGR này bao gồm bộ phận dò khối lượng khí nạp sạch 39 
để dò khối lượng khí nạp sạch của động cơ 5 dựa trên tín hiệu ra từ bộ đo lưu lượng khí 
15, bộ phận tính NeA 33 để tính tốc độ quay trung bình của động cơ NeA dựa trên xung 
khuỷu, bộ phận tính Δω 34 để tính lượng biến thiên thứ nhất Δω1 bằng cách tính vận tốc 
góc khuỷu thứ nhất ω1 trong khoảng định trước thứ nhất τ1 chồng lên điểm chết trên kì 
nén (TDC) của động cơ 5 và lấy tốc độ quay trung bình của động cơ NeA trừ đi vận tốc 
góc khuỷu thứ nhất ω1 này, và bộ phận trích giá trị ước lượng được của tổng khối lượng 
khí trong xilanh 38 để ước lượng tổng khối lượng khí trong xi lanh dựa trên giá trị của 
lượng biến thiên thứ nhất Δω1. Hệ thống dò/ước lượng tỉ lệ EGR 30 trích ra giá trị tỉ lệ 
EGR ước lượng được, hoặc tỉ lệ tuần hoàn khí thải, dựa trên các giá trị ước lượng được 
của khối lượng khí nạp sạch và tổng khối lượng khí trong xi lanh.  
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(72) GU, Chenchen (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông viđeo đa kênh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông viđeo đa kênh, phương pháp này bao gồm 
các bước: dò thông tin tình trạng mạng và các thuộc tính của ít nhất hai máy khách xa, 
và thiết lập kết nối truyền thông viđeo; lựa chọn thông số mã hoá viđeo tương ứng với 
từng máy khách xa theo thông tin tình trạng mạng và các thuộc tính của từng máy khách 
xa; mã hoá tương ứng dữ liệu viđeo thô theo thông số mã hoá viđeo, và truyền luồng bit 
viđeo đã được mã hoá tương ứng đến từng máy khách xa tương ứng. Theo phương pháp 
truyền thông viđeo đa kênh nêu trên, thông số mã hoá viđeo tương ứng với từng máy 
khách xa có thể được chọn theo thông tin tình trạng mạng và các thuộc tính của từng 
máy khách xa, để cho phép luồng bit viđeo đã được mã hoá mà từng máy khách xa nhận 
được sẽ thích ứng với băng thông mạng và các thuộc tính thiết bị của từng máy khách 
xa, để cải thiện chất lượng quá trình truyền thông viđeo đa kênh. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề xuất hệ thống truyền thông viđeo đa kênh.  
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(72) Jou, Yu-Cheun (US), BLACK, Peter, J. (AU), ATTAR, Rashid Ahmed, Akbar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý thông tin theo nhiều tốc độ 
  (57)   Sáng chế đề cập đến kỹ thuật để tăng dung lượng trong hệ thống truyền thông không 

dây. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến quá trình truyền không hệ thống, hoặc 
"để trống" các khung có tốc độ tối thiểu được truyền trong hệ thống truyền thông. Theo 
phương án làm ví dụ, khung tốc độ một phần tám trong hệ thống truyền thông tiếng nói 
cdma2000 được cấu thành một cách hệ thống bằng các khung tốc độ bằng không không 
mang bit lưu lượng không. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc truyền một số khung 
được coi là "tới hạn" bằng, chẳng hạn, bộ mã hóa tiếng nói. Thiết bị thu sẽ tìm sự có mặt 
của các tín hiệu truyền khung tốc độ bằng không hoặc khung tốc độ khác không và xử 
lý khung thu được sau đó, bao gồm bước cập nhật vào thuật toán điều khiển công suất 
vòng ngoài chỉ với khung tốc độ khác không. Sáng chế còn đề cập đến các kỹ thuật khác 
để thay đổi mẫu sóng chủ chọn truyền để hỗ trợ thiết bị thu trong việc tìm khung tốc độ 
bằng không. Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến việc kết thúc sớm việc 
truyền tín hiệu trên các đường liên kết truyền thông không dây. Theo phương án làm ví 
dụ, trạm cơ sở (BS) sẽ truyền nhóm điều khiển công suất (PCG) cho một khung trên liên 
kết thuận (FL) đến trạm di động (MS) cho đến khi việc thu chính xác khung đó được 
thông báo bởi MS trên liên kết ngược (RL), có thể là trước khi tất cả các PCG của khung 
được thu trên FL. Các phương pháp truyền tín hiệu ACK có thể có được xác định cho 
các kênh đi kèm với hệ thống truyền thông không dây cdma2000. Theo phương án làm 
ví dụ khác, sáng chế đề cập đến kỹ thuật kết thúc sớm việc truyền tín hiệu trên liên kết 
ngược.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị gắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn gồm: đầu gắn có công cụ gắn để hút và giữ bộ phận 
điện tử; các phương tiện nâng nâng lên/xuống đầu gắn, chốt được lắp vào đầu gắn; bệ đỡ 
chốt điều chỉnh độ cao đi xuống của đầu gắn ăn khớp với chốt; các phương tiện phát 
hiện khoảng cách phát hiện khoảng cách giữa chốt và bệ đỡ chốt; các phương tiện nâng 
bệ đỡ chốt nâng lên/xuống bệ đỡ chốt độc lập với đầu gắn; và các phương tiện điều 
chỉnh điều chỉnh các phương tiện nâng bệ đỡ chốt. Các phương tiện điều chỉnh điều 
chỉnh độ cao của bệ đỡ chốt để giữ khoảng cách giữa chốt và bệ đỡ chốt tại khoảng cách 
định trước bằng cách sử dụng tín hiệu từ các phương tiện phát hiện khoảng cách trước 
khi chỗ lồi bị nóng chảy do gia nhiệt và nén bộ phận điện tử vào lớp nên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp vận hành nồi hơi thu nhiệt một lần và nồi hơi thu 

nhiệt một lần dòng cưỡng bức 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành nồi hơi thu hồi nhiệt một lần có các bề mặt 

gia nhiệt bộ phận bốc hơi (4), nhờ đó giá trị định trước (MS) cho lưu lượng nước cấp (M) 
được cấp đến cơ cấu để điều chỉnh lưu lượng nước cấp (M). Để cải thiện chất lượng nước 
cấp dự đoán hoặc sự kiểm soát lưu lượng và để duy trì entanpi của chất di chuyển ở đầu 
ra bộ phận bốc hơi đặc biệt ổn định khi sự thay đổi tải xuất hiện, hệ số hiệu chỉnh riêng 
(K) được tính đến trong quá trình tạo ra giá trị định trước (Ms) cho lưu lượng nước cấp 
(M), và hệ số hiệu chỉnh này là giá trị đặc trưng cho đạo hàm theo thời gian của entanpi 
hoặc khối lượng riêng của chất di chuyển ở đầu vào của một hoặc nhiều bề mặt gia nhiệt 
bộ phận bốc hơi (2, 4).  
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(54) Thiết bị cắt bao quy đầu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cắt bao quy đầu là một loại thiết bị y tế dùng để cắt bỏ phần 
bao quy đầu của dương vật. Thiết bị cắt bao quy đầu theo sáng chế bao gồm vòng cắt 
trong, dao cắt dạng ống nâng lên, vòng cắt ngoài, vòng liên kết, tấm chống cương cứng 
tháo ra được được bố trí ở trong của tấm liên kết của vòng cắt trong. Vòng cắt trong 
được bố trí trong vòng cắt ngoài và dao cắt dạng ống tròn nâng lên được bố trí giữa vòng 
cắt trong và vòng cắt ngoài; chân ống trên dao cắt dạng ống được luồn qua rãnh vòng 
cung trên chi tiết hãm dạng khuyên dưới của vòng liên kết và tiếp đó được liên kết với 
ngàm quay trên dao cắt dạng ống; vòng cắt ngoài được liên kết theo kiểu tháo ra được 
với vòng liên kết. Sáng chế là hữu ích ở chỗ nó tạo ra khả năng điều trị mà có thể kết 
thúc trong vài phút mà không gây đau, không tạo các vết thương, không gây chảy máu, 
không cần khâu, không cần dùng thuốc và không gây cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, khi kết 
thúc, người bệnh có thể rời chỗ điều trị ngay và phần được xử lý không để lại các vết sẹo 
dễ thấy trên bộ phận được xử lý không ảnh hưởng đến khả năng làm việc và học tập bình 
thường.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takashi FUKUHARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đo lượng dịch chuyển và thiết bị đo vận tốc 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đo lượng dịch chuyển 100 để đo lượng dịch chuyển của vật thể 
chuyển động 102 bao gồm nguồn sáng để rọi vào vật thể chuyển động 102 này bằng 
luồng sáng được phát ra từ vùng phát sáng 101, mảng điốt quang 104 và 105 bao gồm 
các vùng nhận sang theo chiều chuyển động của vật thể chuyển động 102 và để hình 
thành ảnh của luồng sáng được phản xạ trên các phần lõm 103 của vật thể chuyển động 
102 để nhận ánh sáng, và khối đo để đo lượng dịch chuyển của vật thể chuyển động 102 
này dựa trên lượng chuyển động cửa ảnh vùng phát sáng 106 được tạo ra trên mảng điốt 
quang 104, 105 bằng cách tạo ra ảnh của luồng sáng.  
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(21) 1-2011-00127 (51) 7 B41K  1/22, B42F  1/58 
(22) 14.01.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 2010-6541 15.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2011 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
(72) Jun USHlJIMA (JP) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Dụng cụ đóng dấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ đóng dấu có một trục lăn mà khi được di chuyển đến khe 
mở bởi hoạt động ấn lên trục lăn thì một bộ phận nắp phủ trên bề mặt con dấu quay sao 
cho mặt con dấu được làm lộ ra tại khe mở. Với cơ chế như vậy cho phép dễ dàng 
chuyển đổi giữa trạng thái sử dụng và trạng thái không sử dụng của một con dấu lăn. 
Đồng thời, bộ phận nắp phủ che cạnh khe mở của mặt con dấu trước khi trục lăn bị nén. 
Cấu tạo như vậy giúp ngăn không cho mặt con dấu lộ ra ngoài khi con dấu lăn không 
được sử dụng.  
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(11) 26800 
(21) 1-2011-00150 (51) 7 E06B  7/02 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2011 
(71) CHEN CHANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 190, Nongchang Rd., Daliao Township, Kaohsiung County 831, Taiwan 
(72) HUANG, Kun-zhi (TW), HUANG, Qiu-hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc cửa/cửa sổ thông gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc panen cửa/cửa sổ thông gió kết ghép. Cấu trúc panen 
cửa/cửa sổ thông gió kết ghép bao gồm panen cửa sổ, ít nhất một bộ bánh răng, và 
panen thông gió trên và panen thông gió dưới trượt trên panen cửa sổ, trong đó ít nhất 
một bộ bánh răng có ít nhất thanh răng thứ nhất và thanh răng thứ hai. Hai bánh răng 
này, nghĩa là bánh răng thứ nhất và bánh răng thứ hai, được đặt giữa thanh răng thứ nhất 
và thanh răng thứ hai và hai bánh răng được gắn chốt vào các panen cửa sổ hoặc panen 
thông gió trên và panen thông gió dưới. Cấu trúc panen cửa/cửa sổ thông gió kết ghép 
theo sáng chế kết ghép panen thông gió để thông khí khi người sử dụng thay đổi vị trí 
một trong số hai panen thông gió trên và panen thông gió dưới. Hơn nữa, cấu trúc panen 
cửa/cửa sổ thông gió kết ghép có hai bánh răng giúp tăng ổn định hoạt động và giảm 
tiếng ồn do panen cửa/cửa sổ thông gió tạo ra.  
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(21) 1-2011-00153 (51) 7 H04W  12/08,  88/06,  36/14 
(22) 22.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/068176   22.10.2009 (87) WO 2010/047367 29.04.2010 
(30) 2008-272517      22.10.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2011 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan 
(72) Mikio IWAMURA (JP), Minami ISHII (JP), Alf ZUGENMAIER (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trung tâm chuyển mạch

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động và trung tâm chuyển mạch, trong 
đó thủ tục dùng cho trạm di động (UE) để thực hiện sự chuyển tiếp từ một ô dưới sự điều 
khiển của trạm cơ sở rađio (NB) theo sơ đồ UTRAN tới một ô dưới sự điều khiển của 
trạm cơ sở rađio (eNE) theo sơ đồ E-UTRA, trung tâm chuyển mạch (MME) theo sơ đồ 
E-UTRA thu, từ và trạm cơ sở rađio (eNB) theo sơ đồ E- UTRA, thông báo báo nhận 
yêu cầu chuyển tiếp bao gồm phần tử mang trong suốt bao gồm thuật toán bảo mật của 
AS được sử dụng trong truyền thông giữa trạm di động (UE) và trạm cơ sở rađio (eNB) 
theo sơ đồ E-UTRA; và trung tâm chuyển mạch (MME) theo sơ đồ E-UTRA phát đi, tới 
trung tâm chuyển đổi (SGSN) theo sơ đồ UTRA, NAS PDU bao gồm phần tử mang trong 
suốt, thuật toán bảo mật của NAS và tham số xử lý bảo mật của NAS.  
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(11) 26802 
(21) 1-2011-00164 (51) 7 C07D  213/02, A61K  31/437, A61P  

21/00,  25/00,  35/00,  37/08, C07D  
249/12,  471/04 

(22) 16.07.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/FR2009/051406 16.07.2009 (87) WO 2010/007316 21.01.2010 
(30) 0804084      18.07.2008 FR 

0900245      21.01.2009 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, 75013 Paris, France 
(72) BACQUE Eric (FR), DAMOUR Dominique (FR), NEMECEK Conception (FR), 

NEMECEK Patrick (FR), WENTZLER Sylvie (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất triazolo [4,3-a]pyridin, quy trình điều chế chúng 

và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các hợp chất mới có công thức (I): trong đó: Ra là H, Hal, aryl hoặc 

heteroaryl, tùy ý được thế; Rb là H, Rc, -COORc-CO-Re hoặc -CO-NRcRd; trong đó Rc 
là alkyl, xycloalkyl, heteroxycloalkyl, aryl và heteroaryl, tất cả tùy ý được thế; Rd là H, 
alk hoặc xycloalkyl; các sản phẩm này có thể tồn tại dưới các dạng đồng phân và các 
muối được dùng thuốc, đặc biệt là được sử dụng làm các chất ức chế MET.  
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(30) 2009-141105      12.06.2009 JP 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1 -chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) MlURA, Makoto (JP), NAKAGAWA, Kazuki (JP), TAKEUCHI, Shigeyuki (JP), 

WATANABE, Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất phụ gia thức ăn dùng cho vật nuôi, chế phẩm thức ăn 

dùng cho vật nuôi, phương pháp sản xuất chế phẩm này và 
phương pháp cải thiện tỷ lệ chuyển hóa thức ăn và trọng 
lượng cơ thể đạt được của vật nuôi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất phụ gia dùng cho thức ăn vật nuôi và sản xuất chế phẩm thức 
ăn dùng cho vật nuôi để cải thiện tỷ lệ chuyển hóa thức ăn và trọng lượng cơ thể đạt 
được một cách hiệu quả bằng cách gia tăng sự hấp thu thức ăn của vật nuôi. Sự hấp thu 
thức ăn của vật nuôi có thể được gia tăng nhờ chất phụ gia dùng cho thức ăn vật nuôi, 
chất phụ gia này bao gồm mononatri L-glutamat và L-tryptophan, trong đó tỷ lệ khối 
lượng của mononatri L-glutamat tự do (với điều kiện rằng tất cả được chuyển hóa thành 
mononatri L-glutamat monohydrat) và L- tryptophan tự do (tỷ lệ GLU/TRP) nằm trong 
khoảng từ 0,5 đến 30.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
144 

(11) 26804 
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(71) 1. SYNGENTA LIMITED  (GB) 

European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guilford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 
2. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) LIND, Robert, John (GB), SENN, Robert (CH), SLATER, Russell (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp phòng trừ sâu bọ kháng neonicotinoit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ sâu bọ kháng thuốc trừ sâu neo- nicotinoit, 
sử dụng hợp chất 4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylenamino)-1,2,4- triazin-3(2H)-
on ở dạng tự do hoặc ở dạng muối hóa nông dụng cũng như sử dụng chế phẩm chứa hợp 
chất này để phòng trừ sâu bọ kháng neonicotinoit. Cụ thể là, các phương pháp đề cập 
đến việc phòng trừ sâu bọ kháng neonicotinoit thuộc họ Delphacidae và Cicadellidae, 
đặc biệt là sâu bọ hại thực vật (ví dụ, sâu bọ thuộc chi Nilaparvata, Sogatella và/hoặc 
Laodelphax), và/hoặc sâu bọ hại lá kháng lại một hoặc nhiều thuốc trừ sâu 
neonicotinoit. Phương pháp theo sáng chế tìm kiếm cách sử dụng cụ thể trong phòng trừ 
sâu bọ kháng neonicotinoit ở thực vật hữu ích, cụ thể là ở ngũ cốc, bao gồm lúa gạo. 
Hơn nữa, sáng chế mở rộng đến cả phương pháp phòng trừ virut gây bệnh thực vật bị lây 
lan bởi sâu bọ kháng neonicotinoit.  
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(11) 26805 
(21) 1-2011-00187 (51) 7 B63B  35/54, B63H  21/17 
(22) 09.11.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/064832  09.11.2009 (87) WO2010/055010 20.05.2010 
(30) 0857681       13.11.2008 FR 
(71) STX FRANCE S.A.  (FR) 

Avenue Antoine Bourdelle, F-44600 Saint Nazaire, France 
(72) Dominique HARPIN (FR), Maarten MOSTERT (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tàu tự đẩy 

  (57)    Sáng chế liên quan đến tàu tự đẩy bao gồm mạng điện trên tàu (5), đường truyền dẫn cấp 
điện chính (11), phương tiện đẩy (3), động cơ (4) để dẫn động phương tiện đẩy (3), và 
phương tiện cấp điện cho chúng.  
Theo sáng chế, phương tiện cấp bao gồm nhóm (10) gồm các tụ điện có điện dung có độ 
lớn để tạo ra, ở việc nạp điện danh nghĩa của chúng, ít nhất tạm thời, cả việc cấp danh 
nghĩa cho mạng điện trên tàu (5) lẫn cho động cơ điện (4) qua đường truyền dẫn (11), và 
phương tiện nối điện (25) được bố trí trên boong tàu để nối nhóm (10) gồm các tụ điện 
với mạng điện khác nằm ở điểm đến và/hoặc điểm khởi hành của tàu, nhằm mục đích 
nạp bổ sung các tụ điện cho việc nạp danh nghĩa của chúng và cấp cho mạng điện thứ 
nhất (5) khi dừng ở điểm đến và/hoặc điểm khởi hành.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Hideki IKEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy kiểu ngồi để chân sang hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe máy kiểu ngồi để chân sang hai bên nhằm đảm bảo rằng có thể 
khắc phục được chuyển động rung truyền từ động cơ tới khung thân xe nhờ kết cấu đơn 
giản. 

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy kiểu ngồi để chân sang 
hai bên có kết cấu trong đó khung thân xe (2) kéo dài về sau từ ống đầu ở phần trước 
thân xe, khung thân (2) có các phần lắp trục xoay (85, 85), trục xoay (13) xuyên qua các 
phần lắp trục xoay (85, 85) và các phần lỗ xoay (8D) của đòn lắc (8) để đỡ xoay được 
các phần lỗ xoay (8D) trên khung thân (2), đòn lắc (8) được đỡ có thể lắc được. quanh 
trục xoay (13), và bánh sau (9) được đỡ ở đầu sau của đòn lắc (8). Trong xe máy kiểu 
ngồi để chân sang hai bên, trục xoay (13) đỡ động cơ (7) được đỡ đàn hồi trên khung thân 
(2), và được đỡ ở các phần lắp trục xoay (85, 85) nhờ các ống lót phía tấm xoay (88).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp có thể đúc được và phương pháp sản xuất sản phẩm 

đúc 
  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp có thể đúc được chứa phần lớn các xơ nông nghiệp và phần 

nhỏ các chất liên kết và nguyên liệu độn thúc đẩy lưu chuyển. Hỗn hợp có thể đúc được 
hầu như không có formalđehyt, với hàm lượng hơi ẩm thấp và hệ số kéo giãn cao. Sáng 
chế cũng đề xuất các phương pháp sản xuất sản phẩm đúc và các chi tiết liên quan dựa 
trên cơ sở hỗn hợp có thể đúc được theo sáng chế. Các sản phẩm đúc (830) và các chi 
tiết liên quan như máng (810) và ván sàn (820) với trọng lượng nhẹ, mật độ cao và biên 
hình phức tạp hơn được sản xuất bởi các phương pháp yêu cầu bảo hộ bao gồm bước 
chuẩn bị các nguyên liệu yêu cầu cho hỗn hợp có thể đúc được, trông các nguyên liệu đã 
được tạo ra để tạo ra hỗn hợp có thể đúc được, rung lắc hỗn hợp có thể đúc được để 
chuẩn bị cho đúc ép và đúc ép hỗn hợp có thể đúc được để tạo ra các sản phẩm đúc và 
các chi tiết liên quan.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu phần đầu xe ôtô 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu phần đầu xe ôtô bao gồm bộ phận phía bên (102) kéo dài từ 
vị trí ở lân cận đầu trước thân xe tới phần đuôi xe theo mặt bên của thân xe; và bộ phận 
đỡ bộ tản nhiệt (104) được bố trí bên dưới bộ phận phía bên ở lân cận đầu trước thân xe 
để đỡ bộ tản nhiệt (106), kết cấu phần đầu xe còn có tấm đệm cách (120) được bố trí 
giữa bộ phận phía bên và bộ phận đỡ bộ tản nhiệt ở lân cận đầu trước thân xe và có mặt 
nghiêng (120a) nhô dần về mặt dưới phía trước, trên mặt trước của tấm đệm cách này; và 
mặt nghiêng được định vị thấp hơn đầu gối.  
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(72) CHEN, Wanshi (CN), MONTOJO, Juan (US), MEYLAN, Arnaud (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển công suất truyền thông 

báo đầu tiên trên kênh dùng chung liên kết lên vật lý trong 
thủ tục truy nhập ngẫu nhiên trên kênh truy nhập ngẫu nhiên 
vật lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật điều khiển công suất truyền để truyền dữ liệu liên kết lên 
đầu tiên trên kênh dùng chung liên kết lên vật lý (PUSCH : Physical Uplink Shared 
Channel) trong thủ tục truy nhập ngẫu nhiên trên kênh truy nhập ngẫu nhiên (RACH : 
Random Access Channel). Việc điều chỉnh mức điều khiển công suất đề truyền thông 
báo đầu tiên trên PUSCH được thực hiện tương ứng với mật độ phổ công suất dùng để 
truyền kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý (PRACH: Physical Random Access Channel) 
thành công được điều chỉnh đo có sự chênh lệch dải thông, v.v.. Kênh truy nhập ngẫu 
nhiên vật lý mang thông tin RACH được truyền bởi thiết bị người dùng (UE: User 
Equipment) khi đăng ký hoặc khi có cuộc gọi xuất phát từ trạm cơ sở. PRACH có các 
phần đầu và phần thông báo. Phần đầu là một loạt "các mức" công suất ở tần số vô tuyến 
để tăng công suất theo mức công suất thiết lập cho đến khi đạt tới số lượng phần đầu tối 
đa hoặc trạm cơ sở gửi tín hiệu báo nhận. Khi thiết bị UE thu được thông tin chỉ báo 
khẳng định thu nhận thành công, thiết bị này sẽ truyền phần thông báo của PRACH chứa dữ 
liệu thông báo và dữ liệu điều khiển chứa mức điều chỉnh độ tăng công suất độc lập.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện dồn kênh các kết nối truyền 
thông từ nhiều điểm truy nhập xuôi tuyến đến một hoặc nhiều thực thể quản lý di động 
(MME : Mobility Management Entity). Cụ thể, thành phần tập trung dược dùng để thiết 
lập một kết nối ở tầng vận chuyển với thực thể MME cùng với nhiều kết nối ở tầng ứng 
dụng trên một kết nối ở tầng vận chuyển cho mỗi điểm trong số nhiều điểm truy nhập 
xuôi tuyến và/hoặc các thiết bị di động liên quan. Các điểm truy nhập xuôi tuyến 
và/hoặc thiết bị di động có thể cung cấp ký hiệu nhận dạng cho thành phần tập trung, 
thành phần tập trung này có thể sử dụng các ký hiệu nhận dạng đó để theo dõi việc 
truyền thông với thực thể MME. Trong việc này, thực thể MME có thể còn đưa các ký 
hiệu nhận dạng thu được từ thành phần tập trung vào trong các thông báo truyền thông 
sau đó để tạo điều kiện xác định điểm truy nhập xuôi tuyến và/hoặc thiết bị di động 
thích hợp.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện dồn kênh các kết nối truyền 
thông từ nhiều điểm truy nhập xuôi tuyến đến một hoặc nhiều thực thể quản lý di động 
(MME : Mobility Management Entity). Cụ thể, thành phần tập trung được dùng để thiết 
lập một kết nối ở tầng vận chuyển với thực thể MME cùng với nhiều kết nối ở tầng ứng 
dụng trên một kết nối ở tầng vận chuyển cho mỗi điểm trong số nhiều điểm truy nhập 
xuôi tuyến và/hoặc các thiết bị di động liên quan. Các điểm truy nhập xuôi tuyến 
và/hoặc thiết bị di động có thể cung cấp ký hiệu nhận dạng, như ký hiệu nhận dạng của 
vùng theo dõi, cho thành phần tập trung, thành phần tập trung có thể sử dụng các ký 
hiệu nhận dạng đó để theo dõi việc truyền thông với thực thể MME. Trong việc này, 
thực thể MME có thể truyền thông báo nhắn tin, và thành phần tập trung có thể xác định 
các điểm truy nhập xuôi tuyến liên quan đến các thông báo nhắn tin dựa vào mối liên hệ 
đã dược lưu trữ với ký hiệu nhận dạng vùng theo dõi trong thông báo nhắn tin.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất pyrimidin làm chất ức chế kinaza và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này, ví dụ, dẫn 

xuất pyrimidin theo sáng chế có thể được sử dụng để điều trị, cải thiện hoặc ngăn ngừa 
tình trạng bệnh đáp ứng quá trình ức chế yếu sinh tăng trưởng giống insulin (IGF-1R) 
hoặc kinaza u limphô thoái biến (ALK).  
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(54) Hợp chất piperiđin được tạo liên kết cầu dạng quinoxalin 

được thế, chế phẩm chứa chúng, phương pháp điều chế chế 
phẩm và phương pháp in vitro điều biến chức năng thụ thể ORL-
1 ở tế bào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperiđin được liên kết cầu dạng quinoxalin được thế, 
dược phẩm chứa lượng hữu hiệu của hợp chất piperiđin được liên kết cầu dạng 
quinoxalin được thế và các phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa tình trạng bệnh, như 
chứng đau, bao gồm việc cho động vật cần điều trị bệnh này dùng lượng hữu hiệu của 
hợp chất piperiđin được liên kết cầu dạng quinoxalin được thế.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất ức chế aldosteron synthaza, chế phẩm và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất hữu cơ mới có công thức I:  
 
  

 
 
chế phẩm và dược phẩm chứa chúng.  
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(54) Hệ thống và phương pháp nối thông báo hỗ trợ với thông báo 

di động 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp gộp nội dung hỗ trợ hoặc quảng cáo vào 

trong các thông báo di động bằng cách nối phần quảng cáo được hỗ trợ với thông báo 
văn bản hoặc thông báo đa phương tiện gửi từ thiết bị di động này cho thiết bị di động 
khác. Theo một khía cạnh, nội dung của thông báo quảng cáo mà sẽ được nối được lựa 
chọn dựa vào nội dung của thông báo di động được gửi, như từ khoá riêng. Hơn nữa, 
thông tin về bên nhận thông báo có thể được dùng để chọn thông báo thích hợp, bao 
gồm thông tin về cấu hình của bên nhận thông báo được lưu trữ và thông tin thay đổi 
được như là vị trí hiện thời của bên nhận hoặc giờ trong ngày cục bộ. Nội dung hỗ trợ có 
thể được nối với đoạn cuối của thông báo để giúp bên nhận có thể thấy được dễ dàng.  
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(54) Hợp chất dronedaron để bào chế thuốc ngăn ngừa bệnh đột 

quỵ hoặc bệnh thiếu máu cục bộ tạm thời và dược phẩm chứa 
nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dronedaron dùng để bào chế thuốc dùng để ngăn ngừa 
bệnh đột quỵ hoặc bệnh thiếu máu cục bộ tạm thời và dược phẩm chứa nó.  
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(54) Phương pháp loại bỏ ít nhất một tạp chất ra khỏi dòng khí cấp 

để tinh chế cacbon đioxit và thiết bị tinh chế cacbon đioxit 
bằng cách sử dụng cacbon đioxit lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp loại bỏ ít nhất một tạp chất ra khỏi dòng khí bao gồm 
chủ yếu là cacbon đioxit. Đặc biệt hơn, phương pháp này bao gồm bước đưa dòng khí 
vào công đoạn hấp thụ trong đó chất hấp thụ là cacbon đioxit lỏng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Phương pháp chứa chất lỏng chảy tràn và giá dùng cho chúng

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chứa chất lỏng chảy tràn trên giá và vật dụng tương tự 
và giá được tạo ra theo phương pháp này, bằng cách đề xuất bề mặt trên nói chung 
phẳng của mặt đỡ với bề mặt kỵ nước mà được bố trí theo kiểu khoang chứa chất lỏng 
chảy tràn và nói chung trong mặt phẳng của mặt trên của mặt đỡ. Phần lớn bề mặt trên 
của mặt đỡ có nhiều hơn một vùng chứa chất lỏng chảy tràn mà có bản chất kỵ nước và 
được giới hạn bởi các bề mặt kỵ nước sao cho chất lỏng chảy tràn trên giá được thu gom 
trong vùng hoặc các vùng không kỵ nước chứa chất lỏng chảy tràn bởi các bề mặt kỵ 
nước.  
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WERNER, Dietrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình vận hành thiết bị để sản xuất đất sét nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình vận hành thiết bị để sản xuất đất sét nung bằng cách sử 
dụng thiết bị đã biết để sản xuất xi măng theo quy trình khô hoặc bán ướt; với lò nung sơ 
bộ (1), bao gồm ít nhất hai hệ thống gia nhiệt sơ bộ gồm các tầng gia nhiệt sơ bộ nối tiếp 
(2), như các bộ phận giả nhiệt sơ bộ xyclon hoặc các bộ phận gia nhiệt sơ bộ ghi, và lò 
quay hoặc lò đốt (3), trong đó lò quay hoặc lò đốt (3) để tạo ra khí gia nhiệt được sử 
dụng làm khoang đốt (3'), được thay thế bởi khoang đốt (3') và/hoặc được bổ sung bởi 
khoang đốt bổ sung (3').  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống lắp dụng cụ đa năng dùng cho trung tâm gia công 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống lắp dụng cụ đa năng dùng cho trung tâm gia công đề cập đến 
các dụng cụ máy CNC, bao gồm tang chính lắp nhiều trạm cụm các giá kẹp dụng cụ 
trong đó, tạo ra bệ để gá, lắp và hoán đổi các cụm giá kẹp dụng cụ trên từng trạm, trong 
đó từng cụm giá kẹp dụng cụ được chọn từ phương án lựa chọn đã được thiết kế có thể 
tiện, phay, tiện trong khoan và gia công nhanh các bộ phận với các dụng cụ nhiều lưỡi 
hoặc lần lượt từng bộ phận có thể thực hiện kết hợp các nguyên công này và từng bộ 
phận giữ nhiều dụng cụ. Tang chính được chỉ định chỉ số cho vị trí trạm cụm giá kẹp 
dụng cụ với cụm giá kẹp dụng cụ đã được lắp tới vị trí hoạt động, sau đó trạm cụm giá 
kẹp dụng cụ được chỉ định chỉ số để định vị dụng cụ được lựa chọn tới vị trí gia công. 
Các trạm cụm giá kẹp dụng cụ cũng tạo ra các chức năng gia công động cho các cụm 
giá kẹp dụng cụ gia công hoạt động đã được lắp bất kỳ. Trạm cụm các giá kẹp dụng cụ 
cũng có thể được chỉ định chỉ số trước.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất chủ vận thụ thể liên hợp với G-protein và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng, là chất chủ vận GPCR và hữu dụng để điều trị bệnh đái 
tháo đường và bệnh béo phì.  
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(72) PATRICIU, Dan, costache (RO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để khai thác và xử lý trầm tích đáy 

biển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để khai thác và xử lý trầm tích đáy biển bao 

gồm bước làm xáo lộn trầm tích ở đáy biển (3) để tạo ra huyền phù đặc; vận chuyển 
huyền phù đặc đến bề mặt qua ống đứng khai thác (6) và xử lý huyền phù đặc để tách 
hydrat và loại bỏ hydrat ra khỏi huyền phù đặc ở dạng khí ở bề mặt. Huyền phù đặc này 
cũng có thể chứa bùn thối và khoáng vật. Nếu vậy, huyền phù đặc có thể được tách 
thành dòng giàu khoáng vật và dòng giàu bùn thối, mỗi dòng này có thể được xử lý 
thêm.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất indol để sử dụng làm chất hoạt hóa protein liên 

quan đến thụ thể nhân 1 (NURR-1) để điều trị bệnh Parkinson 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất indol, đặc biệt là hợp chất dược dụng, khác biệt ở chỗ hợp 

chất này được chọn từ nhóm bao gồm các hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó  
R1 là halogen hoặc nhóm triflometyl,  
R2 là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1-C4 alkyl,  
R3 là nhóm isopropyl (1-metyletyl) hoặc nhóm tert-butyl (1, 1-dimetyletyl)  
và  
n = 3 hoặc 4  
và  
muối dược dụng của hợp chất có công thức (I). Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất trên 
đây dùng để bào chế thuốc để điều trị và phòng ngừa bệnh Parkinson. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa eprosartan để điều trị bệnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa liều có tác dụng điều trị bệnh của hợp chất 
eprosartan. Bằng cách tham khảo liều hằng ngày có tác dụng điều trị bệnh được đề nghị 
là 600 mg, được tính toán dựa vào lượng eprosartan được sử dụng ở dạng eprosartan 
mesylat, đã phát hiện rằng liều của eprosartan thấp hơn có thể được sử dụng khi hợp chất 
eprosartan này là axit eprosartan. Liều này nằm trong khoảng từ 410 đến 490mg, tốt 
nhất nếu là khoảng 450mg.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gặt đập liên hợp và thiết bị đập có thể lắp trên đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp trong đó việc dẫn động bộ phận gặt (10) quay 
theo hướng thông thường hoặc đổi chiều được tạo ra rẻ và có cấu trúc đơn giản. Hộp 
truyền điện năng (36) được tạo ra phía trước, ứng với thân xe di động, của thiết bị đập 
(5) của máy gặt đập liên hợp. Trong hộp truyền điện năng 36 được bố trí vào hộp (37) để 
lực dẫn động từ động cơ (20) được truyền, trục ra trống đập (38) được lắp theo hướng 
trước - sau ứng với thân xe di động và hoạt động kết hợp với trục vào hộp qua cơ cấu 
bánh răng nghiêng (43) để truyền lực dẫn động của trục vào hộp tới trống đập (5a), và 
trục ra để gặt (39) hoạt động kết hợp với trục vào hộp tới trống đập (5a) và trục ra để gặt 
(39) hoạt động kết hợp với trục vào hộp qua cơ cấu bánh răng nghiêng để dẫn theo 
hướng ngược với hướng của trục vào hộp. Máy gặt đập liên hợp có khớp quay tiến (40) 
để truyền lực dẫn động theo hướng thông thường tới trục vào để gặt (42) của bộ phận gặt 
và cũng có khớp quay đổi chiều (41) để truyền lực dẫn động theo hướng quay đổi chiều 
với trục vào để gặt.  
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(54) Máy gặt đập liên hợp và thiết bị đập có thể lắp trên đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp trong đó việc dẫn động bộ phận gặt (10) quay 
theo hướng thông thường hoặc đổi chiều được tạo ra rẻ và có cấu trúc đơn giản. Hộp 
truyền điện năng (36) được tạo ra phía trước, ứng với thân xe di động, của thiết bị đập 
(5) của máy gặt đập liên hợp. Trong hộp truyền điện năng 36 được bố trí vào hộp (37) để 
lực dẫn động từ động cơ (20) được truyền, trục ra trống đập (38) được lắp theo hướng 
trước - sau ứng với thân xe di động và hoạt động kết hợp với trục vào hộp qua cơ cấu 
bánh răng nghiêng (43) để truyền lực dẫn động của trục vào hộp tới trống đập (5a), và 
trục ra để gặt (39) hoạt động kết hợp với trục vào hộp tới trống đập (5a) và trục ra để gặt 
(39) hoạt động kết hợp với trục vào hộp qua cơ cấu bánh răng nghiêng để dẫn theo 
hướng ngược với hướng của trục vào hộp. Máy gặt đập liên hợp có khớp quay tiến (40) 
để truyền lực dẫn động theo hướng thông thường tới trục vào để gặt (42) của bộ phận gặt 
và cũng có khớp quay đổi chiều (41) để truyền lực dẫn động theo hướng quay đổi chiều 
với trục vào để gặt.  

 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
167 

(11) 26827 
(21) 1-2011-00399 (51) 7 G11B  7/26,  7/005,  7/24 
(22) 14.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/004561      14.09.2009 (87) WO 2010/029774  18.03.2010 
(30) 61/096,979       15.09.2008 US 

2008-311332       05.12.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan 
(72) SANO, Kousei (JP), KOMMA, Yoshiaki (JP), HINO, Yasumori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đo phương tiện thông tin quang, phương tiện 

thông tin quang, thiết bị ghi, và thiết bị đọc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đo phương tiện thông tin quang, phương pháp này để 

đo mức độ điều biến trong phương tiện thông tin quang có kết cấu đa lớp gồm có các lớp 
thông tin, bao gồm bước thứ nhất là đo mức độ điều biến của mỗi lớp của phương tiện 
thông tin quang, nhờ sử dụng hệ thống đo quang học, bước thứ hai là thu được độ dày 
giữa các lớp của phương tiện thông tin quang, bước thứ ba là thu được hệ số phản xạ của 
mỗi lớp của phương tiện thông tin quang, và bước thứ tư là chuyển đổi mức độ điều biến 
của mỗi lớp, mức độ điều biến được đo ở bước thứ nhất, thành mức độ điều biến ở hệ 
quang học tham chiếu khác với hệ thống đo quang học, dựa vào giá trị biểu thị độ dày 
giữa các lớp, độ dày thu được ở bước thứ hai, và giá trị biểu thị hệ số phản xạ của mỗi 
lớp, hệ số phản xạ thu được ở bước thứ ba.  
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(72) MURAI, Takayuki (JP), MIYAZAKI, Masayuki (JP), TAKASAKU, Koji (JP), 
HIRAO, Hirohiko (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 2-benzyl-4-(3,4-diclophenyl)-5-metylimidazol 

  (57)   Một mục tiêu của sáng chế là cung cấp hợp chất 2-benzyl-4-(3,4-diclophenyl)-5- 
metylimidazol hữu ích trong vai trò là chất chống oxy hóa cho bề mặt đồng, chất gây 
đóng rắn cho nhựa epoxy, hoặc chất trung gian dùng làm thuốc và hóa chất nông nghiệp.  
Hợp chất 2-benzyl-4-(3,4-điclophenyl)-5-metylimidazol được trình bày bằng công thức 
(I). Có thể tổng hợp hợp chất này bằng cách cho hợp chất 3',4'- diclopropiophenon được 
halogen hóa ở vị trí thứ 2 phản ứng với hợp chất arylaxetamidin dưới điều kiện gia nhiệt 
với sự có mặt của chất khử hydrohalogenua hóa trong dung môi hữu cơ.  

 

  
 

trong đó X1 và X2 là giống hoặc khác nhau và đại điện cho nguyên tử hydro, nguyên tử 
clo, hoặc nguyên tử brom.  
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(72) TINNAKORNSRlSUPHAP, Peerapol (TH), NANDA, Sanjiv (US), DESHPANDE, 
Manoj, M. (US), YAVUZ, Mehmet (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và phương pháp truyền 

thông giữa thiết bị đầu cuối truy cập và nút femtô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thực hiện việc chuyển vùng đầu cuối truy 

nhập từ nút macrô sang nút femtô. Theo một phương án, nút femtô được cấu hình truyền 
tín hiệu định trước để xác định chất lượng tín hiệu và ký hiệu nhận dạng để nhận dạng 
riêng nút femtô đến đầu cuối truy nhập. Đầu cuối truy nhập được cấu hình để truyền ký 
hiệu nhận dạng đến nút macrô. Nút femtô được nhận dạng là đích chuyển vùng dựa vào 
ký hiệu nhận dạng đã truyền và nút macrô được cấu hình để chuyển vùng đầu cuối truy 
nhập sang nút femtô.  
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(72) GLOSSOP, Paul Alan (GB), LANE, Charlotte Alice Louise (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đối kháng thụ thể muscarin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) làm chất đối kháng muscarin, quy trình 
bào chế và các chất trung gian của quy trình bào chế nó và dược phẩm chứa hợp chất 
này.  
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(DE), FUSSLEIN, Martin (DE), HENSE, Achim (DE), KLUTH, Joachim (DE), 
SCHWARZ, Hans-Georg (DE), KOHLER, Adeline (FR), MALSAM, Olga (DE), 
VOERSTE, Arnd (DE), BECKER. Angela (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất dị vòng, chế phẩm chứa nó và phương pháp kiểm soát 

động vật gây hại bằng hợp chất và chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng, một số trong đó được biết đến, để kiểm soát các 

động vật gây hại, gồm động vật chân đốt và cụ thể là sâu bọ, ngoài ra đề cập đến các hợp 
chất dị vòng mới và quy trình điều chế chúng.  
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(72) LEE, Ki Jong (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đóng gói lò xo đóng sách 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đóng gói dùng cho lò xo đóng sách bao gồm giá cấp trên đó 
lò xo được cấp thành chuỗi từ thiết bị sản xuất lò xo được bố trí và cũng được cấp; bộ 
phận cấp bao gồm con lăn cấp trên đó vỏ bọc có độ rộng nhất định và được làm bằng vật 
liệu nhựa tổng hợp được quấn và quay theo con lăn, và con lăn thay đổi hướng cho phép 
vỏ được cấp ra từ con lăn cấp để được cấp lên mặt trên của lò xo, với lò xo được đặt trên 
mặt trên của giá cấp và được cấp; bộ phận dẫn hướng tạo hình có một đầu được mở rộng 
một góc côn tạo thành dạng hình nón, trong khi bao quanh mặt trên của vỏ bọc, do một 
mặt gần với đầu của giá cấp, và mặt còn lại bao quanh lò xo trừ phần trong đó cả hai 
mặt của vỏ bọc chồng lên nhau tại mặt dưới của lò xo; cặp con lăn ép để ép và dán các 
phần trong đó cả hai mặt của vỏ bọc được chồng lên nhau nhờ vào bộ phận dẫn hướng 
tạo hình; và ít nhất con lăn dẫn động để chuyển lò xo đã được đóng gói nhờ phần liên 
kết có sự hỗ trợ của con lăn ép.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thuốc nhuộm axit có công thức chung (I) trong đó phần tử thế có nghĩa 
như đã nêu ra trong yêu cầu bảo hộ, để nhuộm chất nền hữu cơ, và quy trình điều chế 
chúng.  
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(72) SEKO, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp trồng cây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp trồng cây có các lỗ để thoát nước tưới thừa trên ít nhất một 
thành bên của hộp. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng hộp trồng cây như vậy để 
trồng các cây non, nhất là các cây lúa non, và phương pháp trồng các cây non, nhất là 
các cây lúa non, phương pháp bao gồm gieo các hạt giống, đặc biệt các hạt giống lúa, 
vào trong hoặc lên môi trường sinh trưởng được chứa trong hộp trồng cây và trồng các 
cây vào trong hộp này cho tới khi chúng đạt tới kích thước nhất định.  
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(72) YAMAMOTO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm các bước: bước 

tạo thành chu vi ống luồn chân để tạo thành vùng chu vi ống luồn chân trên tấm vải được 
đưa vào liên tục theo chiều vận chuyển MD, trong thiết bị vận chuyển, và bước gấp để 
gấp tấm vải làm đôi sau bước tạo thành chu vi ống luồn chân, sao cho vùng nửa thứ hai ở 
một phía được ngăn bởi đường trung tâm theo chiều CD di chuyển vào sát với hoặc 
chồng lên vùng nửa thứ nhất ở phía còn lại. ở bước gấp, vùng nửa thứ nhất được vận 
chuyển trên dây đai vận chuyển nó dẫn động nằm ngang theo phương song song với bề 
mặt lắp đặt của cơ cấu vận chuyển (ví dụ, cơ cấu gấp) và vừng nửa thứ hai được gấp về 
phía vùng nửa thứ nhất bởi bộ phận dẫn mà nó dẫn vùng nửa thứ hai.  
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(US), JENKINS, David, M. (US), AHMED, Feryan (PK), OHSAWA, Ryuji (JP), 
HISADA, Shoji (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzoimidazol, phương pháp điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất benzoimidazol. Hợp chất theo sáng chế có thể được sử dụng 

làm chất ức chế glycogen synthazakinaza-3 beta. Ngoài ra, sáng chế chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng. 
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(54) Hợp chất phenantrenon làm chất điều biến thụ thể 

glucocorticoit, chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

  
 

hoặc muối của chúng, là chất điều biến thụ thể glucocorticoit. Hợp chất và muối theo 
sáng chế là hữu ích để điều trị tình trạng bệnh lý do sự hoạt hoá của thụ thể 
glucocorticoit gây ra.  
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YALAMURU, Ramachandra Babu (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu vận hành khớp ly hợp cho phương tiện giao thông hai 

bánh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu vận hành khớp ly hợp (102) cho phương tiện giao thông hai 

bánh (100). Kết cấu vận hành khớp thủy lực gồm kết cấu dây cáp (104) được kết nối với 
kết cấu thủy lực thông qua cần gạt tay (106). Kết cấu thủy lực gồm xi lanh chính (200) 
và xi lanh phụ (302), và cặp ống dẫn (202) và (312) kết nối thủy lực với xi lanh chính 
(200) và xi lanh phụ (302). Kết cấu dây cáp (104) gồm cần gạt ly hợp (110), dây cáp ly 
hợp (108). Cần gạt tay (106) kết nối dây cáp ly hợp (108) với pít tông đầu tiên của xi 
lanh chính (200). Sự kết nối được theo hướng này giúp cho kết cấu thủy lực được vận 
hành thông qua kết cấu dây cáp (104) và cần gạt tay (106). Kết cấu vận hành khớp ly 
hợp thủy lực sau đó vận hành kết cấu khớp ly hợp (300).  
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(30) 2008-242716       22.09.2008 JP 

2009-201740       01.09.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Shinsuke TAKAOKA (JP), Masayuki HOSHINO (JP), Kenichi MIYOSHI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp phân chia tín 

hiệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất một thiết bị truyền thông vô tuyến có thể giảm được nhiễu ISI gây ra 

do sự suy biến của một ma trận DFT trực giao thậm chí khi một tín hiệu SC-FDMA được 
chia thành nhiều nhóm và các nhóm được ánh xạ tương ứng đến các dải tần số không 
liên tục. Thiết bị truyền thông vô tuyến này bao gồm một bộ DFT (110), một bộ chia 
(111), và một bộ ánh xạ (112). Bộ DFT (110) sử dụng ma trận DFT để thực hiện quy 
trình xử lý DFT trên một chuỗi ký hiệu trong một miền thời gian để sinh ra một tín hiện 
(Tín hiệu SC-FDMA) của miền tần số. Bộ chia (111) sinh ra nhiều nhóm bằng cách phía 
tín hiệu SC-FDMA cho một dải thông trực giao riêng phần tương ứng với độ dài của một 
số vectơ trong các vectơ cột cấu thành ma trận DFT được sử dụng trong bộ DFT (110) và 
trực giao ít nhất một phần. Bộ ánh xạ (112) ánh xạ các nhóm đến các dải tần số không 
liên tục. 
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(11) 26840 
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5120-75th Street, Edmonton, Alberta T6E 6W2, Canada 
(72) Alexander Hegmans (CA), Bruce W. Fenske (CA), Dan J. Trepanier (CA), David H. 

McGlade (CA), Mark D. Abel (CA), David P. Czaikowski (CA), Darren R. Ure (CA), 
Shin Sugiyama (CA) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất tương tự xyclosporin không ức chế miễn dịch, quy 

trình điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất là các phân tử của chất tương tự xyclosporin không ức chế 

miễn dịch có khả năng gắn kết với xyclophilin. Hợp chất này chứa mạch bên được cải 
biến tại axit amin 1 của xyclosporin A, chứa oxyalkyl có các phần tử thế R', R1 và R2, 
trong đó R' là H hoặc axetyl; R1 là mạch cacbon béo, thẳng hoặc nhánh, bão hoà hoặc 
không bão hoà, và R2 có thể là hydro; amit không được thế, được thế N hoặc được thế 
hai lần NN; amin được bảo vệ axyl được thế N hoặc không được thế; axit carboxylic, 
amin được thế N hoặc không được thế; nitril, este; keton; hydroxy, dihydroxy, 
trihydroxy hoặc polyhydroxy alkyl; hoặc aryl được thế hoặc không được thế.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất quy trình điều chế và dược phẩm chứa các hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện gán ký hiệu nhận dạng ô vật 
lý (PCI : Physical Cell Identifier). Thông số của các điểm truy nhập bên cạnh có thể 
được thu thập và truyền đến thành phần gán PCI, thành phần gán PCI này có thể tạo ra 
PCI dựa vào thông số này cũng như các thông số cục bộ khác. Thông số của các điểm 
truy nhập bên cạnh có thể thu được bằng cách đánh giá tín hiệu truyền từ các điểm truy 
nhập bên cạnh, từ thiết bị UE truyền thông với các điểm truy nhập bên cạnh, qua liên kết 
hành trình ngược, v.v.. Thông số có thể bao gồm cường độ tín hiệu, ký hiệu nhận dạng, 
và/hoặc thông tin tương tự. Ngoài ra, danh sách PCI đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 
có thể được cung cấp cho điểm truy nhập, điểm truy nhập có thể sử dụng thông số của 
các điểm truy nhập bên cạnh để chọn PCI tối ưu từ danh sách này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp công thức hoá hợp phần cần được phun 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cấu trúc của nguyên liệu được khống chế bằng cách đưa nó vào tiếp 
xúc với ít nhất khí thứ nhất di chuyển đập vào nó ở vị trí với diện tích và chiều dày của 
chất lưu nguyên liệu mà tạo thành các hạt hay các sợi có kích cỡ được lựa chọn. Theo 
một phương án thực hiện, các hạt của các chất đầu vào nông nghiệp được tạo ra để phun 
lên các cánh đồng nông nghiệp. Theo một phương án thực hiện khác, các sợi nanô của 
các chất như chitosan hay các kim loại được tạo ra. Theo một phương án thực hiện khác, 
các hạt được gieo trồng bằng gel. Theo một phương án thực hiện khác, các hạt mang các 
chất đầu vào nông nghiệp mong muốn với các đặc tính giải phóng được cải biến được 
phân phối.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra vật liệu chitosan dễ tạo hình 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cấu trúc của nguyên liệu được khống chế bằng cách đưa nó vào tiếp 
xúc với ít nhất khí thứ nhất di chuyển đập vào nó ở vị trí với diện tích và chiều dày của 
chất lưu nguyên liệu mà tạo thành các hạt hay các sợi có kích cỡ được lựa chọn. Theo 
một phương án thực hiện, các hạt của các chất đầu vào nông nghiệp được tạo ra để phun 
lên các cánh đồng nông nghiệp. Theo một phương án thực hiện khác, các sợi nanô của 
các chất như chitosan hay các kim loại được tạo ra. Theo một phương án thực hiện khác, 
các hạt được gieo trồng bằng gel. Theo một phương án thực hiện khác, các hạt mang các 
chất đầu vào nông nghiệp mong muốn với các đặc tính giải phóng được cải biến được 
phân phối.  
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(54) Thiết bị  dùng để khống chế cấu hình chất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cấu trúc của nguyên liệu được khống chế bằng cách đưa nó vào tiếp 
xúc với ít nhất khí thứ nhất di chuyển đập vào nó ở vị trí với diện tích và chiều dày của 
chất lưu nguyên liệu mà tạo thành các hạt hay các sợi có kích cỡ được lựa chọn. Theo 
một phương án thực hiện, các hạt của các chất đầu vào nông nghiệp được tạo ra để phun 
lên các cánh đồng nông nghiệp. Theo một phương án thực hiện khác, các sợi nanô của 
các chất như chitosan hay các kim loại được tạo ra. Theo một phương án thực hiện khác, 
các hạt được gieo trồng bằng gel. Theo một phương án thực hiện khác, các hạt mang các 
chất đầu vào nông nghiệp mong muốn với các đặc tính giải phóng được cải biến được 
phân phối.  
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(54) Máy nghiền lăn để nghiền vật liệu dạng hạt 

  (57)    Sáng chế đề cập tới máy nghiền lăn (1) để nghiền vật liệu dạng hạt như các nguyên liệu 
thô làm xi măng, clinke xi măng và vật liệu tương tự, máy nghiền lăn (1) này bao gồm 
vỏ máy nghiền (2) bao quanh bàn nghiền (3) và bộ các con lăn quay được quanh trục 
theo phương thẳng đứng (4), bộ các con lăn này được kết cấu để hoạt động tương tác với 
bàn nghiền (3) và bao gồm một số con lăn (5) mỗi con lăn quay quanh trục con lăn (6), 
trục con lăn này được nối với trục theo phương thẳng đứng (4) qua mối nối bản lề (7) với 
tâm quay (8) cho phép chuyển động tròn tự do của con lăn (5) theo chiều lên trên và 
xuống dưới trong mặt phẳng bao gồm đường trục (9) của trục con lăn (6), tâm quay (8) 
của mối nối bản lề (7) trong mặt phẳng theo phương thẳng đứng được bố trí bên dưới 
đường trục (9) của trục con lăn (6). Máy nghiền lăn này, khác biệt ở chỗ, bàn nghiền (3) 
quay được quanh trục theo phương thẳng đứng (4) và máy nghiền lăn (1) bao gồm 
phương tiện (10, 11) để đưa các khí vào trong vỏ máy nghiền (2) và phương tiện (12) cho 
phép làm lệch hướng liên tục vật liệu đã được nghiền lơ lửng trong các khí ra khỏi vỏ 
máy nghiền (2). ở đây có được quy trình nghiền được thực hiện liên tục do vật liệu được 
cấp đến bàn nghiền được vận chuyển ngang qua bàn nghiền, bởi các lực ly tâm tác động 
vào vật liệu do chuyển động quay của bàn nghiền, đến các con lăn nơi nó được nghiền 
và sau đó được lơ lửng trong khí được đưa vào trong vỏ máy nghiền, sau đó vật liệu đã 
được nghiền ở dạng lơ lửng được làm lệch hướng qua cửa ra nối với vỏ máy nghiền.  
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(54) Quy trình sản xuất etanđinitril 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất etanđinitril, bằng cách oxy hoá có xúc tác axit 
hyđroxyanic trong pha lỏng bằng axit nitric với sự có mặt của chất xúc tác ion đồng (II)  
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(54) Phương pháp phun chất đầu vào nông nghiệp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cấu trúc của nguyên liệu được khống chế bằng cách đưa nó vào tiếp 
xúc với ít nhất khí thứ nhất di chuyển đập vào nó ở vị trí với diện tích và chiều dày của 
chất lưu nguyên liệu mà tạo thành các hạt hay các sợi có kích cỡ được lựa chọn. Theo 
một phương án thực hiện, các hạt của các chất đầu vào nông nghiệp được tạo ra để phun 
lên các cánh đồng nông nghiệp. Theo một phương án thực hiện khác, các sợi nanô của 
các chất như chitosan hay các kim loại được tạo ra. Theo một phương án thực hiện khác, 
các hạt được gieo trồng bằng gel. Theo một phương án thực hiện khác, các hạt mang các 
chất đầu vào nông nghiệp mong muốn với các đặc tính giải phóng được cải biến được 
phân phối.  
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(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West, MontrÐal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) FORTIN, Luc (CA), FORTE, Guy (CA), THOMAS, Henri (FR), BASSAM, El Kadi 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất alumin trihydrat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất alumin trihydrat bằng phương pháp ăn mòn 
bauxit bởi kiềm, theo các bước chung của quy trình Bayer, và trong quy trình này, sau 
khi lắng và trước khi phân giải, dung dịch aluminat trải qua bước lọc, được biết như là 
quá trình lọc an toàn, nhờ đó khi qua bước lọc dung dịch này chứa các hạt không tan với 
lượng nhỏ hơn 10mg/l, khác biệt ở chỗ, trong quá trình lọc an toàn nêu trên, thiết bị lọc 
được sử dụng bao gồm vùng trong đó dung dịch, sau khi qua vật liệu lọc nêu trên, chịu 
áp suất trên 2 bar, và tốt hơn là trên 3 bar. Tốt hơn là thiết bị lọc này còn bao gồm vùng 
trong đó dung dịch, trước khi qua vật liệu lọc, chịu áp suất trên 5 bar, tốt hơn là trên 6 
bar, và thường là gần 7 bar. Theo cách này, dung dịch aluminat có thể được giữ ở nhiệt 
độ cao trong suốt quá trình lọc an toàn, thường là trên 130oC, tốt hơn là trên 140oC, và được 
đưa đến mức quá bão hòa Rp cao, thường là trên 1,25, mà không có nguy cơ thoái hóa.  
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MURATA, Tetsuya (JP), KUDO, Sachio (JP), KISHIKAWA, Hidetoshi (JP), 
SHIBUYA, Katsuhiko (JP), SHIMOJO, Eiichi (JP), EMOTO, Akira (JP), SATO, 
Yoshitaka (JP), FISCHER, Rudiger (DE), FUNKE, Christian (DE), ARNOLD, 
Christian (DE), FRANKEN, Eva-Maria (DE), MALSAM, Olga (DE), SANWALD, 
Erich (DE), GORGENS, Ulrich (DE), ATAKA, Masashi (JP), RECKMANN, Udo 
(DE), PAULITZ, Christian (DE), KAPFERER, Tobias (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất benzendicarboxamit trừ sâu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất benzendicarboxamit mới và sự sử dụng chúng làm thuốc 
trừ sâu có công thức (I) trong đó nhóm hóa học từ W1 đến W9, và từ R1 đến R3 như được 
xác định ở đây.  
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(86) PCT/US2009/052515 31.07.2009 (87) WO/2010/014968 04.02.2010 
(30) 61/085,757       01.08.2008 US 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Michael, M. (US), PALANKI, Ravi (IN), BHUSHAN, Naga (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất các kỹ thuật thực hiện phát hiện ô có phép xoá nhiễu. Theo một khía 
cạnh, thiết bị người dùng (UE - user equipment) có thể phát hiện các tín hiệu thăm dò từ 
các ô trong mạng không dây bằng cách sử dụng kỹ thuật xoá nhiễu, kỹ thuật này có thể 
cho phép UE phát hiện các tín hiệu thăm dò từ nhiều ô. Để phát hiện ô có phép xoá 
nhiễu, UE có thể xử lý tín hiệu nhận được để phát hiện các tín hiệu thăm dò từ một hoặc 
nhiều ô. Các tín hiệu thăm dò có thể bao gồm các tín hiệu thăm dò chung được truyền 
với hệ số dùng lại một hoặc các tín hiệu thăm dò dùng lại thấp được truyền với hệ số 
dùng lại lớn hơn một. UE có thể đánh giả nhiễu do ô phát hiện được (ví dụ, ô phát hiện 
được mạnh nhất) và có thể xoá nhiễu đánh giá được từ tín hiệu nhận được. Sau đó UE có 
thế xử lý tín hiệu được xoá nhiễu để phát hiện các tín hiệu thăm dò từ các ô khác. UE có 
thể phát hiện các tín hiệu thăm dò từ nhiều ô, ví dụ, từ các ô yếu hơn, bằng cách xoá 
nhiễu do các tín hiệu thăm dò từ các ô phát hiện được. Việc này có thể mong muốn áp 
dụng cho các ứng dụng như định vị.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lõi cuốn dùng cho thiết bị quấn dây và phương pháp lắp cuộn 

dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi cuốn dùng cho thiết bị quấn dây có khả năng ngăn ngừa sự cách 

điện kém bị gây ra do sự lọt của các dây mà không cần các dây được lồng ban đầu ở gần 
các khoảng hở của rãnh. Lõi cuốn dùng cho thiết bị quấn dây theo sáng chế này bao 
gồm các bề mặt quấn dây có đường kính tăng theo bậc từ đáy hướng lên trên ở trạng thái 
mà trong đó lõi cuốn được thiết lập trên thiết bị quấn. Lõi cuốn bao gồm phần lõi cuốn 
trước và phần lõi cuốn sau, mà chúng được đặt cách nhau sao cho mỗi vòng dây có chiều 
dài tương ứng với độ dày phân lớp bất kỳ của lõi stato. Các bề mặt quấn dây bao gồm bề 
mặt quấn dây tương ứng với cuộn dây ngoài cùng mà được tạo ra sao cho phần theo mẫu 
xuyên tâm từ vùng lân cận của phần tương ứng với trục tâm của lõi stato về phía khoảng 
hở của rãnh trong đó mỗi cuộn dây được lắp kéo dài ít nhất đến vị trí tương ứng với mặt 
sau lõi ở đó các chân răng phía ngoài rãnh của lõi stato được nối.  
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(72) SEO, Dal Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống tăng tốc cho xe đạp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tăng tốc cho xe đạp có khả năng cho phép xe đạp nói 
chung, cụ thể hơn là xe đạp nhỏ, dễ dàng tăng tốc theo cách có hiệu quả hơn nhiều so 
với cách đã biết, bằng cách đơn giản lắp hệ thống tăng tốc này ở một phía của bánh xích 
dẫn động được lắp dọc trục trên trục moay ¬ của xe đạp mà không sử dụng bất kỳ cơ cấu 
cố định bổ sung nào cho khung xe đạp. Hệ thống tăng tốc này có thể tăng lực quay của 
bánh xích dẫn động ít nhất hai lần nhờ vận hành kết hợp với trục moay ¬ của bánh xích 
dẫn động trong khi diễn ra hoạt động của xe đạp. Do sự cải thiện vận tốc quay của bánh 
xích dẫn động, có thể tăng tốc độ di chuyển của xe đạp ít nhất hai lần bằng cách chỉ sử 
dụng một lực cần thiết để hoàn thành một chuyển động quay của các bàn đạp. Do đó, 
cho phép sử dụng xe đạp một cách thuận tiện theo cách có hiệu quả hơn nhiều so với 
cách đã biết mà không có cảm giác nhàm và chán như khi đạp trên các loại xe đạp đã 
biết.  
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John (GB), WATSON, Simon James (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất điều trị bệnh do thụ thể CXCR2 gây ra, dược phẩm 

chứa hợp chất này và quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
trong đó X, R1, R2, R3, R4 và R5 là như được xác định trong bản mô tả,  dùng để điều trị 
bệnh do thụ thể CXCR2 gây ra. Dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp 
chất cũng được mô tả.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và phương pháp tạo điều kiện 

thuận lợi xáo trộn dữ liệu truyền trong môi trường truyền 
thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện thuận lợi để khởi động việc 
tạo dãy xáo trộn trong môi trường truyền thông không dây. Quy trình tạo dãy xáo trộn 
có thể được khởi động (ví dụ, ở đầu mỗi khung con, ...) ít nhất một phần dưới dạng hàm 
số của kiểu ký hiệu nhận dạng tạm thời mạng vô tuyến (RNTI). Ngoài ra, kiểu RNTI 
được sử dụng để khởi động việc tạo dãy xáo trộn có thể tương ứng với kiểu truyền (ví 
dụ, nếu tín hiệu truyền liên quan đến thông tin hệ thống, thông báo nhắn tin, thông báo 
đáp truy nhập ngẫu nhiên, tín hiệu truyền theo lịch biểu hoặc thông báo giải quyết tranh 
chấp của thủ tục truy nhập ngẫu nhiên, lưu lượng lập lịch nửa ổn định (SPS - Semi-
Persistent Scheduling), lưu lượng truyền một đích thông thường, ...). Hơn nữa, dãy xáo 
trộn có thể được sử dụng để xáo trộn dữ liệu truyền qua kênh dữ liệu (ví dụ, kênh dùng 
chung liên kết xuống vật lý (PDSCH - Physical Uplink Shared Channel), kênh dùng 
chung liên kết lên vật lý (PUSCH - Physical Uplink Shared Channel), ...). Ngoài ra, thiết 
bị truyền thông không dây thu có thể sử dụng dãy giải xáo trộn được tạo ra theo cách 
tương tự dựa vào kiểu RNTI tương ứng với kiểu truyền.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu giữ đá ba lát dùng cho đường ray được tôn nền, dụng 

cụ gá và đường ray được tôn nền 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu giữ đá ba lát, trong đó đá ba lát trải trên nền đường được 

đầm để nhờ đó cố định nền đường ray kéo dài theo hướng kéo dài của nền đường theo 
chiều ngang của nó, và kết cấu này có khối dạng lớp được tạo ra bởi các bộ phận có 
dạng túi, từng bộ phận này được tạo ra có dạng túi và chứa đá ba lát, được xếp chồng từ 
chân của mặt dốc tới đỉnh của mặt dốc của nền đường ray sao cho từng bộ phận  dạng 
túi được làm nghiêng để dốc từ phần đầu ngoài tới phần đầu trong của nó. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập tới dụng cụ gá và đường ray được tôn nền.  
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(54) Đế giữa của đồ đi chân và đồ đi chân có đế giữa này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế giữa của đồ đi chân và đồ đi chân có đế giữa này. Theo sáng chế, 
đế giữa của đồ đi chân (10) bao gồm tấm đế (11), các gờ (từ 12- 1 tới 12 -16) nhô ra liền 
khối trên tấm đế (11), lớp phủ (13) được gắn chặt vào chu vi theo bề mặt của tấm đế 
(11), và chất lưu (14) được bịt kín giữa tấm đế (11) và lớp phủ (13). Phần lõm thứ nhất 
(15) có hình dạng tương đương với lòng bàn chân được tạo ra trên bề mặt của tấm đế 
(11) mà các gờ nhô ra trên đó, trong đó các gờ (từ 12-1 tới 12-16) được tiếp nhận bên 
trong phần lõm thứ nhất (15). Các gờ (từ 12-1 tới 12-16) được bố trí thẳng hàng với 
khoảng cách định trước theo hướng gần như vuông góc với hướng theo chiều dọc của 
tấm đế (11), và một số gờ (từ 12-1 tới 12-16) được làm nghiêng về phía ngón chân.  
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(22) 17.04.2009 (43) 25.07.2011 
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(72) PARK, Seong-Hoe (KR), JUNG, Kyeong-Cheon (KR), BAE, Youngmee (KR), PARK, 

Seong-Pyo (KR), JEON, Yoon-Kyung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể liên kết với phân tử dính gian bào -1 ở người (ICAM-1) 

và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết với phân tử dính gian bào -1 ở người (ICAM-1), 

trong đó kháng thể này có khả năng điều biến tình trạng biệt hóa của tế bào phân nhánh 
và kéo dài sự sống sót của mảnh ghép. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa kháng 
thể này. 
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(11) 26858 
(21) 1-2011-00636 (51) 7 C09D  5/16, C08F  220/06,  220/34,  

220/60,  220/38,  220/28 
(22) 10.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/060317 10.08.2009 (87) WO2010/018144 18.02.2010 
(30) 08162288.8 13.08.2008 EP 

61/091,813 26.08.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2011 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Netherlands 
(72) FINNIE Alistair Andrew (GB), PRICE Clayton (GB), RAMSDEN Richard Mark (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polyme tạo màng, quy trình điều chế chúng và chế phẩm phủ 

chống đóng bám chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polyme tạo màng có độ ổn định hóa học cải tiến trong các ứng 

dụng phủ chống đóng bám, polyme này có phần treo với mạch chính của nó là muối của 
(i) nhóm bazơ với pKa thứ nhất của axit liên hợp bằng ít nhất 4,0 và (ii) axit hữu cơ với 
pKa thứ nhất bằng hoặc nhỏ hơn 2,0; nhóm bazơ này được liên kết cộng hoá trị với 
polyme mạch chính.  
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế polyme này và chế phẩm phủ chống đóng 
bám chứa polyme này.  
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(21) 1-2011-00641 (51) 7 H01R  13/514,  13/658 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2011 
(71) MOLEX INCORPORATED  (US) 

2222 Wellington Court Lisle, IL 60532, United States of America 
(72) AMLESHI, Peerouz (US), LAURX, John, C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối với cấu hình nối mát chồng chéo 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối tốc độ cao với hiện tượng xuyên âm được giảm, đầu nối này sử 
dụng các khung đỡ đầu nối riêng rẽ vốn được ráp lại với nhau để tạo thành khối đầu nối. 
Mỗi khối này sẽ đỡ một cột cực dẫn điện trong hai cột được đặt cách nhau. Các cột này 
có các cặp cực tín hiệu vi sai được phân cách khỏi nhau bởi các tấm bảo vệ mát lớn hơn 
xen vào giữa và có chức năng như các cực mát. Các tấm bảo vệ mát này được bố trí theo 
kiểu xen kẽ nhau trong cặp cột và chúng được đặt cách gần nhau để hình thành nên kiểu 
uốn khúc cho các tấm bảo vệ mát vốn phối hợp hoạt động như một tấm bảo vệ đơn "giả" 
trong mỗi cặp cột. Các tấm bảo vệ mát này gần như rộng hơn các cặp cực tín hiệu vi sai 
để cách ly tín hiệu một cách hiệu quả hơn.  
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(86) PCT/EP2009/060372 11.08.2009 (87) WO2010/018163 18.02.2010 
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(71) EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH  (DE) 

Hauptstrasse 128, 53797 Lohmar, Germany 
(72) HODGSON Jan (DE), BRUCK Rolf (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm nóng một cách lựa chọn đường ống dẫn chất 

khử 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp làm nóng một cách lựa chọn đường ống dẫn chất khử 

(8) của thiết bị SCR trong quá trình hoạt động của hệ thống kiểm soát khí thải (20) của 
động cơ đốt trong (7) và còn đề cập tới thiết bị (1) để thực hiện việc kiểm soát khí thải, 
bao gồm bình cấp liệu (2) cho chất khử (4) cho các ứng dụng SCR, thiết bị (5) để đưa 
chất khử vào (4) vào trong đường ống dẫn khí xả (6) của động cơ đốt trong (7) và ít nhất 
một đường ống dẫn chất khử (8) để nối thông chất lỏng bình cấp liệu (2) với thiết bị (5).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
201 

(11) 26861 
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Alfred-Nobel-StraBe 50, D-40789 Monheim, Germany 
(72) HACKER, Erwin (DE), WALDRAFF, Christian (DE), ROSINGER, Christopher, Hugh 

(GB), UENO, Chieko (JP), BONFIG-PlCARD, Georg (DE), SCHNATTERER, Stefan 
(DE), SHIRAKURA, Shinichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ bao gồm diflometansulfonylanilit được thế 

dimetoxytriazinyl và phương pháp phòng trừ thực vật không 
mong muốn 

  (57)    Sáng chế liên quan tới chế phẩm diệt cỏ bao gồm các thành phần (A) và (B) trong đó (A) 
biểu thị một hoặc nhiều hợp chất hoặc muối của nó từ nhóm được mô tả bởi công thức 
chung (I):  
 

  
 
trong đó  
R1 là halogen, tốt hơn là flo hoặc clo,  
R2 là hydro và R3 là hydroxyl hoặc  
R2 và R3 cùng với nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào là nhóm carbonyl C=O và  
R4 là hydro hoặc metyl; và  
(B) biểu thị một hoặc nhiều chất diệt cỏ từ nhóm các hợp chất 1,3-diketo gồm có: (B1-1) 
prohexadion-canxi, (B1-2) trinexapac-etyl, (B2-1) aloxydim, (B2-2) butroxydim, (B2-3) 
elethodim, (B2-4) xycloxydim, (B2-5) profoxydim, (B2-6) setoxydim, (B2-7) 
tepraloxydim, (B2-8) tralkoxidim, (B2-9) hợp chất: 3-(4-clo-2- etoxy-6-etylphenyl)-4-
hy®roxy-8-metoxy-l-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on, (B2-10) hợp chất: 3-(4-clo-2-etyl-6-
metoxyphenyl)-5-xyclopropyl-4-hydroxy-5-metyl-1,5- dihydro-2H-pyrol-2-on, (B2-1) 
hợp chất: 3-(4-clo-2-etyl-6-metoxyphenyl)-4- hydroxy-8-metoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-
en-2-on, (B2-12) hợp chất : 3-(4-clo-2- etyl-6-metoxyphenyl)-4-hydroxy-5,5-dimetyl-
1,5-dihydro-2H-pyrol-2-on, (B3-1) mesotrion, (B3-2) sulcotrion, (B3-3) tembotrion. (B3-
4) tefuryltrion, (B4-1) pinoxaden.  
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(DE), SHIRAKURA, Shinichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp phòng trừ thực vật không 

mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ bao gồm các hợp phần (A) và (B) trong đó (A) là 

một hoặc nhiều hợp chất hoặc muối của nó từ nhóm có công thức chung (I):  
 

  
 

trong đó,  
R1 là halogen, tốt hơn là flo hoặc clo,  
R2 là hydro và R3 là hydroxyl hoặc  
R2 và R3 cùng với nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào là nhóm carbonyl C=O và  
R4 là hydro hoặc metyl; và  
(B) là một hoặc nhiều thuốc diệt cỏ từ nhóm phenyl ete bao gồm : (B1-1) axifluorfen, 
(B1-2) aclonifen, (B1-3) floglyeofen, (B1-4) fomesafen, (B1-5) lactofen, (B1-6) 
oxyfluorfen, (B2-1) bifenox, (B2-2) HC-252 (etoxyfen-etyl), (B3-1) clomeprop, (B4-1) 
cloprop, (B4-2) dichlorprop, (B4-3) dichlorprop-P, (B4-4) mecoprop, (B4-5) mecoprop, 
(B5-1) 4-CPA, (B5-2) 2,4-D, (B5-3) MCPA, (B5-4) MCPA-thioetyl, (B6-1) 2,4-DB, (B6-
2) MCPB, (B7-1) clodinafop, (B7-3) xyhalofop, (B7-3) diclofop, (B7-4) fenoxaprofop(-
etyl), (B7-5) f1uazifop, (B7-6) fuazifop-p, (B7-7) haloxyfop, (B7-8) haloxyprop-P, (B7-
9) metamifop, (B7-10) propaquizafop, (B7-1) quizalofop, (B7-12) quizalofop-P.  
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(GB), UENO, Chieko (JP), BONFIG-PICARD, Georg (DE), SCHNATTERER, Stefan 
(DE), SHIRAKURA, Shinichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ bao gồm các dinometansulfonylanilit được 

thế dimetoxytriazinyl và phương pháp phòng trừ thực vật 
không mong muốn sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế liên quan tới chế phẩm diệt cỏ bao gồm các thành phần (A) và (B) trong đó  
(A) biểu thị một hoặc nhiều hợp chất hoặc muối của nó từ nhóm được mô tả bởi công 
thức chung (I):  

 

  
 

trong đó  
R1 là halogen, tốt hơn là flo hoặc clo,  
R2 là hydro và R3 là hydroxyl hoặc  
R2 và R3 cùng với nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào là nhóm carbonyl C=O và  
R4 là hydro hoặc metyl;  
và  
(B) biểu thị một hoặc nhiều chất diệt cỏ từ nhóm các arylnitril gồm có:  
(B1-1) bromoxynil;  
(B1-2) dichlobenil;  
(B1-3) ioxynil;  
(B1-4) pyraclonil.  
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(DE), SHIRAKURA, Shinichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ bao gồm các diflometansulfonylanilit được 

thế dimetoxytriazinyl và phương pháp phòng trừ thực vật 
không mong muốn 

  (57)    Sáng chế liên quan tới chế phẩm diệt cỏ bao gồm các thành phần (A) và (B) trong đó (A) 
biểu thị một hoặc nhiều hợp chất hoặc muối của nó từ nhóm được mô tả bởi công thức 
chung (I):  
 

  
 
trong đó  
R1 là halogen, tốt hơn là flo hoặc clo,  
R2 là hydro và R3 là hydroxyl hoặc  
R2 và R3 cùng với nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào là nhóm carbonyl C=O và R4 là 
hydro hoặc metyl;  
và  
(B) biểu thị một hoặc nhiều chất diệt cỏ từ nhóm các pyrimidin gồm có:  
(B1-1) ancymidol, (B1-2) flurprimidol, (B1-3) pyrimisulfan, (B2-1) bispyribac-natri, 
(B2-2) pyribenzoxim, (B2-3) pyriminobac-metyl, (B2-4) pyribambenz- isopropyl, (B2-5) 
pyribambenz-propyl, (B3-1) pyrinalid, (B3-2) pyrithiobac-natri, (B4-1) benzfendizon, 
(B4-2) bromacil, (B4-3) butafenacil. (B4-4) lenacil, (B4-5) terbacil, (B4-6) SYN-523, 
(B4-7) saflufenacil.  
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(54) Hệ thống thiết bị làm cốc tai tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm cốc tai tự động bao gồm khung máy, một bình chứa 
được thiết kế trên khung máy; hệ thống đường ống dẫn được sử dụng để nối bình chứa 
và đầu xả rượu; và một bộ điều khiển có thể lập trình. Bình chứa được nối với đầu nạp 
chất lỏng của thiết bị chuyển đổi đa kênh thông qua hệ thống đường ống dẫn hướng đầu 
tiên. Đầu xả chất lỏng của thiết bị chuyển đổi đa kênh được nối với đầu nạp của bơm 
định lượng thông qua hệ thống đường ống dẫn hướng thứ hai. Đầu xả chất lỏng của bơm 
định lượng được nối với đầu xả rượu. Những phần điều khiển thiết bị chuyển đổi đa 
kênh và bơm định lượng đều được kết nối điện tử với bộ điều khiển có thể lập trình.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 
(72) Mitsushige SHIMADA (JP), Kazutaka TAKATA (JP), Yutaka ITO (JP), Masanobu 

NOSHITA (JP), Noboru MIYAOKA (JP), Kenji TAKESAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch có thể sản xuất nước 
tinh khiết hiệu quả, chẳng hạn như nước sạch, từ nước không tinh khiết, chẳng hạn như 
nước biển. Thiết bị sản xuất nước sạch bao gồm: bộ phận xử lý thứ nhất để tách nước 
thải nồng độ muối thấp có nồng độ muôi thấp hơn nồng độ muối của nước biển thành 
nước thấm lọc và nước cô đặc bằng cách lọc màng thấm lọc ngược, và bộ phận xử lý lọc 
thứ hai để pha trộn, đóng vai trò như nước làm loãng, nước cô đặc được tạo ra ở bộ phận 
xử lý thứ nhất vào nước biển để tạo ra nước pha trộn và tách nước pha trộn thành nước 
thấm lọc và nước cô đặc bằng cách lọc màng thấm lọc ngược, nhờ đó tạo ra nước thấm 
lọc như là nước sạch được tách tương ứng ở các bộ phận xử lý thứ nhất và thứ hai, trong 
đó bộ phận xử lý thứ nhất bao gồm phương tiện đo tốc độ dòng chảy để đo tốc độ dòng 
chảy vào của nước thải nồng độ muối thấp được chảy vào bộ phận xử lý thứ nhất, sao 
cho tốc độ lọc ở bộ phận xử lý thứ nhất và tốc độ lọc ở bộ phận xử lý thứ hai được điều 
khiển dựa trên giá trị đo được bởi phương tiện đo tốc độ dòng chảy. 
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(22) 26.11.2009 (43) 25.07.2011 
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2009-031861 13.02.2009 JP 
2009-032073 14.02.2009 JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 
(72) Mitsushige SHIMADA (JP), Kazutaka TAKATA (JP), Yutaka ITO (JP), Masanobu 

NOSHITA (JP), Noboru MlYAOKA (JP), Kenji TAKESAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch có thể sản xuất nước 
tinh khiết hiệu quả, chẳng hạn như nước sạch, từ nước không tinh khiết, chẳng hạn như 
nước biển. Thiết bị sản xuất nước sạch bao gồm: bộ phận xử lý thứ nhất để tách nước 
thải nồng độ muối thấp có nồng độ muối thấp hơn nồng độ muối của nước biển thành 
nước thẩm lọc và nước cô đặc bằng cách lọc màng thấm lọc ngược, và bộ phận xử lý lọc 
thứ hai để pha trộn, đóng vai trò như nước làm loãng, nước cô đặc được tạo ra ở bộ phận 
xử lý thứ nhất vào nước biển để tạo ra nước pha trộn và tách nước pha trộn thành nước 
thấm lọc và nước cô đặc bằng cách lọc màng thấm lọc ngược, nhờ đó tạo ra nước thấm 
lọc như là nước sạch được tách tương ứng ở các bộ phận xử lý thứ nhất và thứ hai, trong 
đó bộ phận xử lý thứ nhất bao gồm phương tiện đo tốc độ dòng chảy để đo tốc độ dòng 
chảy vào của nước thải nồng độ muối thấp được chảy vào bộ phận xử lý thứ nhất, sao 
cho tốc độ lọc ở bộ phận xử lý thứ nhất và tốc độ lọc ở bộ phận xử lý thứ hai được điều 
khiển dựa trên giá trị đo được bởi phương tiện đo tốc độ dòng chảy.  

  

  
   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
208 

(11) 26868 
(21) 1-2011-00671 (51) 7 C02F  1/44, B01D  61/02,  61/14,  

61/58, C02F  3/12 
(62) 1-2010-02892   
(22) 26.11.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/069932      26.11.2009 (87) WO 2010/061879 03.06.2010 
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2009-031819 13.02.2009 JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 
(72) Mitsushige SHIMADA (JP), Kazutaka TAKATA (JP), Yutaka ITO (JP), Masanobu 

NOSHlTA (JP), Noboru MIYAOKA (JP), Kenji TAKESAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử muối nước biển 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khử muối nước biển có thể sản xuất nước 
tinh khiết hiệu quả, chẳng hạn như nước sạch, từ nước không tinh khiết, chẳng hạn như 
nước biển. Phương pháp khử nước biển để khử muối ngước biển bằng cách lọc sử dụng 
thiết bị màng thấm lọc ngược, phương pháp này bao gồm lắng cặn và tách nước thải vô 
cơ để tạo ra nước đã xử lý lắng cặn, lọc nước đã xử lý lắng cặn bằng cách sử dụng dụng 
cụ lọc mà nó có ít nhất một trong phương tiện lọc cát, màng lọc tinh và màng siêu lọc để 
tạo ra nước thấm lọc, và lọc nước thấm lọc này sử dụng thiết bị màng thấm lọc ngược để 
tạo ra nước thấm lọc là nước tinh khiết và nước cô đặc, bước pha trộn gồm pha trộn, 
đóng vai trò như nước làm loãng, nước đã xử lý lắng cặn là nước cô đặc vào nước biển 
để tạo ra nước pha trộn, và bước xử lý nước pha trộn gồm cấp nước pha trộn được tạo ra 
ở bước pha trộn vào thiết bị màng thấm lọc ngược, lúc này nước pha trộn được lọc, nhờ 
đó khử được muối nước biển.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
209 

(11) 26869 
(21) 1-2011-00672 (51) 7 C02F  1/44, B01D  61/02,  61/14,  

61/58, C02F  3/12 
(62) 1-2010-02892   
(22) 26.11.2009 (43) 25.07.2011 
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2009-031819 13.02.2009 JP 
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2009-032073 14.02.2009 JP 
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(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 
4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 

(72) Yutaka ITO (JP), Katsuhide MOTOJIMA (JP), Kazuya UEMATSU (JP), Masanobu 
NOSHITA (JP), Kazutaka TAKATA (JP), Mitsushige SHlMADA (JP), Megumi 
MANABE (JP), Noboru MIYAOKA (JP), Kenji TAKESAKA (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch, và phương pháp và 

thiết bị khử muối nước biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất nước sạch có thể sản xuất ra nước 

tinh khiết hiệu quả, chẳng hạn như nước sạch, từ nước không tinh khiết, chẳng hạn như 
nước biển. Phương pháp sản xuất nước sạch để sản xuất nước sạch bằng cách lọc màng 
thấm lọc ngược, phương pháp bao gồm việc pha trộn nước biển với nước nồng độ muối 
thấp mà nó có nồng độ muối thấp hơn nồng độ muối của nước biển để tạo ra nước pha 
trộn, và thực hiện việc lọc màng thấm lọc ngược nước pha trộn được tạo ra ở bước pha 
trộn, nhờ đó tạo ra nước sạch.  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 

(72) KLEIN, Thomas (DE), MARK, Michael (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế dipeptidyl peptidaza-4 (DPP-4) hữu dụng trong việc 

làm lành vết thương và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế dipeptidyl peptidaza-4 (DPP-4) đặc biệt thích hợp có 

tác dụng làm lành vết thương, ưu tiên ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(22) 26.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/061025 26.08.2009 (87) WO 2010/026096 11.03.2010 
(30) 08163526.0      02.09.2008 EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) WAGNER, Holger (DE), JUNG, Birgit (DE), HIMMELSBACH, Frank (DE), 

GOEGGEL, Rolf (DE), DAHMANN, Georg (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất (phenyl)-amit của axit 7-(piperazin-1-ymetyl)-1H-

indol-2-carboxylic và các hợp chất có cùng tính chất làm 
chất ức chế p38 MAP-kinaza để điều trị bệnh hô hấp, thuốc chứa 
chúng và phương pháp bào chế thuốc này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 

để điều trị bệnh hô hấp, đặc biệt là bệnh hen và COPD.  
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1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5100058, Japan 
(72) Satoshi TANIGAWA (JP), Yuichi AMIMOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị trợ giúp sản xuất cụm nối dây điện và phương pháp sản 

xuất cụm nối dây điện 
  (57)    Sáng chế là đề xuất thiết bị và phương pháp để có thể cung cấp liên tục các dây điện có 

gắn cực cho công nhân, và lấy ra các dây điện có gắn cực một cách trơn tru trong khi 
ngăn chặn được hiện tượng xước và đứt dây. Giải pháp theo sáng chế đề xuất chi tiết tiếp 
thanh (30) có cấu trúc để đỡ di chuyển được các thanh giữ dây điện vốn có thể giữ các 
đầu của các dây điện có gắn cực trong trạng thái đồng chỉnh dọc theo chiều tiếp (P) định 
trước, có cấu trúc mà các thanh giữ dây điện có thể được đặt ở phía ngược dòng của 
chiều tiếp (P), và có cấu trúc mà các thanh giữ dây điện ở phía xuôi dòng của chiều tiếp 
(P) có thể được tháo ra, và phần giữ đầu nối (60) được lắp ở phía xuôi dòng của chiều 
tiếp (P), và bao gồm bộ phận đặt đầu nối để đặt đầu nối để cắm đầu có gắn cực của các 
dây điện vào.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
213 

(11) 26873 
(21) 1-2011-00680 (51) 7 H01B  13/012 
(22) 20.02.2009 (43) 25.07.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2011 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5100058, Japan 
(72) Satoshi TANIGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thanh đặt dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất thanh đặt đây để có thể dễ dàng kẹp các dây điện có đường kính khác 
nhau với lực kẹp phù hợp. Phần giữ dây điện (90) được áp dụng vào thanh đặt dây vốn có 
thể giữ các dây điện trong trạng thái song song, và có phần đế cố định mấu kẹp (92) để 
giữ cố định cặp phần đầu đế (97) theo cách có thể điều chỉnh kích thước nhô của cặp 
mấu kẹp đàn hồi (96), trong trạng thái tiếp giáp với cặp mấu kẹp đàn hồi (96) bao gồm 
các phần đầu dẫn (98) và các phần đầu đế (97) mà trong đó các phần cong tiếp giáp 
(98b) được tạo ra, và phần vách bên (93) tiếp xúc với dây điện gần các đầu đế hơn các 
phần tiếp giáp của cặp phần cong tiếp giáp (98b) để điều chỉnh sự di chuyển đến phía 
đầu đế.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) DAMNJANOVIC, Jelena, M. (RS), MONTOJO, Juan (US), SARKAR, Sandip (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hoạt động được trong hệ thống 

truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính hoạt động 

được trong hệ thống truyền thông không dây trong đó việc ghép nối được xác định giữa 
một hoặc nhiều phần tử mang đường liên kết ngược và một hoặc nhiều phần tử mang 
đường liên kết xuôi. Một hoặc nhiều phần tử mang đường liên kết ngược và một hoặc 
nhiều phần tử mang đường liên kết xuôi này bao gồm ít nhất ba phần tử mang. Nhờ vào 
phần tử mang này để trao đổi thông tin điều khiển trên một hoặc nhiều trong số các phần 
tử mang được dựa vào việc ghép nối hoặc sự chỉ định phần tử mang neo.  
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(72) MONTOJO, Juan (US), MEYLAN, Arnaud (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã và mã hóa quyền sử dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây cung cấp các thủ tục kênh truy 
cập ngẫu nhiên (random access channel - RACH) cho người dùng (user equipment - UE) 
để yêu cầu truy cập vào kênh liên kết ngược. Từ hình phối cảnh của tầng vật lý thấy 
rằng, trạm cơ sở mở rộng (evolved Base Station - eNB) tương ứng với phần mở đầu truy 
cập ngẫu nhiên và đáp ứng truy cập ngẫu nhiên (Random Access Respone - RAR), của 
thông báo có chiều dài cố định, ví dụ 21 bit hoặc 20 bit với một bit dành riêng để mở 
rộng trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu thay đổi RAR để thay đổi băng thông của hệ 
thống trên đường liên kết ngược, có thể sử dụng phương pháp mã hóa phần gán khối tài 
nguyên (Resource Block - RB) đã thu hẹp của RAR theo cách trong đó UE có thể phiên 
dịch RAR đối với băng thông bất kỳ của hệ thống. Theo cách đó, đáp ứng được nhu cầu 
thu được các thủ tục RACH và nhận ra được các tài nguyên đang tồn tại trên kênh.  
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74 Muth Drive, Orinda, CA 94563, United States of America 
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76 Thornway Ave., Thornhill, Ontario L4J7Z5, Canada 

(72) LEV, Frank (CA), CLARKE, Robert, Lewis (US), RABINOVICH, Leonid (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp làm giảm sự di chuyển của chất điện phân trong 

bộ acquy chì-axit lưỡng cực và bộ acquy chì-axit lưỡng cực 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp làm giảm sự di chuyển của chất điện phân trong bộ 

acquy chì-axit lưỡng cực và bộ acquy chì-axit lưỡng cực Theo sáng chế, bộ acquy chì-
axit lưỡng cực bao gồm một tấm ngăn cách chịu nén trong đó chất điện phân được tiếp 
nhận ở dạng gel, và trong đó các điện cực tựa lưỡng cực được duy trì trong ngăn xếp 
phần từ acquy ở trạng thái có áp lực. Tốt hơn là, chất hoạt động âm còn có kết cấu đệm 
cách chịu nén và bộ acquy được tạo ra là bộ acquy chì-axit lưỡng cực được điều chỉnh 
bằng van (VR-BLAB: Valve Regulated Bipolar Lead Acid Batteries) trong đó từng phần 
tử acquy có thể thoát khí một cách độc lập trong quá trình nạp điện.  
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(30) 08016236.5 15.09.2008 EP 

61/096,964 15.09.2008 US 
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(72) BURDACK, Christoph (DE), KALINSKI, CÐdric (FR), ROSS, Guenther (DE), 

WEBER, Lutz (DE), KHAZAK, Vladimir (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyroliđin-2-on và dược phẩm chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I) hoặc (Ia) là các phối tử gắn kết với 
protein HDM2, gây ra sự chết theo chương trình của tế bào và ức chế sự tăng sinh, và có 
tác dụng trị liệu để điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư.  
 

  
 
Các hợp chất có công thức (I) hoặc (Ia) có thể được sử dụng là tác nhân trị liệu để điều 
trị chứng đột quỵ, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh thiếu máu cục bộ, suy nhiều cơ quan, 
thương tổn dây thần kinh tuỷ sống, bệnh Alzheimer, thương tổn do thiếu máu cục bộ và 
bệnh thoái hoá van tim. Ngoài ra, các hợp chất có công thức (I) hoặc (Ia) có thể được sử 
dụng để làm giảm các tác dụng phụ do tác nhân trị bệnh ung thư gây độc tế bào, xạ trị 
và dùng để điều trị nhiễm virut.  
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5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324 Japan 
(72) KUWAHARA, Hisayuki (JP), KANDA, Tomomichi (JP), OGAWA, Shun (JP), 

AYUBA, Shinichi (JP), ISHII, Kentaro (JP), SUMlNO, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất polyamit   

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất polyamit bằng cách đa trùng ngưng trực tiếp 
thành phần diamin và thành phần axit dicarboxylic không dùng dung môi, ví dụ, nước. 
Thành phần diamin chứa p-xylylendiamin với lượng 70% mol hoặc lớn hơn được bổ 
sung vào hệ phản ứng bao gồm thành phần axit dicarboxylic dưới áp suất trong khi duy 
trì hệ phản ứng ở trạng thái nóng chảy. Sau khi bổ sung thành phần diamin, áp suất của 
hệ phản ứng được giảm đến áp suất khí quyển trong thời gian 50 phút hoặc lâu hơn với 
tốc độ giảm áp suất 1,0MPa/giờ hoặc thấp hơn. Bằng phương pháp sản xuất này, 
polyamit có độ phân tán phân tử lượng nhỏ được sản xuất dễ dàng.  
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(72) KANDA, Tomomichi (JP), KUWAHARA, Hisayuki (JP), OGAWA, Shun (JP), 

SUMINO, Takahiko (JP), ISHIl, Kentaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhựa polyamit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhựa polyamit gồm các đơn vị cấu thành có nguồn gốc từ thành 
phần diamin có nguồn gốc từ p-xylylendiamin với lượng 70% mol hoặc cao hơn và đơn 
vị cấu thành có nguồn gốc từ axit dicarboxylic có nguồn gốc từ axit dicarboxylic béo có 
từ 6 đến 18 nguyên tử cacbon với lượng 70% mol hoặc cao hơn. Nhựa polyamit có phân 
tử lượng trung bình số (Mn) nằm trong khoảng từ 10.000 đến 50.000 và độ phân tán 
(phân tử lượng trung bình khối/phân tử lượng trung bình số = Mw/Mn) thỏa mãn biểu 
thức (1) sau đây:  
1,5 ≤ (M w/Mn) ≤ 6,0,  
trong đó Mw và Mn được xác định bằng sắc ký thấm gel (GPC).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm lý hạt giống, phương pháp bảo vệ cây trồng, hạt 

giống và củ được xử lý bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm xử lý hạt giống có hiệu quả phòng ngừa các bệnh thực vật và 

phương pháp bảo vệ cây trồng khỏi các bệnh thực vật. 
Chế phẩm xử lý hạt giống bao gồm hợp chất axit  α-metoxyphenylaxetic có công thức 
(1) làm hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại, phương pháp phòng trừ 

sinh vật gây hại, chế phẩm xử lý hạt giống và hạt giống đã 
được xử lý 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại và các phương pháp phòng trừ 
sinh vật gây hại.  
Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại bao gồm hợp chất axit α- alkoxyphenylaxetic và 
hợp chất neonicotinoit, làm hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thực thể truyền thông và phương pháp dùng cho thực thể 

truyền thông trong môi trường truyền thông nhiều giao diện
  (57)    Sáng chế đề cập đến thực thể truyền thông (chẳng hạn, thiết bị người sử dụng (UE), 

AGW (cổng truy cập), PGW (cổng mạng truy cập dữ liệu gói), PCRF (chức năng áp đặt 
quy tắc và chính sách) và v.v) thông báo cho thực thể truyền thông khác rằng UE có ý 
định sử dụng một địa chỉ IP cho các kết nối đến nhiều AGW. Thực thể truyền thông 
cũng gửi thông tin liên quan đến ít nhất một trong số các dòng IP của UE đến một thực 
thể truyền thông khác.  
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(72) PITTERNA, Thomas (AT), EL QACEMI, Myriem (FR), BOBOSIK, Vladimir (SK), 
RENOLD, Peter (CH), CASSAYRE, JÐr«me, Yves (FR), JUNG, Pierre, Joseph, Marcel 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất isoxazolin benzamit diệt côn trùng, chế phẩm chứa 

chúng và phương pháp tiêu diệt và phòng trừ côn trùng 
  (57)     Hợp chất có công thức (I) hoặc hợp chất có công thức (I')  

 

  
 
trong đó A1, A2, A3, A4, A1', A2', A3', A4', A5', A5', G1, R1, R2, R3, R4, R5a và R5b là xác định 
trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ; hoặc muối hoặc N-oxit của chúng.  
Hơn nữa, sáng chế đề cập đến quy trình và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất có 
công thức (I) hoặc hợp chất có công thức (I'), chế phẩm diệt côn trùng, ve bét, giun tròn, 
nhuyễn thể chứa hợp chất có công thức (I) hoặc hợp chất có công thức (I'), và phương 
pháp sử dụng hợp chất có công thức (I) hoặc hợp chất có công thức (I') để tiêu diệt và 
phòng trừ côn trùng, ve bét, giun tròn, và nhuyễn thể.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng glycosphingolipit typ I, hợp phần và vật 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể người và các phần liên kết kháng nguyên của các 

kháng thể này mà liên kết đặc hiệu các glycosphingolipit typ I kéo dài.  
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(72) WAHI, Ashok, L. (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất khẩu trang thấm khí được và khẩu 

trang thấm khí được  
  (57)     Sáng chế đề cập đến các khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang thấm khí được được dùng 

để ngăn không cho các chất gây ô nhiễm chui vào miệng và mũi của bệnh nhân, những 
người chăm sóc sức khỏe cộng đồng hoặc làm việc trong các khu vực khác mà có nguy 
cơ có các chất gây ô nhiễm không khí, ví dụ, chất gây ô nhiễm, vi khuẩn, vi rút, hoặc 
các chất nguy hiểm khác chui vào đường miệng và đường mũi. Sáng chế đề xuất các 
khẩu trang được làm tăng hiệu quả lọc bằng cách tạo ra một trường tĩnh điện hút và giữ 
các chất gây ô nhiễm tích điện trái dấu và đẩy các chất gây ô nhiễm tích điện cùng dấu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp đề xác định nồng độ của thành phần 

khí 
  (57)   Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp xác định nồng độ thành phần khí. Trong 

thiết bị theo sáng chế, có thể thu được giá trị phát hiện ánh sáng đủ lớn để xác định nồng 
độ của thành phần mục tiêu trong một vùng theo yêu cầu mà không cần sử dụng bộ phát 
tia laze có cường độ tia laze cao hoặc bộ thu ánh sáng cỡ lớn. Bằng cách thay đổi trạng 
thái định hướng của bộ phát tia laze (3) quanh trục nằm ngang hoặc thay đổi độ cao của 
bộ phát tia laze (3), vị trí chiếu tia laze lên mặt đất hoặc mặt nước (5) được chuyển dịch 
giữa vị trí chiếu thứ nhất (5a) và vị trí chiếu thứ hai (5b). Bộ tách sóng quang (9) phát 
hiện ánh sáng bị tán xạ thứ nhất có nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của chùm tia laze thứ 
nhất ở vị trí chiếu thứ nhất (5a), ánh sáng bị tán xạ thứ hai có nguồn gốc từ trạng thái tán 
xạ của chùm tia laze thứ hai ở vị trí chiếu thứ nhất (5a), ánh sáng bị tán xạ thứ ba có 
nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của chùm tia laze thứ nhất ở vị trí chiếu thứ hai (5b), và 
ánh sáng bị tán xạ thứ tư có nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của chùm tia laze thứ hai ở vị 
trí chiếu thứ hai (5b). Bộ tính toán nồng độ (11) tính toán nồng độ của thành phần mục 
tiêu giữa vị trí chiếu thứ nhất (5a) và vị trí chiếu thứ hai (5b), dựa vào các giá trị phát 
hiện của ánh sáng bị tán xạ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư thu được nhờ bộ tách sóng 
quang (9).  
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Thomas (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra phần bồi chất hàn trên đế 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra phần bồi chất hàn trên đế bao gồm các bước sau: i) 
tạo đế có bề mặt mang mạch điện bao gồm ít nhất là một vùng tiếp xúc, ii) tạo ra lớp mặt 
nạ hàn nằm trên bề mặt đế và được tạo mẫu hình để lộ ra ít nhất là một vùng tiếp xúc, iii) 
cho toàn bộ vùng đế bao gồm lớp mặt nạ hàn và ít nhất là một vùng tiếp xúc tiếp xúc với 
dung dịch thích hợp để tạo ra một lớp dẫn điện trên bề mặt đế, iv) mạ điện phân phần bồi 
chất hàn chứa thiếc hoặc hợp kim thiếc lên trên lớp dẫn điện và v) khắc ăn mòn hết 
lượng phần bồi chất hàn chứa thiếc hoặc hợp kim thiếc đủ để loại bỏ phần bồi chất hàn 
ra khỏi vùng lớp mặt nạ hàn để lại lớp chất hàn trên ít nhất là một vùng tiếp xúc.  
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6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
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(72) ONISHI, Yasuhiro (JP), KATO, Yuzuru (JP), YAMADA, Eiichi (JP), MURATA, 
Atsushi (JP), WAKAMURA, Osamu (JP), MORITA, Kentarou (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phản ứng tổng hợp hợp chất hyđrocacbon và phương 

pháp vận hành thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng tổng hợp hợp chất hyđrocacbon và phương pháp 

vận hành thiết bị này. Thiết bị phản ứng tổng hợp hợp chất hyđrocacbon theo sáng chế 
tổng hợp hợp chất hyđrocacbon bằng phản ứng hóa học của khí tổng hợp bao gồm các 
thành phần chính là hyđro và cacbon monoxit, và huyền phù đặc có chất xúc tác rắn ở 
trạng thái huyền phù trong hyđrocacbon lỏng, thiết bị này bao gồm: lò phản ứng chứa 
huyền phù đặc, khí tổng hợp được thổi vào lò phản ứng này và khí sau phản ứng được xả 
từ đỉnh lò phản ứng; thiết bị tách bên trong được bố trí bên trong lò phản ứng để tách 
chất xúc tác và hyđrocacbon lỏng đã được tổng hợp trong huyền phù đặc; và thiết bị tách 
bên ngoài được bố trí bên ngoài lô phản ứng để tách chất xúc tác và hyđrocacbon lỏng 
trong huyền phù đặc được chiết ra từ lò phản ứng.  
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(72) TAKAHASHI, Yoshihisa (JP), UEDA, Hiroshi (JP), lTO, Motoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi thông tin, phương pháp ghi thông tin, và phương pháp 

tái tạo thông tin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật ghi thông tin, phương pháp ghi thông tin, và phương pháp tái 

tạo thông tin, trong đó sự ảnh hưởng được giảm thiểu nhờ việc điều chỉnh ghi (ghi thử) 
như điều chỉnh công suất, điều chỉnh chiến lược hoặc thao tác tương tự, được thực hiện 
trong vùng để điều chỉnh ghi (vùng điều chỉnh ghi hoặc vùng thử) được bố trí trong một 
trong số các lớp ghi, khi việc điều chỉnh ghi được thực hiện trong các lớp ghi khác.  
Trên vật ghi, dữ liệu được ghi lên ít nhất một trong các lớp ghi bằng ánh sáng laze tới bề 
mặt của vật ghi. Các lớp ghi bao gồm lớp ghi thứ nhất, và các lớp ghi từ thứ hai đến thứ 
N (N là số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 3) mà được bố trí lần lượt theo chiều từ lớp 
ghi thứ nhất đến bề mặt mà trên đó tia laze tới. Các lớp ghi đều có vùng điều chỉnh thứ 
nhất và vùng điều chỉnh thứ hai được bố trí bên ngoài vùng điều chỉnh thứ nhất. Vùng 
điều chỉnh thứ nhất được bố trí trong một trong các lớp ghi từ thứ nhất đến thứ N được 
bố trí tại vị trí hướng tâm khác nhau từ vị trí hướng tâm của vùng điều chỉnh thứ nhất 
trong một trong các lớp ghi khác; và vùng điều chỉnh ghi thứ hai được bố trí trong một 
trong các lớp ghi từ thứ nhất đên thứ N được bố trí tại cùng vị trí hướng tâm với vị trí 
hướng tâm của vùng điều chỉnh thứ hai trong một trong các lớp ghi khác.  
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(54) Phương pháp và thiết bị tổng hợp nhiên liệu lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp nhiên liệu lỏng bao gồm bước tổng hợp   
nhiên liệu lỏng tổng hợp từ khí tổng hợp bao gồm khí cacbon oxit và khí hyđro làm các 
thành phần chính và thể huyền phù có các hạt xúc tác rắn lơ lửng trong chất lỏng phản 
ứng với nhau trong lò phản ứng; và bước cấp khí tổng hợp cung cấp khí tổng hợp vào lò 
phản ứng từ nhiều thiết bị cấp được trang bị trong lò phản ứng từ độ cao khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xác định nồng độ của thành phần khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị xác định nồng độ thành phần khí có thể thu được giá trị phát 
hiện ánh sáng đủ lớn và xác định nồng độ của thành phần mục tiêu trong vùng theo yêu 
cầu mà không cần sử dụng bộ phát tia laze có cường độ tia laze cao hoặc bộ thu ánh 
sáng cỡ lớn. Theo sáng chế, thiết bị xác định nồng độ thành phần khí bao gồm: bộ phát 
tia laze (3) để chiếu chùm tia laze thứ nhất có bước sóng là bước sóng hấp thụ ánh sáng 
của thành phần mục tiêu, và chùm tia laze thứ hai có bước sóng là bước sóng không hấp 
thụ của thành phần mục tiêu; vật tán xạ thứ nhất (5) và vật tán xạ thứ hai (7) được bố trí 
bên trong vùng chiếu của chùm tia laze thứ nhất và chùm tia laze thứ hai, và được bố trí 
cách nhau theo hướng chiếu của chùm tia laze thứ nhất và chùm tia laze thứ hai; bộ tách 
sóng quang (9) để phát hiện ánh sáng bị tán xạ thứ nhất có nguồn gốc từ trạng thái tán 
xạ của chùm tia laze thứ nhất ở vật tán xạ thứ nhất (5), ánh sáng bị tán xạ thứ hai có 
nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của chùm tia laze thứ hai ở vật tán xạ thứ nhất (5), ánh 
sáng bị tán xạ thứ ba có nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của chùm tia laze thứ nhất ở vật 
tán xạ thứ hai (7), và ánh sáng bị tán xạ thứ tư có nguồn gốc từ trạng thái tán xạ của 
chùm tia laze thứ hai ở vật tán xạ thứ hai (7); và bộ tính toán nồng độ (11) để tính toán 
nồng độ của thành phần mục tiêu giữa vật tán xạ thứ nhất (5) và vật tán xạ thứ hai (7) 
dựa vào các giá trị phát hiện thu được nhờ bộ tách sóng quang (9).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận dạng dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị nhận dạng dữ liệu trong đó máy chủ cung cấp 
các dịch vụ truyền thông nhóm (8, 9, 10) (máy chủ Bấm-để-nói trên mạng đi động (PoC 
- Push-to-Talk over Cellular), máy chủ thông báo tức thời (IM - Instant Messaging) hoặc 
máy chủ thông báo IP hội tụ (CPM - Converged IP Messaging)) duy trì tài liệu của các 
phiên nhóm hoạt động. Máy chủ truyền thông nhóm (8, 9, 10) này có thể cung cấp khả 
năng tìm kiếm để nhận dạng các phiên nhóm hoạt động. Hoặc, máy chủ truyền thông 
nhóm sử dụng thực thể dự trữ để cung cấp khả năng tìm kiếm để nhận dạng các phiên 
nhóm hoạt động tương ứng với yêu cầu tìm kiếm từ người dùng (1).  
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(54) Phương pháp và thiết bị gộp các công nghệ truy nhập không 

dây trong mạng không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật hỗ trợ nhiều công nghệ truy nhập không dây ở mạng truy 

nhập vô tuyến mặt đất thông thường. Ví dụ, các tài nguyên không dây có thể được dành 
trước theo cách thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tín hiệu điều khiển và tín 
hiệu chuẩn đến các đầu cuối người dùng công nghệ cải tiến hoặc nổi trội (ví dụ, hệ phát 
triển dài hạn cải tiến (LTE-A - Advanced Long Term Evolution)) trong khi giảm nhẹ các 
ảnh hưởng bất lợi đối với các đầu cuối người dùng kế thừa (ví dụ, LTE phiên bản 8). 
Như vậy, thông tin dành cho các đầu cuối LTE-A có thể được nhúng ở các vị trí dành 
riêng định trước, để khai thác các hoạt động chuẩn hóa đã biết của các đầu cuối kế thừa 
khi đợi thông tin ở các vị trí cụ thể. Việc dành trước tài nguyên thường có thể tiến hành 
mà không ảnh hưởng đến các đầu cuối kế thừa, giảm bớt hoặc tránh được sự suy giảm 
hiệu suất của các đầu cuối kế thừa.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
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(72) HO, Sai Yiu Duncan (US), MEYLAN, Arnaud (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp hỗ trợ kỹ thuật quản lý các cuộc truyền và 
các cuộc truyền lại thông tin gốc tương ứng trong hệ thống truyền thông không dây. Các 
cơ chế được mô tả ở đây để xử lý chỉ báo dữ liệu mới (NDI - new data indicator) gắn với 
các cuộc truyền tương ứng được kiểm soát bởi một hoặc nhiều tiến trình yêu cầu lặp lại 
tự động lai (HARQ - Hybrid Automatic Repeat Request). Ví dụ, đối với tiến trình 
HARQ được dùng chung giữa các sơ đồ lập lịch riêng, NDI gắn với cuộc truyền thứ hai 
có thể được coi như là được chuyển bất kể giá trị của NDI nếu xác định rằng sơ đồ lập 
lịch được dùng (chẳng hạn, như được biểu thị qua định danh mạng vô tuyến tạm thời 
(RNTI - radio network temporary identifier) hoặc tương tự) đã thay đổi giữa các cuộc 
truyền liên tục (chẳng hạn, từ lập lịch nửa ổn định đến lập lịch động), do đó cho phép xử 
lý cuộc truyền thứ hai là cuộc truyền dữ liệu mới. Như được mô tả thêm ở đây, các kỹ 
thuật được mô tả ở đây để xử lý NĐI trong trường hợp truyền trợ cấp đường liên kết 
ngược và phần gán đường liên kết xuôi.  
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(11) 26895 
(21) 1-2011-00818 (51) 7 H04L  12/28,  12/46 
(22) 31.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/IN2009/000475  31.08.2009 (87) WO 2010/035280 01.04.2010 
(30) 2046/DEL/2008       29.08.2008 IN 
(75) HARI, SHANKER SINGH  (IN) 

C-96, Sector 33, NOIDA.-201301, UP, India 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để tích hợp các dịch vụ quản lý tòa 

nhà và các dịch vụ tự động hóa cho nhà ở với các dịch vụ 
truyền thông tích hợp nhiều trong một trên cơ sở điều hành 
mạng truy cập trung gian 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống sợi cáp đơn truyền thông đa ứng dụng trong một dịch vụ. 
Hệ thống này bao gồm sợi cáp đơn để cung cấp một hoặc của nhiều dịch vụ dựa trên. Hệ 
thống thông tin di động toàn cầu (GSM/ Global System of Mobile), Đa truy cập phân 
chia mật mã (CDMA/ Code Division Multiple Aceess), Thao tác giữa các mạng toàn cầu 
để truy cập vi ba (Wimax/ Worldwide Interoperability for Microwave Access), Hệ thống 
định vị toàn cầu (GPS/ Global Positioning System) được thực hiện thông qua một hoặc 
nhiều công nghệ sau: Phương thức truyền không đồng bộ (ATM/ Asynchronous 
trransfer Mode). Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM/ Time Division 
Multiplexing). Giao thức điều khiển truyền dẫn ( ICP-IP/ Transmission Control 
Protocol- Internet Protocol). Tần số vô tuyến (RF/Radio Frequency), Ghép kênh phân 
bước sóng (WDM/ Wavelength Division Multiplexing) hoặc Ghép kênh phân chia theo 
bước sóng mật độ cao (SWDM/ Dense Wavelength Division Multiplexing) và thiết bị 
lập trình được trên máy tính ghép nối với phần cứng được ghép nối với sợi cáp đơn này 
để tạo ra nhiều đường hầm trong sợi cáp đơn và tạo ra nhiều mạch trong các ống này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung đỡ khán đài thu gọn được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung đỡ khán đài dịch chuyển được bao gồm: các bệ sàn được xếp 
thành hàng (2) mà có thể được dịch chuyển giữa phần mở rộng dạng bậc và vị trí thu lại 
được xếp chồng theo chiều thẳng đứng; ghế ngồi (1) bao gồm mặt ghế (3) được bố trí ở 
phần đầu trước của mỗi trong số các tấm sàn để nhô ra phía trước từ phần đầu trước, và 
lưng ghế (4) được bố trí trên phần đầu trước của tấm nền ở vị trí phía sau mặt ghế, lưng 
ghế có thể được đặt lên/xuống giữa vị trí sử dụng cố định và vị trí thu lại ngả ra phía sau; 
và cơ cấu dẫn động lưng ghế (12) mà nó dịch chuyển lưng ghế giữa vị trí sử dụng và vị 
trí thu lại, trong đó cơ cấu dẫn động lưng ghế (12) bao gồm cơ cấu liên kết bao gồm: 
liên kết thứ nhất (22) mà nó bao gồm phần đầu được nối với phần đầu dưới của lưng ghế 
và làm quay lưng ghế giữa vị trí sử dụng và vị trí thu lại, và khi dịch chuyển lưng ghế tới 
vị trí sử dụng, liên kết này khớp phần ăn khớp (18) với khóa lưng ghế ở vị trí sử dụng; 
liên kết thứ hai (20) mà nó bao gồm phần đầu được nối với phần đầu khác của liên kết 
thứ nhất, và bao gồm phần đế được đỡ bởi trục đỡ; và bộ kích hoạt (13) mà nó làm quay 
liên kết thứ hai. Do đó, lưng ghế có thể tránh khỏi lùi ra phía sau một cách không mong 
muốn ngay cả khi, ví dụ, một lực lớn đặt lên lưng ghế khi, chẳng hạn, một người ngồi 
lên ghế.  
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5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tách chất xúc tác 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tách chất xúc tác để tách các hạt xúc tác khỏi các chất 
hydrocacbon lỏng được tổng hợp bởi phản ứng hóa học của khí tổng hợp bao gồm các 
cấu tử chính là hyđro và cacbon monoxit, và huyền phù đặc có các hạt xúc tác rắn phân 
tán trong chất lỏng, hệ thống tách chất xúc tác này được trang bị lò phản ứng; bình chứa 
để chứa huyền phù đặc rút ra từ  lò phản ứng; các bộ lọc để lọc huyền phù đặc; và bình 
thu hồi sản phẩm lọc để thu hồi sản phẩm lọc sau quá trình lọc, trong đó các bộ lọc được 
bố trí theo từng đợt nối tiếp nhau theo dòng chảy đối với huyền phù đặc từ bình chứa đến 
bình thu hồi sản phẩm lọc.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép mạ bằng cách nhúng nóng và 

thiết bị mạ bằng cách nhúng nóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ bằng cách nhúng nóng, phương 

pháp kiểm soát trọng lượng lớp mạ bằng cách phụt khí về phía bề mặt của tấm thép từ 
thời điểm khi tấm thép được nhúng liên tục vào bể mạ được kéo lên khỏi bể mạ tới thời 
điểm khi kim loại mạ bám vào bề mặt của tấm thép được hóa rắn, phương pháp bao 
gồm: đặt nồng độ oxi của bề mặt bể mạ lớn hơn hoặc bằng 0,05% thể tích và nhỏ hơn 
hoặc bằng 21% thể tích khi khí được phụt về phía bề mặt của tấm thép; và đặt nồng độ 
oxi ở khoảng trống của một đầu của tấm thép tại vị trí mà khí va đập vào tấm thép được 
kéo lên khỏi bể mạ lớn hơn hoặc bằng 0,05% thể tích và nhỏ hơn hoặc bằng 3% thể tích 
khi khí được phụt về phía bề mặt của tấm thép.  
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(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Xi măng composit có tính bền trong sun phát hoặc nước biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi măng composit chứa clinke xi măng và phụ gia xi măng như các 
loại xỉ, canxi cacbonat, thạch cao, tro than, khói silic oxit, đá silic oxit, đá lửa hoặc các 
loại tương tự. Điều này cho phép tạo ra vật liệu xi măng đã hoá rắn có tính bền sun phát 
và/hoặc tính bền với nước biển tốt. Ngoài ra, vật liệu xi măng đã hoá rắn có nhiệt hyđrat 
hoá thấp và đủ bền để sử dụng trong thực tế.  
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(54) Quạt trần kết hợp bộ phận lắp đèn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới quạt trần kết hợp bộ phận lắp đèn (10) có các cánh (1- 4) khi quạt 
trần không sử dụng sẽ thu vào và được gập gọn bên trên vỏ hộp (12) bao gồm thiết bị 
phát sáng và khi quạt vận hành được nhô ra dưới lực ly tâm. Các cánh được tạo ra theo 
cách sao cho vừa xếp gọn bên trên vỏ hộp vừa tạo hiệu suất khí động học thích hợp. Mỗi 
cánh sẽ che một phần lên một cánh lân cận của nó trong số các cánh khi ở vị trí thu vào 
và các cánh được tạo để cho phép sự xếp chồng đồng thời giới hạn chiều cao tổng của 
cụm lắp các cánh.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm kết dính và phương pháp kết dính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính có thuộc tính kết dính, thuộc tính đóng rắn tốc 
độ cao và khả năng chống ẩm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp kết dính. Cụ thể là, 
sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm: chế phẩm thứ nhất chứa (A) cao su nitril-
butadien, (B) chế phẩm (met)acrylic, (C) hợp chất có cấu trúc enal, và (F) chất khởi đầu 
quá trình polyme hóa gốc; và chế phẩm thứ hai chứa (A) cao su nitril-butadien, (B) chế 
phẩm (met)acrylic, (D) hợp chất có cấu trúc amin, và (E) hợp chất chứa đồng. Cũng 
được bộc lộ là chế phẩm bao gồm: chế phẩm thứ nhất chứa (A) cao su nitril-butadien, 
(B) chế phẩm (met)acrylic, (D) hợp chất có cấu trúc amin, và (F) chất khởi đầu quá trình 
polyme hóa gốc; và chế phẩm thứ hai chứa (A) cao su nitril- butadien, (B) chế phẩm 
(met)acrylic, (C) hợp chất có cấu trúc enal, và (E) hợp chất chứa đồng.  
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(21) 1-2011-00855 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 30.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/067028     30.09.2009 (87) WO/2010/038777 08.04.2010 
(30) 2008-255190     30.09.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) OTSUBO, Toshifumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút tương ứng với sáng chế 
bao gồm các bước là: phần chia bó thành phần đàn hồi có độ bền phân chia theo đường 
nằm trong phạm vi cho trước thành một số thành phần đàn hồi thứ nhất bằng cách cấp bó 
thành phần đàn hồi theo hướng MD qua thiết bị phân chia theo đường, độ bền phân chia 
theo đường được đo theo phương pháp đo cho trước; quét chất kết dính lên ít nhất là trên 
đường cong cho trước trên tấm vải được vận chuyển một cách liên tục; và đặt một số 
thành phần đàn hồi được phân chia như vậy lên tấm vải trong khi đung đưa các thành 
phần đàn hồi theo hướng CD. Bó thành phần đàn hồi được tạo ra bằng cách phân chia 
một thành phần đàn hồi ban đầu thành một số thành phần đàn hồi và bó và ép một số 
thành phần đàn hồi này.  
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(11) 26903 
(21) 1-2011-00879 (51) 7 C07D  401/06, A61K  31/4709, A61P  

1/14,  15/10,  25/00,  25/02,  25/08,  
25/18,  25/20,  25/22,  25/24,  25/28,  
25/36,  3/04,  3/06,  3/10,  43/00,  
9/10,  9/12, C07D  401/14 

(22) 30.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/067441    30.09.2009 (87) WO 2010/038901  08.04.2010 
(30) 2008-257072    02.10.2008 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan 
(72) KANUMA, Kosuke (JP), MIYAKOSHI, Naoki (JP), KAWAMURA, Madoka (JP), 

SHIBATA, Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất 7-piperidinoalkyl-3, 4-dihydroquinolon 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I), muối hoặc hydrat dược dụng của nó hữu ích 
để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu (như rối loạn lo âu toàn diện, 
rối loạn căng thẳng sau sang chấn, rối loạn hoảng sợ, rối loạn ám ảnh cưỡng bức hoặc 
rối loạn sợ giao tiếp xã hội), rối loạn giảm tập trung, hưng cảm, bệnh hưng-trầm cảm, 
bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, các cơn kích 
thích, suy giảm trí nhớ, suy giảm chức năng nhận thức, chứng mất trí, chứng quên, tình 
trạng mê sảng, chứng béo phì, rối loạn ăn uống, rối loạn gây thèm ăn, chứng ăn nhiều, 
chứng cuồng ăn, chứng sợ ăn, bệnh đái đường, các bệnh tim mạch, chứng cao huyết áp, 
rối loạn mỡ máu, nhồi máu cơ tim, rối loạn vận động (như Bệnh Parkinson, chứng động 
kinh, co giật hoặc run), lạm dụng thuốc, nghiện ma túy hoặc rối loạn tình dục, dựa vào 
tác dụng đối kháng thụ thể hoóc môn tập trung melanin (thụ thể MCH).  
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(11) 26904 
(21) 1-2011-00888 (51) 7 H01L  51/50, C09K  11/06, H01L  

51/05, A01L  51/30 
(22) 27.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/065373   27.08.2009 (87) WO 2010/027004 11.03.2010 
(30) 2008-229129      05.09.2008 JP 

2008-228805     05.09.2008 JP 
2008-228660     05.09.2008 JP 

(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 

(72) Satoshi SEO (JP), Sachiko KAWAKAMI (JP), Hiroko NOMURA (JP), Nobuharu 
OHSAWA (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu bán dẫn hữu cơ, linh kiện phát sáng và thiết bị điện tử 

sử dụng chúng 
  (57)    Sáng chế mô tả vật liệu bán dẫn hữu cơ mới có khung quaterphenylen xoắn làm phần 

trung tâm và đồng thời có khung có đặc tính di chuyển electron và khung có đặc tính di 
chuyển lỗ trống ở đầu tận cùng của khung quaterphenylen này. Cụ thể, vật liệu bán dẫn 
hữu cơ có nhóm [1,1': 2',1": 2",1"']quaterphenyl-4-4"'-diyl, và một trong số đầu tận cùng 
của nhóm [1,1':2',1": 2",1"']quaterphenyl-4-4"'-diyl được liên kết với khung có đặc tính 
di chuyển electron như nhóm benzoxazol hoặc nhóm oxadiazol. Khung có đặc tính di 
chuyển lỗ trống như nhóm diarylamino được đưa vào đầu tận cùng khác. Cấu trúc này 
cho phép tạo ra hợp chất có đặc tính lưỡng cực, trọng lượng phân tử cao, tính ổn định 
nhiệt hoàn hảo, năng lượng khe vùng lớn, và năng lượng kích thích mức ba cao.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
245 

(11) 26905 
(21) 1-2011-00892 (51) 7 C09K  5/04 
(62) 1-2006-01575   
(22) 28.02.2005 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/GB2005/000737 28.02.2005 (87) WO 2005/083028 09.09.2005 
(30) 0404343.6      27.02.2004 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2006 
(71) RPL HOLDINGS LIMITED  (GB) 

8 Murieston Road, Hale, Altrincham, Cheshire WA15 9ST, United Kingdom 
(72) POOLE, John, Edward (GB), POWELL, Richard (GB) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp làm lạnh 

  (57)    Hỗn hợp làm lạnh bao gồm chủ yếu là kết hợp của một hợp phần hydroflocacbon bao 
gồm một tổ hợp được chọn lọc từ các hỗn hợp sau: (a) R134a và R125; (b) R134a, R125 
và R143a; (c) R125 and R143a; (d) R134a, R227ea và R125 và một hợp phần 
hydrocacbon bao gồm chủ yếu là một tổ hợp được chọn lọc từ các hỗn hợp sau: (e) 
isopentan và butan; (f) isopentan, butan và isobutan; (g) butan và isobutan.  
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(11) 26906 
(21) 1-2011-00895 (51) 7 H04W  72/04, H04J  11/00, H04W  

72/14 
(22) 03.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/065447      03.09.2009 (87) WO 2010/027035 11.03.2010 
(30) 2008-227567      04.09.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2011 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) AIBA Tatsushi (JP), YAMADA Shohei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động, thiết bị trạm gốc, thiết bị 

trạm di động và phương pháp truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động, trong đó khi thiết bị trạm gốc và 

thiết bị trạm di động truyền thông với nhau sử dụng băng tần số mở rộng bao gồm các 
thành phần sóng mang, sẽ thu được việc truyền thông hiệu quả mà không làm tăng 
thông tin điều khiển (tín hiệu điều khiển) được thông báo từ thiết bị trạm gốc tới thiết bị 
trạm di dộng. Thiết bị trạm gốc và thiết bị trạm di động truyền thông với nhau sao cho 
mỗi thành phần sóng mang đường lên tương ứng với mỗi thành phần sóng mang đường 
xuống hoặc các nhóm thành phần sóng mang đường xuống bao gồm các thành phần 
sóng mang đường xuống.  
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(21) 1-2011-00898 (51) 7 C23C 14/34, H01L 21/00 
(22) 04.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/056077 04.09.2009 (87) WO2010/028268 11.03.2010 
(30) 61/094,602      05.09.2008 US 

12/553,354      03.09.2009 US 
(71) FIRST SOLAR, INC.  (US) 

28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) BULLER, Benyamin (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm nền của thiết bị quang học và phương pháp sản xuất tấm 

nền này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào quang điện chứa tấm nền có lớp oxit dẫn điện trong suốt và 

lớp chống phản chiếu. Các lớp này được lắng phủ bằng phương pháp phún xạ hoặc lắng 
phủ hơi hóa học.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
248 

(11) 26908 
(21) 1-2011-00903 (51) 7 F28D  9/00, F28F  3/08 
(22) 24.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/SE2009/050946 24.08.2009 (87) WO 2010/036183 01.04.2010 
(30) 0850020-9      23.09.2008 SE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2011 
(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB  (SE) 

P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Sweden 
(72) JOENSEN, Hjalmar (DK), PAULSSON, Goran (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm và tấm đầu để sử dụng trong 

thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm để xử lý môi chất bao gồm các tấm 

trao đổi nhiệt được đúc ép, được bố trí liên tiếp trong một khối tấm và tạo ra các khoảng 
trống ở giữa tấm thứ nhất và các khoảng trống ở giữa tấm thứ hai, trong đó các khoảng 
trống ở giữa tấm thứ nhất và các khoảng trống ở giữa tấm thứ hai được bố trí theo thứ tự 
xen kẽ trong khối tấm, trong đó đầu vào và các đầu ra của tấm trao đổi nhiệt được bố trí 
ở phần tâm của thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm, và trong đó khối tấm được bố trí giữa 
các tấm đầu trên mỗi phía của khối tấm, trong đó ít nhất một trong số các tấm đầu có 
các chi tiết nối ở phần tâm của (các) tấm đầu này và vị trí của các chi tiết nối trên (các) 
tấm đầu này tương ứng với vị trí của đầu vào và các đầu ra của tấm trao đổi nhiệt. Sáng 
chế cũng đề cập đến tấm đầu để sử dụng trong thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm.  
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(30) 08166378.3      10.10.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Jason Shaun BURRY (GB), Richard Livesey EVANS (GB), Caroline Alexandra HALL 

(GB), Ezat KHOSHDEL (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc cá nhân 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chăm sóc cá nhân chứa hỗn hợp euteti, hỗn hợp eutecti này 
chứa alkyl monoetanolamit có độ dài mạch alkyl nằm trong khoảng từ 10 đến 14.  
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(21) 1-2011-00914 (51) 7 C23C  22/00,  22/22, C23F  1/32,  

1/40, H01L  21/00, H05K  3/38 
(22) 10.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/006580 10.09.2009 (87) WO/2010/043291 22.04.2010 
(30) 08166416.1       13.10.2008 EP 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) Christian WUNDERLICH (DE), Robert RUETHER (DE), Juergen BARTHELMES 

(DE), Sia-Wing KOK (MY), Nadine MENZEL (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường sự bám dính giữa bề mặt bằng bạc và 

nguyên liệu nhựa và phương pháp sản xuất thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường sự bám dính giữa bề mặt bằng bạc và 

nguyên liệu nhựa, như nhựa epoxy và nguyên liệu đúc, được sử dụng trong quá trình sản 
xuất thiết bị điện tử. Sáng chế đề xuất phương pháp tăng cường độ kết dính giữa bề mặt 
bạc và nguyên liệu nhựa bao gồm bước xử lý điện phân bề mặt bạc bằng dung dịch chứa 
hyđroxit được chọn từ hyđroxit kim loại kiềm, hyđroxit kim loại kiềm thổ, amoni 
hyđroxit và hỗn hợp của chúng, trong đó bề mặt bạc này là catôt. Theo phương án cụ thể 
của phương pháp này, sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất thiết bị điện tử lắp ráp bề 
mặt bao gồm các bước sau: (i) tạo ra khung dây dẫn có bề mặt đồng và bạc, (ii) xử lý 
điện phân bề mặt bạc của khung dây dẫn bằng dung dịch chứa hyđroxit được chọn từ 
hyđroxit kim loại kiềm, hyđroxit kim loại kiềm thổ, amoni hyđroxit và hỗn hợp của 
chúng, trong đó khung dây dẫn là catôt, (iii) đóng gói thiết bị điện tử cùng với khung 
dây dẫn sử dụng nguyên liệu nhựa.  
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(72) Yasuhiro ONISHI (JP), Yuzuru KATO (JP), Eiichi YAMADA (JP), Atsushi MURATA 
(JP), Osamu WAKAMURA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò phản ứng cột bọt khí và phương pháp điều khiển lò phản ứng 

cột bọt khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng cột bọt khí bao gồm thân lò phản ứng chứa huyền phù 

đặc có các hạt chất xúc tác rắn lơ lửng trong chất lỏng, cửa nạp được bố trí ở đáy của 
thân lò phản ứng và cho phép khí tổng hợp có thành phần chính bao gồm khí cacbon 
mono oxit và khí hyđro chảy vào trong huyền phù đặc đó, cửa xả được bố trí ở đỉnh của 
thân lò phản ứng và cho phép các khí hyđrocacbon tổng hợp được nhờ phản ứng hóa học 
giữa khí tổng hợp và huyền phù đặc, khí tổng hợp không phản ứng và khí khác được xả 
qua đó. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa bề mặt lỏng của huyền phù đặc và cửa 
xả là lớn hơn hoặc bằng 1,4m và nhỏ hơn hoặc bằng 10m.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng rắn và phương pháp làm ổn định và phương 

pháp gia tăng độ hoà tan của hợp chất không ổn định và ít 
tan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn chứa hợp chất có công thức (I) hoặc muối của 
nó, chất điều chỉnh độ pH và chất đối kháng canxi, chế phẩm này có tính tan, tính ổn 
định tốt.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) DHANDA, Mungal (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị ra tín hiệu thông tin tập chuỗi nối 

đuôi đến trạm xa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc cải thiện DARP bằng cách cho phép MUROS (nhiều người sử 

dụng trên một khe thời gian). Theo phương pháp của sáng chế, các bước sau sẽ được 
thực hiện: nhận tín hiệu từ trạm xa chỉ rõ xem tập chuỗi nối đuôi mới có được hỗ trợ hay 
không, và sử dụng mô tả kênh để ra tín hiệu tập chuỗi nối đuôi sẽ được sử dụng bởi trạm 
xa cho kênh truyền thông đang được thiết lập.  
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(86) PCT/US2009/058799 29.09.2009 (87) WO2010/039716 08.04.2010 
(30) 12/241,126      30.09.2008 US 
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY  (US) 

600 North Dairy Ashford, Bldg. MA-1135, Houston, Texas 77079, United States of 
America 

(72) TULLOS, Erin E. (US), HUGHES, Mark A. (US), HAYS, John Michael (US), CROSS, 
Joseph B. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình loại bỏ thuỷ ngân 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình làm giảm mức thủy ngân nguyên tử có trong dòng 
hydrocacbon lỏng bao gồm các bước a) cho dòng hydrocacbon lỏng tiếp xúc với dòng 
nước chứa chất ôxy hóa để chuyển ít nhất một phần Hg(0) thành Hg(II); b) chiết tách ít 
nhất một phần Hg(II) ra khỏi dòng hydrocacbon lỏng vào trong dòng nước, nhờ đó tạo 
ra dòng hydrocacbon lỏng đã được xử lý và dòng nước thải chứa nước và Hg(II); và c) 
tách dòng hydrocacbon lỏng đã được xử lý ra khỏi dòng nước thải.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Yoshihiko OGAWA (JP), Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Akihiko 

NISHIO (JP), Masayuki HOSHINO (JP), Katsuhiko HIRAMATSU (JP), Kenichi 
MIYOSHI (JP), Yasuaki YUDA (JP), Sadaki FUTAGl (JP), Takashi IWAI (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở truyền thông vô tuyến và phương pháp 

xác định số phân chia 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị trạm cơ sở truyền thông vô tuyến và phương pháp quyết 

định số phần chia có thể nâng cao hiệu quả phân tập tần số trong khi vẫn duy trì được độ 
chính xác ước lượng kênh mà không liên quan đến số phần chia trong miền tần số của tín 
hiệu truyền dẫn từ thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến. Bộ phận quyết định (117) 
quyết định số phần chia trong miền tần số của tín hiệu truyền dẫn từ thiết bị đầu cuối 
truyền thông vô tuyến. ở đây, bộ phận quyết định (117) sẽ tăng số phần chia trong miền 
tần số của tín hiệu truyền dẫn từ thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến khi số lượng 
khối chỉ dẫn có trong tín hiệu truyền dẫn tăng lên. Đồng thời, bộ phận lập kế hoạch 
(118) sẽ lập kế hoạch cấp phát các tài nguyên tần số của tín hiệu truyền dẫn đã phân chia 
theo số phần chia được quyết định bởi bộ phận quyết định (117).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất chủ vận thụ thể glucocorticoit và dược phẩm và tác 

nhân điều trị bệnh viêm chứa chất chủ vận thụ thể 
glucocorticoit này 

  (57)   Sáng chế nhằm mục đích phát hiện hoạt tính dược lý mới của dẫn xuất 1,2,3,4-
tetrahydroquinoxalin mới chứa nhóm phenyl có cấu trúc este của axit sulfonic được gắn 
vào làm nhóm thế. Cụ thể, sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (1) hoặc muối 
của chúng hữu ích làm chất chủ vận thụ thể glucocorticoit, đặc biệt là làm tác nhân điều 
trị các bệnh mà chất chủ vận thụ thể glucocorticoit (ví dụ steroit) được thấy là có tác 
dụng đối với nó, như bệnh viêm xương/khớp, bệnh viêm mắt (bệnh viêm mắt ở phần  
trước hoặc sau của mắt), trong đó R1 là nhóm có công thức chung (2a), (3a), (4a) hoặc 
(5a); R2 là nhóm alkyl thấp đó có thể có một nhóm thế, nhóm xycloalkyl thấp đó có thể 
có một nhóm thế; R3 là nhóm alkyl thấp; R4, R5, R6 hoặc R7 là nguyên tử halogen, nhóm 
alkyl thấp mà có thể có một nhóm thế, nhóm hydroxy, nhóm alkoxy thấp có thể có một 
nhóm thế; và m, n, p hoặc q là số 0, 1 hoặc 2,  
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Boon Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG), LI, Jun (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Hệ thống năng lượng gió 

  (57)     Hệ thống năng lượng gió (10) bao gồm bộ phận ống dẫn gió (12) có các cửa (14a) và 
(14b) ở hai đầu đối diện. Các cửa này có diện tích tiết diện ngang về cơ bản là như nhau 
mặc dù diện tích tiết diện ngang của bộ phận ống dẫn gió (12) giảm theo hướng từ các 
cửa (14a) và (14b) này theo hướng về phía đoạn trung gian 16 của ống dẫn. Đoạn trung 
gian (16) này có diện tích tiết diện ngang hầu như không đổi. Một hoặc nhiều tuôcbin 
gió có số lượng cánh bằng hoặc khác nhau có thể được bố trí bên trong hoặc sát với 
đoạn trung gian (16) này. Đoạn trung gian (16) này được làm bằng vật liệu dễ uốn để 
làm cho ống (12) tương thích với mái (20) với độ dốc bất kỳ.  
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hệ thống đóng bao tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất cập đến hệ thống đóng bao tự động bao gồm băng chuyền (1); thiết bị 
cân tự động (2) có họng thoát liệu (21) được điều khiển tự động; cụm giữ mép bao (3) và 
cụm giữ - dẫn mép bao (4), cả hai được vận hành nhờ xi lanh khí được điều khiển bởi 
trung tâm điều khiển logic lập trình được và được bố trí sao cho họng thoát liệu (21) 
nằm giữa chúng; bộ phận khe định vị (5); cụm may (6) và cụm đẩy chỉ (7); khung cố 
định thứ nhất (9) được bố trí phía trên và theo hướng song song với chiều chuyển động 
của băng chuyền (1), nhờ đó bao được tự động giữ và sau đó đặt vào băng chuyền và đưa 
qua bộ phận khe định vị (5) và được may đóng miệng bao bởi cụm may (6).  
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(30) 61/105,331       14.10.2008 US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189, Houston Texas, 77252-2189, United States of America 
(72) MITTRICKER, Franklin, F.; (US), STARCHER, Loren, K.; (US), RASMUSSEN, 

Chad; (US), HUNTINGTON, Richard, A.; (US), HERSHKOWITZ, Frank; (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống kiểm soát các sản phẩm cháy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và hệ thống kiểm soát phản ứng cháy và các sản 
phẩm của nó. Theo một phương án thực hiện bao gồm hệ thống kiểm soát sự cháy có 
dòng oxy hoá phần lớn bao gồm oxy và CO2 và có tỷ lệ oxy/CO2, sau đó phối trộn dòng 
oxy hóa với dòng nhiên liệu cháy và sự cháy trong buồng cháy để tạo ra dòng chứa sản 
phẩm cháy có nhiệt độ và thành phần được phát hiện lần lượt nhờ thiết bị cảm biến nhiệt 
độ và thiết bị phân tích oxy, số liệu được sử dụng để kiểm soát luồng và thành phần của 
dòng oxy hóa và dòng nhiên liệu cháy. Hệ thống có thể cũng bao gồm tua bin khí có 
thiết bị giãn nở và có trọng tải và thiết bị kiểm soát tải trong thiết bị hồi tiếp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển xe cộ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển tự động (2) có thể điều khiển nhẹ nhàng cách 
hoạt động của tàu hoả và thực hiện việc điều khiển dừng hiệu quả cao. Hơn nữa, thiết bị 
điều khiển tự động (2) có thể đáp ứng dễ dàng các cấu trúc hoạt động và các yêu cầu 
khác nhau nhờ thiết đặt các đích với mức độ tự do cao được bố trí.  

Thiết bị điều khiển tự động (2) thiết đặt các đích được cấu trúc nhờ các sự kết hợp 
của các tốc độ và các vị trí cần được đạt tới tiếp sau cho đến khi tàu hoả (1) được dừng 
lại ở vị trí cố định nhờ bộ thiết đặt điểm đích (32) và chuyển mạch lần lượt các đích 
được thiết đặt như vậy khi đích điều khiển cần được đạt tới. Thiết bị điều khiển tự động 
(2) tính toán lệnh điều khiển để đạt tới đích điều khiển được chuyển mạch nhờ bộ chỉ 
dẫn điều khiển (33) và việc dẫn động điều khiển của xe cộ theo lệnh điều khiển được 
tính toán. Hơn nữa, khi đích điều khiển được đạt tới, thiết bị điều khiển tự động (2) tính 
toán lệnh điều khiển lại đới với đích điều khiển cần được chuyển mạch tiếp theo và điều 
khiển lái của xe cộ theo lệnh điều khiển được tính toán.  
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5/00,  7/12,  125/04,  133/02,  133/08,  
133/10,  133/12,  133/14,  133/20,  
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(22) 24.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/066481      24.09.2009 (87) WO/2010/038643 08.04.2010 
(30) 2008-256221      01.10.2008 JP 
(71) DIC CORPORATION  (JP) 

35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520 Japan 
(72) Hiroyuki KAGAYA (JP), Takao HONMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp lót và vật liệu dạng lớp bao gồm lớp phủ nhựa chứa lớp 

lót này 
  (57)     Sáng chế đề xuất lớp lót dùng cho vật liệu dạng lớp dùng để đóng gói có khả năng thích 

hợp để in, như đặc tính truyền của mực in và khả năng tái tạo điểm tuyệt vời, tính kết 
dính cao, độ ổn định tồn trữ tuyệt vời trong thời gian dài dưới điều kiện độ ẩm cao, và 
tính chịu axit mà được tạo ra nhờ cải thiện kết dính giữa lớp nền, lớp mực in, lớp phủ, và 
lớp kết dính; và vật liệu dạng lớp chứa lớp lót, và lớp lót chứa: thành phần chính (A) 
chứa copolyme chứa, dưới dạng monone, hợp chất không bão hòa (a) có nhóm hydroxyl, 
và ít nhất một hợp chất không bão hòa (b) được chọn từ nhóm gồm cacboxylat, styren, 
axit cacboxylic không bão hòa, hydrocacbon không bão hòa, este vinyl, và hợp chất 
vinyl halogen hóa; chất hoá rắn (B) chứa hợp chất có nhóm isoxyanat; và hợp chất (C) 
có 2 hoặc nhiều hơn nhóm axit cacboxylic hoặc 1 hoặc nhiều hơn nhóm axit cacboxylic 
khan.  
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(21) 1-2011-00992 (51) 7 A23K  1/00 
(22) 17.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/057335  17.09.2009 (87) WO/2010/033714 25.03.2010 
(30) 61/192,436       17.09.2008 US 
(71) AGRAQUEST. INC.  (US) 

1530 Drew Avenue, Davis, CA 95618, U.S.A. 
(72) SCHMIDT, Joseph, Earl (US), JIMENEZ, Desmond, Rito (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa chủng Bacillus subtilis dùng để cải thiện tình 

trạng thể chất của vật nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa Bacillus subtilis QST 713 hoặc thể đột biến của nó, 

trong đó chế phẩm này được dùng để làm tăng sức khỏe vật nuôi.  
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(11) 26923 
(21) 1-2011-00996 (51) 7 C07D  413/04, A61K  35/00,  
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(22) 15.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/056918  15.09.2009 (87) WO 2010/033481 25.03.2010 
(30) 61/097,580       17.09.2008 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BAJWA, Joginder Singh (US), DE LA CRUZ, Marilyn (US), DODD, Stephanie Kay 

(US), WAYKOLE, Liladhar Murlidhar (US), WU, Raeann (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Muối của N-[6-(cis-2,6-dimetylmorpholin-4-yl)pyridin-3-yl]-2-

metyl-4'- (triflometoxy)[ 1,1'-biphenyl]-3-carboxamit, dược 
phẩm và thuốc chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các muối của N-[6-(cis-2,6-dimetylmorpholin-4-yl)pyridin-3- yl] 
2-metyl-4'-(triflometoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamit, phương pháp điều chế, dược 
phẩm và thuốc chứa chúng.  
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(11) 26924 
(21) 1-2011-00997 (51) 7 C07D  401/14,  413/14,  417/14,  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) STEURER, Steffen (DE), ETTMAYER, Peter (AT), MANTOULIDIS, Andreas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất chống tăng sinh và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (1)  
 

  
 
trong đó các nhóm từ nhóm R1 đến nhóm R3, X1, X2, X3 và L1 được xác định như trong 
điểm 1, thích hợp cho việc điều trị các bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh quá mức hoặc dị 
thường của tế bào.  
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(11) 26925 
(21) 1-2011-01003 (51) 7 C04B  7/44, F23K  3/00 
(22) 02.09.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/IB2009/053832      02.09.2009 (87) WO2010/032149 25.03.2010 
(30) PA200801299      17.09.2008 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2011 
(71) FLSMIDTH A/S  (DK) 

Vigerslev AllÐ 77, DK-2500 Valby, DENMARK 
(72) JENSEN, Lars, Skaarup (DK), CHRISTENSEN, Niels, Agerlund (DK), LARSEN, 

Morten, Boberg (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nung nguyên liệu thô 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp nung các nguyên liệu thô như bột nguyên liệu xi măng, 
đá vôi hoặc các nguyên liệu thô khác có chứa khoáng chất, nhờ phương pháp này 
nguyên liệu thô và nhiên liệu thứ cấp được đưa một cách riêng biệt đến một và cùng lò 
quay trong đó nguyên liệu thô cũng như nhiên liệu thứ cấp được gia nhiệt bởi các khí tạo 
ra bằng cách đốt nhiên liệu chính trong lò quay này sao cho nhiên liệu thứ cấp này được 
biến đổi thành các khí và vật liệu dưới dạng các phần cặn do đốt cháy như xỉ lò và than 
cốc. Cụ thể là, phương pháp trong đó nhiên liệu thứ cấp được đưa vào và biến đổi ở vùng 
lò quay (3) được đặt ở vị trí trước, so với hướng của lò quay (3) về phía bộ làm nguội 
clinke (4), vị trí mà ở đó bột nguyên liệu xi măng được đưa đến lò quay (3).  
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(11) 26926 
(21) 1-2011-01018 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 14.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/CN2009/074374   14.10.2009 (87) WO2010/043160 22.04.2010 
(30) 200810216772.3        16.10.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) TU, Qiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp hiển thị danh sách bạn bè trên nền 

IM 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp hiển thị danh sách bạn bè trên nền IM. Hệ 

thống này bao gồm máy chủ IM và máy khách IM có kết nối truyền thông với máy chủ 
IM. Máy chủ IM lưu trữ ít nhất hai trong số các cơ sở dữ liệu bạn bè, cơ sở dữ liệu thông 
tin người dùng và cơ sở dữ liệu trạng thái. Cơ sở dữ liệu bạn bè ghi lại danh sách bạn bè 
của mỗi người dùng, cơ sở dữ liệu thông tin người dùng ghi lại thông tin chi tiết về mỗi 
người dùng, và cơ sở dữ liệu trạng thái ghi lại trạng thái hiện tại của mỗi người dùng. 
Máy khách IM xếp nhóm và sắp xếp những người bạn trong danh sách bạn bè theo danh 
sách bạn bè hoặc thông tin chi tiết về người bạn nào đó hoặc trạng thái hiện tại của 
người bạn này mà máy khách IM thập được từ máy chủ IM, và hiển thị danh sách bạn 
bè này theo kết quả xếp nhóm và sắp xếp. Người dùng có thể lựa chọn những cách hiển 
thị khác nhau và tìm kiếm những người bạn một cách tiện lợi.  
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(72) SUGIHARA, Fumihito (JP), INOUE, Naoki (JP), KOIZUMI, Seiko (JP), LIU, 

Chinfang (TW), TAKASAKI, Hajime (JP), KOBAYASHI, Hisayuki (JP), MANO, 
Hiroshi (JP), NAKATANI, Sachie (JP), WADA, Masahiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế bệnh về xương chứa dipeptit có cấu trúc Hyp-Gly 

  (57)    Vấn đề được giải quyết bởi sáng chế là tạo ra: phân tử peptit chính mà hữu hiệu để ức 
chế nhiều bệnh khác nhau chẳng hạn như loãng xương, viêm xương khớp và loét tỳ đè, 
cụ thể là, dipeptit mà dễ hấp thu vào cơ thể ở ruột; peptit colagen mà bao gồm dipeptit 
làm dipeptit cần thiết; mà chất ức chế bệnh mà chứa dipeptit làm thành phần hữu hiệu 
cần thiết. Peptit colagen theo sáng chế được đặc trưng bởi bao gồm dipeptit có cấu trúc 
Hyp-Gly làm dipeptit cần thiết. Dipeptit theo sáng chế được đặc trưng bởi có cấu trúc 
Hyp-Gly. Chất ức chế bệnh theo sáng chế được đặc trưng bởi chứa dipeptit có cấu trúc 
Hyp-Gly làm thành phần hữu hiệu cần thiết.  
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(30) 12/244,006       02.10.2008 US 
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY  (US) 
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America 

(72) CROSS, Joseph B. (US), HAYS, John M. (US), SCHMIDT, Roland (DE), KATDARE, 
Vidyadhar Y. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình loại bỏ kim loại nặng ra khỏi khí hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ kim loại nặng ra khỏi dòng khí hydrocacbon bằng 
cách cho dòng khí hydrocacbon chứa kim loại nặng và ít hơn 10ppm các hợp chất ôxy 
hóa tiếp xúc với hỗn hợp chứa rây phân tử và lưu huỳnh để tạo ra dòng sau xử lý chưa ít 
kim loại nặng hơn so với dòng khí hydrocacbon ban đầu; trong đó rây phân tử chứa ô xit 
nhôm, ô xit silic, và sắt và tùy ý bao gồm đồng và kẽm. Một cách tùy ý, dòng khí 
hydrocacbon còn có thể chứa hợp chất chứa lưu huỳnh.  
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(11) 26929 
(21) 1-2011-01030 (51) 7 G06Q  20/00, G07F  7/08 
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Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 
(72) FLOREK, Miroslav (SK), MASARYK, Michal (SK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử và phương pháp cấp 

phép thanh toán trong hoạt động thanh toán được thực hiện 
qua thiết bị truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (POS: Point Of Sale) ảo trong thiết 
bị cá nhân của người dùng. Thiết bị truyền thông di động (1) bao gồm thiết bị đầu cuối 
POS ảo (4) và cả thẻ nhớ có thể tháo ra được (3), trên thẻ nhớ có thể tháo ra được (3) này 
có ít nhất là hai phần tử an toàn  riêng biệt (2). Thẻ nhớ có thể tháo ra được (3) được kết 
nối với phần tử an toàn (2) có bộ phận an toàn của đầu cuối POS ảo. Thiết bị truyền 
thông di động (1) và/hoặc thiết bị xách tay riêng biệt (6) được điều chỉnh theo cách sao 
cho có thể kết nối với máy chủ xử lý thanh toán từ xa (10). Thẻ nhớ có thể tháo ra được 
(3) và thiết bị xách tay riêng biệt (6) có thể được trang bị phần tử truyền thông trường 
gần (NFC: Near Field Communication) (7). Tùy theo lựa chọn của người dùng, phần tử 
an toàn (2) tương ứng có bộ thẻ thanh toán (14) được lựa chọn được kích hoạt trên thẻ 
nhớ có thể tháo ra được (3). Dữ liệu nhận dạng của thẻ thanh toán của người dùng được 
bổ sung bằng dữ liệu nhận dạng của người nhận giá trị thanh toán và cả mật khẩu dùng 
một lần được tạo ra trong bộ phận tạo mật khẩu dùng một lần (15).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỳ sợi tươi dùng làm mỳ ăn liền 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề cập đến mỳ sợi tươi có thể dùng làm thành phần chính của 
mỳ ăn liền. Mỳ ăn liền sẽ có dạng sợi mỳ thẳng, ít gợn sóng khi nó được nấu bằng nước 
nóng, đồng thời duy trì dây chuyền sản xuất hiện hành hết mức có thể và không cần sử 
dụng chất phụ gia đặc biệt bất kỳ.  
Bột làm mỳ được cho đi qua giữa cặp trục dao cắt để tạo ra vô số sợi mỳ. Các sợi mỳ 
chồng lên nhau trên băng chuyền sao cho sợi mỳ liền kề ở trạng thái không song song và 
mỗi sợi mỳ được uốn cong để có hình dạng gần như xoắn ốc. Vô số sợi mỳ này được bố 
trí chồng lên nhau và tạo thành chùm sợi mỳ gần như phẳng. Mỗi sợi mỳ này tạo thành 
mỳ sợi tươi uốn cong và tạo thành vòng liên tục trên băng chuyền. Các vòng này được bố 
trí dịch chuyển liên tục theo hướng ngược với hướng chuyển động của băng chuyền. Quỹ 
đạo của mỗi sợi mỳ không đồng bộ với quỹ đạo của sợi mỳ liền kề. Mỗi sợi mỳ giao cắt 
và chồng lên sợi mỳ liền kề sao cho vị trí vòng của mỗi sợi mỳ được dịch chuyển từ vị trí 
vòng của sợi mỳ liền kề. Cho dù sợi mỳ này được hấp ở dạng nêu trên, chúng trở thành 
sợi mỳ gần như thẳng khi được nấu bằng nước nóng.  
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(54) Quy trình loại bỏ hyđroxyanua ra khỏi etanđinitril 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ hyđroxyanua ra khỏi etanđinitril bằng cách cho 
etanđinitril chứa hyđroxyanua tiếp xúc với chất phản ứng hữu cơ để hình thành liên kết 
cộng hóa trị.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối di động và thiết bị trạm gốc vô tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối di động và thiết bị trạm gốc vô tuyến hỗ trợ mỗi hệ 
thống truyền thông di động khi nhiều hệ thống truyền thông di động cùng tồn tại, thiết 
bị đầu cuối di động thực hiện việc tìm kiếm tế bào nhờ sử dụng tín hiệu SCH được chứa 
trong một CC đường xuống trong số các CC đường xuống, thiết bị trạm gốc vô tuyến 
quảng bá tín hiệu DBCH bao gồm thông tin về CC đường lên được cặp với CC đường 
xuống khởi tạo gồm có tín hiệu SCH thu được nhờ việc tìm kiếm tế bào, và truyền tín 
hiệu phản hồi của tín hiệu RACH từ thiết bị đầu cuối di động tới thiết bị đầu cuối di 
động trong CC đường xuống khởi tạo, thiết bị đầu cuối di động truyền tín hiệu kênh chia 
sẻ bao gồm thông tin về độ rộng băng thu/phát của thiết bị đầu cuối di động tới thiết bị 
trạm gốc vô tuyến trong CC đường lên, thiết bị trạm gốc vô tuyến truyền tín hiệu điều 
khiển gồm có thông tin gán của CC đường xuống và CC đường lên dựa trên thông tin về 
độ rộng băng thu/phát của thiết bị đầu cuối di động tới thiết bị đầu cuối di động, và thiết 
bị trạm gốc vô tuyến và thiết bị đầu cuối di động truyền thông với nhau trong CC đường 
xuống và CC đường lên dựa trên thông tin gán sau khi truy cập ngẫu nhiên.  
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(54) Thiết bị đầu cuối di động và thiết bị trạm gốc vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối di động và thiết bị trạm gốc vô tuyến hỗ trợ mỗi hệ 
thống truyền thông di động khi nhiều hệ thống truyền thông di động cùng tồn tại, thiết 
bị đầu cuối di động theo sáng chế là thiết bị đầu cuối di động trong hệ thống truyền 
thông vô tuyến để thực hiện việc thu và phát trên đường lên và đường xuống mà mỗi 
đường lên và đường xuống này được gán băng hệ thống tương đối rộng thu được bằng 
cách kết hợp các sóng mang thành phần mà mỗi sóng mang thành phần này là băng hệ 
thống tương đối hẹp, và có các phần mã hóa và điều chế dữ liệu (101a đến 101N) mà 
thực hiện việc mã hóa và điều chế dữ liệu trên các tín hiệu điều khiển đường lên gồm có 
thông tin báo cáo của các sóng mang thành phần riêng biệt được gán cho đường xuống, 
và các phần ánh xạ (102a đến 102N) mà ánh xạ các tín hiệu điều khiển được mã hóa và 
giải điều chế dữ liệu lên các kênh truyền thông đường lên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lò phản ứng làm mát bằng nước được điều áp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lò phản ứng được làm mát bằng nước được điều áp có hệ thống sơ 
cấp, trong đó hệ thống sơ cấp này bao gồm: bể lò phản ứng (2) để chứa lõi lò phản ứng 
(1) được làm mát bằng chất làm mát sơ cấp, bộ tạo hơi nước đơn (3), đoạn ống làm nóng 
(5) để nối bể lò phản ứng (2) và bộ tạo hơi nước (3), các đoạn ống làm mát (4a, 4b), ít 
nhất hai bơm chất làm mát sơ cấp (6a, 6b), và bộ điều áp (80) để điều áp đường phân 
giới áp suất chất làm mát sơ cấp mà chất làm mát sơ cấp chảy trong đó. Lò phản ứng này 
còn bao gồm: hệ thống hạ áp và làm mát thụ động (30) mà là phương tiện giảm áp sơ 
cấp để điều chỉnh áp suất hệ thống sơ cấp tới áp suất hệ thống thứ cấp tại thời điểm xảy 
ra sự cố vỡ ống của bộ tạo hơi nước, và bể chứa lò phản ứng chứa hệ thống sơ cấp và làm 
mát hệ thống sơ cấp bằng khí làm mát. Do vậy, lò phản ứng nước được điều áp nhỏ gọn 
có hiệu quả kinh tế cao, an toàn, và độ ổn định có thể được tạo ra. 
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(54) Nút ống và phương pháp khóa kép ống 

  (57)    Sáng chế đề cập tới nút ống và phương pháp khoá kép ống. Theo sáng chế, nút ống có 
hai hoặc nhiều hơn đầu nút được nối quay để kết hợp khoá và xả kép một ống. ít nhất 
một trong số các đầu nút này có bộ phận bịt có thể mở rộng được được nối thông với 
một nguồn bơm phồng. Bộ phận bịt có thể là bộ phận bịt có thể bơm phồng được hoặc 
bộ phận bịt kiểu bó nén ép. Các đoạn đường dẫn của nó có thể dẫn qua mối nối quay và 
vào đầu nút để đưa môi chất bơm phồng từ nguồn tới bộ phận bịt. Cửa xả đường dẫn 
được làm thích ứng để dẫn qua đầu nút. Đầu nút phía trước có thể có bộ phận làm sạch 
để quét bỏ mảnh vụn ở phía trước nút ống. Các đầu nút có thể còn có một tấm trượt để 
gài có thể trượt được với mặt trong của ống nhằm định hướng thích hợp các đầu nút bên 
trong ống.  
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(54) Hợp chất azaindazol làm chất đối kháng thụ thể xytokin hoá 

hướng động 1 (CCR1), quy trình điều chế hợp chất này và dược 
phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh 
và các rối loạn do hoạt tính của thụ thể xytokin hóa hướng động 1 (CCR1) gây ra hoặc 
duy trì bao gồm các bệnh tự miễn dịch như bệnh phong thấp và đa xơ cứng.  

 

  
 

Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp điều chế các hợp chất này và dược phẩm 
chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông không dây, thiết bị trạm di động, và 

thiết bị trạm gốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị trạm gốc bao gồm: bộ tạo thông tin điều khiển để tạo ra 

thông tin điều khiển cụ thể cho các thiết bị trạm di động; bộ phận tạo ký hiệu chỉ dẫn 
đếm thông tin điều khiển để tạo ra ký hiệu chỉ báo số đếm thông tin điều khiển chỉ báo 
số lượng của các đoạn thông tin điều khiển được tạo ra của mỗi thiết bị trạm di động; và 
bộ phận truyền để truyền ký hiệu chỉ báo số đếm thông tin điều khiển và thông tin điều 
khiển. Thiết bị trạm di động bao gồm: bộ phận thu để thu ký hiệu chỉ báo số đếm thông 
tin điều khiển và thông tin điều khiển được truyền từ thiết bị trạm gốc bên trong khoảng 
trống tìm kiếm trạm di động cụ thể được lựa chọn dựa vào ID trạm di động của thiết bị 
trạm di động; bộ phận phát hiện ký hiệu chỉ báo đếm thông tin điều khiển để phát hiện 
ký hiệu chỉ báo thông tin điều khiển; và bộ phận giải mã kênh điều khiển để giải mã 
kênh điều khiển đáp lại số lượng của các đoạn thông tin điều khiển được phát hiện.  
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(54) Lô bao gói, khối vận chuyển và phương pháp sản xuất lô bao 

gói 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lô bao gói (4) bao gồm một nhóm các bao gói (1) được điền đầy 

bằng sản phẩm lỏng, những bao gói này ở dạng có thể xếp lại được và bao gồm vách đáy 
và hai vách bên đối diện, các bao gói (1) khi ở trạng thái thẳng đứng có dạng thuôn dài 
hướng lên trên, khác biệt ở chỗ, các bao gói (1) được sắp xếp sao cho mỗi bao gói (1) có 
vách bên hướng về phía đáy của lô bao gói (4), các bao gói (1) được xếp chồng lên nhau 
theo nhiều lớp với một loạt các bao gói (1) ở mỗi lớp, các bao gói (1) có chiều luân 
phiên theo hướng thứ nhất và hướng thứ hai đối diện với hướng thứ nhất và các bao gói 
(1) của từng lớp có hướng đồng nhất theo hướng thứ nhất hoặc hướng thứ hai, và vỏ bọc 
bằng màng mỏng chất dẻo (5) bao quanh ít nhất một phần của nhóm các bao gói (1) để 
làm cho lô bao gói (4) ổn định về kích thước, vỏ bọc bằng màng mỏng chất dẻo (5) được 
làm bằng mạng vật liệu màng mỏng chất dẻo được nối với nhau dọc theo bốn hoặc một 
vài phần gắn kín kéo dài để tạo ra vỏ bọc bằng màng mỏng chất dẻo. Sáng chế cũng đề 
cập đến khối vận chuyển và phương pháp chế tạo lô bao gói.  
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(54) Phương pháp khởi động thiết bị phản ứng xử lý phần cất 

naphta bằng hy®ro 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khởi động thiết bị phản ứng xử lý phần cất naphta 

bằng hyđro, phần cất naphta này thu được bằng cách chưng cất phân đoạn các hợp chất 
hyđrocacbon được sinh ra bởi phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch bằng thiết bị tinh cất. 
Phương pháp này bao gồm các bước: nạp hợp chất hyđrocacbon trơ tương ứng với phân 
đoạn naphta vào trong thiết bị tách pha lỏng-hơi trước khi đưa naphta đã được hyđro hoá 
thu được trong thiết bị xử lý phân đoạn naphta bằng hyđro đến thiết bị này; trộn hợp chất 
hyđrocacbon trơ được hút từ thiết bị tách pha lỏng-hơi với phần cất naphta được chuyển 
từ thiết bị tinh cất đến thiết bị phản ứng xử lý phần cất naphta bằng hyđro; và cấp hỗn 
hợp của phần cất naphta và hợp chất hyđrocacbon trơ cho thiết bị phản ứng xử lý phần 
cất naphta bằng hyđro.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo viền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm được tạo viền với các dải dệt kim 
được viền trên máy dệt kim tròn dùng cho hàng dệt kim, đồ dệt kim hoặc các sản phẩm 
tương tự, phương pháp này bao gồm bước tạo ra trước tiên một đường viền gập kép, được 
thiết kế để viền (2) các dải dệt kim (3a,3b,4a,4b) của sản phẩm được tạo viền cần được 
sản xuất, và tạo các dải dệt kim của sản phẩm dưới dạng phần nối tiếp đường viền gập 
kép (2).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật đồng bộ hoá ngữ cảnh phần tử mang, trong đó ngữ cảnh 
phần tử mang được duy trì bởi thiết bị đầu cuối truy cập được đồng bộ hoá với mạng để 
sự thay đổi trong trạng thái của ngữ cảnh phần tử mang có thể được phản ánh tại mạng. 
Ví dụ, nếu thiết bị đầu cuối truy cập xác định rằng tài nguyên được yêu cầu trước đó bởi 
thiết bị đầu cuối truy cập không còn cần đến nữa, thì thiết bị đầu cuối truy cập có thể tắt 
cục bộ ngữ cảnh phần tử mang trong trường hợp mà thiết bị đầu cuối truy cập không thể 
truyền thông được được với mạng. Trong trường hợp này, thiết bị đầu cuối truy cập có 
thể đồng bộ hoá ngữ cảnh phần tử mang của nó với mạng ngay khi thiết bị đầu cuối truy 
cập này thiết lập lại việc truyền thông với mạng. Ví dụ, thiết bị đầu cuối truy cập có thể 
gửi thông báo cho mạng biểu thị rằng thiết bị đầu cuối truy cập đã tắt ngữ cảnh phần tử 
mang.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp lọc các chất gây ô nhiễm ra khỏi chất lỏng, 

phương pháp rửa ngược vật liệu và phương pháp tạo ra tầng 
lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lọc các chất gây ô nhiễm ra khỏi chất lỏng, trong đó 
vật liệu lọc được sử dụng có thể là vật liệu lọc bằng vỏ quả óc chó. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp rửa ngược vật liệu lọc và phương pháp tạo ra tầng lọc.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị lọc, hệ thống lọc nước thải và phương pháp lọc chất 

lỏng bị ô nhiễm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc và hệ thống lọc nước thải, trong đó vật liệu lọc được sử 

dụng có thể là vật liệu lọc bằng vỏ quả óc chó.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm gốc truyền thông không dây, thiết bị đầu cuối 

truyền thông không dây và phương pháp thiết lập không gian 
tìm kiếm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị trạm gốc truyền thông vô tuyến trong đó việc cấp phát CCE 
có thể được thực hiện linh hoạt mà không có sự xung đột các tín hiệu ACK/NACK giữa 
các dải tần đơn vị, thậm chí cả khi việc truyền dẫn băng rộng được thực hiện chỉ dành 
riêng trên đường xuống. Trong thiết bị này, bộ phận cấp phát (105) thiết lập các không 
gian tìm kiếm khác nhau cho mỗi dải tần đơn vị đường xuống, đối với các thiết bị truyền 
thông vô tuyến mà việc truyền thông sử dụng nhiều dải tần đơn vị đường xuống, và cấp 
phát thông tin cấp phát tài nguyên của đường xuống dữ liệu được định trước cho các 
thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến tới các CCE trong các không gian tìm kiếm khác 
nhau cho mỗi dải tần đơn vị đường xuống, và bộ phận nhận ACK/NACK (119); phân 
tách tín hiệu đáp ứng ở dữ liệu đường xuống từ kênh điều khiển đường lên được kết hợp 
với CCE mà thông tin cấp phát tài nguyên của đường xuống dữ liệu được cấp phát tới.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Tủ lạnh bao gồm buồng rau (107) được cách nhiệt nhờ vách ngăn sau (111), và buồng tạo 
sương (139) để phun sương vào trong buồng rau (107), và buồng tạo sương (139) bao gồm 
điện cực phun sương (135) để phun sương vào trong buồng rau (107), bộ cung cấp điện áp 
(133) để cấp một điện áp cho điện cực phun sương (135), và trục làm lạnh (134) được ghép 
cặp với điện cực phun sương (135), trong đó điện cực phun sương (135) được làm lạnh tới 
nhiệt độ thấp hơn điểm sương nhờ ống dẫn khí cửa ra cho buồng tạo đông (141), và hơi ẩm 
trong không khí được làm lạnh để ngưng tụ sương trên điện cực phun sương (135), và được 
phun như sương vào trong buồng rau (107), và sương có thể được ngưng tụ từ hơi ẩm lên trên 
điện cực phun sương (135) một cách ổn định và theo cấu hình đơn giản, và độ tươi của thực 
phẩm được nâng cao trong khi độ tin cậy của tủ lạnh được nâng cao.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Loa, phương pháp sản xuất loa và khuôn sản xuất loa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến loa, màng loa có phần lồi được nhô ra ở một phía của ách ở phía 
trong và gần phần lắp bên trong khi bộ phận được lắp vào cuộn dây âm thanh. Loa có thể 
được sản xuất với cuộn dây âm thanh được định vị chính xác đổi với màng loa, và cuộn 
dây âm thanh được rung động một cách chính xác theo chiều thẳng đứng bên trong khe 
từ. Khả năng cuộn dây âm thanh đi vào tiếp xúc với tấm mỏng và ách như thân mạch từ 
của loa có thể được giảm, nhờ đó làm tăng hiệu quả về năng suất và sản lượng trong quá 
trình sản xuất loa.  
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(54) Trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm di động (UE), trong đó chức năng AS được cấu hình để thông 
báo, khi việc phát hiện lỗi trong liên kết vô tuyến được thiết lập với trạm cơ sở vô tuyến 
được phát hiện hoặc khi phát hiện ô tùy vào việc đăng ký vị trí bởi quy trình chọn «, 
chức năng NAS của việc phát hiện hoặc khám phá; và chức năng NAS được cấu hình để 
truyền, đáp lại thông báo, tín hiệu yêu cầu đăng ký vị trí đến trung tâm chuyển mạch di 
động (MME).  
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Masashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm di động (UE), trong đó chức năng AS được cấu hình để thông 
báo, khi việc phát hiện lỗi trong liên kết vô tuyến được thiết lập với trạm cơ sở vô tuyến 
được phát hiện hoặc khi phát hiện ô tùy vào việc đăng ký vị trí bởi quy trình chọn «, 
chức năng NAS của việc phát hiện hoặc khám phá; và chức năng NAS được cấu hình để 
truyền, đáp lại thông báo, tín hiệu yêu cầu đăng ký vị trí đến trung tâm chuyển mạch di 
động (MME).  
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(54) Trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm di động (UE), trong đó chức năng AS được cấu hình để thông 
báo, khi việc phát hiện lỗi trong liên kết vô tuyến được thiết lập với trạm cơ sở vô tuyến 
được phát hiện hoặc khi phát hiện ô tùy vào việc đăng ký vị trí bởi quy trình chọn «, 
chức năng NAS của việc phát hiện hoặc khám phá; và chức năng NAS được cấu hình để 
truyền, đáp lại thông báo, tín hiệu yêu cầu đăng ký vị trí đến trung tâm chuyển mạch di 
động (MME).  
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(72) HARA, Masazumi (JP), ISHIZUKl, Hiroki (JP), TAKEUCHI, Hiroaki (JP), OCHI, 

Tatsuhiko (JP), HIRANO, Shuichi (JP), ZHENG, Jun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khay dùng cho thiết bị đọc ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khay dùng cho các nguyên liệu dạng hạt cho phép đo dễ dàng và 
tiết kiệm chi phí các kích thước theo ba chiều, tức là, chiều dài, chiều rộng, và chiều 
dày, của các nguyên liệu dạng hạt nhờ sử dụng thiết bị đọc ảnh như máy quét chẳng hạn. 
Khay được sử dụng để đặt các nguyên liệu dạng hạt trên bề mặt đọc của thiết bị đọc ảnh 
có tấm đáy trong suốt, nền phụ dựng đứng theo chiều dọc tương ứng với tấm đáy, và các 
phần tử phản xạ được bố trí ở các khoảng định trước song song với nền phụ. Để cho 
phép phương tiện tạo ảnh của thiết bị đọc ảnh nhận ảnh hình chiếu cạnh của các nguyên 
liệu dạng hạt theo hướng chiều dày của chúng với các nguyên liệu dạng hạt được đặt 
trên tấm đáy của khay, khay được tạo ra có phương tiện kỹ thuật để bẻ cong và dẫn, 
bằng các phần tử phản xạ, ánh sáng từ các nguyên liệu dạng hạt theo hướng chiều dày 
của chúng đến chiều của trục quang học của phương tiện tạo ảnh.  
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(72) KWON, Young-jun (KR), KWON, Sung-wook (KR), KWON, Sung-hwan (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vuốt côn lông chải của bàn chải đánh răng bằng 

phương pháp cơ học 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp vuốt côn lông chải của bàn chải đánh răng nhờ sử dụng 

các trống mài có các phần nhô (11) với chiều cao nằm trong khoảng từ 1,5 đến 7,0mm, 
và quay theo các phương thẳng đứng và phương nằm ngang, phương pháp bao gồm bước 
nối các trống mài theo phương song song, sao cho các trống mài được bố trí liên tục 
trong đó các chiều cao của các phần nhô (11) của mỗi một trong số các trống mài giảm 
dần, và bước cho phép bàn chải đánh răng với lông chải chưa được vuốt côn đi qua mỗi 
một trong số các trống mài thành dãy sao cho lông chải có thể được mài. Phương pháp 
theo sáng chế tạo ra lông chải được vuốt côn ở mức độ cao có chiều dài vuốt côn khoảng 
5 mm hoặc dài hơn và chiều dày của đầu lông chải bằng khoảng 0,02 mm hoặc nhỏ hơn 
mà không cần ngâm lông chải vào trong các hóa chất, và ngăn không cho các biến dạng 
nhiệt có thể xảy ra theo cách khác trong quá trình vuốt côn được thực hiện bởi phương 
pháp cơ học.  
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(54) Phương pháp khởi động thiết bị chưng cất phân đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khởi động thiết bị thiết bị chưng cất phân đoạn để 
chưng cất phân đoạn các hyđrocacbon tổng hợp Fisher-Tropsch (FT) tạo ra bởi phản 
ứng tổng hợp Fischer-Trophsch, phương pháp bao gồm bước: xả các hyđrocacbon tổng 
hợp FT nhẹ ở trạng thái khí tạo ra trong phản ứng FT ra khỏi lò phản ứng FT; làm lạnh 
các hyđrocacbon tổng hợp FT này để hóa lỏng; cấp các hyđrocacbon tổng hợp FT nhẹ 
lỏng này cho thiết bị chưng cất phân đoạn; và gia nhiệt và tuần hoàn các hyđrocacbon 
tổng hợp FT nhẹ này đến thiết bị chưng cất phân đoạn.  
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Teglholmsgade 41, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark 

(72) CHRISTENSEN, Henrik, Willads, Houmann (DK), RASMUSSEN, Niels, Hvidtfeldt 
(DK), FLARUP, Johannes (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ điêzen hai kỳ đơn dòng kiểu ổ chốt pit tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ điêzen hai kỳ đơn dòng kiểu ổ chốt pit tông có các xi lanh 
với ít nhất một van xả (11) cho một xi lanh và một hoặc nhiều cơ cấu phun nhiên liệu 
(23) cho một xi lanh. Sự phun nhiên liệu được thực hiện dưới tác động của nguồn chất 
lưu cao áp. Thế năng được tích luỹ bằng cách nén trong một thể tích (67) chứa chất lưu 
cao áp. Van thuỷ điện (39) điều chỉnh sự phun nhiên liệu mà được dẫn động chủ yếu 
bằng năng lượng tích luỹ trong thể tích (67) chứa chất lưu cao áp. Động cơ có trục cam 
(28) để dẫn động van xả (11). Bơm pit tông thuỷ lực (37) được dẫn động bằng các cam 
(29) trên trục cam. Cơ cấu dẫn động thuỷ lực (21) làm đi chuyển van xả (11) theo chiều 
mở bằng chất lưu thuỷ lực tiếp nhận qua các ống dẫn từ bơm pit tông thuỷ lực (37).  
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(DK), FLARUP, Johannes (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ điêzen hai kỳ đơn dòng kiểu ổ chốt pit tông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ điêzen hai kỳ đơn dòng kiểu ổ chốt pit tông có các xi lanh 
với ít nhất một van xả (11) cho một xi lanh và một hoặc nhiều cơ cấu phun nhiên liệu 
(23) cho một xi lanh. Sự phun nhiên liệu được thực hiện dưới tác động của nguồn chất 
lưu cao áp. Thế năng được tích luỹ bằng cách nén trong một thể tích (67) chứa chất lưu 
cao áp. Van thuỷ điện (39) điều chỉnh sự phun nhiên liệu mà được dẫn động chủ yếu 
bằng năng lượng tích luỹ trong thể tích (67) chứa chất lưu cao áp. Động cơ có trục cam 
(28) để dẫn động van xả (11). Bơm pit tông thuỷ lực (37) được dẫn động bằng các cam 
(29) trên trục cam. Cơ cấu dẫn động thuỷ lực (21) làm di chuyển van xả (11) theo chiều 
mở bằng chất lưu thuỷ lực tiếp nhận qua các ống dẫn từ bơm pit tông thuỷ lực (37).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình xử lý nguyên liệu alkyl hoá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nguyên liệu alkyl hóa chứa các olefin, n-alkan, iso-
alkan, và các tạp chất bao gồm một hoặc nhiều butadien, các oxygenat, các hợp chất 
chứa nitơ, và các hợp chất chứa lưu huỳnh, quy trình này bao gồm các bước: cho nguyên 
liệu alkyl hóa chứa ít nhất một trong số các oxygenat và các hợp chất chứa nitơ tiếp xúc 
với nước để tạo ra phân đoạn hydrocacbon có nồng độ của ít nhất một trong số các 
oxygenat và các hợp chất chứa nitơ giảm và phân đoạn nước chứa ít nhất một phần của ít 
nhất một trong số các oxygenat và các hợp chất chứa nitơ; tách nước ra khỏi phân đoạn 
hydrocacbon hydrocacbon thu được ở bước trên để tạo ra phân đoạn hydrocacbon có 
hàm lượng nước giảm; cho phân đoạn hydrocacbon có hàm lượng nước giảm tiếp xúc 
với chất xúc tác oligome hóa trong vùng phản ứng oligome hóa thứ nhất dưới các điều 
kiện oligome hóa để phản ứng ít nhất một phần olefin trong phân đoạn này để tạo thành 
dòng chất phản ứng chứa các oligome olefin; và cấp ít nhất một phần dòng chất phản 
ứng này vào hệ thống thiết bị alkyl hóa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chiết phân tử hữu cơ hữu hiệu về mặt chức năng từ 

lignit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử hữu cơ hữu hiệu về mặt chức năng có trọng lượng phân tử 

khác nhau chủ yếu dưới 1000 trọng lượng phân tử được tạo ra bằng cách phân giải lignit 
bằng dung dịch hydro peroxit hoặc dung dịch hydro peroxit kiềm, trọng lượng phân tử 
của phân tử hữu cơ hữu hiệu về mặt chức năng này tùy thuộc vào điều kiện phản ứng 
như nồng độ của hyđro peroxit, thời gian phản ứng, nhiệt độ, tỷ lệ lignit/hydro peroxit, 
chất lượng của lignit, v.v.. Phân tử hữu cơ này có chức năng hữu hiệu hơn phân tử hữu cơ 
thông thường (axit humic, fulvic, v.v..) có mặt trong lignit hoặc leonardit do bản chất 
phản ứng gia tăng thu được bằng cách xử lý bằng dung dịch hydro peroxit hoặc dung 
dịch hydro peroxit kiềm là kết quả của việc phân giải lignit. Phân tử hữu cơ hữu hiệu về 
mặt chức năng này có ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp và dược 
phẩm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng CXCR4, phương pháp sản xuất và quy trình 

chọn lọc chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CXCR4, phương pháp sản xuất và quy trình chọn 

lọc chúng. Các kháng thể theo sáng chế, dẫn xuất và đoạn chức năng của chúng có khả 
năng không chỉ gắn kết với CXCR4 mà còn gây ra thay đổi cấu hình của các homodime 
và/hoặc heterodime CXCR4. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các kháng thể 414H5 và 
516H7, đặc hiệu với protein CXCR4 để dùng trong việc điều trị bệnh ung thư.  
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(72) Nobuhiro OGAWA (JP), Naoki YOKOYAMA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu rãnh hình chữ thập của đinh vít để ăn khớp với mũi 

tuavit 
  (57)     Sáng chế đề xuất đinh vít có khả năng truyền một cách hiệu quả lực quay của mũi tuavit 

đến đinh vít trong khi nhận được tác dụng móc nối vào nhau vượt trội của mũi tua vít với 
rãnh hình chữ thập của đinh vít. Trong kết cấu rãnh hình chữ thập của đinh vít để ăn 
khớp với mũi tuavit, các mặt bên phía trong được tạo thành đối nhau song song trong 
mỗi rãnh cánh từ thứ nhất đến thứ tư (5 đến 8) cấu thành rãnh hình chữ thập (10) được 
bố trí tại phần đầu (3) của đinh vít (1) được định ra thành cặp mặt bên phía trong ở đáy 
(11), cặp mặt bên phía trong ở giữa (12) và cặp mặt bên phía trong ở rìa (13); các góc 
uốn được thiết lập đáp ứng thỏa mãn mối quan hệ "góc uốn (α1) của mặt hông trong 
phần đáy (11) < góc uốn (α2) của mặt bên phía trong ở giữa (12) < góc uốn (α3) của 
mặt bên phía trong ở rìa (13)"; rãnh phần đáy hình thang (14) được định ra bởi các mặt 
đối nhau trong số các mặt bên phía trong ở đáy (11) tương ứng, rãnh phần rìa hình thang 
ngược (16) được định ra bởi các mặt đối nhau trong số các mặt bên phía trong ở rìa (13) 
tương ứng, rãnh ở giữa gần như song song (15) giữa mỗi rãnh phần đáy (11) và mỗi rãnh 
phần rìa (13) được định ra bởi các mặt đối nhau trong số các mặt hông ở giữa (12) tương 
ứng; và mỗi trong số các mặt bên phía trong (11,12,13) được cung cấp với một góc nâng 
mở rộng về phía mặt hở của rãnh hình chữ thập (10).  
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(21) 1-2011-01136 (51) 7 A23F  5/10,  5/14 
(22) 02.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/067249       02.10.2009 (87) WO2010/038867 08.04.2010 
(30) 2008-257179       02.10.2008 JP 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) ONISHI, Tatsuji (JP), FUJIWARA, Masaru (JP), YOSHIMOTO, Seiko (JP), MIZUTA, 

Mami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt cà phê rang, quy trình sản xuất và phương pháp bảo quản 

hạt cà phê rang này 
  (57)     Sáng chế đề cập hạt cà phê rang mà có thể bảo quản được trong không khí mà không 

làm ảnh hưởng đến hương thơm và vị vốn có của cà phê, trong đó sự thay đổi hương theo 
thời gian và sự giảm chất lượng do oxy hóa bị ức chế để đảm bảo rằng chúng vẫn có 
hương thơm vừa ý. Cụ thể là, etyl isovalerat hoặc hạt cà phê rang đã lên men được trộn 
với hạt cà phê rang cần được bảo quản.  
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(21) 1-2011-01160 (51) 7 E06B  5/16,  3/76,  3/78, A62C  2/06 
(22) 22.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/005750  22.10.2009 (87) WO 2010/062311 03.06.2010 
(30) 12/258,698       27.10.2008 US 
(71) 1. BAYER MATERIALSCIENCE LLC  (US) 

100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205-9741, United States of America 
2. GOODSON, Raymond, L.  (US) 
3008 Fallentine Road, Sandy, UT 84093, United States of America 

(72) LORENZO, James, M. (US), PYLES, Robert, A. (US), GOODSON, Raymond, L. (US)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp lắp lớp chắn chống nổ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp lớp chắn chống nổ, phương pháp này có hai tác 
động để lắp tấm hoặc lớp mỏng polycacbonat nguyên khối trong hệ thống khung kim 
loại nửa cứng dọc theo hai cạnh song song của tấm hoặc lớp mỏng có dạng hình chữ 
nhật với hai cạnh song song ngắn hơn không bị giới hạn. Trong trường hợp tấm có dạng 
hình vuông, hai cạnh song song được đỡ trên khung nửa cứng, và hai cạnh song song 
còn lại không bị giới hạn. Khung nửa cứng này có công cụ có dạng hình trụ (tức là 
bulông, đinh tán, vít cấy, v.v.) để giữ tấm hoặc lớp mỏng này. Khung nửa cứng này có 
kết cấu, nhờ mặt cắt và các đặc tính vật liệu, để uốn và quay bản lề xung quanh các điểm 
lắp cố định dọc theo chiều dài của khung.  
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(11) 26961 
(21) 1-2011-01169 (51) 7 C07D  473/34, A61K  31/5377, A61P  

35/00,  43/00 
(22) 13.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/067738       13.10.2009 (87) WO2010/044401 22.04.2010 
(30) 2008-264797       14.10.2008 JP 

2009-121690       20.05.2009 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426, Japan 
(72) NAKAYAMA, Kiyoshi (JP), SUGITA, Kazuyuki (JP), SETOGUCHI, Masaki (JP), 

TOMINAGA,Yuichi (JP), SAITOU, Masanori (JP), ODAGIRI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất morpholinopurin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế phosphatidylinositol 3-kinaza (PI3K) và/hoặc chất 
đích rapamyxin ở động vật có vú (mTOR) có hoạt tính chống khối u. Sáng chế đề cập 
đến hợp chất có công thức (1) sau đây có các phần tử thế khác nhau mà ức chế PI3K 
và/hoặc mTOR và có hoạt tính chống u:  

 
 

  
 

trong đó mỗi nhóm R1, R2, R3, R4, Ra, Rb, Rc, và X có nghĩa như được định nghĩa trong 
bản mô tả.  
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(11) 26962 
(21) 1-2011-01199 (51) 7 C11D  1/72,  3/02,  3/30,  3/33,  7/08,  

7/32,  11/00, G03F  7/42, H01L  
21/02 

(22) 06.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/059603 06.10.2009 (87) WO 2010/042457 15.04.2010 
(30) 61/104,098      09.10.2008 US 
(71) AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.  (US) 

222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, United States of America 
(72) WESTWOOD, Glenn (US), HONG, Seong Jin (KR), KIM, Sang In (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm làm sạch chứa nước, có tính axit, để làm sạch cấu 

trúc vi điện tử mạ đồng kép, phương pháp sản xuất chế phẩm 
này và quy trình làm sạch cặn khắc ăn mòn đồng oxit 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm làm sạch chứa nước có tính axit mạnh để làm sạch cấu trúc 
vi điện tử mạ đồng kép, trong đó chế phẩm này ngăn ngừa hoặc cơ bản loại bỏ được sự 
lắng đọng lại của đồng trên cấu trúc vi điện tử mạ đồng kép. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp sản xuất chế phẩm này và quy trình làm sạch cặn khắc ăn mòn đồng oxit ra 
khỏi cấu trúc vi điện tử mạ đồng kép.  
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(21) 1-2011-01202 (51) 7 A61K  8/34, A61Q  5/02 
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(86) PCT/EP2009/064060 26.10.2009 (87) WO 2010/052147 14.05.2010 
(30) 08168595.0      07.11.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Colin Christopher David GILES (GB), Yuan-Yuan LIANG (CN), Koji TSUCHIYA  

(JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dầu gội đậm đặc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội đậm đặc chứa từ 25% đến 70% trọng lượng 
alkylete sulphat kim loại kiềm và một diol mạch ngắn.  
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(11) 26964 
(21) 1-2011-01205 (51) 7 B01J 29/08, C10G 11/05, C10M 

175/02 
(22) 10.05.2011 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2011 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Văn Kha (VN) 
(54) Quy trình xử lý dầu nhờn thải bằng cách cracking xúc tác để 

sản xuất dầu diezen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý dầu nhờn thải bằng cách cracking xúc tác để sản 

xuất dầu diezen bao gồm các công đoạn:  
(i) để lắng để loại bỏ tạp chất cơ học trong dầu nhờn thải;  
(ii) gia nhiệt để loại nước có mặt trong dầu nhờn thải ở nhiệt độ khoảng 100 - 105oC;  
(iii) xử lý loại lưu huỳnh và các hợp chất có cực bằng cách sử dụng hợp chất kiềm;  
(iv) cracking xúc tác trong điều kiện nhiệt độ khoảng 300 - 450oC, với sự có mặt của 
chất xúc tác là zeolit Y với hàm lượng 0,1 - 0,8% khối lượng nguyên liệu trong thời gian 
từ 2 - 4 giờ và tốc độ khuấy 100 - 200 vòng/phút; 
(v) chưng cất thu hồi phân đoạn diezen ở nhiệt độ khoảng 200 - 350oC dưới áp suất khí 
quyển;  
(vi) tẩy màu, mùi của phân đoạn diezen thu được bằng cách sử dụng chất hấp phụ.  
Quy trình theo sáng chế cho phép xử lý dầu nhờn thải một cách triệt để, cho hiệu suất 
thu diezen cao, phù hợp điều kiện ở Việt Nam, áp dụng được ở các quy mô sản xuất từ 
nhỏ lẻ tới quy mô công nghiệp. Ngoài ra, quy trình theo sáng chế có thể áp dụng được 
cho các dầu nhờn thải nhẹ và cả các dầu nhờn thải chứa nhiều thành phần nặng.  
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(11) 26965 
(21) 1-2011-01211 (51) 7 C07D  471/18, A61K  31/551, A61P  

31/04 
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(71) NOVEXEL  (FR) 

102 Avenue Gaston Roussel, F-93230 Romainville, France 
(72) LEVASSEUR, Premavathy (FR), PACE, John, Lee (US), COLEMAN, Kenneth (GB), 

LOWTHER, John (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp của các chất kháng khuẩn dị vòng nitơ với các hợp 

chất kháng khuẩn khác và dược phẩm chứa hỗn hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp của hợp chất dị vòng được nitơ hóa kháng khuẩn có công 

thức (I) với hợp chất kháng khuẩn khác và dược phẩm chứa hỗn hợp này. Các hợp chất 
dị vòng được nitơ hóa có công thức chung (I)  

 

  
 

trong đó R1 là gốc (CH2)n-NH2 hoặc (CH2)n-NHR, trong đó R là (C1-C6) alkyl và n bằng 
1 hoặc 2;  
R2 là nguyên tử hyđro;  
R3 và R4 cùng nhau tạo thành dị vòng thơm được nitơ hóa có 5 đỉnh có 1, 2 hoặc 3 
nguyên tử nitơ tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều nhóm R', R' được chọn trong nhóm 
gồm có nguyên tử hydro và các gốc alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon, ở dạng tự do, 
như ion lưỡng tính, và ở dạng các muối của các bazơ và axit vô cơ hoặc hữu cơ dược 
dụng.  
Hợp chất kháng khuẩn được chọn trong nhóm gồm có beta-lactam, monobactam hoặc 
penixilin, nếu cần được kết hợp với chất ức chế beta lactamaza, aminoglycosit, 
glyxylxyclin, tetraxyclin, quinolon, glycopeptit, lipopeptit, macrolit, ketolit, lincosamit, 
streptogramin, oxazolidinon, polymyxin và các hợp chất khác đã biết có hoạt tính điều 
trị trên Pseudomonas aeruginosa và Enterobacteriaceae.  
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(11) 26966 
(21) 1-2011-01218 (51) 7 A61K  9/68 
(22) 24.11.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/US2009/065728  24.11.2009 (87) WO2010/068443 17.06.2010 
(30) 12/277,590       25.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2011 
(71) WATSON LABORATORIES, INC.  (US) 

33 Ralph Avenue, Copiague, New York 11726, United States of America 
(72) HITE, W. Crawford (US), BATHEJA, Malini (US), SADATREZAEI, Mohsen (IR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Kẹo cao su chứa nicotin được làm ổn định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kẹo cao su được làm ổn định chứa nicotin và nền kẹo cao 
su, trong đó chế phẩm kẹo cao su này hầu như không chứa bất kỳ chất lỏng có các cặp 
electron không liên kết thúc đẩy quá trình oxy hóa nicotin ở dạng bazơ tự do. Theo các 
phương án nhất định, chế phẩm kẹo cao su không chứa bất kỳ chất lỏng nào có các cặp 
không phải là electron thúc đẩy quá trình oxy hóa nicotin ở dạng bazơ tự do.  
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(72) ERNST, James, A. (US), POLAKIS, Paul (US), RUBINFELD, Bonnee (US), DE 

ALMEIDA, Venita, I. (IN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất đối kháng Wnt và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất các chất đối kháng Wnt khảm bao gồm hợp phần của miền Frz có 
nguồn gốc từ protein Frizzled, protein liên quan đến Frizzled được bài tiết hoặc protein 
Ror và hợp phần globulin miễn dịch Fc, và chúng hữu dụng trong điều trị và phát hiện 
chẩn đoán các rối loạn quá trình tạo tín hiệu Wnt tế bào và các rối loạn do Wnt gây ra, 
gồm cả bệnh ung thư.  
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(11) 26968 
(21) 1-2011-01227 (51) 7 F41H  7/00 
(22) 27.08.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/RU2009/000432  27.08.2009 (87) WO/2010/044694 22.04.2010 
(30) 2008140389       13.10.2008 RU 
(71) 1. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "SPETSIALNOE 

MASHINOSTROENIE I METALLURGIA" (OAO "SMM")  (RU) 
ul. Sovestkoi Armii, 5 Moscow, 127018 RU 
2. CHERNOV, STANISLAV PAVLOVICH  (RU) 
ul. Bolshie Kamenschiky, 4-68 Moscow, 115172 RU 
3. CHERNOV, SERGEI STANISLAVOVICH  (RU) 
ul. Bolshie Kamenschiky, 4-68 Moscow, 115172 RU 
4. MILOGOLOV, VALERY PAVLOVICH  (RU) 
poselok Gorka, 12-8 Bronnitsy Moskovskaya obl., 140170 RU 

(72) CHERNOV, Stanislav Pavlovich (RU), CHERNOV, Sergei Stanislavovich (RU), 
MILOGOLOV, Valery Pavlovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe tăng lội nước hạng nhẹ 

  (57)     Sáng chế liên quan đến xe tăng lội nước hạng nhẹ có khoang chiến đấu trạng bị pháo tự 
động 57mm, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động tự động chọn và nạp các loại đạn khác 
nhau, kho chứa các tên lửa chống tăng, khung chống máy bay và cơ cấu tự động phóng 
lựu đạn. Khoang điều khiển chứa các thiết bị để điểu khiển và kiểm soát hoạt động của 
động cơ cũng như vị trí cho thợ cơ khí/lái xe được trang bị thiết bị nhìn đêm. Khoang 
động cơ - truyền động gồm có cụm động lực trên cơ sở động cơ Diesel sáu xi lanh bốn 
kỳ dạng chữ V với thân máy bằng nhôm và hệ thống làm mát động cơ dạng phun với 
nhiều hàng vòi phun. Phần chuyển động của xe tăng với dàn xích gồm có bánh xe chủ 
động và bánh lái ở mỗi bên thành và sáu bánh xe tiếp đất có vành bọc cao su, trong đó 
các bộ cân bằng của cặp bánh xe đầu và cuối theo chiều chuyển động của xe tăng liên 
kết với thân vỏ của xe qua bộ giảm chấn thủy lực.  
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(30) 2008-279367      30.10.2008 JP 
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7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan 
(72) Jun SUGIURA (JP), Atsushi FURUJYO (JP), Yaping CHAO (TW), Yuko IGARASHI 

(JP), Yuji IWASAKI (JP), Masayuki ICHINOMIYA (JP), Makoto SAKAINO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất đường và phương pháp sản xuất etanol 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý sơ bộ cho phép thúc đẩy quá trình glycosyl hoá 
lignoxenluloza bằng enzym ở các điều kiện tương đối ôn hòa bằng cách sử dụng vỏ cây 
làm nguyên liệu thô tiêu hao ít năng lượng hơn. Cụ thể sáng chế đưa ra phương pháp sản 
xuất đường từ vỏ cây, khác biệt ở chỗ, phương pháp bao gồm các bước sau: bước xử lý 
bằng kiềm ngâm vỏ cây vào trong dung dịch chứa hợp chất kiềm; bước làm sạch để làm 
sạch cơ học vỏ cây đã được xử lý bằng kiềm thành các mảnh mịn; và bước glycosyl hoá 
bằng enzym để glycosyl hóa vỏ cây đã được làm sạch bằng enzym. Sáng chế còn đề 
xuất phương pháp sản xuất etanol.  
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(86) PCT/EP2008/008725    15.10.2008 (87) WO 2010/043239 22.04.2010 
(71) TCTM LIMITED  (LI) 

Industriestrasse 26, FL-9491 Ruggell, LIECHTENSTEIN 
(72) Eugeny Nikolaevich ALEXANDROV (RU), Dmitry Anatoljevich LEMENOVSKI 

(RU), Zdenek KOLLER (CZ) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ hóa học chứa chế phẩm hóa học để xử lý nhiệt bể dầu, 

phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt bể dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ hóa học chứa chế phẩm làm giảm độ nhớt của dầu bay hơi khí 

(GEOVDC) để kích thích lớp sản xuất của bể dầu, cụ thể là chế phẩm hóa học để xử lý 
nhiệt hóa bể dầu, cụ thể hơn là để khơi mào phản ứng hóa học trong tầng sản xuất của bể 
dầu để tạo ra nhiệt và bay hơi khí sao cho việc chiết dầu (dầu mỏ) được cải thiện. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp xử lý nhiệt hóa bể dầu bằng hệ hóa học này, và thiết bị 
để thực hiện việc xử lý nhiệt hóa bể dầu.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Arylpyrrolidin có hoạt tính trừ sâu, phương pháp điều chế 

các hợp chất này, thuốc trừ sâu và thuốc thú y chứa các hợp 
chất này và phương pháp kiểm soát các động vật gây hại cho 
cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất arylpyrrohdin có hiệu quả trừ sâu tốt và có thể được sử 
dụng trong lĩnh vực nông hóa hoặc trong lĩnh vực thuốc thú y. Các hợp chất theo sáng 
chế có công thức (I):  

 

  
 

trong đó các phần tử thế tương ứng được xác định trong bản mô tả.  
 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
312 
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(21) 1-2011-01266 (51) 7 B32B  27/32 
(22) 17.10.2008 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/CN2008/072731       17.10.2008 (87) WO2010/043084 22.04.2010 
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(72) YUN, Xiao B. (CN), PAN, Jiangping (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cấu trúc màng và giấy bồi chứa màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc màng dẻo nhiệt đa lớp bao gồm ít nhất hai lớp. Lớp thứ 
nhất bao gồm polyme polypropylen đồng nhất và lớp thứ hai, có độ dày ít nhất là 3 
micron, bao gồm polyolefin có điểm nóng chảy nằm trong khoảng từ 90oC đến 105oC. 
Cấu trúc màng này đặc biệt thích hợp để tạo màng mỏng trên lớp nền như giấy hoặc giấy bồi.  
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(21) 1-2011-01276 (51) 7 F16B  19/08,  17/00,  5/04, A41H  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2011 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN 
(72) Kenji HASEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận cố định để cố định khuy bấm và chi tiết tương tự, bộ 

phận bảo vệ để bảo vệ bộ phận cố định, và phương pháp cố định 
khuy bấm và chi tiết tương tự 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận cố định để cố định bộ phận sẽ được cố định như khuy bấm 
vào vải. Bộ phận cố định này không làm hư hỏng các bộ phận cố định khác bởi mũi 
nhọn của nó, không làm tăng thêm thao tác cho người vận hành khi bộ phận sẽ được cố 
định được cố định vào vải, và có thể tăng cường lực kẹp bộ phận sẽ được cố định và bộ 
phận cố định vào vải. Bộ phận cố định (10) để cố định khuy bấm (20) vào một bề mặt 
của vải (1) bao gồm phần đế (13), phần xuyên (14) nhô ra khỏi phần đế (13) này và có 
mũi nhọn, và bộ phận bảo vệ (12) được thêm vào đầu mũi của phần xuyên (14). Nguyên 
công cố định khuy bấm (20) vào vải (1) được thực hiện nhờ sử dụng bộ phận cố định 
(10). Khi đó, bộ phận bảo vệ (12) được xuyên qua bởi phần xuyên (14) và được giữ trên 
bề mặt kia của vải (1), và ít nhất một phần của phần xuyên (14) vẫn nằm ở bề mặt kia 
của vải (1).  
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(21) 1-2011-01280 (51) 7 H02J  3/06, H02M  5/40 
(22) 02.11.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/EP2009/064460  02.11.2009 (87) WO/2010/052188 14.05.2010 
(30) 10 2008 056 581.4       10.11.2008 DE 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) KREBS, Uwe (DE), MOSER, Jurgen (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp cấp cho mạng điện tiêu thụ điện năng 

từ một hệ thống nguồn điện 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp cấp cho mạng điện tiêu thụ (13) điện năng 

từ một hệ thống nguồn điện (12). Theo sáng chế, thiết bị (1) bao gồm bộ biến đổi tần số 
(2) được nối với hệ thống nguồn điện (12) và đồng thời được nối với một mạng diện tiêu 
thụ (13), bộ biến đổi tần số này có thể cấp các dòng điện ngắn mạch cao cho mạng điện 
tiêu thụ trong khoảng thời gian đủ dài sao cho trạng thái ngắn mạch trong mạng điện 
tiêu thụ có thể được định vị và được tách rời theo cách có chủ ý ra khỏi phần còn lại của 
mạng điện tiêu thụ là các bộ phận không bị sự cố. Bộ phận chuyển mạch cơ khí (3) được 
bố trí song song với bộ biến đổi tần số (2) và được làm thích ứng để nối rẽ mạch bộ biến 
đổi tần số (2), và phương tiện điều khiển (9) được nối với bộ phận chuyển mạch (3), 
phương tiện điều khiển được làm thích ứng để kích hoạt bộ phận chuyển mạch (2) khi 
dòng điện ngắn mạch đi qua bộ biến đổi tần số (2) được phát hiện.  
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(21) 1-2011-01281 (51) 7 H02J  3/06, H02M  5/40 
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(86) PCT/EP2009/062622 29.09.2009 (87) WO/2010/049231 06.05.2010 
(30) 10 2008 053 822.1      27.10.2008 DE 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) KREBS, Uwe (DE), MOSER, Jurgen (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp cấp cho mạng điện tiêu thụ năng 

lượng từ một hệ thống nguồn điện 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp để cấp cho mạng điện tiêu thụ (13) điện 

năng từ một hệ thống nguồn điện (12). Theo sáng chế, thiết bị (1) có bộ biến đổi tần số 
(2) có thể được nối với cả hệ thống nguồn điện (12) lẫn mạng diện tiêu thụ (13) và nhờ 
bộ biến đổi tần số này, các dòng điện ngắn mạch cao cũng có thể được tạo ra trong 
khoảng thời gian đủ dài đối với mạng điện tiêu thụ sao cho trạng thái ngắn mạch được 
định vị trong mạng điện tiêu thụ và có thể được tách có lựa chọn ra khỏi mạng điện tiêu 
thụ không bị sự cố còn lại. Theo sáng chế, bộ phận chuyển mạch (3) được bố trí song 
song với bộ biến đổi tần số (2) và được làm thích ứng để nối rẽ mạch bộ biến đổi tần số 
(2), và bộ điều khiển (9) được nối với bộ phận chuyển mạch (3), bộ phận chuyển mạch 
(3) và bộ điều khiển này được làm thích ứng để kích hoạt bộ phận chuyển mạch (3) khi 
phát hiện được dòng điện ngắn mạch đi qua bộ biến đổi tần số (2).  
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(72) SCOTT, Ian, L. (US), KUKSA, Vladimir A. (RU), HONG, Feng (US), KUBOTA, Ryo 

(JP), GAGE, Jennifer (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh và rối loạn về mắt và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất và dược phẩm chứa nó để sử dụng trong điều trị bệnh và rối 

loạn về mắt, như thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và bệnh Stargardt.  
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(72) FUKAYA, Taro (JP), FUJIEDA, Shinetsu (JP), MURAI, Shinji (JP), SUZUKI, Akiko 

(JP), TSUJI, Hideyuki (JP), KOHNO, Tatsuoki (JP), ASHIKAGA, Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất hấp phụ dầu và phương pháp thu hồi dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hấp phụ dầu được cấu tạo bao gồm: ít nhất một hạt trong số 
hạt vô cơ và hạt kim loại, ít nhất một hạt cấu thành lõi; và polyme bao bọc lõi, trong đó 
polyme là copolyme được tạo ra bởi ít nhất một chất được chọn từ nhóm có cấu trúc 
phân tử A gồm có styren, butađien, isopren, etylen và propylen và ít nhất một chất được 
chọn từ nhóm có cấu trúc phân tử B gồm có axit acrylic, axit metacrylic, aclylonitril, 
vinylpiri®in, rượu vinyl, anhy®rit maleic và axit maleic.  
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(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) TAKAKURA Tomiko (JP), KUROSAWA Takafumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước, phương pháp sản xuất 

chế phẩm này và mỹ phẩm chống nắng chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tương nhũ hóa dầu trong nước tốt về độ ổn định chế 

phẩm, cảm giác khi sử dụng, và đặc tính ngăn chặn tia cực tím (UV). Chế phẩm tương 
dầu trong nước này gồm (i) pha dầu thứ nhất và (ii) pha dầu thứ hai được phân tán riêng 
rẽ trong pha nước,  
(i) pha dầu thứ nhất có đường kính hạt trung bình là 700nm hoặc ít hơn, chứa chất hấp 
thụ UV hữu cơ, và được tạo thành bởi, polyme khối polyoxyetylen/polyoxyalkylen alkyl 
ete có công thức (1) hoặc (2) là chất nhũ hóa :  
R1O-(PO)m-(EO)n-H (1)  
R2O-(Ao)p-(Eo)q-R3 (2), 
trong đó các biến số được xác định trong bản mô tả, và  
(ii) pha dầu thứ hai chứa dầu silicon, và được tạo thành bởi, polyme carboxyvinyl được 
cải biến alkyl là chất nhũ hóa.  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này và mỹ phẩm chống nắng 
chứa chế phẩm này.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
319 

(11) 26979 
(21) 1-2011-01315 (51) 7 A61K  8/86,  8/06,  8/37,  8/40,  8/49, 

A61Q  17/04 
(22) 27.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/068394    27.10.2009 (87) WO 2010/050464 06.05.2010 
(30) 2008-282274    31.10.2008 JP 

2008-282275    31.10.2008 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) TAKAKURA Tomiko (JP), KUROSAWA Takafumi (JP), YAJIMA Isao (JP), 

FUJIYAMA Nozomi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước và mỹ phẩm chống nắng 

chứa chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương dầu trong nước chứa hỗn hợp chất hấp thụ tia 

cực tím (UV) hữu cơ trong trạng thái dầu như octocrylen và chất hấp thụ UV hữu cơ rắn, 
là tốt về đặc tính ngăn chặn tia UV, độ ổn định chế phẩm, và cảm giác khi sử dụng. Chế 
phẩm được nhũ tương dầu trong nước theo sáng chế bao gồm: (a) chất hấp thụ UV hữu 
cơ trong trạng thái dầu ở nhiệt độ 20oC, bao gồm (a1) octocrylen; (b) chất hấp thụ UV 
hữu cơ trong trạng thái rắn ở nhiệt độ 20oC, được chọn từ (b1) bis-etylhexyloxyphenol 
metoxyphenyl triazin và (b2) metylen bis-benzotriazolyl tetrametylbutylphenol; và (e) 
polyme khối polyoxyetylen/polyoxyalkylen alkyl ete có công thức (1) hoặc (2):  
R1O-(PO)m-(EO)n-H      (1)  
R2O-(AO)p-(Eo)q-R3      (2)  
trong đó các biến số như được xác định trong bản mô tả, và  
pha dầu chứa thành phần (a) có đường kính hạt trung bình là 700nm hoặc nhỏ hơn.  
Sáng chế cũng đề cập đến mỹ phẩm chống nắng chứa chế phẩm này.  
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(11) 26980 
(21) 1-2011-01320 (51) 7 A61K  39/135, A61P  31/24 
(22) 23.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/CN2009/074585  23.10.2009 (87) WO 2010/045881 29.04.2010 
(30) 200810172927.8       24.10.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2011 
(71) RAY VACXIN LIMITED  (CN) 

Suite 1201, Tower 2, The Gateway 25 Canton Road, Tsimshatsui, KowIoon, Hong 
Kong, China 

(72) WANG, Yu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm vacxin kháng virut gây bệnh lở mồm long móng 

  (57)     Sáng chế đề xuất vacxin tái tổ hợp kháng lại virut bệnh lở mồm long móng. Vacxin này 
bao gồm gen lặp nối tiếp của epitop kháng nguyên của protein FMDV VP1, vùng hằng 
định của chuỗi nặng globulin miễn dịch hoặc mảnh chức năng của nó, và protein 3D 
FMDV hoặc mảnh gây miễn dịch của nó. Vacxin này có thể gây ra đáp ứng miễn dịch 
bảo vệ chống lại FMDV ở động vật.  
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(11) 26981 
(21) 1-2011-01324 (51) 7 B32B  33/00,  15/08,  27/00, G02B  

5/18 
(22) 20.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/JP2009/068052       20.10.2009 (87) WO 2010/047322 29.04.2010 
(30) 2008-272250       22.10.2008 JP 
(71) 1. TOYO SEIKAN KAISHA, LTD.  (JP) 

3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8522, Japan 
2. JAPAN CROWN CORK CO., LTD.  (JP) 
3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 

(72) YUASA, Yoshiyuki (JP), TAKENOUCHI, Ken (JP), KUNIMOTO, Go (JP), 
FURUSAWA, Mao (JP), KIKUCHI, Hiroaki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật thể có cấu trúc nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật thể có cấu trúc nhiều lớp như nắp hoặc can kim loại có tác dụng 
trang trí tốt và có khả năng biểu hiện nhiều loại màu cấu trúc khác nhau giống ảnh ba 
chiều bằng cách tạo ra, trong bề mặt của vật thể kết cấu, cấu trúc định kỳ mịn được sắp 
xếp đều đặn biểu hiện màu cấu trúc bằng phương pháp chiếu xạ bằng chùm laze có 
cường độ tuần hoàn.  
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(11) 26982 
(21) 1-2011-01332 (51) 7 F26B  3/02 
(22) 15.10.2009 (43) 25.07.2011 
(86) PCT/KR2009/005951 15.10.2009 (87) WO2010/047497 29.04.2010 
(30) 10-2008-0103735      22.10.2008 KR 
(71) 1. SK INNOVATION CO., LTD.  (KR) 

99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul 110-110, Republic of Korea 
2. SK ENERGY CO., LTD.  (KR) 
99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul 110-110, Republic of Korea 

(72) OK, Young Seok (KR), LEE, Jeong Hyun (KR), PARK, Ju Deog (KR), OH, Seong Ho 
(KR), SONG, Man Kyu (KR), KIM, Sung Joo (KR), LEE, Woong Youl (KR), KIM, 
Jae Youn (KR), LEE, Sang Mo (KR), PARK, Kwi Seon (KR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp làm khô một vật liệu chịu nhiệt được phủ lên các 

tường bên trong của các lò phản ứng, các buồng hoàn nhiệt 
chất xúc tác và các ống dẫn khí thải được sử dụng trong quy 
trình cracking xúc tác lỏng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp làm khô vật liệu chịu nhiệt được sử dụng trên tường bên 
trong của một khoang hoạt động bao gồm một lò phản ứng, buồng hoàn nhiệt chất xúc 
tác và một ống dẫn khí thải được sử dụng trong quy trình cracking xúc tác lỏng, do đó 
rút ngắn thời gian vận hành thử và cho phép vận hành sớm, phương pháp bao gồm các 
bước : (A) tính tổng lượng nhiệt cần thiết để làm khô toàn bộ vật liệu chịu nhiệt gắn vào 
tường bên trong của khoang, (B) cung cấp cho khoang các cặp nhiệt điện, và cung cấp 
cho các lỗ thoát khí của khoang với một số vòi đốt khí để phun lửa và một số bộ phận 
thông hơi có thể mở ra/đóng lại được, (C) làm khô vật liệu chịu nhiệt bằng cách sử dụng 
các vòi đốt khí, (D) đo nhiệt độ của khoang hoạt động bằng cách sử dụng các cặp nhiệt 
điện được cung cấp cho khoang, và (E) kiểm soát việc phun lửa bởi các vòi đốt khí và 
các bộ phận thông hơi được mở hoặc đóng, phụ thuộc vào nhiệt độ đo được.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1770 
(21) 2-2009-00253 (51) 7 B62H 5/00 
(22) 30.12.2009 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2009 
(75) LIANG-CHIN SU  (TW) 

No. 19, Pao-Sheng Rd., Kung-Kuan Tsun, Hu Nei Shiang, Kaohsiung Hsien, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm khóa để khóa yên hoặc khóa bình nhiên liệu của xe máy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm khóa dùng khóa yên xe hoặc khóa bình nhiên liệu của 
xe máy bao gồm cụm lõi, thân, thanh truyền và cụm truyền động. Các bề mặt nghiêng 
của các thành phần đẩy của cụm lõi đẩy các bề mặt đẩy của bánh răng bị động để làm 
quay bánh răng bị động và làm di chuyển thanh truyền. Sự di chuyển của thanh truyền 
làm mở khóa khóa yên xe hoặc khóa bình nhiên liệu. Các bước để mở khóa khóa yên xe 
hoặc khóa bình nhiên liệu được đơn giản hóa và thân thiện với người sử dụng.  
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(11) 1771 
(21) 2-2010-00001 (51) 7 A23P  1/00 
(22) 05.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2010 
(75) Lê Văn Thanh  (VN) 

9/1B ấp Tân Định, QL 22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phên phơi bánh đa bằng nhựa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phên phơi bánh đa bằng nhựa. Với mục đích khắc phục 
các nhược điểm của phên phơi bằng tre là tuổi thọ thấp, mất vệ sinh và khó áp dụng 
công nghiệp, phên phơi bánh đa bằng nhựa theo giải pháp hữu ích được sản xuất từ vật 
liệu nhựa có thành phần như sau (% khối lượng) : 
Nhựa P.P (PolyPropylen) dẻo           60  
Nhựa P.P (PolyPropylen) cứng         30  
Nhựa P.E (Polyetylen)                      10.   
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(11) 1772 
(21) 2-2010-00004 (51) 7 C12P  19/00, C07H  3/06, A61K  

31/702 
(22) 06.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2010 
(75) Viện Công nghiệp thực phẩm - Bộ Công thương  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình công nghệ sản xuất đường chức năng 

xylooligosacarit dạng bột từ lõi ngô 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình công nghệ sản xuất đường xylooligosacarit dạng 

bột. Cụ thể, quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước: xử lý nguyên liệu bằng 
cách nghiền lõi ngô lần thứ nhất, ngâm lõi ngô trong dung dịch axit, sau đó rửa lại bằng 
nước sạch nhiều lần; hấp lõi ngô; trích ly; thủy phân; tinh sạch và sấy để thu được sản 
phẩm đường xylooligosacant dạng bột. Sản phẩm đường xylooligosacarit thu được là sản 
phẩm dạng bột sẽ được đóng gói trong túi thiếc chuyên dụng, hợp vệ sinh, mỗi túi 5g, và 
được đóng vào bao bì hộp giấy mỗi hộp 15 túi.  

Sản phẩm đường xylooligosacant nêu trên được sử dụng trực tiếp như một loại 
đường chức năng thay thế cho đường kính hoặc bổ sung vào trong quá trình chế biến các 
sản phẩm thực phẩm khác như sữa, đồ uống, bánh kẹo... Sản phẩm đường 
xylooligosacarit nêu trên cũng còn được dùng như là một chất nhũ thực phẩm.  
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(11) 1773 
(21) 2-2010-00005 (51) 7 C12P  19/00, C07H  3/06, A61K  

31/702 
(22) 06.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2010 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm - Bộ Công thương  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Thị Kim Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình công nghệ sản xuất đường chức năng 

xylooligosacarit dạng dịch từ lõi ngô 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình công nghệ sản xuất đường xylooligosacant dạng 

dịch từ lõi ngô. Cụ thể, quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước: xử lý nguyên 
liệu bằng cách nghiền lõi ngô lần thứ nhất, ngâm lõi ngô trong dung dịch axit, sau đó 
rửa lại bằng nước sạch nhiều lần; hấp lõi ngô; trích ly; thủy phân, tinh sạch và cô đặc để 
tạo thành sản phẩm đường xylooligosacarit dạng dịch. Sản phẩm đường xylooligosacant 
thu được là sản phẩm dạng dịch có nồng độ chất khô 70% đóng trong chai thủy tinh 200 ml.  
Sản phẩm đường xylooligosacant nêu trên được sử dụng trực tiếp như một loại đường 
chức năng thay thế cho đường kính hoặc bổ sung vào trong quá trình chế biển các sản 
phẩm thực phẩm khác như sữa, đồ uống, bánh kẹo . . . Sản phẩm đường xylooligosacant 
nêu trên cũng còn được dùng như là một chất nhũ thực phẩm.  
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(11) 1774 
(21) 2-2010-00006 (51) 7 A01B 1/00 
(22) 07.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2010 
(75) Phạm Văn Nét  (VN) 

ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
Phương pháp bấm hàn cho lưỡi xẻng và bộ phận lắp cán xẻng 
sắt 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp bấm hàn cho lưỡi xẻng và bộ phận lắp cán. 
Phương pháp này có ưu điểm so với phương pháp ghép lưỡi xẻng và bộ phận lắp cán 
bằng đinh tán ở chỗ: tiết kiệm được lao động, tăng công suất vì sản xuất hàng loạt, chất 
lượng sản phẩm tốt, môi trường làm việc không ô nhiễm tiếng ồn và bụi.  
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(11) 1775 
(21) 2-2010-00007 (51) 7 A61L  9/00 
(22) 13.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2010 

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hải Dương  (VN) (71) 
350 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Xuân Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Máy sản xuất khí ô-zôn chuyên dùng trong xử lý nước thải 
công nghiệp 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy sản xuất khí ô-zôn chuyên dùng có công suất lớn để 
xử lý nước thải công nghiệp. Máy sản xuất khí ô-zôn bao gồm các bộ phận chính: tổ 
kiện ô-zôn (5) dạng trụ tròn làm bằng thủy tinh thạch anh, vỏ ngoài bọc thép inox, mặt 
trong được lót một lớp lưới inox có chức năng là phóng điện tạo khí ô-zôn; buồng 
plasma (7) dạng hình ống, vỏ bằng nhựa PVC, mỗi buồng plasma chứa 12 tổ kiện ô-zôn, 
buồng plasma có chức năng là chứa khí được tạo ra từ 12 tổ kiện ô-zôn; bộ kiện plasma 
bao gồm mười buồng plasma mắc nối tiếp nhau thông qua các đường ống dẫn (8) làm 
bằng thủy tinh thạch anh; khung máy (6) có tác dụng đỡ các bộ phận của máy; đường 
ống dẫn khí vào (9) và đường ống dẫn khí ra (10).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
329 

1776 (11) 
(21) 2-2010-00008 (51) 7 B02B  3/00 
(22) 14.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2010 

Nguyễn Minh Ngọc  (VN) (75) 
Số 83/TQ ấp Thanh Quý, xã Bảo Thạch, huyện Ba Tri, Bến Tre 
Máy lột dừa (54) 

  (57)     Sáng chế được đề cập đến máy dùng để lột vỏ dừa nhằm tăng năng suất, hạn chế tai nạn 
lao động trong quá trình lột dừa. Máy bao gồm các thành phần chính như sau: Trục răng 
5, 7 quay ngược chiều nhau được truyền động bởi động cơ 11 các trục răng này được giữ 
bởi khung 6. Động cơ 11 và khung 6 được lắp lên khung máy 1. Các con lăn ép 2, 3 
được giữ bởi khung giữ các con lăn ép 4. Khung 4 được gắn lên khung máy 1 qua chốt 
xoay 13. Máng hứng 12 được gắn lên khung 1 để hứng trái dừa sau khi đã lột xong. 
Bánh xe 10 được lắp vào khung 1 để phục vụ trong quá trình di chuyển máy. Khung giữ 
trái 8 được lắp lên khung máy 1. Khi vận hành, trái dừa được đặt lên khung 8 rồi cấp vào 
khoảng giữa hai trục răng 5, 7, sau đó dùng 2 con lăn 2, 3 để ép trái dừa vào các trục 
răng 5, 7. Nhờ răng trên các trục răng quay ngược chiều 5, 7, vỏ trái dừa bị kẹp lại và 
tách khỏi gáo.  
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(11) 1777 
(21) 2-2010-00010 (51) 7 B62L  003/02 
(22) 18.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2010 
(71) SHINE WHEEL INDUSTRIAL CORP.  (TW) 

3F., No. 88, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan 
(72) ROCKY CHEN  (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

Cơ cấu tay phanh dùng cho xe đạp (54) 
  (57)     Cơ cấu tay phanh dùng cho xe đạp được lắp trên tay lái có một đầu tay lái và có giá đỡ, 

tay lái và dây phanh. Giá đỡ được lắp chắc chắn trên tay lái và có phần định vị và phần 
kết nối. Phần định vị gần như vuông góc và được lắp chắc chắn xung quanh tay lái và có 
lỗ để xỏ dây phanh. Lỗ để xỏ dây phanh gần như vuông góc với tay lái. Phần kết nối nhô 
ra và nghiêng về phần định vị theo hướng đầu tay lái và có rãnh xoay quanh trực. Rãnh 
xoay quanh trục được tạo ra trong phần kết nối và nối với lỗ để xỏ dây phanh của phần 
định vị. Tay phanh được lắp xoay quanh trực trong rãnh xoay quanh trục của giá đỡ. 
Dây phanh được lắp đi qua lỗ để xỏ dây phanh của giá đỡ và nối với tay phanh. Do đó, 
dây phanh xuyên ra ngoài giá đỡ có thể tiếp giáp với tay lái để làm cho chiếc xe đạp có 
hình thức đẹp và an toàn khi sử dụng.  
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(11) 1778 
(21) (51) 7 A63H  19/22, B63C  3/12, B66F  

3/24, F15B  15/00 
2-2010-00011 

(22) 18.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2010 

Hà Sơn Hải  (VN) (75) 
Số 152, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
Hệ thống xe triền được nâng hạ và chuyển hướng bằng thủy 
lực 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xe triền được nâng hạ và chuyền hướng bằng 
thủy lực một cách tự động được dùng trong hệ thống sàn nâng tàu đồng bộ.  
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(11) 1779 
(51) 7(21) 2-2010-00012 B65D 88/00, 88/16 

(22) 18.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2010 
(75) CHIH - HUNG LIN  (TW) 

No. 11, Sansian St., East District, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Túi đựng hàng có các thân túi trong và ngoài (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến túi đựng hàng bao gồm: thân túi ngoài (4); và thân túi 

trong (2) có thành bao quanh bên trong (212). Thành bao quanh bên trong (212) có 
nhiều góc (2121), nhiều khe hở cách nhau (22) mỗi đường kéo dài theo hướng từ đỉnh 
đến đáy giữa hai góc (2121), và các cặp gờ nổi (23) mỗi cặp gờ nổi được tạo ra trên hai 
cạnh đối điện của một trong các khe hở (22) và nhô ra khỏi bề mặt ngoài (2122) của 
thành bao quanh bên trong (212). Nhiều tấm giữ (3) được bố trí bên trong thân túi trong 
(2) đối diện với một trong các góc (2121). Mỗi một trong các tấm giữ (3) có hai đầu đối 
diện (32) lần lượt được lồng vào trong hai khe hở (22), và các đầu đối diện này lần lượt 
được bắt chặt vào hai cặp gờ nổi (23).  
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(11) 1780 
(21) 2-2010-00013 (51) 7 G09F  13/00 
(22) 19.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2010 
(75) 1. Wei-lin CHANG  (TW) 

No. 138-1, Zhongshan Rd., Linkou Township, Taipei County, Taiwan 
2. CHIH-SHENG SU  (TW) 
9F-2, No. 285, Zhongshan Rd., Linkou Township, Taipei County, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
Biển quảng cáo (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh và phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh. Thiết bị 
tạo ảnh theo sáng chế bao gồm bộ phận thu biến ảnh, bộ phận để thu được ảnh từ bộ 
phận thu biến ảnh, bộ cảm biến để phát hiện góc quay của bộ cảm biến, trong đó bộ cảm 
biến phát hiện góc quay tham chiếu của bộ cảm biến khi thiết bị tạo ảnh được bố trí ở 
góc quay định trước, bộ phận để tính góc quay tham chiếu của bộ phận thu biến ảnh nhờ 
sử dụng ảnh tham chiếu từ bộ phận thu biến ảnh khi thiết bị tạo ảnh được bố trí ở góc 
quay định trước và bộ phận để hiệu chỉnh góc quay của bộ cảm biến bằng cách tính góc 
quay tương đối từ góc quay tham chiếu của bộ phận thu biến ảnh và góc quay tham 
chiếu của bộ cảm biến.  
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1781 (11) 
(51) 7 B04B 1/00, 1/38, 1/343 (21) 2-2010-00014 

(22) 20.01.2010 (43) 25.07.2011 
(75) PO-SEN LO   (TW) 

No. 37-1, Syuansin St, East District, Chiayi City 600, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
Cấu trúc tấm gấp nếp rỗng (54) 

  (57)    Cấu trúc tấm gấp nếp rỗng theo giải pháp hữu ích là tấm gấp nếp rỗng (10) và bao gồm 
thành phần panô hai lớp rỗng (1) được tạo ép từ vật liệu chất dẻo được gia cố bằng sợi, 
và ban gồm nhiều cốt thép xương (12) được gắn cố định trong chỗ rỗng bên trong của 
tấm gấp nếp; trong đó tấm gấp nếp rỗng (10) bao gồm các phần mỏng (11) với bề dày 
được xác định trước được ghép với nhau tương ứng tại hai cạnh của tấm gấp nếp.  
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(11) 1782 
(21) 2-2010-00016 (51) 7 B25B  7/08 
(22) 22.01.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2010 

Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) (75) 
174 South Terraca, Bankstown NSW 2200, Sydney, Australia 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu kẹp để kẹp và di chuyển tấm vật liệu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu kẹp để kẹp và di chuyển tấm vật liệu bao gồm tay xách 
gồm phần tay cầm và hai tay đòn gần như hình chữ L có hình dạng và kích thước giống 
nhau được bố trí song song với nhau và được nối cứng ở cùng một phía đầu của chúng 
vào các đầu tương ứng của phần tay cầm; má cặp cứng vững thứ nhất có dạng tấm phẳng 
với phần giữa mặt ngoài của nó được nối xoay được vào đầu ngoài cùng cạnh ngắn của 
hai tay đòn sao cho má cặp thứ nhất xoay được giữa hai tay đòn này; và má cặp cứng 
vững thứ hai có dạng tấm gần như hình chữ U ngược với một thành bên hình chữ U dài 
hơn thành bên kia, đầu ngoài cùng của thành bên ngắn của má cặp thứ hai được nối xoay 
được vào phần ở gần đầu ngoài cùng của cạnh ngắn của hai tay đòn sao cho má cặp thứ 
hai xoay được giữa hai tay đòn này và mặt trong của thành bên dài của má cặp thứ hai 
nằm đối diện và song song với mặt trong của má cặp thứ nhất, nhờ vậy, khi đưa tấm vật 
liệu vào giữa các má cặp thứ nhất và thứ hai và hơi ép nhẹ mặt trong của má cặp thứ hai 
tỳ vào một mặt ở mép tấm, sau đó kéo tay xách để mặt trong của má cặp thứ nhất tỳ vào 
mặt kia ở mép tấm để kẹp chặt các mặt của tấm, thì có thể nâng và di chuyển tấm vật 
liệu đến vị trí mong muốn.  
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(11) 1783 
(21) 2-2010-00019 (51) 7 B05C  3/00,  3/02 
(22) 22.01.2010 (43) 25.07.2011 
(71) WANG CHENG PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Guoji Rd., Xinshi Township, Tainan County 744, Taiwan 
(72) Lien-Ching Juan  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu dẫn điện dùng cho trống mạ điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn điện dùng cho trống mạ điện bao gồm hai tấm dẫn điện, 
một thanh dẫn điện và hai chi tiết khoá, trong đó mỗi khung có một ổ cắm bao gồm một 
lỗ xuyên và một lỗ cắm không tròn. Mỗi đầu trong số hai đầu của thanh dẫn điện bao 
gồm đoạn cắm mà được cắm với lỗ cắm không tròn và rãnh khoá được tạo ra ở mặt đầu 
của mỗi đoạn cắm. Chi tiết khoá kéo dài qua lỗ xuyên và được nối với rãnh khoá để liên 
kết chặt ổ cắm và thanh dẫn điện. Thanh dẫn điện không bị rời ra bất kể trống quay theo 
hướng nào để làm tăng hiệu suất và chất lượng của quy trình mạ điện. 
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(11) 1784 
(21) 2-2010-00020 (51) 7  
(22) 22.01.2010 (43) 25.07.2011 
(71) WANG CHENG PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Guoji Rd., Xinshi Township, Tainan County 744, Taiwan 
(72) Lien-Ching Juan  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm trống mạ điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm trống mạ điện bao gồm trống có hai đĩa tròn được nối với hai 
đầu của nó và hai bánh răng thứ nhất được nối với hai đĩa tròn. Hai tấm đầu được nối với 
hai bánh răng thứ nhất. Hai ống lót kéo dài qua bánh răng thứ nhất và đĩa tròn. Hai cơ 
cấu dẫn điện lần lượt được nối với hai tấm đầu trên trống và mỗi cơ cấu có một tấm dẫn 
điện và một thanh dẫn điện bao gồm đoạn thẳng đứng và đoạn nằm ngang. Đoạn thẳng 
đứng đươc nối với tấm dẫn điện và đoạn nằm ngang kéo dài qua ống lót và vào trong 
trống. Hai đoạn nằm ngang của hai thanh dẫn điện được nối với nhau trong trống. Lớp 
cách điện được gắn với đoạn thẳng đứng và một phần của đoạn nằm ngang trong ống lót 
để tránh tích tụ kim loại.  
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(11) 1785 
(21) 2-2010-00068 (51) 7 B65D   
(22) 12.04.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2010 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Lê Gia  (VN) 

122/8 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Lộc  (VN) 
(54) Bao bì tự hủy 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất bao bì tự hủy được sản xuất từ nguyên liệu tự hủy, trong đó 
nguyên liệu tự hủy này có thành phần bao gồm (% khốl lượng) :  
- Nhựa tổng hợp PE : 66 - 86  
- Bột can-xi carbonat (CaCO3) : 08 - 28  
- Phụ gia Xenluloza Metyl Xitrat (CMC) : 1,5 - 3,0  
- Phụ gia tự hủy nhựa P-Life : 1 - 4.  
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(11) 1786 
(21) 2-2010-00090 (51) 7 E02D 5/28, 5/56, 11/00 
(22) 29.04.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2010 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng, địa kỹ thuật & môi trường  (VN) (71) 
04 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Cầu (VN), Nguyễn Quang Hưng (VN), Bùi Đình Nhuận (VN), Trần Văn 
Tuấn (VN) 

(54) Cọc xoắn ống thép chế tạo sẵn cho thí nghiệm nén tĩnh cọc 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cọc xoắn ống thép chế tạo sẵn vừa làm nền móng cho các gối 

kê dàn chất tải, vừa làm cọc neo trong thí nghiệm nén tĩnh cọc. Cụ thể là cọc xoắn bằng 
ống thép được chế tạo sẵn thành từng đoạn, được nối với nhau bằng các mối nối đặc biệt, 
được hạ xuống đất bằng phương pháp xoắn xuôi và được nhổ lên (thu hồi) bằng phương 
pháp xoắn ngược. Trong thí nghiệm nén tĩnh, cọc xoắn được liên kết với hệ dầm phản tải 
và dầm phụ thông qua đài cọc và neo trung gian. Với giải pháp này, có thể sử dụng cọc 
xoắn để làm nền móng cho các gối kê dàn chất tải, làm cọc neo để thí nghiệm cọc có tải 
trọng thí nghiệm vừa và nhỏ (đến 2000 tấn), hoặc sử dụng đồng thời làm nền móng cho 
các gối kê dàn chất tải kết hợp cọc neo để thí nghiệm cọc có tải trọng thí nghiệm lớn đến 
rất lớn (trên 5000 tấn).  
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1787 (11) 
(51) 7 F23G  5/04 (21) 2-2010-00161 

(22) 27.07.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2010 
(71) Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ mới và Môi trường  

(VN) 
703F4, Đơn nguyên 1, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

(72) Trần Văn Tuấn  (VN) 
(54) Lò đốt rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt rác bao gồm bộ phận sấy rác (1) dùng để sấy rác trước khi 
cấp vào bộ phận nạp rác (2), bộ phận nạp rác (2) để nạp rác vào bộ phận lò đốt (3), bộ 
phận đẩy rác thủy lực (4) gồm hai xi lanh thủy lực (42), mỗi xi lanh (42) được nối với 
một cần đẩy (44) và một phần tiếp xúc với rác (41) để đẩy rác từ bộ phận nạp rác (2) vào 
bộ phận lò đốt (3), bộ phận tản nhiệt hoặc thu hồi nhiệt (5) nối giữa bộ phận lò đốt (3) 
và bộ phận xử lý khí thải (6), bộ phận xả tro xỉ (7) được bố trí ở đáy bộ phận lò đốt (3) 
và ống khói (8) để xả khí thải từ bộ phận xử lý khí thải (6) ra ngoài, van điều tiết khí sấy 
(9) để trích khí nóng từ bộ phận lò đốt và hòa khí nóng này với không khí bên ngoài để 
tạo thành khí sấy cấp vào bộ phận sấy rác (1), khác biệt ở chỗ, van điều tiết khí sấy (9) 
là van côn hai cửa khí dạng ống lồng gồm ống trong hình côn (92) để dẫn khí nóng từ bộ 
phận lò đốt vào ống cấp khí sấy (93), ống ngoài hình côn (91) để dẫn không khí từ bên 
ngoài vào ống cấp khí sấy (93) và bộ phận điều khiển (94) có tác dụng làm ống trong 
(92) chuyển động qua lại trong lòng ống ngoài (91) để điều khiển lượng không khí cấp 
vào; phần tiếp xúc với rác (41) của bộ phận đẩy rác thủy lực (4) gồm các thanh đẩy (43) có 
phần đầu có dạng chốt chẻ (45), các thanh đẩy (43) này nằm song song với cần đẩy (44).  
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(11) 1788 
(21) 2-2010-00199 (51) 7 E04B 1/26, 1/38, E04G 1/06, 7/02 
(22) 20.09.2010 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2010 
(75) 1. Hà Huy Dũng  (VN) 

Nhà số 12, ngõ Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Trần Thủy Bình  (VN) 
Nhà số 2/33, phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(54) Chi tiết nối bịt đầu liên kết các đoạn nhóm mây tre 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới chi tiết nối bịt đầu dùng đề liên kết các đoạn mây tre bao 

gồm phần thân (21) và ít nhất một phần lõi (22), trong đó phần thân (21) có kích thước 
bên ngoài lớn nhất (D) bằng với đường kính ngoài của các đoạn mây tre (11, 12); phần 
lõi (22) liền kề với phần thân có đường kính (d) bằng với đường kính trong của các đoạn 
mây tre (11, 12) và phần lõi này sẽ được ép vào trong lòng các đoạn mây tre để tạo ra sự 
liên kết. Ngoài ra, để tăng độ bền liên kết: bên ngoài liên kết mới tạo ra này được bổ 
sung thêm một đai ốp kim loại nhằm cố định liên kết giữa phần lõi và phần đầu đoạn 
mây tre.  

Giải pháp hữu ích còn đề cập tới giàn giáo xây dựng lắp ghép và vật dụng bằng 
mây tre bao gồm các chi tiết nối bịt đầu ở trên.  
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(11) 1789 
(21) 2-2010-00260 (51) 7 F16B  1/00, A61M  39/10 
(22) 29.11.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 098224269 25.12.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2010 
(75) LEE, MING-YI  (TW) 

2F., No. 130, Sec. 9, Yen Ping N. Rd., Taipei City, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đầu nối có vòng hãm hình chữ C 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới đầu nối có vòng hãm hình chữ C, có thể dễ dàng tháo lắp, 
cụ thể là tới kiểu đầu nối có sự kết hợp giữa vòng đệm cao su ngăn nước và vòng hãm 
hình chữ C. Nó hoàn toàn giải quyết được vấn đề về chi phí và không cần dùng tới ren 
ngoài, nó có thể tháo lắp nhanh chóng mà vẫn đảm bảo đạt được tiêu chí chịu lực, chống 
rung, chịu nhiệt và chống lạnh tốt . . . . . khi kết nối. Sự nổi bật của thiết kế này là nhờ có 
gờ ren bên trong của đầu nối khiến cho vòng hãm hình chữ C được mút chặt và cố định 
lại tại rãnh của ống nối, tạo ra một lực cố định mạnh. Tiếp đó, phía dưới của vòng hãm 
hình chữ C có lắp một hoặc hơn một vòng đệm cao su ngăn nước, vòng đệm cao su này 
có đường kính trong nhỏ hơn ống nối, đường kính ngoài lớn hơn mép ngoài của máng 
cao su thuộc đầu nối nhằm để tạo ra sự ăn khớp. Nó không chỉ khiến cho mép ngoài của 
ống nối ăn khớp với gờ ren của đầu nối mà còn có thể ngăn nước hoặc chống hở cho hệ 
thống đường ống khi ống nối có sự rung chấn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ 
thống ống dẫn hoặc trong lĩnh vực xây dựng mà có hệ thống ống dẫn.  
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(11) 1790 
(21) 2-2011-00003 (51) 7 C01B  33/40, C04B  33/13 
(22) 06.01.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 20-2010-0000215 11.01.2010 KR 
(71) DONG-A TEACHING MATERIALS CO., LTD.  (KR) 

142-4 Daehwa-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 
(72) KlM, Hak-Jae (KR), JUNG, Han-Shin (KR), LEE, Ji Eun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thỏi đất sét dùng cho nghề thủ công 

  (57)     Giải pháp hữu ích liên quan đến thỏi đất sét dùng cho nghề thủ công bao gồm thân được 
tạo nên bằng cách gia nhiệt và làm tan chảy từ 50% khối lượng đến 80% khối lượng sáp, 
bổ sung từ 10% khối lượng đến 40% khối lượng chất màu nền và từ 1% khối lượng đến 
10% khối lượng chất màu vào sáp đã tan chảy, và sau đó làm tan chảy và phân tán chất 
màu nền và chất màu trong sáp, trong đó thân có độ dày nằm trong khoảng từ 0,3 mm 
đến 10 mm và có dạng thỏi.  
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(11) 1791 
(21) 2-2011-00004 (51) 7 C02F  1/46,  1/48,  1/62 
(22) 11.01.2011 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2011 
(75) 1. Lê Hồng Phúc  (VN) 

A1/19C, đường Thế Lữ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Nguyễn Quan Hiển  (VN) 
D8/2C khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(54) Phương pháp xử lý nước thải xi mạ bằng chất lỏng nano từ 
tính và dây chuyền xử lý nước thải xi mạ theo phương pháp 
này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp xử lý nước thải xi mạ. Với mục đích xử lý nước 
thải xi mạ có chi phí xử lý thấp, có lượng bùn sinh ra nhỏ và chiếm ít diện tích, phương 
pháp theo giải pháp hữu ích gồm các công đoạn xử lý sơ bộ để loại bỏ dầu, mỡ và các 
chất lơ lửng có kích thước lớn, điều chỉnh pH, hấp phụ các ion bằng các hạt nano từ tính 
có công thức chung MeFe2O4, lọc từ để giữ lại các hạt nano từ tính đã hấp phụ các ion, 
lọc áp lực để loại bỏ các chất lơ lửng có kích thước nhỏ và mùi. Giải pháp hữu ích cũng 
đề xuất dây chuyền xử lý nước thải xi mạ thực hiện phương pháp xử lý nói trên.  
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(11) 1792 
(21) 2-2011-00008 (51) 7 B67D  
(67) 1-2010-03540   
(22) 28.12.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 099200909 15.01.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2010 
(71) HAO YU WATERTEC. LTD.  (TW) 

No. 2, Ln. 701, Renhua Rd., Dali City, Taichung County 412, Taiwan 
(72) LIN, Hsiao-Mei (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Máy cấp nước uống (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy cấp nước uống bao gồm vòi nước điện tử. Vòi nước 

điện tử bao gồm ống ra, ống dẫn hơi nước và cơ cấu điều khiển. ống dẫn hơi nước được 
bố trí với van. Cơ cấu điều khiển có thể điều khiển chất lỏng trong máy nước uống trả 
tiền để chảy vào ống ra, nhờ đó cấp nước cho người sử dụng. Cơ cấu điều khiển sẽ điều 
khiển van đóng ống dẫn hơi nước khi nước được cấp từ ống ra. Nhờ đó, không chỉ tránh 
được việc chất lỏng trong máy nước uống chảy ra từ ống dẫn hơi nước, mà còn ngăn 
chặn không để người sử dụng lãng phí nước và bị nóng.  
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1793 (11) 
(51) 7 B62M  6/40 (21) 2-2011-00047 

(22) 08.03.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 099214576 30.07.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2011 
(71) CHEN, CHUAN SHENG  (TW) 

Fl. 12, No. 137, Sec. 4, JenAi Road, Taipei, Taiwan 
(72) CHEN, Chuan Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Xe đạp điện được đơn giản hóa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến xe đạp điện được đơn giản hóa được tạo ra bằng cách lắp 
cụm dẫn động điện vào xe đạp thông thường. Cụm dẫn động điện này bao gồm bánh 
răng dẫn động bánh xe được cố định chắc chắn vào các nan hoa của bánh xe và đồng 
tâm với trục bánh xe. Động cơ điện được lắp vào phần khung xe đỡ bánh xe. Bộ acquy 
được bố trí trong một hộp, hộp này có thể lắp được vào khung xe để cho phép người sử 
dụng tháo ra và lắp vào một cách dễ dàng. Núm vận hành được lắp vào ghi đông xe đạp 
để điều khiển hoạt động của động cơ điện. Cơ năng của động cơ điện được truyền qua 
bánh răng truyền động tới bánh răng dẫn động bánh xe để điều khiển chuyển động quay 
hoặc dừng chuyển động quay của bánh xe đồng tâm vời bánh răng dẫn động bánh xe, 
bằng cách đó thực hiện hoạt động và chức năng của xe đạp điện.  
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1794 (11) 
(51) 7 A42B  3/04,  3/28,  3/32 (21) 2-2011-00070 

(22) 31.03.2011 (43) 25.07.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2011 

Công ty TNHH SUPERSTAR  (VN) (71) 
Số 170 quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lin Yu Chuan (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 

Mũ bảo hộ có khả năng tháo lắp các bộ phận bên trong (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất mũ bảo hộ (BH) có khả năng tháo lắp các bộ phận bên trong, 

mũ này có kết cấu bao gồm: Vỏ mũ cứng (1) bên trong vỏ có tạo các phương tiện gài 
(11), và phương tiện kẹp (12) dây giữ mũ. Bộ phận chụp (2) gồm phần đỉnh và các dải 
(21) được tạo nhô xuống, cách nhau từ phần đỉnh này, đầu cuối của các dải (21) có các 
phương tiện gài đối tiếp (24), và các phương tiện liên kết (23). Bộ phận dạng đai điều 
chỉnh kích thước mũ (3) mà ở hai đầu của nó có phương tiện điều chỉnh (33), và các 
phương tiện liên kết đối tiếp (34). Dây giữ mũ dạng đai (4) có phương tiện kẹp đối tiếp (41) 
ở hai đầu của nó. Các phương tiện phát sáng (5) được bố trí nằm bên ngoài vỏ mũ (1).  
Bộ phận dạng đai điều chỉnh (3) có thể được gắn tháo được với bộ phận chụp (2) nhờ các 
phương tiện liên kết (34, 23), và bộ phận (3) này có thể được điều chỉnh thích hợp để tạo 
thành vòng kín có kích thước tương ứng, và bộ phận chụp (2) đã gắn với bộ phận điều 
chỉnh (3) có thể được gắn tháo được vào bên trong vỏ mũ cứng (1) nhờ các phương tiện 
gài (24, 11).  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 18025 
(21) 3-2010-00599 (28) 01 
(54) Giá treo quần áo (51) 06-06 
(22) 13.05.2010 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát  (VN) 

Đường B4, khu B, khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Doãn Gia Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                       1.2                   1.3                   1.4                  1.5 
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(11) 18026 
(21) 3-2010-01174 (28) 01 
(54) Đầu dụng cụ lau nhà (51) 04-01 
(22) 10.09.2010 (43) 25.07.2011 
(30) 29/357350 11.03.2010 US 
(71) QUICKIE MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

1150 Taylors Lane, Cinnaminson, New Jersey 08077, United States of America 
(72) Jace A. Weaver (US), Ryan Sheckels (US), Sean E. Monahan  (US), Michael A. Schiavo  (US)
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                1.1                                          1.2                                       1.3 
 

    
 

                                     1.4                                          1.5                                 1.6 
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(11) 18027 
(21) 3-2010-01265 (28) 01 
(54) Bình phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 
(22) 21.09.2010 (43) 25.07.2011 
(71) Lâm Mỹ Hoa  (VN) 

14/15 Bình Tiên, phường 3, quận 6, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Mỹ Hoa  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                              1.1                                       1.2                                          1.3 
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(11) 18028 
(21) 3-2010-01299 (28) 01 
(54) Máy làm giàu oxy di động (51) 24-01 
(22) 30.09.2010 (43) 25.07.2011 
(71) Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế - Bộ Y tế  (VN) 

40 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Cao Thị Vân Điểm (VN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                            1.1                                 1.2                             1.3                        1.4 
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(30) 29/382981 10.01.2011 US 
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(21) 3-2011-00496 (28) 02 
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(30) 001775388-0001 29.10.2010 EM 

001775388-0002 29.10.2010 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Rosario Donato de SALVO (IT) 
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(21) 3-2011-00499 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
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(71) Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa  (VN) 
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(11) 18147 
(21) 3-2011-00501 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 05.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Quốc Khánh  (VN) 
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(54) Miếng dán (51) 24-04 
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(30) D2010-026614 05.11.2010 JP 

D2010-026615 05.11.2010 JP 
(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 
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(11) 18149 
(21) 3-2011-00504 (28) 01 
(54) Chai đựng dung dịch vệ 

sinh 

(51) 09-01 

(22) 05.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần khoa học công nghệ và thương mại Lạc Lê    (VN) 

45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, quận 1, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Lê Ngọc Lâm  (VN) 
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(11) 18150 
(21) 3-2011-00505 (28) 01 
(54) Chai đựng nước hoa (51) 09-01 
(22) 05.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Thanh Bình  (VN) 

2H Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Hồng Phúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(71) Doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Thanh Bình  (VN) 
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(72) Nguyễn Hồng Phúc (VN) 
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(22) 05.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) TAY RING CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Ln. 375, Guangde Rd., Yonglong Li, Taiping Dist., Taichung City 41147, 
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(54) Bộ tạo sương mù (51) 23-04 
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(71) TAY RING CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Ln. 375, Guangde Rd., Yonglong Li, Taiping Dist., Taichung City 41147, 
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(72) WANG, CHIN-CHUAN (TW) 
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(11) 18154 
(21) 3-2011-00509 (28) 01 
(54) Dụng cụ đính giấy không 

dùng ghim 

(51) 19-02 

(22) 05.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 2010-027441 15.11.2010 JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshikazu ITAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 18155 
(21) 3-2011-00512 (28) 01 
(54) Thiết bị trưng bày (51) 20-02 
(22) 06.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 29/379534 19.11.2010 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Christopher J. BIRGERS (US), Michael Joseph SOLOMON (US) 
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(11) 18156 
(21) 3-2011-00514 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 09.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng  (VN) 

Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Hữu Minh Tiến (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 18157 
(21) 3-2011-00516 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên My Lan  (VN) 

Số 19B/5, phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Dung (VN) 
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(21) 3-2011-00519 (28) 01 
(54) Thân quạt bàn (51) 23-04 
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(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tân Tiến S.K  (VN) 

Lô 47-49, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Phùng Gia Bửu  (VN) 
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(71) Công ty cổ phần tài chính-đầu tư-xây dựng Chu Việt  (VN) 

8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Quốc Dũng (VN) 
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(71) Công ty cổ phần tài chính-đầu tư-xây dựng Chu Việt  (VN) 

8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
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(21) 3-2011-00522 (28) 01 
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(71) Công ty cổ phần tài chính - đầu tư - xây dựng Chu Việt  (VN) 

8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Quốc Dũng (VN) 
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(71) Công ty cổ phần tài chính - đầu tư - xây dựng Chu Việt  (VN) 
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(11) 18165 
(21) 3-2011-00526 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 10.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tài chính - đầu tư - xây dựng Chu Việt  (VN) 

8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Dũng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
506 

(11) 18166 
(21) 3-2011-00530 (28) 01 
(54) Tay vịn (51) 12-16 
(22) 11.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 001756545 15.11.2010 EM 
(71) Siernens AG Osterreich   (AT) 

Siemensstrasse 90, 1210 Wien, Austria 
(72) Charles Cambianica (DE), Tommy Forsgren (DE), Olivier Molody (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18167 
(21) 3-2011-00532 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 11.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc  (VN) 

155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Vương Hữu Phước (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18168 
(21) 3-2011-00535 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 29/381173 16.12.2010 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Yan Mei Ji (CN), Kai Zhang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18169 
(21) 3-2011-00536 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 29/380378 03.12.2010 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Kai Zhang  (CN), Guang Sheng Guo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18170 
(21) 3-2011-00537 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
(55)  
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(11) 18171 
(21) 3-2011-00539 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần thương mại - sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Tu Tony DH (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 18172 
(21) 3-2011-00541 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần thương mại - sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Tu Tony DH (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 18173 
(21) 3-2011-00543 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần thương mại - sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Tu Tony DH (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 18174 
(21) 3-2011-00546 (28) 04 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18175 
(21) 3-2011-00548 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 12.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18176 
(21) 3-2011-00553 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 13.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18177 
(21) 3-2011-00556 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 
(22) 16.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Phan Bộ An  (VN) 

114/52 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Bộ An  (VN) 
(55)  
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(11) 18178 
(21) 3-2011-00558 (28) 01 
(54) Van nước (51) 23-01 
(22) 16.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tai Jaan  (VN) 

Đường D9, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
(72) Chen Shun Tien (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18179 
(21) 3-2011-00562 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 17.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn MERAP   (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(72) Tô Hồng Thái  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18180 
(21) 3-2011-00563 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 17.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn MERAP   (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(72) Tô Hồng Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18181 
(21) 3-2011-00570 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 18.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Ngân Thủy  (VN) 

134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thanh Thủy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18182 
(21) 3-2011-00571 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 19.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH Hiệp Phong  (VN) 

Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18183 
(21) 3-2011-00576 (28) 01 
(54) Bao (51) 09-05 
(22) 20.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH phân bón Kiến Vàng  (VN) 

43 đường 24A, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lê ái Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18184 
(21) 3-2011-00577 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 20.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH phân bón Kiến Vàng  (VN) 

43 đường 24A, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lê ái Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18185 
(21) 3-2011-00605 (28) 01 
(54) Đèn sạc (51) 26-05 
(22) 30.05.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

Số 87-89, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Quốc Khánh (VN) 
(55)  
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(11) 18186 
(21) 3-2011-00607 (28) 01 
(54) Máy giặt và sấy (51) 15-05 
(22) 30.05.2011 (43) 25.07.2011 
(30) 2011-003686 22.02.2011 JP 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (also trading as TOSHIBA CORPORATION)  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Toshiyuki Yamanouchi (JP), Keita Matsumoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 18187 
(21) 3-2011-00616 (28) 01 
(54) Mái che mưa mặt cạo mủ 

cao su 

(51) 99-00 

(22) 01.06.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Công ty TNHH Hưng Long Thịnh  (VN) 

C3/21 H đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP .  Hồ Chí Minh
(72) Phạm Thiên Long (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18188 
(21) 3-2011-00636 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 06.06.2011 (43) 25.07.2011 
(71) Đào Tấn Phong  (VN) 

32 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
(72) Đào Tấn Phong  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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PHẦN IV 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU 
 
 

(210) 4-2008-15059 (220) 15.07.2008 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ETA STAR PROPERTY DEVELOPERS 

LLC  (AE) 
4B Hamarain Centre, P.O. Box 29193, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến hoạt động  kinh doanh bất động sản bao gồm 

bất động sản dùng cho thương mại và nhà ở; điều hành  kinh doanh đối với các dự án 
phát triển bất động sản, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo trong 
lĩnh vực bất động sản; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nói trên; Dịch vụ quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ về bất động sản như: đánh giá, quản lý bất động sản; bán, lập danh 
sách và cho thuê bất động sản bao gồm cả bất động sản dùng cho thương mại và nhà ở; 
dịch vụ môi giới bất động sản; đầu tư tài chính cho  bất động sản; quản trị bất động sản 
cho các tòa nhà; dịch vụ mua bán đất và bất động sản; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ cải tạo bất động sản; xây dựng tòa nhà dùng cho mục đích thương 
mại và nhà ở; dịch vụ sửa chữa, tu bổ và bảo trì; dịch vụ lắp đặt; cho thuê công cụ để xử 
lý vật liệu xây dựng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ nói trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu và quán rượu; dịch vụ nhà ở tạm thời và khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; tiệm cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do chính nhà cung 
cấp thực hiện); cho thuê phòng chức năng, phòng họp và phòng hội thảo, dịch vụ đặt chỗ 
trước, dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
  

(210) 4-2008-25937 (220) 05.12.2008 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) BUNKA SHUTTER CO., LTD.   (JP) 

17-3, 1-chome, Nishikata, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; kim loại màu và hợp kim của kim loại màu; quặng kim loại; cửa 
chớp và tấm chắn bằng kim loại; vật liệu bằng kim loại dùng trong xây dựng; chi tiết 
bằng kim loại dùng trong xây dựng; bộ dụng cụ lắp ráp bằng kim loại được đúc sẵn dùng 
trong xây dựng; giá kê bằng kim loại; mâm xoay dùng để chuyển hàng; đòn ngang dùng 
để chuyển hàng; khoang chứa cá nhân tạo bằng kim loại; chuồng gia cầm bằng kim loại; 
buồng phun sơn bằng kim loại; khuôn kim loại dùng để tạo hình cho các sản phẩm làm 
từ xi măng; ròng rọc bằng kim loại (không phải bộ phận của máy); lò xo bằng kim loại 
(không phải bộ phận của máy); van kim loại (không phải bộ phận của máy); mối nối 
bằng kim loại dùng cho ống; bích kim loại; chìa khoá (chi tiết máy); chốt hãm; ghi 
đường sắt; biển chỉ đường bằng kim loại (không phát sáng hoặc không hoạt động cơ 
học); cột mốc bằng kim loại (không phát sáng); thùng chứa bằng kim loại; mỏ neo làm 
bằng kim loại; cọc neo tàu bằng kim loại; trụ neo tàu bằng kim loại; công-ten-nơ bằng 
kim loại dùng trong vận tải; cái đe; đe định hình; khoá an toàn làm bằng kim loại dùng 
cho cửa chớp; chìa khoá; khoá móc; đồ kim khí bằng kim loại; cáp thép; lưới kim loại; 
thùng chứa hàng bằng kim loại dùng để đóng kiện; biển hiệu bằng kim loại và biển đề 
tên trên cửa; xích chó; thang và thang gấp bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại; móc 
treo mũ nón bằng kim loại; hộp đựng tiền bằng kim loại; bể chứa nước bằng kim loại 
dùng cho gia đình; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại; thiết bị phân phối khăn bằng kim 
loại; chi tiết nới bằng kim loại; két sắt; rèm cửa bằng kim loại; thảm chùi chân bằng kim 
loại; biển báo hiệu bằng kim loại; nhà kính bằng kim loại có thể chuyên chở được dùng 
cho gia đình; mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khoá bằng kim loại (không 
phải trang phục); đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy và gậy chống; đế đinh; vòng bằng 
kim loại dùng để treo các vật dụng cá nhân nhỏ như chìa khoá hoặc dùng để cho cá đầu 
móc móc vào; nêm bằng kim loại dùng để đóng vào các khe hở trên vách đá dùng cho 
người leo núi móc dây vào để leo lên; sàn lặn bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại; 
đinh móc; công trình điêu khắc bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Nhựa than đá; nhựa dầu mỏ; hắc ín gỗ; khoáng vật không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng gốm, gạch và sản phẩm chịu lửa; cửa chớp chịu 
lửa và chống ám khói hoặc tấm chắn được làm từ vật liệu chính là vải nhám chịu nhiệt; 
cửa chớp chịu lửa và chống ám khói hoặc tấm chắn được làm từ vật liệu chính là vải tẩm 
silic ôxit; cửa chớp chịu lửa và chống ám khói hoặc tấm chắn được làm từ vật liệu chính 
là vải nhám chịu nhiệt được phủ nhựa; cửa chớp chịu lửa và chống ám khói hoặc tấm 
chắn được làm từ vật liệu chính là vải tẩm silic ôxit được phủ nhựa; cửa chớp dạng tấm 
được làm từ vật liệu chính là nhựa tổng hợp; cửa chớp bằng gỗ; cửa chớp bằng nhựa tổng 
hợp; cửa chớp bằng kính; vật liệu xây dựng bằng vải sơn lót; vật liệu xây dựng bằng chất 
dẻo; vật liệu xây dựng nhân tạo phi kim loại; nhựa đường và vật liệu xây dựng làm từ 
nhựa đường; vật liệu xây dựng làm từ cao su; vữa dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng 
làm từ vôi; vật liệu xây dựng làm từ vữa; lưới chống đổ đá làm bằng vải; bộ dụng cụ xây 
dựng được đúc sẵn (không bằng kim loại); tấm chắn không bằng kim loại dùng để phòng 
ngừa sụt lở đất; kính an toàn làm bằng chất dẻo; dải băng phân phi kim loại dùng để 
phân chia ranh giới các công trình dùng trong xây dựng; xi măng và sản phẩm làm từ xi 
măng; gỗ xây dựng; đá xây dựng; kính xây dựng; khoang chứa cá nhân tạo (không bằng 
kim loại); chuồng gia cầm (không bằng kim loại); buồng phun sơn (không bằng kim 
loại); khuôn dùng để tạo hình cho các sản phẩm làm từ xi măng (không bằng kim loại); 
van ống nước (không bằng kim loại hoặc chất dẻo); biển chỉ đường (không bằng kim 
loại, không phát sáng và không hoạt động cơ học); cột mốc (không bằng kim loại, không 
phát sáng); bể chứa (không bằng kim loại hoặc chất dẻo); cọc neo tàu và trụ neo tàu 
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(không bằng kim loại); hộp thư bằng công trình nề; chi tiết nối (không bằng kim loại); 
cửa trời bằng đá; nhà kính có thể vận chuyển được (không bằng kim loại) dùng cho gia 
đình; tấm bia/ tấm mộ chí (không bằng kim loại); sàn lặn (không bằng kim loại); công 
trình điêu khắc bằng đá; công trình điêu khắc bằng bê tông; công trình điêu khắc bằng 
cẩm thạch; khoáng vật (chưa gia công hoặc đã được gia công một phần) không bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ nội thất, cửa 
chớp, cửa ra vào, cửa sổ, khoá an toàn, vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng có thể vận 
chuyển được, dây cáp và dây kim loại, ống, ống dẫn, két sắt, kim loại thường, quặng; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị và dụng cụ dùng cho việc truyền dẫn điện, chuyền 
mạch điện, biến đổi điện, tích điện, điều chỉnh và kiểm tra điện; dịch vụ bán buôn và bán 
lẻ điều khiển từ xa; quản lý hồ sơ được lưu trữ trong máy tính; nhận sao tài liệu.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp và các dịch vụ khác có liên quan 
như: sơn nội thất và ngoại thất, lắp đặt đường ống, lắp đặt hệ thống sưởi hoặc lợp nhà, 
kiểm tra dự án xây dựng, cho thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng; lắp đặt thiết bị báo 
động hoả hoạn; dịch vụ xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; sửa chữa đồ gỗ; lắp đặt và 
sửa chữa các thiết bị điện; dịch vụ đóng tàu; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cửa chớp, 
cửa sổ và cửa ra vào; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng đồ nội thất; dịch vụ sửa chữa và bảo 
dưỡng nội thất và ngoại thất; sửa chữa khoá an toàn; giám sát xây dựng; lắp đặt và sửa 
chữa cửa chớp, cửa ra vào và cửa sổ. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các dịch vụ: tư vấn kiến trúc, kiến trúc, lập các bản vẽ dùng trong 
xây dựng, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế trang trí ngoại thất, thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp, ứng dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật vào việc thiết kế, xây dựng, vận hành 
máy móc và thiết bị, thực hiện các dịch vụ công cộng, thiết kế đồ hoạ, thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính, chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng văn bản 
sang dạng dữ liệu sử dụng cho các phương tiện điện tử, đồ hoạ lại các bản thiết kế sẵn 
có. 

 
 
 

(210) 4-2009-04641 (220) 17.03.2009 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoàn Thiện  
(VN) 
Số 24/580 La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa đi nhôm; cửa sổ nhôm; khung nhôm; tấm ốp nhôm; trần 

nhôm. 
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(210) 4-2009-06635 (220) 09.04.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.13.7; A5.5.22; A5.13.9; 5.13.25 
(591) Trắng, đen, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm MIRA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; màu mắt dùng để trang điểm. 

 
 
 

(210) 4-2009-07271 (220) 17.04.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.2; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) BUILDER SMART PLC.  (TH) 

905/7 Rama III Soi 51 Bangpongpang 
Yannawa Bangkok 10120 Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng nhôm, vách ngăn bằng nhôm, vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ 

thể là khung trần, khung vách ngăn, tấm trần trang trí, các loại nẹp được làm bằng nhôm, 
ốc vít bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2009-07758 (220) 23.04.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.13 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ phần quốc tế Liên 

¸   (VN) 
15-D1 Khu Đô thị mới Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nông sản; nguyên liệu thức ăn gia súc; nguyên liệu thức ăn gia cầm; 
thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm.  
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(210) 4-2009-07838 (220) 23.04.2009 
  (441) 25.07.2011 

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  
(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Kem đánh dậy bọt làm từ sữa và không làm từ sữa; bơ; bơ tạo bọt nhân tạo; 

kem  đánh dậy bọt và các chất tạo kem; kem  đánh dậy bọt nhân tạo (chất thay thế kem); 
sữa; pho mát; dầu thực vật và mỡ ăn; rau quả được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông, mứt ướt; trứng; mứt gừng; thịt và các sản phẩm làm từ thịt; cá sấy 
khô; xúp đậu đỏ; xúp thịt; đậu phụ; bột protein dùng làm phụ gia thực phẩm; sữa khuấy; 
kem phủ bánh ngọt làm từ kem đánh dậy bọt đông lạnh làm từ sữa và không làm từ sữa; 
kem lòng trắng trứng; kem lòng trắng trứng không làm từ sữa; kem lòng trắng trứng 
dùng trong các sản phẩm bánh nướng và các món ăn tráng miệng; chất xơ có thể ăn được 
dùng trong thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh nướng; bánh làm từ bột nhão; bánh quy giòn; nhân bánh; 
nhân bánh có hương vị và kem phủ trên món tráng miệng, bánh ngọt và bánh kẹo; các 
sản phẩm bánh kẹo không làm từ sữa được dùng như sản phẩm thay thế sữa và kem;  
kem phủ trên bánh ngọt và nhân bánh không làm từ sữa; bánh kẹo; món ăn tráng miệng; 
bánh mỳ; bánh quy; bánh quy dẹt nhỏ; bánh sôcôla hạnh nhân; cacao, cà phê; cà phê 
nhân tạo (chất thay thế cà phê); nhân bánh kẹo, kem phủ trên bánh ngọt  ; đá lạnh (thực 
phẩm); kem lạnh; trà; các sản phẩm bánh nướng; các chất không chứa sữa dùng để làm 
kem cho các loại bánh làm từ bột nhão, bánh ngọt, bánh bích quy, bánh kẹo và các món 
tráng miệng; bột kem dùng trong thực phẩm; sữa chua đông lạnh (bánh kẹo được làm 
lạnh) và kem lạnh có chứa sữa chua (kem lạnh là chủ yếu); các đồ trang trí trên bánh kẹo 
có thể ăn được; các sản phẩm kem lạnh có chứa đậu nành; cà phê; chè; ca cao; đường; 
gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; 
bánh làm từ bột nhão và bánh kẹo; kem lạnh; mật ong; nước mật đường; men; bột nở; 
muối ăn; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; nước đá (thực phẩm). 

 
 

(210) 4-2009-08412 (220) 29.04.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.5.21 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) 1. Nguyễn Xuân Đại  (VN) 

305 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
2. SEBASTIAN HEINEMANN  (DE) 
No. 6, Rheingold Str, 80639 Munich, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng 
điện; máy rang cà phê.  

 
Nhóm 20: Khay không bằng kim loại (khay nhựa dùng trong công nghiệp chế biến cà 
phê); hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Cái lọc cà phê không dùng điện (phin cà phê); bình pha cà phê không dùng 
điện; bộ đồ uống cà phê; cốc uống nước. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; cà phê sữa (cà phê 
là chủ yếu); cà phê chưa rang; chè (trà). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

(210) 4-2009-10978 (220) 02.06.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.5; A3.9.24; ; 26.1.1; 26.1.2; A5.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Kiên Giang  (VN) 
320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay dành cho phụ nữ; giỏ xách (túi xách) đựng đồ đi 

mua hàng; túi du lịch. 
 

Nhóm 29: Nước mắm; khô cá sặc rằn; cua biển (đã sơ chế và bảo quản); ghẹ biển (đã sơ 
chế và bảo quản); tôm khô; mực khô. 

 
Nhóm 30: Hồ tiêu (hạt tiêu); bánh làm từ trái thốt nốt; mật ong. 

 
Nhóm 33: Rượu sim. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách (xe, tàu, thuyền du lịch); hướng dẫn tham 
quan du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2009-11237 (220) 04.06.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.23; A26.11.13; 26.4.9 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 

dựng DC  (VN) 
Số 107 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế quy 

hoạch xây dựng; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế 
hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kê hệ thống cấp thoát nước và 
môi trường nước cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và công trình xử lý 
chất thải rắn; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc nội ngoại 
thất công trình; thiết kế công trình giao thông đường bộ; thiết kế công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; tư vấn lập dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu; tư vấn thâm tra dự án đầu tư, thẩm 
tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra tổng dự toán các công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2009-11813 (220) 12.06.2009 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) PEAK PULP & PAPER LIMITED   (SG) 

80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
Singapore 048624  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất 
diệt khuẩn, chất diệt côn trùng và chất diệt sinh vật ký sinh); nhựa nhân tạo ở dạng thô 
(chưa chế biến); chất dẻo ở dạng thô (chưa chế biến); phân bón; hợp chất chữa cháy; chế 
phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; 
chất dính dùng trong công nghiệp; bột giấy; bột gỗ.  

 
Nhóm 16: Tờ giấy (văn phòng phẩm); bảng bằng bột gỗ; giấy bột gỗ; các tông; vật liệu 
để đóng sách; ảnh chụp; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông 
(bút vẽ); máy chữ; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói ; bài lá; chữ in; bản in đúc 
(clisª). 

 
Nhóm 22: Dây (không phải dây nhạc cụ); dây thừng; lưới; rạp; vải bạt; vải dầu; buồm; 
bao, túi bằng vải để đóng gói hoặc để vận chuyển hoặc chứa vật liệu ở dạng bó hoặc túi 
dệt kim hoặc túi đựng thư; vật liệu để nhồi và độn (trừ cao su hoặc chất dẻo); nguyên 
liệu sợi dệt dạng thô; sợi dệt; sợi tơ dệt nhân tạo. 
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Nhóm 24: Khăn trải giường; khăn trải bàn; hàng dệt; vải; sợi tơ nhân tạo; mÒn trải 
giường; vải trải giường; khăn phủ giường; vải bông; rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo; rèm 
cửa ra vào; khăn tay bằng vải dệt; vải lanh dùng trong gia đình; vải lanh; vải lót (vải dệt); 
sợi vải không dệt; vỏ gối; tấm bọc lót để in hoa bằng vải dệt; xari (quần áo của phụ nữ 
Hin-đu); khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải bàn bằng vải dệt. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2009-11814 (220) 12.06.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13; 
A5.3.14 

(731) PEAK PULP & PAPER LIMITED   (SG) 
80 Raffles Place, #50-00 UOB Plaza 1, 
Singapore 048624  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong 

nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất 
diệt khuẩn, chất diệt côn trùng và chất diệt sinh vật ký sinh); nhựa nhân tạo ở dạng thô 
(chưa chế biến); chất dẻo ở dạng thô (chưa chế biến); phân bón; hợp chất chữa cháy; chế 
phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; 
chất dính dùng trong công nghiệp; bột giấy; bột gỗ.  

 
Nhóm 16: Tờ giấy (văn phòng phẩm); bảng bằng bột gỗ; giấy bột gỗ; các tông; vật liệu 
để đóng sách; ảnh chụp; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông 
(bút vẽ); máy chữ; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói ; bài lá; chữ in; bản in đúc 
(clisª). 

 
Nhóm 22: Dây (không phải dây nhạc cụ); dây thừng; lưới; rạp; vải bạt; vải dầu; buồm; 
bao, túi bằng vải để đóng gói hoặc để vận chuyển hoặc chứa vật liệu ở dạng bó hoặc túi 
dệt kim hoặc túi đựng thư; vật liệu để nhồi và độn (trừ cao su hoặc chất dẻo); nguyên 
liệu sợi dệt dạng thô; sợi dệt; sợi tơ dệt nhân tạo. 

 
Nhóm 24: Khăn trải giường; khăn trải bàn; hàng dệt; vải; sợi tơ nhân tạo; mÒn trải 
giường; vải trải giường; khăn phủ giường; vải bông; rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo; rèm 
cửa ra vào; khăn tay bằng vải dệt; vải lanh dùng trong gia đình; vải lanh; vải lót (vải dệt); 
sợi vải không dệt; vỏ gối; tấm bọc lót để in hoa bằng vải dệt; xari (quần áo của phụ nữ 
Hin-đu); khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải bàn bằng vải dệt. 
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(210) 4-2009-12815 (220) 24.06.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 7.3.11; A26.11.13; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Phố 
Việt  (VN) 
Số 67 đường số 1, khu đô thị mới An 
Phú, An Khánh, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; kinh doanh 

nhà; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà xưởng. 
 
 
 
 

(210) 4-2009-15458 (220) 27.07.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Kim 
Danh  (VN) 
867 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy gồm có: Vòng bi; pitong; xecmang; supap (tất cả dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ). 
 
 
 
 

(210) 4-2009-17014 (220) 13.08.2009 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Nhà và Đất  (VN) 
Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện  
Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Bản tin (ấn phẩm), báo chí.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện không nhằm mục đích thương mại, quảng cáo.  
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(210) 4-2009-21339 (220) 06.10.2009 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quý Tùng   (VN) 
19 tổ 3 phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc,  đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc; mua bán đá quý;  quảng cáo; điều tra kinh doanh thương 
mại; kiểm toán.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vu bất động sản; hoạt động ngân hàng; cho thuê văn 
phòng; môi giới chứng khoán và cổ phiếu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 

 
 

(210) 4-2009-25000 (220) 18.11.2009 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty Luật TNHH WINCO  (VN)

343 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn thuế; tư vấn kế toán; tư vấn cổ phần hóa doanh 

nghiệp; lập báo cáo thẩm định giá; tư vấn quản lý doanh nghiệp;  tư vấn đấu thầu; tư vấn 
và lập hợp đồng kinh tế; soạn thảo văn bản và hợp đồng; lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; tư vấn tín dụng; đánh giá tài chính, bảo 
hiểm, ngân hàng, định giá bất động sản; tư vấn đòi nợ và thu nợ; tư vấn ngân hàng; tư 
vấn bất động sản; định giá tài sản (bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình), đàm 
phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực đầu tư. 

 
Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; tư vấn bảo vệ môi trường; tư 
vấn giám định chuyên ngành; tư vấn giám định tiêu chuẩn chất lượng; tra cứu thông tin 
kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo yêu cầu của khách hàng; đánh giá, 
giám sát về dự án;  đàm phán và hỗ trợ đàm phán trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong 
lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch 
vụ pháp lý); đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; đăng ký mã số mã vạch; 
đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng; tư vấn lập hồ sơ dự án xin cấp giấy phép đầu tư cho các cá nhân và doanh 
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nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (tư vấn pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỗ trợ giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám định sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ hỗ trợ các biện pháp bảo vệ đối tượng sở hữu trí tuệ; điều tra và cung cấp 
thông tin về việc đăng ký và sừ dụng đối tượng sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin về tình 
trạng pháp lý liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ; đàm phán và hỗ trợ đàm phán 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; soạn thảo điều lệ các loại hình doanh nghiệp; tiến hành các 
thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp luật. 

 
 
 

(210) 4-2009-25657 (220) 26.11.2009 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Tuấn Ân  (VN) 
71 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như: cầu chì, cầu dao và đầu đấu dây các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị điện, phụ kiện lưới điện. 
 
 
 

(210) 4-2009-28156 (220) 25.12.2009 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JS & F CO., LTD.  (KR) 

309-1, Jangahn-dong, Dongdaemoon-ku, 
Seoul 130-839, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy chơi bóng rổ; giầy cao cổ; dép xăng đan; quần lửng; quần áo đi đường; 

váy ngắn; áo vét nam; quần áo trẻ em; áo may liền quần; quần gin màu xanh; quần áo 
lót; quần áo bơi liền mảnh; áo len dài tay; quần áo ngủ; áo phông; ca vat; khăn choàng 
cổ (có thể che được cả mũi và miệng); khăn quàng cổ; tất ngắn; đồ đội đầu (trang phục); 
quần áo bằng vải không thấm nước; dây đeo dùng cho trang phục; thắt lưng da (trang 
phục).  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức các buổi triển lãm dùng cho mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục; cung cấp các trang thiết bị cho nhà bảo tàng; tổ chức, điều hành việc đăng cai 
tổ chức các buổi triển lãm; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà có mái vòm; điều hành 
công viên; tổ chức các buổi triển lãm vì mục đích giáo dục; điều hành công viên vui chơi 
giải trí; điều hành vườn bách thú; cung cấp các phương tiện giải trí; dịch vụ sân gôn.  
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(210) 4-2009-28495 (220) 30.12.2009 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.11.1 
(731) MIP METRO GROUP 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG   (DE) 
Metro-Strabe 1, 40235 Dusseldorf, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang); đồ 

trang sức; đồ trang sức thời trang, bao gồm: trâm cài đầu nhỏ bằng kim loại quý, trâm 
cài đầu thời trang, ghim cài ca vát; trâm cài đầu, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, 
ngọc trai, nhẫn; huy hiệu bằng kim loại quý; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian và 
các bộ phận của chúng thuộc nhóm 14; đồng tiền kìm loại; trái tim bằng vàng hoặc bạc 
có lồng ảnh (đồ trang sức).  

 
Nhóm 18: Da và giả da và các sản phẩm bằng các vật liệu này không được xếp ở các 
nhóm khác, đặc biệt là: dây đeo súng bàng da, vỏ bọc bằng da, hộp đựng dụng cụ cắt 
móng tay, túi, dây buộc; túi du lịch và hòm to bằng da để đựng quần áo: túi xách tay; cặp 
da; hộp đựng mỹ phẩm (hộp rỗng không có mỹ phầm kèm theo); cặp dẹt bằng da để 
đựng tài liệu; túi đi biển; ví tiền bỏ túi; túi dùng cho người đi cắm trại; túi đựng tài liệu; 
túi mua hàng; hộp đựng chìa khóa (đồ da); cái ba lô; cặp sách; túi đeo vai học sinh; túi 
dùng cho thể thao; túi đựng tiền; ví tiền không làm bằng kim loại quý; va li dùng để đi 
du lịch; da động vật; da sống (chưa thuộc); bộ lông thú; cái ô; vành khung của cái «; 
lọng và gậy chống; cổ áo bằng da cho động vật; dây buộc bằng da; roi da; bộ yên cương 
cho ngựa và đồ yên cương; túi xách tay (trang phục).  

 
Nhóm 24: Khăn mùi xoa bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, bao gồm quần áo dệt, quần áo đan và quần áo kéo sợi cũng như là 
quần áo da dùng cho phụ nữ, nam giới và trẻ em, đặc biệt là: quần áo mặc ngoài, quần áo 
lót, quần áo mặc đi chơi, quần áo làm việc và quần áo thể thao; cái ca vát; khăn quàng 
cổ; găng tay (trang phục); quần áo may sẵn; nơ dùng cho trang phục; nơ con bướm dùng 
cho trang phục; bít tất dài; tất ngắn; quần chật ống; thắt lưng (trang phục); giầy, bao 
gồm; giầy thể thao, dép xăng đan, giầy đi biển, giầy cao cổ và dép lê; mũ có dây buộc 
dưới cằm; mũ có vành; mũ đội để tắm vòi hoa sen (mũ tắm); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); 
mũ trùm đầu (trang phục); mũ len che tai cho khỏi rét (trang phục).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
545 

(210) 4-2010-00892 (220) 14.01.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH xây dựng công 

nghiệp An Phú  (VN) 
153 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn; chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển năng lượng điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-02573 (220) 05.02.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
7th-12th Floors,  Column Tower No.199 
Ratchadapisek Road, Khet Klongtoey, 
Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm lát sàn, không 

bằng kim loại; tấm lợp mái, không bằng kim loại; ngói lợp mái, không bằng kim loại; 
tấm khảm dùng cho xây dựng; bê tông; bê tông dùng cho xây dựng; xi măng; đất làm 
gạch; máng nước không bằng kim loại (dưới mái nhà); ống sa thạch; ống tiêu nước 
không bằng kim loại; vôi dùng cho xây dựng; tấm xi măng; đá vôi; gạch; mái hiên, 
không bằng kim loại; lati, mÌn để lát trần nhà, không bằng kim loại; đường gờ, chỉ, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ván lợp (ván ốp) không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trợ giúp quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ 
trợ giúp quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tư vấn kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lát (lợp) tấm ốp; dịch vụ xây gạch; dịch vụ đặt các khối lắp ghép xây 
dựng; dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng nhà ở; dịch vụ xây dựng đập (ngăn 
nước); dịch vụ xây dựng cảng, bến tàu; dịch vụ xây dựng đường xá.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý bề mặt tấm lát (tấm ốp) giúp tăng độ bền và đẹp; gia công tấm 
lát (tấm ốp) theo đơn đặt hàng và theo chỉ dẫn (cho người khác); gia công ngói theo đơn 
đặt hàng (cho người khác). 
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(210) 4-2010-02856 (220) 09.02.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SANNAM  (VN) 
Tòa nhà Sannam, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; dịch vụ đóng gói và lưu giữ 

hàng hóa; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ lưu giữ thông tin, cung cấp 
thông tin về vận tải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, họp báo; dịch vụ tổ chức thể dục, thể hình 
thẩm mỹ; dịch vụ tổ chức hoạt động của các trường đua và đội đua; dịch vụ tổ chức hoạt 
động của các câu lạc bộ giải trí; trường nội trú.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà ăn uống; dịch vụ nhà an 
dưỡng cho những người cao tuổi. 

 
 

(210) 4-2010-05864 (220) 24.03.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.16; 26.13.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ASAHI TEC Việt Nam  (VN) 
Phòng 309A, tầng 3, V-Tower, số 649 
Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự.  

 
 

(210) 4-2010-05951 (220) 24.03.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.4; A24.7.13 
(731) Phạm Công Anh  (VN) 

Phòng 3, D13b, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay: dao; thìa; dĩa; vũ khí lạnh.  
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Nhóm 09: Máy vi tính; máy scan; đầu karaoke; đầu đọc đĩa VCD, DVD, MP3; máy fax; 
điện thoại; thiết bị thu hình; máy biến thế điện; bộ lưu điện; công tắc điện; ổ cắm điện.  

 
Nhóm 14: Vàng bạc; đồ trang sức bằng vàng bạc; đá quý; măng sét; kẹp cài ca vát.  

 
Nhóm 18: Đồ da, giả da; ví da; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ gia tăng trên mạng điện thoại di động và internet. 

 
 

(210) 4-2010-06011 (220) 25.03.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; 26.11.3 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh nước biển đậm, 

đỏ tươi, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoạn 
VINAMINCO  (VN) 
Tòa nhà số 1, phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; mực in  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng hoặc gia đình. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, sản phẩm khoáng 
sản; mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu tổng hợp.  

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất 
động sản; cho thuê bất động sả; mua bán chuyển nhượng bất động sản; tư vấn quản lý 
bất động sản; tư vấn đầu tư trong nước và quốc tế. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, bưu điện, sân bay, bến cảng và cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy xử lý chất thải và 
vệ sinh môi trường; phá dỡ, tháo dỡ các công trình kết cấu thép, bê tông cốt thép, các 
nhà máy công nghiệp; san lấp mặt bằng, thi công nền móng, hoàn thiện công trình xây 
dựng; đầu tư lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống tiết kiệm điện; khai thác khoáng 
sản; lắp đặt các loại biển quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng và theo 
tuyến cố định, vận tải bằng đường sông và đường biển. 

 
Nhóm 40: Tái chế và xử lý chất thải, rác thải, nước thải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. 

 
Nhóm 44: Trang trí sân, vườn, cây cảnh. 
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(210) 4-2010-06219 (220) 29.03.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.25 
(731) BENESSE CORPORATION  (JP) 

3-7-17, Minamigata Okayama-shi, 
Okayama, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tinh; thẻ nhận dạng từ tính; đĩa CD-ROM; xuất bản phẩm điện tử có 

thể tải xuống được; miếng đệm lót con chuột máy vi tính; túi và hộp đựng máy vi tính; 
nhạc chuông cho điện thoại di động có thể tải xuống được; nhật ký điện tử; máy fax; cái 
cân; dụng cụ đo; dây đeo điện thoại di động; bao đựng điện thoại di động; thiết bị chơi 
trò chơi được lắp để sử dụng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; đĩa compăc (hình-
tiếng); máy chụp ảnh; dụng cụ trắc địa; đồ đạc đặc biệt dùng cho phòng thí nghiệm; kính 
viễn vọng; phích cắm, ổ cắm và công tắc (vật nối điện); kính bảo hộ dùng trong thể thao; 
chuông (thiết bị báo động); hộp đựng kính mắt; kính đeo mắt; kính râm; bộ nạp pin; 
phim hoạt hình; kính phim dương bản (nhiếp ảnh); đĩa DVD, đĩa CD-ROM và đĩa viđêô 
(hình-tiếng); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; bộ chỉ báo nhiệt độ; cân đĩa; bàn là dùng điện; 
máy chụp ảnh kỹ thuật số; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 
quay đĩa DVD; máy ghi đĩa DVD; tai nghe; chương trình máy tính có thể tải xuống 
được; mạch điện và đĩa CD-ROM đã được ghi chương trình dùng cho máy chơi trò chơi 
cầm tay với màn hiển thị tinh thể lỏng; tệp âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 16: Giấy; giấy sao chụp (đồ dùng văn phòng); quần tã trẻ em bằng giấy và xenlulô 
dùng một lần; mẫu cắt để cắt quần áo; anbom; sổ ghi chép; phiếu, thẻ; bưu thiếp; thiếp 
chúc mừng; lịch; vở bài tập; bức tượng nhỏ bằng giấy; áp phích quảng cáo; xuất bản 
phẩm in; truyện tranh; tạp chí (định kỳ); tranh ảnh; hình in bóc được (đề can); khung 
ảnh; giấy bao gói; hộp bằng bìa cứng (dùng để đóng gói công nghiệp); máy gọt bút chì 
dùng điện hoặc không dùng điện; bìa (đồ dùng văn phòng); tẩy bằng cao su; đồ dùng văn 
phòng, trừ đồ gỗ; văn phòng phẩm; bao đựng dụng cụ viết (đồ dùng văn phòng); đá mực 
(dụng cụ chứa mực); con dấu; mực dấu; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); bút máy; chất 
dính (keo dán) dùng cho văn phòng hoặc gia đình; thước kẻ vuông; bảng màu của hoạ sĩ; 
đồ dùng giảng dạy (ngoại trừ máy móc); đất sét để làm mô hình; tờ nhạc bướm (sheet 
music); tập sách bài hát; catalô; sổ nhật ký; sách mỏng; sổ ghi nhớ bỏ túi; tập giấy viết; 
phong bì (văn phòng phẩm); bút chì màu; con dấu (đồ dùng văn phòng); vật dụng dùng 
để đánh dấu trang sách; giấy lót cho giấy viết thư; thước (dùng trong văn phòng); ống 
cắm bút chì; hộp bút; thước đo góc (dùng trong văn phòng); kẹp giấy; khăn lau tay vệ 
sinh bằng giấy; khăn tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; ấn phẩm in. 

 
Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm; cặp sách học sinh; hòm du lịch; địu dùng để 
mang trẻ em; ba lô; ví đựng tiền, túi xách tay dành cho phụ nữ; túi mua hàng; túi xách 
tay; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; tấm phủ giường bằng da; 
dây dải bằng da; lông thú; ô; ba toong; quần áo cho vật nuôi làm cảnh; ví đựng danh 
thiếp; ví đựng vé xe tháng. 
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Nhóm 20: Cái đệm; đệm trải sàn kiểu Nhật Bản; gối; cái đệm giường; biển đề tên (ở cửa) 
không làm bằng kim loại; quạt dùng cho cá nhân không dùng điện; giường nhỏ cho vật 
nuôi trong nhà; tủ có nhiều ngăn kéo; bàn viết; ghế ngồi; gương soi gắn cố định; mành 
cửa sổ làm bằng các thanh gỗ mảnh; ghế dùng trong nhà tắm. 

 
Nhóm 21: Cái tô; lọ; đĩa; cốc; đồ trang trí bằng sứ; bình đựng nước uống; bộ đồ uống trà; 
cốc để uống; giá để xà phòng và hộp đựng xà phòng; lược; bàn chải; bàn chải đánh răng; 
chỉ làm sạch răng; hộp đựng mỹ phẩm và đồ trang điểm; bình cách nhiệt; thùng ướp lạnh 
có thể mang đi được; túi đẳng nhiệt; giá để bọt biển để tắm; kính thô hoặc bán thành 
phẩm ngoại trừ kính xây dựng; chậu ăn cho vật nuôi trong nhà; bẫy côn trùng; bình; ấm 
đun nước (không dùng điện); bình đựng nước cho người đi du lịch; phích đựng; đũa; hộp 
đựng đũa; tấm ván (thớt) để cắt dùng trong nhà bếp; chày không dùng điện; dụng cụ lau 
chùi; đồ đựng để giặt, rửa; tấm bàn để là; cái xô dùng trong phòng tắm; bàn chải cho vật 
nuôi trong nhà; bộ đồ ăn bằng thuỷ tinh, bình bằng thuỷ tinh, đồ bằng đất nung, đồ sứ 
không xếp ở các nhóm khác. 

 
Nhóm 24: Khăn lau bằng vải; khăn lau bằng vải bông kiểu Nhật Bản; khăn tay bỏ túi 
bằng vải; vải bọc kiểu nhật bản; khăn phủ giường bằng vải; mÒn bông; vỏ bọc đệm và vỏ 
bọc mÒn bông (bằng vải lanh); áo gối; chăn; khăn lau bát đĩa bằng vải dùng để lau khô; 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo dệt kim cộc tay; quần lót; quần áo cho trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo); quần áo bơi, quần áo mưa; trang phục dùng trên sân khấu; dép dùng khi tắm; 
giầy; mũ; bít tất ngắn và bít tất dài; găng tay và găng tay hở ngón (quần áo); khăn rằn, 
khăn tay lớn in hoa sặc sỡ; dải đeo (quần, tất); mặt nạ dùng khi ngủ; quần áo ngủ; áo 
choàng ngoài; quần áo lót; áo kimônô; dải lưng thêu cho áo kimônô; áo kimônô mùa hè 
kiểu nhật bản; thường phục mặc hè kiểu nhật bản; tạp dề (quần áo); khăn choàng vai; 
khăn quàng cổ; bít tất kiểu nhật bản; quần tã bằng vải dệt; ca vát; bao tay lớn (quần áo); 
mũ che tai (quần áo); guốc gỗ kiểu nhật bản; dép kiểu Nhật Bản.  

 
Nhóm 28: Trò chơi không dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; thiết bị dùng cho 
trò chơi không dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; đồ chơi; búp bê; mẫu thu nhỏ 
của xe cộ; bóng để chơi; máy để luyện tập thể dục; bể bơi (đồ chơi); miếng đệm nhồi 
bảo hộ (bộ phận của quần áo thể thao); kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng sinh); đồ trang 
trí cho cây nôel, trừ những đồ chiếu sáng và đồ ngọt; đồ câu cá; đồ chơi cho vật nuôi 
trong nhà; bài lá (quân bài để chơi); thiết bị để làm ảo thuật; vợt bắt côn trùng.  

 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bánh mì; bánh kẹo ăn liền các loại; mì ăn 
liền. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống trên cơ sở nước sữa (là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); nước ép rau (đồ uống). 

 
Nhóm 41: Phân phát trực tuyến âm thanh, hình ảnh và/hoặc hình ảnh động cho điện 
thoại di động hoặc máy tính; sản xuất phim; sản xuất phim trên đĩa DVD; xuất bản sách 
và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống 
được; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ giáo dục giảng 
dạy; trường mẫu giáo; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); cho thuê phim chiếu bóng; 
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giải trí truyền hình; ghi băng viđêô; phát hành phim điện ảnh; dịch vụ giải trí tiêu khiển; 
cung cấp thông tin về giải trí; lớp học sử dụng sách, bài tập gửi qua bưu điện; dạy kèm 
tại trường luyện thi; giảng dạy ngôn ngữ; sắp xếp, tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch 
vụ hình ảnh kỹ thuật số; sắp xếp, tổ chức các buổi chiếu phim, buổi trình diễn, kịch hoặc 
buổi biểu diễn âm nhạc; cho thuê đĩa hoặc băng từ đã thu thanh; cho thuê băng từ đã ghi 
hình; dịch vụ phiên dịch; dịch vụ dịch thuật. 

 
 
 

(210) 4-2010-07556 (220) 13.04.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thảo Điền  (VN) 
Lô 297-298 Võ Giới Sơn, thành phố 
Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 16: Túi ni lông.  
 

Nhóm 21: Chai nhựa. 
 

Nhóm 31: Các loại cây xanh đô thị, cây cảnh và cỏ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sơn và bột trét, vật liệu xây dựng, nhựa đường, cao su, gạo, 
môi giới thương mại, sắt thép đã qua sử dụng, phân bón, đá vôi, túi ni lông, chai nhựa, 
các loại cây xanh đô thị, cây cảnh và cỏ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình thủy điện, dịch vụ sơn.  

 
Nhóm 44: Trồng và phát triển rừng.  

 
 
 

(210) 4-2010-10720 (220) 19.05.2010 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Việt May  (VN) 
Lô A3.1 Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hoà Châu, 
huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá. 
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(210) 4-2010-10889 (220) 20.05.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Đàm Xuân 

Trường   (VN) 
Số 10, tổ 30 (đối diện chợ Xanh), phường 
Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng kim khí điện máy (bao gồm khoá cửa, bản lề, máy 

công cụ, két an toàn), đồ điện tử (bao gồm thiết bị ghi truyền tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, ti vi, đầu đĩa, dàn âm thanh, loa, âm ly, tai nghe), đồ điện lạnh (bao gồm điều hoà 
không khí, tủ lạnh), đồ điện gia dụng (bao gồm máy giặt, máy sấy quần áo, bếp điện, 
quạt tích điện, máy phát điện, nồi cơm điện, lò nướng điện, lò vi sóng, thiết bị hút mùi, 
máy hút bụi, quạt điện, bàn là, máy xay sinh tố), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi, 
dụng cụ thể thao, xe gắn máy-ô tô và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, quần áo và giày 
dép, hàng trang trí nội thất (bao gồm bàn ghế gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ), mỹ phẩm, văn phòng 
phẩm, lương thực - thực phẩm (bao gồm thịt, hải sản, trái cây và rau củ, bơ, sữa, bánh 
mỳ, gia vị), rượu-bia-nước giải khát, hàng gia dụng (bao gồm bộ nồi niêu xoong chảo 
nhà bếp, chậu, bàn chải, đồ chứa dùng cho gia đình, thảm chùi chân, cây lau nhà, đồ 
gốm, giá để xà phòng); đại lý mua bán-ký gửi hàng hóa, cụ thể là: hàng kim khí điện 
máy (bao gồm khoá cửa, bản lề, máy công cụ, két an toàn), đồ điện tử (bao gồm thiết bị 
ghi truyền tái tạo âm thanh và hình ảnh, ti vi, đầu đĩa, dàn âm thanh, loa, âm ly, tai 
nghe), đồ điện lạnh (bao gồm điều hoà không khí, tủ lạnh), đồ điện gia dụng (bao gồm 
máy giặt, máy sấy quần áo, bếp điện, quạt tích điện, máy phát điện, nồi cơm điện, lò 
nướng điện, lò vi sóng, thiết bị hút mùi, máy hút bụi, quạt điện, bàn là, máy xay sinh tố), 
máy vi tính và các thiết bị ngoại vi, dụng cụ thể thao, xe gắn máy-ô tô và phụ tùng xe, 
vật liệu xây dựng, quần áo và giày dép, hàng trang trí nội thất (bao gồm bàn ghế gỗ, ghế 
gỗ, tủ gỗ), mỹ phẩm, văn phòng phẩm, lương thực - thực phẩm (bao gồm thịt, hải sản, 
trái cây và rau củ, bơ, sữa, bánh mỳ, gia vị), rượu-bia-nước giải khát, hàng gia dụng (bao 
gồm bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, chậu, bàn chải, đồ chứa dùng cho gia đình, thảm 
chùi chân, cây lau nhà, đồ gốm, giá để xà phòng); kinh doanh siêu thị, cụ thể là mua 
bán: hàng kim khí điện máy (bao gồm khoá cửa, bản lề, máy công cụ, két an toàn), đồ 
điện tử (bao gồm thiết bị ghi truyền tái tạo âm thanh và hình ảnh, ti vi, đầu đĩa, dàn âm 
thanh, loa, âm ly, tai nghe), đồ điện lạnh (bao gồm điều hoà không khí, tủ lạnh), đồ điện 
gia dụng (bao gồm máy giặt, máy sấy quần áo, bếp điện, quạt tích điện, máy phát điện, 
nồi cơm điện, lò nướng điện, lò vi sóng, thiết bị hút mùi, máy hút bụi, quạt điện, bàn là, 
máy xay sinh tố), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi, dụng cụ thể thao, xe gắn máy-ô tô 
và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, quần áo và giày dép, hàng trang trí nội thất (bao gồm 
bàn ghế gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ), mỹ phẩm, văn phòng phẩm, lương thực - thực phẩm (bao 
gồm thịt, hải sản, trái cây và rau củ, bơ, sữa, bánh mỳ, gia vị), rượu-bia-nước giải khát, 
hàng gia dụng (bao gồm bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, chậu, bàn chải, đồ chứa dùng 
cho gia đình, thảm chùi chân, cây lau nhà, đồ gốm, giá để xà phòng).  
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(210) 4-2010-11108 (220) 24.05.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 1.13.1; 15.7.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Đồng Nai  
(VN) 
Số 75A, Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy: đồ điện tử (tivi LCD, đầu đĩa, máy cát-sét, 

bộ khuyếch đại âm thanh, bộ thu phát tín hiệu), đồ điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ 
lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy lọc không khí, máy lọc nước) và các thiết bị 
gia dụng khác (máy ép trái cây, quạt, bàn ủi, máy sấy tóc, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi 
sóng, bình (ấm) siêu tốc, máy hút bụi, máy xay sinh tố đa năng), điện thoại các loại, đồ 
trang sức (vàng, bạc, đá quý), thực phẩm công nghệ (bia, đường, sữa, thuốc lá điếu nội 
địa), vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (đèn pha lê, bàn ghế, kệ, tủ, thiết bị vệ sinh 
bằng sứ hoặc inox), xe ô tô, xe gắn máy hai bánh và phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy các 
loại, xe cơ giới, xe chuyên dụng, xăng, dầu, nhớt, cám gạo, cám lúa mì, bột cá, bã đậu, 
nông sản các loại, lương thực, thực phẩm; đại lý mua bán ký gửi các đồ vật quí giá 
(vàng, bạc, đá quý); dịch vụ quảng cáo thương mại, dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; 
quản lý kinh doanh chợ. 

 
Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng chợ; dịch vụ cầm đồ; cho thuê tài chính, nhà cửa, mặt 
bằng. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì, bảo hành hàng kim khí điện máy, đồ điện tử, đồ điện lạnh 
và các thiết bị điện gia dụng khác, điện thoại các loại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ, đường sông theo hợp đồng; bốc dỡ 
hàng hoá; đại lý vận tải, môi giới vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa, đường bộ bằng xe 
chuyên dụng; đại lý vé tàu hoả, máy bay; cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến nông sản và thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức 
ăn thuỷ sản. 

 
Nhóm 41: Giáo dục dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống cung cấp bởi nhà hàng. 

 
Nhóm 44: Trồng cây công nghiệp, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả; chăn nuôi 
gia súc, gia cầm; nuôi trồng thuỷ sản; dịch vụ hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi (cụ thể là coi 
sóc vườn ươm, diệt động vật có hại trong nông nghiệp, diệt cỏ dại, rải phân bón và các 
hoá chất khác dùng trong nông nghiệp). 
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(210) 4-2010-11416 (220) 27.05.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.2; 1.13.1 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; mỡ ăn; bơ thực vật; mỡ cho vào bánh để tạo xốp (shortening); bơ lỏng 

thực vật; hỗn hợp dầu thực vật; các loại dầu thực vật đã được hyđrô hóa; quả hạch được 
chế biến; hạt điều chế biến; lạc chế biến; bơ lạc; trái cây được bảo quản; nho khô; trái 
cây đóng hộp; sa lát; khoai tây chiên;  nấm được bảo quản; đậu phụ (tàu hũ); đậu đã 
được bảo quản; albumin dùng cho thực phẩm; trứng; sữa; đồ uống làm từ sữa (với sữa là 
chủ yếu); sản phẩm sữa; pho mát; sữa chua; sò hến tôm cua (không còn sống); thực 
phẩm làm từ cá; thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thịt thú săn; chiết xuất của thịt; 
các loại canh nấu sẵn; nước quả nấu đông; mứt quả (mứt ướt); nước quả làm từ cây nam 
việt quất; nước thịt đông dùng cho thực phẩm; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô, và 
nấu chín; hành tây đã được bảo quản; cá mòi (không còn sống); cà chua nghiền nhuyễn 
và cavia (trứng cá muối).  

 
Nhóm 30: Bột mỳ; các loại bánh bích quy; bánh mỳ; bánh ngọt; đường phèn thực phẩm; 
bánh kẹo; bột nướng bánh; kem ăn (kem lạnh); các chế phẩm ngũ cốc; bánh nướng; các 
loại mì; sô-cô-la; ca cao; đồ uống chế biến trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống chế biến 
trên cơ sở cà phê; chè; đường; gạo; bột cọ sagu; sản phẩm tinh bột dùng cho thực phẩm; 
mật ong; men thực phẩm; bột nở; muối để nấu ăn; tương hạt cải (mù tạc); giấm; gia vị; 
dầu giấm trộn xà lách; nước xốt (đồ gia vị); mì chính; gia vị; hương thơm cho thực phẩm 
(trừ hương ete và hương tinh dầu); chất thơm (đồ gia vị) không phải là tinh dầu; đá lạnh 
có thể ăn được; mì sợi ăn liền; các gia vị được làm từ dược thảo được bảo quản.  

 
 

(210) 4-2010-11823 (220) 01.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật BUENO  
(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - Giai 
Đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; các vật dụng nhỏ làm bằng sắt như: viên bi bằng 
thép, móc sắt, tay nắm cửa bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng kim 
loại dùng cho đai truyền máy, các biến động dùng trong máy; ống dẫn và ống bằng kim 
loại. 
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(210) 4-2010-12532 (220) 10.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời 

nhạt, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Thái Ngọc Phát  (VN) 
48 (trệt trước) Phùng Hưng, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn in lụa bằng gỗ hoặc bằng kim loại (bàn dùng để in lụa thao tác thủ công); 

giá kệ để phơi bản in lụa. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ và vật tư in lụa như: khung in lụa, khung nhôm, cán cọ bằng 
nhôm, cán cọ bằng gỗ, cao su gạt mực, bàn chụp bản lụa, giá phơi, kệ phơi, bản lề bàn 
in, bàn in lụa, ben hơi dùng kéo căng khung in lụa, kềm căng lụa, máng nhôm lên keo, 
ray nhôm bản in lụa, dao khuấy mực, bột nổi in trên giấy, keo chụp bản lụa, mực in lụa, 
dung môi, dung môi chậm khô, hoá chất tẩy bản lụa, keo dán khung nhôm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-12735 (220) 14.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Đỏ, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Tây Giang Cao Bằng  (VN) 
Xóm Khuổi Hân, xã Ngũ Lão, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao Bằng  

 
(511)   Nhóm 01: Kim loại thổ; Dioxid mangan. 
 

Nhóm 02: Litac; chì oxit; Minium; chì. 
 

Nhóm 06: Quặng kim loại; Mangan (hóa); kẽm. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý; vàng thô; vàng dát. 
 

Nhóm 37: Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; Xây dựng. 
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(210) 4-2010-12736 (220) 14.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) BEST DRIVEN LIMITED   (HK) 

30th Floor, New world Tower, 16-18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị khách sạn và kinh doanh; 

thông tin thương mại và chỉ dẫn thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh;  nghiên cứu thị 
trường; quản lý kinh doanh khách sạn và căn hộ có phục vụ; quản lý kinh doanh khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch và căn hộ có phục vụ; tổ chức triển lãm và hội chợ 
thương mại cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; công bố ra công 
chúng, quảng cáo, xúc tiến; nghiên cứu và tư vấn kinh doanh; biên tập; cung cấp, lưu trữ 
thông tin, truy xuất thông tin thương mại và kinh doanh; quảng cáo trên đài phát thanh 
và dịch vụ thương mại phát thanh; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình và dịch vụ thương 
mại truyền hình; sản xuất, chuẩn bị và trình bày thông báo quảng cáo, phân tích và 
nghiên cứu thị trường; soạn thảo tài liệu quảng cáo sử dụng trên các trang web; dịch vụ 
thông tin, quảng cáo và xúc tiến cho mục đích kinh doanh thực hiện trực tuyến từ một cơ 
sở dữ liệu trên máy tính hoặc qua các trang web trên Internet; biên tập và hệ thống hoá 
các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thư tín; cho thuê không gian quảng cáo; 
cho thuê dụng cụ quảng cáo, dịch vụ bán lẻ thực phẩm đóng hộp, nước giải khát, các sản 
phẩm tắm gội và làm đẹp, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và phụ kiện quần áo, 
phim, hàng dệt may, đồ da, các sản phẩm từ hoa; mua bán sản phẩm hoá học dùng cho 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa chấy, chế 
phẩm dùng để tôi,ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, thuốc màu, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy tráng và 
các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu,mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công 
nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng 
dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, dược phẩm, các 
chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vất liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng 
và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại 
thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, đồ sắt và các loại đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loạ, ống dẫn và 
ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm 
khác, quặng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay, máy ấp 
trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn 
(không phải súng), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng 
cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
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ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị dập lửa, 
thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh, 
xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không, hoặc dưới nước, súng, đạn  dược và 
đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, và các hàng hoá làm 
từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ  và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, 
giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm 
khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sỹ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng cho văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(không kể máy móc dùng cho mục đích nay), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clíê), cao su, nhựa peca, gôm, amiang, 
mi ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; 
bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách 
ly, ống mềm (không bằng kim loại), da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và 
không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, 
«, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng 
phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim 
loại vận chuyển được, đài kỷ niệm (không bằng kim loại), đồ đạc trong nhà, gương, 
khung ảnh, sản phẩm (không xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e lau, sậy, cói, liễu, 
sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biên, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 
lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, 
sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ 
tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải 
nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác), vật liệu để đệm 
(lót) và nhồi (trừ cao su và chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi và chỉ dùng để dệt, vải 
và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, tấm thảm, thảm trải sàn, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn 
và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ 
chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, 
thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, làm lạnh, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước 
mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, 
sản phẩm và hạt cây nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống và rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm;  dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm 35. 
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(210) 4-2010-12737 (220) 14.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.8 
(731) BEST DRIVEN LIMITED    (HK) 

30th Floor, New world Tower, 16-18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị khách sạn và kinh doanh; 

thông tin thương mại và chỉ dẫn thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh;  nghiên cứu thị 
trường; quản lý kinh doanh khách sạn và căn hộ có phục vụ; quản lý kinh doanh khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch và căn hộ có phục vụ; tổ chức triển lãm và hội chợ 
thương mại cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; công bố ra công 
chúng, quảng cáo, xúc tiến; nghiên cứu và tư vấn kinh doanh; biên tập; cung cấp, lưu trữ 
thông tin, truy xuất thông tin thương mại và kinh doanh; quảng cáo trên đài phát thanh 
và dịch vụ thương mại phát thanh; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình và dịch vụ thương 
mại truyền hình; sản xuất, chuẩn bị và trình bày thông báo quảng cáo, phân tích và 
nghiên cứu thị trường; soạn thảo tài liệu quảng cáo sử dụng trên các trang web; dịch vụ 
thông tin, quảng cáo và xúc tiến cho mục đích kinh doanh thực hiện trực tuyến từ một cơ 
sở dữ liệu trên máy tính hoặc qua các trang web trên Internet; biên tập và hệ thống hoá 
các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thư tín; cho thuê không gian quảng cáo; 
cho thuê dụng cụ quảng cáo, dịch vụ bán lẻ thực phẩm đóng hộp, nước giải khát, các sản 
phẩm tắm gội và làm đẹp, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và phụ kiện quần áo, 
phim, hàng dệt may, đồ da, các sản phẩm từ hoa; mua bán sản phẩm hoá học dùng cho 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi,ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, thuốc màu, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy tráng và 
các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu,mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công 
nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng 
dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, dược phẩm, các 
chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vất liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng 
và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại 
thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, đồ sắt và các loại đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loạ, ống dẫn và 
ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm 
khác, quặng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay, máy ấp 
trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn 
(không phải súng), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng 
cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
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ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị dập lửa, 
thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh, 
xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không, hoặc dưới nước, súng, đạn  dược và 
đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, và các hàng hoá làm 
từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ  và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, 
giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm 
khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sỹ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng cho văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(không kể máy móc dùng cho mục đích nay), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clise), cao su, nhựa peca, gôm, amiang, 
mi ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; 
bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách 
ly, ống mềm (không bằng kim loại), da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và 
không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, 
«, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng 
phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim 
loại vận chuyển được, đài kỷ niệm (không bằng kim loại), đồ đạc trong nhà, gương, 
khung ảnh, sản phẩm (không xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e lau, sậy, cói, liễu, 
sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biên, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 
lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, 
sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ 
tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải 
nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác), vật liệu để đệm 
(lót) và nhồi (trừ cao su và chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi và chỉ dùng để dệt, vải 
và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, tấm thảm, thảm trải sàn, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn 
và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ 
chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, 
thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, làm lạnh, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước 
mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, 
sản phẩm và hạt cảu nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống và rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm;  dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm 35. 
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Nhóm 36: Thuê và cho thuê bất động sản, hãng bất động sản, quản lý bất động sản; đầu 
tư phát triển bất động sản; định giá bất động sản; thẩm định và quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư bất động sản; cho thuê văn phòng và căn hộ; dịch vụ tài chính; 
quản lý tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ định giá tài chính, đánh giá tài chính; cho 
vay cầm cố chứng khoán; bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ thống kê bảo hiểm; môi 
giới bảo hiểm; quản lý quỹ viện trợ, dịch vụ tiết kiệm ngân hàng, dịch vụ ngân hàng; đầu 
tư vốn; mua lại các khoản nợ; dịch vụ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ bảo lãnh; bảo 
lãnh lưu kho hải quan, sắp xếp việc thuê và thuê mua để tài trợ vốn cho các chứng khoán 
nợ tuần hoàn, môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; 
ngân hàng cho vay thế chấp; tổ chức quyên góp; sắp xếp, cung cấp và tài trợ các khoản 
cho vay và cho vay quay vòng, dịch vụ đổi tiền; dịch vụ gửi két an toàn; cho thuê tủ két; 
dịch vụ ngân hàng hối đoái tài chính; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; 
tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng có nhà nghỉ; nhà trọ du lịch, căn hộ có 
phục vụ và dịch vụ nhà hàng; dịch vụ cho thuê nhà khách và chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt 
phòng khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà trọ; căn hộ có phục vụ và nhà hàng; 
dịch vụ quán rượu và quán đồ uống pha bằng rượu mạnh với nước hoa quả; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán kem; dịch vụ quán rượu có 
phục vụ bữa ăn nhẹ; dịch vụ quán cà phê; sắp xếp và tổ chức tiệc, cung cấp các trang 
thiết bị cho hội nghị và triển lãm (không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh); tất cả 
thuộc nhóm 43. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; quản trị khách sạn và kinh doanh; 

thông tin thương mại và chỉ dẫn thương mại; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh;  nghiên cứu thị 
trường; quản lý kinh doanh khách sạn và căn hộ có phục vụ; quản lý kinh doanh khách 
sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch và căn hộ có phục vụ; tổ chức triển lãm và hội chợ 
thương mại cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; công bố ra công 
chúng, quảng cáo, xúc tiến; nghiên cứu và tư vấn kinh doanh; biên tập; cung cấp, lưu trữ 
thông tin, truy xuất thông tin thương mại và kinh doanh; quảng cáo trên đài phát thanh 
và dịch vụ thương mại phát thanh; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình và dịch vụ thương 
mại truyền hình; sản xuất, chuẩn bị và trình bày thông báo quảng cáo, phân tích và 
nghiên cứu thị trường; soạn thảo tài liệu quảng cáo sử dụng trên các trang web; dịch vụ 
thông tin, quảng cáo và xúc tiến cho mục đích kinh doanh thực hiện trực tuyến từ một cơ 
sở dữ liệu trên máy tính hoặc qua các trang web trên Internet; biên tập và hệ thống hoá 
các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thư tín; cho thuê không gian quảng cáo; 
cho thuê dụng cụ quảng cáo, dịch vụ bán lẻ thực phẩm đóng hộp, nước giải khát, các sản 
phẩm tắm gội và làm đẹp, ấn phẩm và văn phòng phẩm, quần áo và phụ kiện quần áo, 
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phim, hàng dệt may, đồ da, các sản phẩm từ hoa; mua bán sản phẩm hoá học dùng cho 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa chấy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, vecni, thuốc màu, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy tráng và 
các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu,mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công 
nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng 
dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, dược phẩm, các 
chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vất liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng 
và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại 
thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, đồ sắt và các loại đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loạ, ống dẫn và 
ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm 
khác, quặng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay, máy ấp 
trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn 
(không phải súng), dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng 
cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị dập lửa, 
thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả, dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh, 
xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không, hoặc dưới nước, súng, đạn  dược và 
đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, và các hàng hoá làm 
từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ  và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, 
giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm 
khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sỹ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng cho văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(không kể máy móc dùng cho mục đích nay), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa peca, gôm, amiang, 
mi ca và các sản phẩm làm từ các loaij vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; 
bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách 
ly, ống mềm (không bằng kim loại), da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và 
không được xếp ở các nhóm khác, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, 
«, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống;cứng 
phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim 
loại vận chuyển được, đài kỷ niệm (không bằng kim loại), đồ đạc trong nhà, gương, 
khung ảnh, sản phẩm (không xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e lau, sậy, cói, liễu, 
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sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biên, thế phẩm của các vật 
liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 
lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, 
sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ 
tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải 
nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác), vật liệu để đệm 
(lót) và nhồi (trừ cao su và chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi và chỉ dùng để dệt, vải 
và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, tấm thảm, thảm trải sàn, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn 
và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ 
chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, 
thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, làm lạnh, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước 
mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước sốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, 
sản phẩm và hạt cây nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống và rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm;  dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 36: Thuê và cho thuê bất động sản, hãng bất động sản, quản lý bất động sản; phát 
triển bất động sản; định giá bất động sản; thẩm định và quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; đầu tư bất động sản; cho thuê văn phòng và căn hộ; dịch vụ tài chính; quản 
lý tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ định giá tài chính, đánh giá tài chính; cho vay 
cầm cố chứng khoán; bảo hiểm; hợp đồng bảo hiếm; dịch vụ thống kê bảo hiểm; môi 
giới bảo hiểm; quản lý quỹ viện trợ, dịch vụ tiết kiệm ngân hàng, dịch vụ ngân hàng; đầu 
tư vốn; mua lại các khoản nợ; dịch vụ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ bảo lãnh; bảo 
lãnh lưu kho hải quan, sắp xếp việc thuê và thuê mua để tài trợ vốn cho các chứng khoán 
nợ tuần hoàn, môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; 
ngân hàng cho vay thế chấp; tổ chức quyên góp; sắp xếp, cung cấp và tài trợ các khoản 
cho vay và cho vay quay vòng, dịch vụ đổi tiền; dịch vụ gửi két an toàn; cho thuê tủ két; 
dịch vụ ngân hàng hối đoái tài chính; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; 
tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng có nhà nghỉ; nhà trọ du lịch, căn hộ có 
phục vụ và dịch vụ nhà hàng; dịch vụ cho thuê nhà khách và chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt 
phòng khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà trọ; căn hộ có phục vụ và nhà hàng; 
dịch vụ quán rượu và quán đồ uống pha bằng rượu mạnh với nước hoa quả; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống; dịch vụ quán kem; dịch vụ quán rượu có phục vụ bữa ăn nhẹ; dịch 
vụ quán cà phê; sắp xếp và tổ chức tiệc, cung cấp các trang thiết bị cho hội nghị và triển 
lãm; tất cả thuộc nhóm 43. 
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(210) 4-2010-13023 (220) 01.08.2008 
(641) 4-2008-16546 (441) 25.07.2011 

  
(731) BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
8300 Maryland Avenue, St. Louis, 
Missouri 63105, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo vai; túi du lịch; cặp đựng tài liệu; túi xách; hộp đựng chìa khóa bằng 

da hoặc giả da; ví da; ví đựng không làm bằng kim loại quý; túi xách học sinh; túi đựng 
giầy, túi đựng đồ đi mua sắm; túi đựng dùng cho người đi săn; dây da, ô, túi xách đi chợ, 
túi.  

 
Nhóm 25: áo sơ mi, áo phông, áo len dài tay, áo gilê, áo cánh, quần áo mặc ngoài 
(không bao gồm quần áo bên trong hoặc đồ thể thao), vỏ bọc mũi giầy thể thao, quần thể 
thao, quần áo bơi, váy dài, váy ngắn, áo bò, quần bò, quần soóc, quần lót (không bao 
gồm quần thể thao và quần lót mặc bên trong), quần áo ngủ, quần lót, váy lót dài, quần 
lót của phụ nữ, coóc xê ngoài, áo may ô, yếm (trang phục), đồ lót bó sát cơ thể, cà vạt, 
nơ cài cổ, dây lưng dùng cho trang phục quần áo, dây đeo quần, tất ngắn, tất dài, mũ, 
giầy thể thao, giầy (không phải giầy thể thao), khăn choàng cổ của phụ nữ, khăn choàng, 
găng tay (trang phục), dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đi chân.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ và phân phối các sản phẩm liên quan tới 
đồ đi chân; dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đội đầu, thắt lưng, mỹ phẩm, xà 
phòng, kem đánh răng, đồ nữ trang, các phụ kiện dùng cho tóc, ví và túi xách tay.  

 
 

(210) 4-2010-13024 (220) 01.08.2008 
(641) 4-2008-16547 (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25; A5.5.20 
(731) BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
8300 Maryland Avenue, St. Louis, 
Missouri 63105, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo vai; túi du lịch; cặp đựng tài liệu; túi xách; hộp đựng chìa khóa bằng 

da hoặc giả da, ví da, ví đựng không làm bằng kim loại quý; túi xách học sinh; túi đựng 
giầy, túi đựng đồ đi mua sắm; túi đựng dùng cho người đi săn; dây da, ô, túi xách đi chợ, 
túi.  

 
Nhóm 25: áo sơ mi, áo phông, áo len dài tay, áo gilê, áo cánh, quần áo mặc ngoài 
(không bao gồm quần áo bên trong hoặc đồ thể thao), vỏ bọc mũi giầy thể thao, quần thể 
thao, quần áo bơi, váy dài, váy ngắn, áo bò, quần bò, quần soóc, quần lót (không bao 
gồm quần thể thao và quần lót mặc bên trong), quần áo ngủ, quần lót, váy lót dài, quần 
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lót của phụ nữ, coóc xê ngoài, áo may ô, yếm (trang phục), đồ lót bó sát cơ thể, cà vạt, 
nơ cài cổ, dây lưng dùng cho trang phục quần áo, dây đeo quần, tất ngắn, tất dài, mũ, 
giầy thể thao, giầy (không phải giầy thể thao), khăn choàng cổ của phụ nữ, khăn choàng, 
găng tay (trang phục), dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đi chân.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng, bán buôn, bán lẻ và phân phối các sản phẩm liên quan tới 
đồ đi chân; dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đội đầu, thắt lưng, mỹ phẩm, xà 
phòng, kem đánh răng, đồ nữ trang, các phụ kiện dùng cho tóc, ví và túi xách tay.  

 
 

(210) 4-2010-13044 (220) 17.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(731) CONAIR CORPORATION  (US) 
One Cummings Point Road, Stamford, 
Connecticut, 06902 U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy dùng trong nhà bếp chạy 

bằng điện, cụ thể là máy chế biến thức ăn, máy ép rau quả, máy cắt bánh mỳ, máy làm 
bơ, máy tách kem/sữa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ nấu nướng dùng điện; đồ dùng nấu ăn dùng điện.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; đồ đựng dùng trong 
gia đình, bàn xát/cái nạo (đồ dùng gia đình), cái kẹp túi đựng (đồ dùng gia đình). 

 
 

(210) 4-2010-13713 (220) 25.06.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 3.3.1; 3.3.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hạnh Doanh   (VN) 
U12 đường số 2C, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali. 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ bằng gỗ; bàn, ghế bằng kim loại.  
 

Nhóm 21: Chậu hoa bằng gỗ; giá phơi quần áo treo tường ngoài trời bằng kim loại. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2010-14392 (220) 06.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CKC  (VN) 
Số nhà 083, tổ 4, phường Sông Hiến, thị 
xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

 
(511)   Nhóm 01: Kim loại thổ; dioxid mangan.  
 

Nhóm 02: Litac; chì oxit; minium.  
 

Nhóm 06: Quặng kim loại; mangan (hoá); kẽm.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý; vàng thô; vàng dát.  
 

Nhóm 37: Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; dịch vụ xây dựng.   
 
 
 
 

(210) 4-2010-15422 (220) 20.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ViNam  (VN) 
Số 10 ngõ 183, Hoàng Văn Thái, 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; mua bán ô tô, xe 

máy, hàng thủ công mỹ nghệ; xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình điện năng; xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu 
công nghiệp, khu đô thị; xây dựng các nhà máy xi măng; xây dựng các công trình công 
nghiệp, giao thông thuỷ lợi; xây dựng các công trình dân dụng; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách.  

 
Nhóm 41: Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí.  

 
Nhóm 44: Trồng rừng, khai thác rừng, chăm sóc rừng.  
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(210) 4-2010-15424 (220) 20.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Hồng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, xanh lá cây, tím, đen, nâu, vàng, 
đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus   (VN) 
Số 54, đường Tây Hồ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng cho muc đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.   
 
 

(210) 4-2010-15425 (220) 20.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.7.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh lá cây, vàng, ghi, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phẩn dược - công 
nghệ sinh học Biofocus   (VN) 
Số 54, đường Tây Hồ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.   
 
 

(210) 4-2010-15908 (220) 27.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 1.5.1; 1.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAFE Đức Tín  
(VN) 
Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Bán buôn cà phê; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh như: cà 
phê bột, cà phê hoà tan.   
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(210) 4-2010-16141 (220) 29.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH điện tử Phúc 

Lộc   (VN) 
54 đường 3A, lô M, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy: máy công nghiệp gồm máy may, máy cắt; 

mua bán hàng điện tử: máy thu hình (ti vi), loa, máy vi tính, đầu máy đọc đĩa kỹ thuật 
số, máy xay sinh tố; mua bán hàng điện lạnh: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, 
máy điều hoà không khí; mua bán hàng viễn thông; mua bán hàng may mặc, hàng may 
sẵn; mua bán hàng nhựa gia dụng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán lương thực 
thực phẩm, đồ uống các loại; mua bán máy móc nông và công nghiệp; mua bán xe các 
loại; mua bán quà lưu niệm. 

 
 

(210) 4-2010-16250 (220) 30.07.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.7.17 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh lá cây, xám. 
(731) FRASERS CENTREPOINT LIMITED  

(SG) 
#21-00 Alexandra Point, 438 Alexandra 
Road, Singapore 0511  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá thuế, thuế tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ và thuế nhập khẩu, tất cả 

dịch vụ đều liên quan đến bất động sản, tài sản bất động sản, đất đai và/hoặc nhà ở; 
chuẩn bị báo cáo cho những dịch vụ nói trên; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn cho 
những dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ cho thuê và hợp đồng 
cho thuê bất động sản và nhà đất; dịch vụ kinh doanh căn hộ, tòa nhà cao tầng, dãy 
phòng, nhà ở và bất động sản khác; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý danh mục vốn 
đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; quản lý, tư vấn mở rộng, định giá và quản 
lý và phối hợp dự án, tất cả liên quan đến bất động sản; quản lý bất động sản (quản lý tòa 
nhà); dịch vụ đầu tư tài chính; đầu tư tài sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động 
sản; quản lý tài sản; phân tích và đánh giá tài chính; định giá tài chính; dịch vụ huy động 
tài chính; dịch vụ đầu tư bất động sản; tất cả thuộc nhóm 36.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ 
ở tạm thời như là nhà ở, khách sạn và phòng; dịch vụ phòng ở khách sạn; cung cấp 
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phòng đủ tiện nghi ở khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời, nhà trọ (khách sạn); cung cấp 
những tiện nghi cho các buổi hội nghị, hội thảo, triển lãm (trừ máy móc thiết bị âm 
thanh và hình ảnh); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ nhà hàng ăn uống); 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, phục vụ ăn uống và đặt tiệc; nhà hàng ăn, quầy bán rượu, 
quán rượu nhỏ; quán ăn; dịch vụ quán cà phê; quán bán các đồ ăn nhẹ; tiệm cà phê; dịch 
vụ phòng trà và cà phê; dịch vụ cung cấp (thực phẩm, đồ uống) ở các hộp đêm; dịch vụ 
khách sạn cung cấp giấy viết, văn phòng phẩm, bưu thiếp và những cuốn sách nhỏ đưa 
thông tin quảng cáo nhằm phục vụ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm; dịch vụ phòng 
chơi ở khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khách sạn trực tuyến từ cơ sở 
dữ liệu máy tính hoặc qua mạng; cung cấp thông tin việc chuẩn bị thực phẩm và đồ uống 
và dịch vụ phục vụ trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua mạng; cung cấp thông 
tin về các nhà hàng và quán bar trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua mạng, tất 
cả đều thuộc nhóm 43. 

 
 

(210) 4-2010-16435 (220) 03.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC.    (US)

469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543-5297, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; kem đánh răng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 
 
(210) 

 
4-2010-16437 

 
(220) 

 
03.08.2010 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) Công ty TNHH hóa chất Song 

Toàn  (VN) 
95 Gò Công, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất thực phẩm; phân bón; chất ngọt nhân tạo; chất hút ẩm; chất phụ gia 

thực phẩm (hoá chất) 
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất; hương liệu thực phẩm; phân bón; chất ngọt nhân tạo; chất 
hút ẩm; chất phụ gia thực phẩm. 
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(210) 4-2010-16487 (220) 04.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm định an 
toàn và tư vấn xây dựng Việt 
Nam   (VN) 
47 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn giám sát xây dựng; lắp đặt thiết bị cơ điện công trình; lắp đặt thiết bị 

công nghệ, dây chuyền sản xuất; giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; cho thuê máy xây dựng. 

 
Nhóm 40: Xử lý môi trường: xử lý nước thải, xử lý và tiêu huỷ rác thải.  

 
 

(210) 4-2010-16741 (220) 09.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Chính  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, xã Danh Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tuyển dụng nguồn nhân lực; tư vấn trong tổ chức điều hành và 

kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật), văn phòng tuyển dụng lao động, hãng 
xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo nhân sự; dịch vụ đào tạo trong 
lĩnh vực tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đào tạo thương mại điện tử; dịch vụ đào 
tạo kỹ năng viết và giao tiếp trong kinh doanh, dịch vụ dịch thuật. 

 
 

(210) 4-2010-16958 (220) 11.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH hoá chất Song 

Toàn  (VN) 
95 Gò Công, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất thực phẩm; phân bón; chất ngọt nhân tạo; chất hút ẩm; chất phụ gia 

thực phẩm (hoá chất). 
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Nhóm 35: Mua bán  hóa chất, hương liệu thực phẩm; phân bón; nông lâm thủy hải sản; 
thực phẩm; hóa mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-17763 (220) 20.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Asia Song Production (Asia 
Song Production Ltd.)   (VN) 
Số 352, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ trang sức thời trang, đồ trang sức đặt làm.  
 

Nhóm 24: Vải dệt và các sản phẩm làm bằng vải dệt không bao gồm trong nhóm khác, 
cụ thể là khăn trải giường, chăn mÒn, vỏ gối; vải dệt dùng cho mục đích gia đình, tấm vải 
phủ giường và bàn.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ văn phòng cũng 
như là dịch vụ được đưa ra bởi sự thiết lập mối quan hệ trên cơ sở thực hiện các cuộc tiếp 
xúc với công chúng, các buổi công bố hoặc thông báo qua các phương tiện truyền thông 
và liên quan đến tất cả các loại hàng hoá hoặc dịch vụ thuộc nhóm này, cụ thể là dịch vụ 
trưng bày hàng loạt hàng hoá có thể cho khách hàng dễ dàng xem và mua, những dịch vụ 
trên có thể được cung cấp trong các cửa hàng bán sỉ và bán lẻ, thông qua ca ta lô đặt 
hàng qua thư hoặc qua các phương tiện điện tử, chẳng hạn như, thông qua trang web 
hoặc các chương trình mua sắm trên truyền hình, vì lợi ích của người khác.  

 
 

(210) 4-2010-17902 (220) 24.08.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.3.5; 24.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Việt  (VN) 
Toà nhà VTP, lô D, lầu 08, số 08 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thiết kế quảng cáo, đại lý môi giới kinh doanh, tư vấn  quản lý, tổ 

chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường. 
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch, điều hành chuyến du lịch. 
 

Nhóm 40: In ấn. 
 
 

(210) 4-2010-18448 (220) 01.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 19.7.25; 19.9.1; 
26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đất nung 

(540) 

  

(731) Hội nghề Gốm mỹ nghệ xuất 
khẩu Vĩnh Long  (VN) 
388 ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm mỹ nghệ. 

 
 

(210) 4-2010-18567 (220) 06.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.5.2; 3.9.1; 21.3.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) MARUKYU CO., LTD.   (JP) 

2-4-1, Akahori, Okegawa-Shi, Saitama-
Ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Mồi câu nhân tạo ở dạng bột, dạng mảnh vỡ, dạng chất lỏng hoặc ở dạng hình 

khối; mồi nhử câu cá (mồi giả); mồi câu nhân tạo; dây câu; lưỡi câu; bộ đồ câu cá; hộp 
đựng đồ đi câu; cần câu; hộp đựng cần câu; ống cuộn dây câu; phao câu cá; giỏ đựng 
mồi câu nhân tạo (đi kèm với mồi câu nhân tạo); xô đựng cá khi câu được (bộ đồ câu 
cá); hộp đựng mồi câu nhân tạo (đi kèm với mồi câu nhân tạo); lưới câu; vật dụng đỡ dây 
câu; đĩa đựng mồi câu (bộ đồ câu cá); bát đựng mồi câu (bộ đồ câu cá); chén đựng mồi 
câu (bộ đồ câu cá); chì câu; môi múc cá (bộ đồ câu cá). 

 
 

(210) 4-2010-18798 (220) 08.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Thông  (VN) 
228/30 quốc lộ 1A, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng  văn phòng. 
 
 

(210) 4-2010-18811 (220) 08.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.3.13 
(731) BOLGARLI INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
2F., No. 168, Sec. 2, Minsheng E. Rd., 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Nhà vệ sinh; bồn tắm; chậu tiểu nam (thiết bị vệ sinh); vòi nước; vòi tắm hoa 

sen; thiết bị và hệ thống vệ sinh; chậu tiểu nữ điện tử.  
 
 

(210) 4-2010-18896 (220) 09.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.T.E  (VN) 
79, Núi Thành, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình không bằng kim loại; nắp 

cống; không bằng kim loại; cầu thang; không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp (không 
bằng kim loại); tấm lát mỏng; không bằng kim loại.       

 
 

(210) 4-2010-19100 (220) 11.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Đông  (VN) 
Số 23 ngách 71 ngõ 178 Tây Sơn, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; 

giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo; mục báo quảng cáo; các biện pháp 
đẩy mạnh bán hàng là hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm các hoạt động như: tổ 
chức sự kiện (tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, tháng khuyến mại, quảng cáo cho 
sản phẩm mới), quảng bá sản phẩm, dịch vụ của khách hàng trên các phương tiện truyền 
thông. 
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Nhóm 41: Thu thập, chọn lọc tin tức trên các lĩnh vực như đời sống, kinh tế, văn hoá, xã 
hội, thể thao, giải trí từ các nguồn tin hợp pháp và xuất bản lại trên website. 

 
 

(210) 4-2010-19864 (220) 21.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
và xuất nhập khẩu VI KY  (VN) 
Lô 8, đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (màng mỏng bằng nhựa để bao gói).  
 

Nhóm 35: Mua bán bao bì nhựa.  
 
 

(210) 4-2010-20238 (220) 27.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Phong Lan 

Xanh  (VN) 
Tổ 3, thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2010-20294 (220) 28.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 
Số nhà 291, đường Nguyễn Khang, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ: bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
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Nhóm 41: Dịch vụ: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hóa. 

 
 

(210) 4-2010-20312 (220) 28.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, ghi, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC truyền 
thông Trực tuyến - VTC 
Online   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ VI. LêNin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 16: ảnh chụp; tranh ảnh; chân dung, ảnh; lịch; thiếp chúc mừng; sổ tay; truyện 

tranh; hộp bút; bưu thiếp; vở viết hoặc vẽ; tập (sách) bài hát; phong bì (văn phòng 
phẩm); áp phích quảng cáo; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); bút (đồ dùng văn 
phòng); biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng giấy hoặc bìa cứng.   

 
Nhóm 35: Quan hệ công chúng; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.   

 
Nhóm 41: Trại tập luyện (thể thao); cung cấp các thiết bị dùng cho thể thao (không phải 
mua bán); tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức 
triển lãm văn hóa hoặc giáo dục.   

 
 

(210) 4-2010-20403 (220) 28.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, đen, 

vàng nhạt, vàng đậm, ghi, vàng cam 
(731) Công ty chế biến thực phẩm 

Việt ấn (TNHH)   (VN) 
844 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị (dạng khô và dạng lỏng); bột ngũ vị hương; bột nghệ; bột hạt điều; bột 

ngò (gia vị); bột vị (gia vị).  
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(210) 4-2010-20540 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Phan  
(VN) 
454 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng (dùng cho 

mục đích y tế); thuốc đông y. 
 
 
 

(210) 4-2010-21120 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.1 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại A.R.D  (VN) 
06 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để trang trí nội thất; gỗ dán; gỗ bán thành 

phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2010-21579 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.    (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hiệu bánh, mứt, kẹo; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ; quán giải khát; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng phục vụ đồ ăn 
uống tại các nhà ga hoặc nhà chờ ở sân bay; căng tin; cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2010-21674 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.7; A25.7.6 
(591) Xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

truyền thông tuổi trẻ Việt 
Nam  (VN) 
P202 - nhà C19, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy tính, phần mềm máy tính, phụ kiện máy tính, trang 

thiết bị điện tử, viễn thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản trị doanh nghiệp; 
dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ môi giới 
và xúc tiến bán hàng (cho người khác); dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: lương 
thực thực phẩm, đồ dệt may, đồ nội thất, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, máy 
móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, đồ chơi, mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-21681 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SIAM 
BROTHER Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Anna, khu công nghiệp phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (ở dạng thô); phân bón, chế phẩm hóa học để bảo quản thức 

ăn, chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn; vécni; chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); sản phẩm dùng để bảo 
quản gỗ.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); nhiên liệu. 

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay, máy nông nghiệp.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn.  

 
Nhóm 22: Dây bện bằng sợi dệt tự nhiên hoặc nhân tạo; dây thừng; lưới; nguyên liệu dệt 
sợi thô.  

 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
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Nhóm 30: Đồ gia vị, nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách).  
 

Nhóm 31: Hạt dùng làm thức ăn cho súc vật; hạt ngũ cốc chưa gia công; rau tươi; quả 
tươi; hạt giống dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng vườn hoa và công viên.  

 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; xử lý rác thải, cặn bã (chế biến).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ diệt động vật có hại trong 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ rải phân bón và các hóa chất khác 
dùng cho nông nghiệp (trên không hoặc trên mặt đất); dịch vụ nuôi súc vật; thiết kế, tạo 
dáng; dịch vụ coi sóc vườn ươm cây.   

 
 

(210) 4-2010-21682 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SIAM 
BROTHERS Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Anna, khu công nghiệp phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (ở đạng thô); phân bón; chế phẩm hóa học để bảo quản thức 

ăn; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vécni; chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); sản phẩm dùng để 
bảo quản gỗ.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); nhiên liệu.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy nông nghiệp.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn.  

 
Nhóm 22: Dây bện bằng sợi dệt tự nhiên hoặc nhân tạo; dây thừng; lưới; nguyên liệu dệt 
sợi thô.  

 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.   

 
Nhóm 30: Đồ gia vị; nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách).  
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Nhóm 31: Hạt dùng làm thức ăn cho súc vật; hạt ngũ cốc chưa gia công; rau tươi; quả 
tươi; hạt giống dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng vườn hoa và công viên. 

 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; xử lý rác thải, cặn bã (chế biến).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ diệt động vật có hại trong 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ rải phân bón và các hóa chất khác 
dùng cho nông nghiệp (trên không hoặc trên mặt đất); dịch vụ nuôi súc vật; thiết kế, tạo 
dáng; dịch vụ coi sóc vườn ươm cây.  

 
 

(210) 4-2010-21779 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A25.7.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần Hoá Phẩm 

Bình An   (VN) 
84T/2 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp, hóa chất cơ bản (oxit kẽm ZnO).  
 

Nhóm 35: Buôn bán hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).  
 
 

(210) 4-2010-22069 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
mạng Đa Kết Nối  (VN) 
348/12/6 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối điện, tủ phân phối mạng máy tính; máy tính, thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính.  
 

Nhóm 20: Tủ không chuyên dụng trong ngành điện (tủ có các thanh đỡ giống như kệ để 
đựng các thiết bị điện, thiết bị mạng máy tính); tủ có khóa.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm: tủ điện, tủ mạng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
578 

(210) 4-2010-22330 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh tím than, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DELOITTE Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ thương mại điện 

tử; dịch vụ thông tin thương mại; dich vụ tỗ chức hội trợ triển lãm nhằm mục đích 
thương mại.  

 
 

(210) 4-2010-22331 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh tím than, xanh 
(731) Công ty TNHH DELOITTE Việt 

Nam    (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện pháp lý giải quyết các tranh chấp 

kinh tế, thương mại và dân dự; dịch vụ tham gia tố tụng trong các tranh chấp kinh tế, 
thương mại và dân sự. 

 
 

(210) 4-2010-22332 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh tím than, xanh 
(731) Công ty TNHH DELOITTE Việt 

Nam     (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 42: Phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư 

vấn, nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn tổng thầu trong xây dựng các công trình giao 
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thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp; giám định chất 
lượng, kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn của tài sản hoặc hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2010-22333 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh tím than, xanh 
(731) Công ty TNHH DELOITTE Việt 

Nam    (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; 

môi giới hàng hải; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. 
 
 

(210) 4-2010-22380 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) WEATHERFORD/LAMB, INC.   (US) 

515 Post Oak Blvd, Houston, TX 77027, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dạng hoá cục dùng để phục hồi giếng đóng cặn; chất tạo bọt lưỡng 

tính sử dụng trong công nghiệp khoan và dầu mỏ; hợp chất làm giảm ma sát sử dụng 
trong các lỗ khoan trong suốt hoạt động khoan giếng dầu; lớp phân cách nhũ tương sử 
dụng các đặc tính khử nhũ tương và khử muối dùng cho dầu thô nhẹ đến dầu thô rất 
nặng; hợp chất làm sạch iôn kim loại và sunfua hydrogen, tác nhân phân tán dầu lửa; hóa 
chất dùng để hút ẩm và diệt khuẩn dạng viên sử dụng trong công nghiệp khoan và dầu 
mỏ (hóa chất dùng trong công nghiệp); chất lưu dùng trong trao đổi nhiệt (tác nhân hóa 
học dùng trong quá trình trao đổi nhiệt); chất lưu động dạng nhũ tương dùng để khoan; 
chất khử bọt tại chỗ; chất lưu động dùng để khoan giếng; chất lưu động dùng để làm 
sạch ống; hóa chất làm sạch ống khói bằng axít, chất làm sạch bằng axit  dùng trong 
công nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất; chất làm sạch bằng axit dùng trong việc 
loại bỏ dầu mỡ trong quá trình hoạt động sản xuất; polyme có thể tan được trong nước sử 
dụng trong công nghiệp khoan và dầu mỏ, silicat nhôm có dạng rỗng dạng hạt vi cầu; 
chất ức chế điểm chảy; hyđrocacbon dạng gel (hóa chất dùng trong công nghiệp); bọt 
tích hợp, và sắt alkyl aminxitrat dùng trong các dịch vụ dầu và khí; chất bôi trơn, chất 
hoà tan, chất nhũ hoá, chất gắn kín, chất hoạt tính bề mặt cation, chất khử bọt trong xi 
măng; chất ăn mòn; chất ức chế kết tinh và cáu cặn được sử dụng trong dịch vụ dầu và 
khí; hoá chất dùng để giảm bớt độ nhớt của phụ gia dung dịch khoan; axít dạng hạt, axít 
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dạng lỏng, chất phân tán đất sét, bioaxít, chất phân tán biocaustic, chất phân tán 
nonionic, chất làm tăng clo và hoạt tính bề mặt dùng để loại bỏ cáu cặn và khoáng thể, 
và sự tích tụ và dùng để hoà tan và phân tán chất polyphốtpho và hợp chất hữu cơ; hoá 
chất dùng trong quá trình khoan giếng. 

 
Nhóm 06: Lưới chắn băng kim loại dùng trong công nghiệp, lưới chắn giếng bằng kim 
loại, tấm chắn lưới bằng kim loại và ống kim bằng kim loại dùng trong công nghiệp, 
nông nghiệp, đô thị, môi trường, khai thác mỏ, lọc nước bề mặt, và dầu và khí; tấm chắn 
kiến trúc (trang trí) bằng kim loại dùng cho lớp phủ sàn, lớp phủ cột, bộ chia tường, lớp 
phủ tường, kết cấu thông gió và trang trí.  

 
Nhóm 07: Dụng cụ khoan (bộ phận của máy) sử dụng trong công nghiệp dầu và khí, cụ 
thể là mũi khoan điện dùng trong khoan giếng dầu, mũi khoan mở rộng dùng cho khoan 
giếng dầu, đế cột ống chống, dụng cụ giảm mômen xoắn, đế mũi doa, dụng cụ khoan 
giếng dầu, mỏ cắt; thiết bị ghép nối có thể tháo được không dùng cho xe cộ mặt đất, bộ 
ghép dùng cho ống khoan, động cơ lệch tâm thủy lực không dùng cho xe cộ mặt đất, van 
kiểm tra (bộ phận của máy), thiết bị định hướng dùng cho dụng cụ khoan, thiết bị ngắt 
thủy lực; dụng cụ điều ổ cầu (bộ phận của máy) và định hướng khoan, bộ giảm chấn (bộ 
phận của máy), thiết bị tách (bộ phận của máy), máy gia tốc nạp khí được sử dụng kết 
hợp với bộ phận dầu để tạo ra lực nén chặt; máy chạy bằng điện dùng để lau sạch các 
loại bề mặt khác nhau nhờ sử dụng áp lực nước; dụng cụ khoan giếng dầu (bộ phận của 
máy), cụ thể là, cái kẹp xích, chìa vặn xoay ống khoan được vận hành bằng điện; bơm 
phun chất hóa học và bộ phận của chúng, píttông bơm bùn, và thiết bị điều khiển bơm có 
máy phát điện dùng cho thiết bị mỏ dầu; thiết bị điều khiển ống đứng có đầu kẹp bàn 
quay và mặt sàn lắp ghép hoạt động bằng điện; thiết bị trám xi măng mỏ dầu, cụ thể là 
thiết bị định tâm dùng cho ống đứng và ống, giỏ xi măng, thiết bị nạo, thiết bị làm sạch 
lỗ giếng khoan, và vòng hãm; phao dùng cho mỏ dầu, cụ thể là, đế phao, đệm phao, đế 
dẫn, bích khoá miếng chèn, tấm chân khoá ngược và bích bắt tấm chắn, và dụng trám xi 
măng sàn; đầu trám xi măng mỏ dầu; ống khoan và dụng cụ bảo vệ ống chống; dây điều 
khiển và thiết bị bảo vệ cần hút; thiết bị làm sạch ren có thể mang đi được dùng để làm 
sạch mối ghép ren của đường ống mỏ dầu, bao gồm bộ cụm dấu động chạy bằng điện, 
hộc chứa bàn chải và bình chứa dung môi hòa tan của chúng; thiết bị sản xuất dầu mỏ, 
cụ thể là thiết bị khử nước đầu giếng và nhà máy, thiết bị xử lý thẳng đứng, hệ thống sản 
xuất bao gồm thiết bị tách và bộ gia nhiệt, bẫy cát, thiết bị tách không đường nước, và hệ 
thống cạo bao gồm bộ cạo và nắp khoan; thiết bị hoàn thiện giếng dầu, cụ thể là, máy 
lấp, thiết bị điều khiển dòng, van dưới mặt nước, và ống lồng trượt; miếng lót thiết bị nối 
ống bao, ống lót ống bao, và lưới chắn giếng; ống mở rộng, dụng cụ khoan giếng gồm 
lưới chắn cát, miếng vá ống lót, và ống lót mở rộng giá treo ống lót (tất cả đều là máy 
móc hoặc bộ phận của máy); cái giá treo ống lót ống bao; thiết bị dẫn động đầu giếng; 
đầu điều khiển quay; thiết bị chống phun trào dầu; động cơ và tuốc bin dùng để khoan lỗ 
khoan xuống; mối nối ray giếng dầu, thiết bị cắt và phân phối nước, cụ thể là máy đập 
nhỏ, dụng cụ đập và khoan rung; hệ hống phục hồi chất lỏng, cụ thể là bơm lỗ lỗ khoan 
xuống cùng với thiết bị dẫn động bề mặt, bơm phun, bơm thủy lực, và động cơ với bơm 
chạy điện; cần cẩu và bộ phận của chúng dùng cho công nghiệp hàng hải và xa bờ; dụng 
cụ bảo vệ ống khoan bằng chất dẻo; dụng cụ lắp đặt dùng cho thiết bị bảo vệ ống khoan, 
dây điều khiển và thiết bị bảo vệ cần hút, khớp nối cho thiết bị làm ổn định, bộ cạo dùng 
cho cầu khoan, bộ cạo cho cần dẫn động, thiết bị làm sạch ren có thể mang đi, được 
dùng để làm sạch mối ghép ren dùng để của đường ống mỏ dầu, bao gồm cụm động 
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chạy bằng điện, hộc chứa bàn chải và bình chứa dung môi hòa tan của chúng; thiết bị 
vận hành đường ống, cụ thể là, bộ cân bằng mối nối đơn và đầu xoay tự bịt kín; dụng cụ 
dùng cho mối nối ray, cụ thể là dao cắt nhiều dải thủy lực, thiết bị cán, máy cán thép 
hình, máy lấp cán nghiền và phục hồi. 

 
Nhóm 09: Thiết bị hồng ngoại đo nhát cắt và cỡ hạt nước; thiết bị kiểm tra ống và lỗ rò, 
thiết bị sợi quang học dùng để khai thác khí và dầu, khoan và hoạt động khai thác bao 
gồm cáp sợi quang, bộ nối sợi quang, lade phản hồi, thiết bị bảo vệ khớp nối, mỏ cặp đo 
ứng suất, lưới và bộ lọc sợi Bragg; hệ thống sợi quang bao gồm đầu dò và áp kế dùng để 
hiệu chỉnh và giám sát sợi quang; thiết bị đo chiều dài bước sóng quang học, chất lỏng, 
lưu lượng, tín hiệu địa chấn và nhiệt độ; bộ cảm biến sợi quang; thiết bị kiểm tra áp lực 
mỏ dầu dùng để kiểm tra đường ống, ngăn ngừa phun trào, đầu giếng, cần Chrismats, 
ống góp, ống bơm dầu, và bể chứa áp lực khác; thiết bị khai thác dầu mỏ, cụ thể là bể 
chứa áp lực, bộ kiểm tra giếng, bộ phân tách định lượng; van xả áp lực tự động đầu giếng 
khoan. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc, đầu phun bộ lọc và bộ lọc dùng để lọc nước và cát dùng trong 
công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, xử lý thực phẩm, làm sạch, xử lý khoáng chất, phân 
tách chất lỏng và đất khối, môi trường, khí và dầu.      

 
Nhóm 35: Dịch vụ thuê nhân công tạm thời, cụ thể là cung cấp đội công nhân chuyên về 
ống chống dầu mỏ để lắp đặt và phá vỡ chuỗi đường ống và đường ống chống.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, xử lý, lắp đặt và vận hành thiết bị giếng dầu và khí cho 
người khác; sửa chữa máy làm sạch dòng chảy nước có áp lực lớn; dịch vụ lắp đặt và lắp 
sẵn thiết bị hoàn thiện lỗ khoan, dịch vụ phục hồi ống để vận hành giếng dầu và khí; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy và khuôn đúc các bộ phận cho người khác; dịch vụ 
khoan định hướng cho người khác; dịch vụ khoan cân bằng bên dưới cho người khác; 
cung cấp dịch vụ khoan truyền tải đường ống và dây cáp điện cho người khác; dịch vụ 
cung cấp dịch vụ kéo căng bu lông trong mỏ dầu cho các mối nối bu lông, cụ thể là lắp 
đặt thiết bị ngăn ngừa phun trào, ống đứng, miệng giếng, hệ thống thu gom, tubin, máy 
ép, và bộ trao đổi nhiệt; dịch vụ cho thuê thiết bị giếng dầu và khí và thiết bị lỗ khoan 
xuống; dịch vụ cho thuê máy làm sạch dòng chảy nước có áp lực cao; dịch vụ kéo căng 
bu lông mỏ dầu dùng cho bộ nối bu lông, cụ thể là ngăn ngừa phun trào, ống đứng, 
miệng giếng, hệ thống thu gom, tu bin, máy ép và bộ trao đổi nhiệt; dịch vụ xây dựng 
giếng, hiện trường giếng, và phương tiện sản xuất liên quan tới việc sử dụng tấm chắn 
công nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, làm sạch, xử lý khoáng chất, nông 
nghiệp, kiến trúc, đô thị, môi trường, dầu và khí.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công hệ thống thiết bị dùng cho miệng lỗ khoan theo đặc điểm kỹ 
thuật và đơn đặt hàng cho người khác; dịch vụ gia công thiết bị đỡ cố định dùng cho 
giếng và công trường khoan giếng theo đặc điểm kỹ thuật và đơn đặt hàng cho người 
khác liên quan tới việc sử dụng tấm chắn công nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, 
làm sạch, xử lý khoáng chất, nông nghiệp, kiến trúc, đô thị, môi trường, dầu và khí.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra áp lực đường ống mỏ dầu; dịch vụ phân tích thiết bị nối 
đường ống mỏ dầu; dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào việc trám xi măng mỏ 
dầu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học của khách hàng cho các công ty cung cấp thiết 
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bị công nghiệp và mỏ dầu cho người khác; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học và thiết 
kế cho người khác liên quan tới tấm chắn công nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, 
làm sạch, xử lý khoáng chất, nông nghiệp, kiến trúc, đô thị, môi trường, thiết bị tách đất 
khối tảng và chất lỏng, và dầu và khí và ứng dụng nước bề mặt.  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng internet; dịch vụ ngân hàng dành cho việc thanh toán hóa 

đơn qua điện thoại; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng và dịch vụ bảo 
hiểm; dịch vụ ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản, tài chính, 
bảo hiểm, cổ phiếu, vàng, giấy tờ ghi nhận điều kiện giao dịch giữa ngân hàng và khách 
hàng, giấy tờ xác nhận việc hoàn tất giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng; dịch vụ 
bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ thống kê bảo hiểm, 
dịch vụ kinh doanh tài chính; dịch vụ đổi tiền; đại lý bất động sản; định giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ định giá và đánh giá thẩm định 
tài chính đối với tài sản; dịch vụ mua lại/tiếp quản và quản lý tài sản công ty, cụ thể là 
bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, đất đai và văn phòng; dịch vụ 
cho thuê tài sản cụ thể là cho thuê đất đai, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, cho thuê 
nông trại, cho thuê bất động sản; dịch vụ quản trị hoạt động kinh doanh tài chính; dịch 
vụ nhận ủy thác trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, cổ phần, bất động sản, đầu tư; dịch vụ 
gây quỹ từ thiện; quản lý vốn chung; dịch vụ lập vốn chung; dịch vụ quản lý tiền mặt, 
dịch vụ bao thanh toán; dịch vụ chiết khấu hóa đơn; dịch vụ phân phát tiền mặt; dịch vụ 
cho vay; dịch vụ cầm cố; dịch vụ môi giới cầm cố, dịch vụ bảo đảm tiền cho vay; dịch vụ 
bảo lãnh trái phiếu; dịch vụ tín dụng; tài trợ hợp đồng thuê mua; tài trợ thuê mua, dịch vụ 
thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ chi tiêu; dịch vụ thẻ rút tiền mặt; dịch vụ thẻ séc bảo đảm; dịch 
vụ thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ (thanh toán) ghi nợ; dịch vụ đăng ký thẻ tín dụng, thẻ 
chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ bảo đảm séc, thẻ (thanh toán) ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài 
chính, thẻ mua hàng; dịch vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ xây dựng cơ chế khuyến 
khích khách hàng dùng thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ (thanh toán) ghi 
nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính, thẻ mua hàng; cho thuê các thiết bị xử lý thẻ tài chính 
và các dữ liệu liên quan đến thẻ tài chính; xử lý dữ liệu liên quan đến giao dịch bằng thẻ 
và giao dịch bằng các phương thức thanh toán khác; dịch vụ cung cấp tài chính, đổi tiền 
và chuyển tiền; dịch vụ quầy đổi tiền, dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ ngân hàng thương 
mại và ngân hàng đầu tư; dịch vụ đầu tư và tiết kiệm; dịch vụ quản lý đầu tư về ngân 
hàng, tài chính, tiền tệ, bảo hiểm và bất động sản; môi giới trái phiếu, chứng khoán và 
hợp đồng tương lai, dịch vụ tạo lập thị trường cho cổ phiếu của công ty; dịch vụ đánh giá 
chứng khoán, dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu; dịch vụ cho vay chứng khoán; dịch 
vụ nhờ thu cổ tức; dịch vụ nhờ thu các khoản thanh toán; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm 
hàng hải; dịch vụ đầu tư tín thác; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ môi giới chứng khoán, 
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dịch vụ lập kế hoạch quản lý phần vốn góp cá nhân; dịch vụ tư vấn tài chính và cho vay 
liên quan đến thuế; dịch vụ cố vấn kế hoạch tài chính và đầu tư; dịch vụ quản lý tài chính 
và đầu tư; dịch vụ nghiên cứu tài chính; dịch vụ quỹ lương hưu; cung cấp thông tin tài 
chính; dịch vụ chuyển giao cổ phiếu qua mạng điện tử; dịch vụ bảo quản quản lý và định 
giá vốn đầu tư, dịch vụ đại lý ký quỹ; dịch vụ lưu ký chứng khoán; dịch vụ giữ két sắt, 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn về các vấn đề ngân hàng, tài chính, tiền tệ, 
bảo hiểm và bất động sản.  

 
 

(210) 4-2010-23674 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa 

son lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, hộp đựng (đồ dùng) cho mỹ phẩm (hộp 
rỗng), đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình, đồ chứa 
bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia đình. 

 
 

(210) 4-2010-23678 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.3.5; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

   

(731) Tổng công ty cổ phần thương 
mại Xây Dựng  (VN) 
Số 201, đường Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm (hoá học) dùng để tẩy trắng các chất hữu cơ; hoá chất dùng trong 

công nghiệp.  
 

Nhóm 06: Kim loại thường và các hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
cấu kiện gồm mái và tường di chuyển được bằng kim loại; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, 
thùng, bể chứa, nồi hơi; quặng kim loại.  

 
Nhóm 12: Thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy.  

 
Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện gồm mái và tường di 
chuyển được phi kim loại. 
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Nhóm 35: Buôn bán nguyên liệu, phương tiện, thiết bị máy móc các loại; buôn bán vật tư 
nông, lâm thuỷ hải sản, hàng tiêu dùng, phân đạm, buôn bán thiết bị phụ tùng ô tô, xe 
máy; buôn bán vật liệu xây dựng, gốm, sứ; buôn bán sản phẩm mỹ nghệ; đại lý xăng 
dầu; mua bán vật tư thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổn áp, 
máy phát điện, dây điện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bảng điện, công tắc, cầu chì, attomát; 
buôn bán gỗ, lâm sản; kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng ngành giấy; xuất 
khẩu lao động. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vu đánh giá bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà kho, bãi đỗ xe cho các phương tiện giao thông; tư vấn tài 
chính; đánh giá tài chính; cung cấp thông tin tài chính, thuê mua tài chính; dịch vụ tài 
chính; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; bảo lãnh tài chính, mua bán chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; tư vấn chứng khoán; sàn giao dịch chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; xây 
dựng kết cấu hạ tầng cụm dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn, giám sát chất 
lượng xây dựng; đầu tư, xây dựng nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xây dựng công trình 
thương mại (siêu thị, sân gôn, bể bơi, chợ, khu triển lãm); xây dựng đường dây và trạm 
biến áp điện; xây dựng trạm bơm công trình đường ống cấp thoát nước dân dụng và công 
nghiệp; lắp đặt thiết bị xử lý môi trường, thiết bị nâng; lắp đặt các sản phẩm từ kim loại 
đúc sẵn, thùng, bể chứa, nồi hơi; khai thác khoáng sản; khai thác các loại đá xây dựng và 
vật liệu xây dựng; đóng mới, sửa chữa, lắp ráp, hoán cải phục hồi, tân trang phương tiện 
thiết bị thủy bộ; cung cấp thông tin về xây dựng; soạn thảo hồ sơ mời thầu; quản lý trong 
quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình cho các dự 
án. 

 
Nhóm 39: Mua bán điện, phân phối, truyền tải điện; môi giới tàu biển; kinh doanh kho 
ngoại quan.  

 
Nhóm 40: Khai thác, chế biến gỗ, lâm sản; gia công, chế biến hàng xuất nhập khẩu; sản 
xuất điện.  

 
Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục hướng nghiệp phục vụ cho công tác xuất khẩu 
lao động.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội - ngoại thất (đối với công trình xây 
dựng dân dụng, công nghiệp); thiết kế công trình cầu, hầm đường giao thông; thiết kế 
các công trình giao thông đường bộ, cầu nhỏ phục vụ giao thông đường bô; thiết kế cấp 
thoát nước, vệ sinh môi trường; thí nghiệm, kiểm tra độ bền kế cấu công trình, thiết kế 
công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây, trạm biến áp), thiết kế công trình công 
nghiệp (nhà xưởng, kho, công trình kỹ thuật phụ trợ). 
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(210) 4-2010-23721 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Hải Quốc Cường  

(VN) 
ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại; mua bán hạt giống, cây 

trồng, vật nuôi các loại; mua bán nông sản (lúa, gạo, các loại đậu, bắp (ngô), rau củ quả), 
lâm sản (gỗ, gỗ đã qua xử lý), thủy hải sản, lương thực thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-23776 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.07.2011 
(300) 56716 19.10.2010 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đã chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ 
sở dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với 
một trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
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xuống được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và 
tập san về một loạt các chủ đề được yêu thích nói chung; thiết bị điện tử số hoá cầm tay 
và phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định 
dạng số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu 
(GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các 
cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không 
dây; điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy 
trả lời điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần 
cứng truy xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu 
trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử 
cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc 
điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu 
tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi 
hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ 
nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách 
hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy 
hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị 
lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đã ghi âm/ghi hình; bộ 
nhớ chỉ đọc dùng đã compắc (CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích 
thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột 
máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc 
quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm 
thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia đình; loa có bộ phận điều khiển tín 
hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi dùng cho mục đích cá 
nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa 
chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, máy ghi âm và 
thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết 
bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh, 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu 
máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu 
máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; 
thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết 
bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ 
phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm trên; bộ phận và linh kiện nhỏ 
dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng 
phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da hay giả da, bằng vật liệu vải hay vải 
dệt. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ trò chơi điện tử cầm tay; đồ chơi, 
trò chơi và đồ để chơi có nhạc; thiết bị âm thanh làm đồ chơi; hộp âm nhạc làm đồ chơi; 
dụng cụ âm nhạc làm đồ chơi; máy chơi nhạc chạy đĩa để chơi các giai điệu và băng cát 
xét làm đồ chơi; trò chơi âm nhạc (có dụng cụ/thông tin cần thiết để chơi và nâng cao 
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hiểu biết về âm nhạc); đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử; trò chơi chạy điện chơi trên 
máy vi tính, không dùng với máy thu hình; thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và 
điện tử (tự động, vận hành khi bỏ xu/thẻ); trò chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào 
đó xu hay thẻ (không dùng với máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm 
tay (không dùng với máy thu hình); trò chơi viđêô không phải là loại chỉ dùng với máy 
thu hình; máy giải trí (chơi trò chơi) tự động và vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò 
chơi máy tính không vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy 
thu hình; đồ chơi và trò chơi có màn hình viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò 
chơi máy tính tương tác; đồ chơi và trò chơi có nhạc (về âm nhạc); máy chơi trò chơi 
viđêô vận hành độc lập có phương tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện tử cầm tay làm đồ 
chơi; máy vi tính đồ chơi (không hoạt động được như máy tính); điện thoại di động đồ 
chơi (không hoạt động được như điện thoại di động); bộ phận và linh kiện nhỏ cho các 
sản phẩm trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ truy cập 
trong lĩnh vực viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc giữa các 
máy tính với nhau; gửi bằng phương pháp điện tử các dữ liệu và tài liệu qua mạng 
internet hay các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tác bằng cách truyền điện tử; 
cung cấp truy cập viễn thông tới các trang web và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho 
phép tải xuống thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web trên 
mạng internet; chuyển âm nhạc số hoá bằng đường viễn thông; cung cấp viễn thông 
không dây qua mạng thông tin liên lạc điện tử; nhắn tin số hoá không dây, dịch vụ nhắn 
tin, và dịch vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận tin 
nhắn thông qua mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; thông 
tin liên lạc bằng máy tính, thông tin liên lạc nội bộ bằng máy tính; dịch vụ điện báo, điện 
tín và điện thoại; phát hay truyền chương trình rađiô và truyền hình; dịch vụ chia sẻ thời 
gian (chia sẻ tài nguyên cho nhiều người sử dụng đồng thời) cho thiết bị thông tin liên 
lạc; cung cấp truy cập viễn thông và đường kết nối tới các cơ sở dữ liệu máy tính và 
mạng internet; truyền điện tử các tệp tin âm thanh và hình ảnh theo dòng và có thể tải 
xuống được qua máy tính và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ webcasting 
(truyền phát) (truyền phát qua web); chuyển tin nhắn bằng cách truyền điện tử; cung cấp 
dịch vụ kết nối và truy cập tới các mạng liên lạc điện tử, để truyền hay nhận nội dung 
dưới dạng âm thanh, hình ảnh hay đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
liên lạc điện tử, để truyền hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình ảnh hay đa 
phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web âm nhạc kỹ thuật số trên 
mạng internet; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web có nhạc MP3 trên mạng 
internet; chuyển âm nhạc kỹ thuật số bằng đường viễn thông; cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng internet hay các cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thư điện tử; truyền ở 
khoảng cách xa thông tin điện tử (gồm cả các trang web); phát viđêô, phát các đoạn 
viđêô ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, phim điện ảnh, 
tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá, và chương trình liên quan đến giải trí thuộc 
mọi thể loại, qua mạng máy tính toàn cầu; truyền theo dòng nội dung là các đoạn viđêô 
qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh theo thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; 
phát âm thanh; phát âm thanh các từ được nói, âm nhạc, hoà nhạc, và chương trình rađiô, 
phát các đoạn viđêô đã ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, 
phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá, và các chương trình liên quan 
đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy tính và các mạng thông tin liên lạc khác; 
truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền theo phương 
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thức điện tử các tệp tin âm thanh và viđêô qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin 
liên lạc, cụ thể là, so khớp những người sử dụng (matching users) để chuyên giao các 
bản ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp các bảng tin 
(thông báo) trực tuyến để truyền các tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính quan 
tâm đến giải trí, âm nhạc, hoà nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò 
chơi và các sự kiện văn hoá; cho thuê ngắn hạn và dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và 
hộp thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; tư vấn thông tin liên lạc điện tử; dịch vụ tập hợp 
và phát bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin bằng các phương tiện điện tử, máy 
tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư qua điện thoại (teleletter), thư điện tử, máy 
fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia lade, vệ tinh liên lạc hay các phương tiện liên 
lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe-nhìn được điều khiển bởi thiết bị xử lý dữ 
liệu hay máy vi tính; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 
trên; cung cấp thời gian truy cập viễn thông đến các trang web có nội dung là các tài liệu 
đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các cơ sở dữ liệu và các danh bạ qua 
các mạng thông tin liên lạc để lấy dữ liệu trong lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim, sách, 
truyền hình, trò chơi và thể thao; cung cấp cho người sử dụng thời gian truy cập viễn 
thông đến các mạng thông tin liên lạc điện tử với các phương tiện nhận dạng, định vị, tập 
hợp nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và các đường kết nối tới một máy chủ, bộ xử lý 
máy tính và người sử dụng máy tính của bên thứ ba; phân phát và truyền âm thanh, 
viđêô, đa phương tiện, và nội dung quảng cáo đến các máy vi tính, điện thoại di động, 
máy chơi đa phương tiện, và các thiết bị kỹ thuật số di động khác; cung cấp truy cập 
internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống được nhằm giúp cho 
người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện khác 
bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện 
văn hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp truy cập tới mạng internet 
cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sáng tác, 
tải, truyền, nhận, biên tập, trích đoạn, mã hóa, giải mã, trình bày, lưu và thiết lập văn 
bản, đồ họa, hình ảnh, và các ấn phẩm điện tử; các dịch vụ khoa học và công nghệ, và 
các dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch vụ nghiên cứu 
và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-nhìn và 
đa phương tiện; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, cơ sở 
dữ liệu và ứng dụng máy tính; thiết kế đồ họa cho các trang web trên internet; thông tin 
liên quan tới phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến từ một mạng 
máy tính toàn cầu hoặc internet; thiết kế và bảo trì các website; dịch vụ máy chủ cho các 
website của người khác; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng 
truyền thông; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để 
sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, phần mềm giúp người sử dụng có thể 
chơi và lập trình nhạc và âm thanh, hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện 
liên quan tới giải trí, và phần mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình 
ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp các công cụ tìm 
kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; các dịch vụ thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan tới tất cả những dịch vụ nêu trên; điều hành các công cụ tìm kiếm; các 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn máy tính để quét thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho người 
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khác) mục lục các thông tin trực tuyến, các trang web và các tài nguyên khác có trên 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ nối mạng xã hội. 

 
 

(210) 4-2010-23959 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh tím 

(540) 

 

(731) Lê Việt Hồng  (VN) 
Số 8, ngõ 5, đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng taxi, vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 

đường bộ; lưu giữ các loại hàng hóa trong kho hàng; cho thuê phương tiện vận chuyển; 
dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2010-24650 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 25.1.25 
(731) SE WANG MUL SAN   (KR) 

#50-1, Sungsuck-dong, II San, Dong-ku, 
Goyang City; Kyungki-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Ly; cốc; các đồ chứa cách nhiệt dùng đựng thực phẩm như: cặp lồng cách 

nhiệt, bình cách nhiệt, chai cách nhiệt, hộp đựng cách nhiệt; đồ chứa dùng trong nhà 
bếp: đồ đựng thức ăn, đồ đựng rau; đồ đựng kín khí ( đồ đựng có nắp đậy chặt khiến cho 
không khí bên ngoài không lọt vào được dùng cho mục đích gia dụng); bát; chai đựng có 
tác dụng giữ lạnh cho đồ đựng bên trong dùng cho mục đích gia dụng; nồi lẩu (không 
làm nóng bằng điện); bình đựng nước uống (không dùng điện); ấm đun nước (không 
dùng điện); chảo (không dùng điện); nồi hấp và hầm thức ăn (không dùng điện); bộ nồi 
nấu ăn (không dùng điện); dụng cụ vệ sinh dùng để lau rửa (không dùng điện); nồi áp 
suất (không dùng điện); ấm đun nước và ấm pha trà bằng thép không gỉ; chậu rửa bằng 
thép không gỉ (đồ dùng gia đình).  

 
 

(210) 4-2010-25091 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CAPITALAND LIMITED   (SG) 

168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, Singapore 068912  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. quản lý 
kinh doanh và điều hành kinh doanh bất động sản, nhà đất, tòa nhà, nhà ở, nhà chung cư, 
căn hộ, phòng ở và các khu nhà ở, quản lý kinh doanh liên quan đến nhà đất; dịch vụ đấu 
thầu giá cả, quảng cáo (cho người khác), dịch vụ lập hóa đơn; tiếp thị nhà đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý và cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản; tài trợ bất động 
sản; đầu tư bất động sản, buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản liên quan đến căn hộ, tòa nhà, các công trình 
xây dựng và cơ sở hạ tầng; dịch vụ quản lý chỗ ở, cho thuê bất động sản, khu dân cự, tòa 
nhà, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, phòng ở và các khu nhà ở: cung cấp các thông tin liên 
quan đến bất động sản; cung cấp thông tin về bất động sản qua mạng internet; cho thuê 
nhà đất.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công công trình xây dựng; quản lý dự án xây dựng; 
thi công, nâng cấp, tân trang, bảo trì và sửa chữa bất động sản, khu dân cư và khu thương 
mại, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, khu chung cư, căn hộ và các 
khu nhà ở; dịch vụ phát triển nhà đất, cụ thể là xây dựng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà đất. 

 
 

(210) 4-2010-25092 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(731) CAPITALAND LIMITED    (SG) 

168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, Singapore 068912   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. quản lý 

kinh doanh và diều hành kinh doanh bất động sản, nhà đất, tòa nhà, nhà ở, nhà chung cư, 
căn hộ, phòng ở và các khu nhà ở, quản lý kinh doanh liên quan đến nhà đất; dịch vụ đấu 
thầu giá cả, quảng cáo (cho người khác), dịch vụ lập hóa đơn; tiếp thị nhà đất.    

 
Nhóm 36: Quản lý và cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản; tài trợ bất động 
sản; đầu tư bất động sản, buôn bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản liên quan đến căn hộ, tòa nhà, các công trình 
xây dựng và cơ sở hạ tầng; dịch vụ quản lý chỗ ở, cho thuê bất động sản, khu dân cự, tòa 
nhà, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, phòng ở và các khu nhà ở: cung cấp các thông tin liên 
quan đến bất động sản; cung cấp thông tin về bất động sản qua mạng Internet; cho thuê 
nhà đất.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công công trình xây dựng; quản lý dự án xây dựng; 
thi công, nâng cấp, tân trang, bảo trì và sửa chữa bất động sản, khu dân cư và khu thương 
mại, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, khu chung cư, căn hộ và các 
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khu nhà ở; phát triển nhà đất, cụ thể là xây dựng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp; dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà đất. 

 
 

(210) 4-2010-25375 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 7.11.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Hướng  
(VN) 
118/5B Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, văn phòng phẩm, thiết bị 

văn phòng, thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, sơn, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, dược 
phẩm, hàng kim khí điện máy, điện thoại, bao bì, mỹ phẩm, sản phẩm gỗ, xe gắn máy, 
xe cơ giới, xe ô tô, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông sản, hàng lâm sản, hàng thủy sản, 
vải, quần áo, giày dép, nón, túi xách, ba lô, đồng hồ, mắt kính, áo mưa, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang sức, lương thực, thực phẩm, bia rượu, nước giải khát; quảng cáo; mẫu 
vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; tư vấn về nghiệp vụ thương 
mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng 
cáo.  

 
Nhóm 36: Môi giới; môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; hãng bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng; phần cứng máy tính 
(lắp đặt, bảo trì và sửa chữa); lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các 
thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi; tổ chức cuộc du lịch; môi giới vận tải; cho thuê xe tải; 
cho thuê xe; vận tải bằng ô tô.  

 
Nhóm 41: Tư vấn về đào tạo hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ 
chức và điều khiển hội nghị; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc 
giáo dục ; tổ chức trình diễn. 

 
 

(210) 4-2010-25479 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ti - Nô  (VN) 
C9/4B14 ấp 4A xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

(210) 4-2010-25824 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Đô   (VN) 
Lô 605, đường Lê Thanh Nghị, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ cụ thể là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2010-26042 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện vệ sinh và vòi nước; bô để đi tiểu; vòi hoa sen; đồ sứ vệ sinh bao 

gồm bệ xí (gồm cả hệ thống xả nước), bồn cầu, chậu rửa, chậu rửa phụ khoa làm hoàn 
toàn hoặc một phần bằng sứ; bồn tắm và khay đỡ vòi hoa sen làm hoàn toàn hoặc một 
phần bằng sứ, nhựa thông, tâm nhựa acrylic hoặc sợi thủy tinh bao gồm hệ thống bồn 
tắm, van xả nước, bồn xả nước, bệ xí ngồi xổm; phòng tắm đứng, hệ thống thiết bị phòng 
tắm; bồn rửa bát làm hoàn toàn hoặc một phần bằng sứ hoặc thép không gỉ; bồn rửa mặt; 
vòi nước cùng các phụ kiện cơ khí và phụ kiện điện tử đi kèm với  vòi nước dùng trong 
nhà tắm; bể và hệ thống xử lý nước.  

 
Nhóm 19: ống nước bằng nhựa PVC sử dụng trong nhà tắm (ống cứng). 

 
Nhóm 20: Kệ để đồ (dầu gội, sữa tắm, vật dụng vệ sinh) dùng trong nhà tắm; bàn làm 
hoàn toàn hoặc một phần bằng đá công nghiệp dùng trong nhà tắm cho mục đích để đổ 
dùng (dầu gội, sữa tắm, vật dụng vệ sinh). 

 
Nhóm 21: Móc nhọn treo khăn tắm dùng trong nhà tắm; móc tròn treo khăn tắm dùng 
trong nhà tắm; thanh treo khăn tắm dùng trong nhà tắm; giá để xà phòng dùng trong nhà 
tắm; giá để giấy vệ sinh dùng trong nhà tắm. 
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(210) 4-2010-26102 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quang Minh 
Dòng  (VN) 
Xóm 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 

kim loại; ống nước bằng kim loại; chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại 
thất, vật liệu xây dựng, thiết bị điện lạnh. 

 
 

(210) 4-2010-26207 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; A7.1.11; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Sơn  (VN)
Xã Trường Long, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm cua không còn sống; trứng ốc sên dùng cho thức ăn; thức ăn làm từ cá; 

chuối sấy; mít sấy; khoai sấy; dứa (khóm) sấy; nấm rơm sấy.   
 
 

(210) 4-2010-26407 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.5.1; 26.13.25 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ xưa và 
nay Mai Xu   (VN) 
Số 28 ngõ 12 Đặng Thai Mai, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 21: Hàng thủ công, mỹ nghệ bằng gốm sứ: bình, lọ hoa, ấm chén, bát đĩa, tượng. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2010-26564 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư ETV 
Việt Nam  (VN) 
Nhà B6, ngõ 61, ngách 23, đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hộp khử trùng không làm bằng kim loại quý và không được mạ bằng kim loại 

quý (không phải là thiết bị/dụng cụ y tế). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng cho gia đình như: bàn chải. 
 
 

(210) 4-2010-26665 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh biển, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giáo dục và giải trí Phan Thị  
(VN) 
53 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Các loại ấn phẩm sách báo; truyện tranh; vở học sinh; hộp bằng các tông hoặc 

bằng giấy; các (card); tạp chí định kỳ; sổ tay; đồ dùng giảng dậy (trừ những thiết bị); chữ 
in (số và chữ); vở viết hoặc vở vẽ; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; đồ văn phòng dùng 
cho trường học; tranh, ảnh trang trí.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, hàng may mặc, băng, đĩa, đồ chơi trẻ em, dịch vụ 
quảng cáo thương mại; quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá; dịch vụ tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại; dịch vụ sao chụp các tài liệu bằng giấy; nhập dữ liệu trên máy 
vi tính, đánh máy vi tính; mua bán mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc 
bán hàng. 

 
Nhóm 40: In bao bì, mạ chữ.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim hoạt hình; sản xuất chương trình trò chơi in trên băng video và 
đĩa quang như đĩa CD và đĩa VCD.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính; cho thuê máy vi tính; quét hình; ghép hình, 
xử lý hình ảnh trên máy vi tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ lixăng về quyền sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2010-26743 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 IRE, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho y tế và thú y), 

nhiếp ảnh, nghề làm vườn (không phải là thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
thuốc ký sinh trùng có hại) và lâm nghiệp (không phải là thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và thuốc ký sinh trùng có hại); sản phẩm hóa học sử dụng trong công 
nghiệp và/ hoặc dùng cho quá trình sản xuất; vật liệu tổng hợp dùng để hấp thu dầu; các 
chất phụ gia để tẩy (làm sạch) dùng cho xăng dầu; các chất phụ gia hóa học cho nhiên 
liệu; các chất phụ gia hóa học cho chất bôi trơn; các chất phụ gia hóa học cho mỡ bôi 
trơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; hóa chất chống đông; hóa chất dưới 
dạng lỏng dùng để hãm (phanh) hay hóa chất dưới dạng lỏng dùng trong bộ hãm thủy 
lực; các chế phẩm dùng để hàn; các chế phẩm tẩy dầu mỡ sử dùng trong quá trình sản 
xuất hay chế tạo; (chất) tác nhân làm phân tán (dầu); chất lỏng dùng cho mạch thủy lực; 
hóa chất sử dụng cho hàn; chất lỏng và dầu truyền động; các loại dầu và chất lỏng sử 
dụng trong kỹ thuật để cắt và nghiền; chất làm nguội (mát) động cơ xe cộ; sản phẩm hóa 
học sử dụng trong quá trình xử lý của hệ thống làm nguội (máy móc).  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; 
nhiên liệu; chất phụ gia không phải phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu, chất bôi trơn, 
mỡ bôi trơn; hợp chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; mỡ để thắp sáng, sáp để thắp 
sáng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, tra dầu mỡ, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, động cơ, máy móc;  
xử lý chống gỉ cho xe cộ; thay chỉnh lốp xe và sửa chữa chỗ thủng cho lốp xe; dịch vụ 
rửa và làm sạch xe có động cơ; dịch vụ trạm bảo dưỡng xe cộ.  

 
Nhóm 42: Phân tích, kiểm tra và kiểm tra định lượng dầu, chất làm nguội, mỡ bôi trơn và 
chất bôi trơn; kiểm tra định lượng mức nhiên liệu và chất bôi trơn trong động cơ (máy 
móc) và xe cộ; phân tích và chẩn đoán phát hiện tỷ lệ hao mòn, khuyết tật và lỗi trong 
các động cơ và máy móc; dịch vụ tư vấn dựa trên kết quả của những phân tích và chẩn 
đoán phát hiện tỷ lệ hao mòn, khuyết tật và lỗi trong các động cơ và máy móc; dịch vụ 
kiểm tra định lượng liên quan đến các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, tra dầu mỡ và sửa chữa 
xe cộ, động cơ, máy móc; dịch vụ giám định kiểm tra liên quan đến việc bảo trì, tra dầu 
mỡ, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, động cơ, máy móc. 
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(210) 4-2010-26929 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.22; 8.7.11; A8.1.17; A8.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, vàng nhạt, 

xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 

Bình   (VN) 
C1-8 khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè; cà phê; cacao.   

 
 
(210) 

 
4-2010-27200 

 
(220) 

 
23.12.2010 

  (441) 25.07.2011 
(731) ANZCO FOODS LIMITED  (NZ) 

Unit 2, 49 Sir William Pickering Drive, 
CHRISTCHURCH, New Zealand 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; sản phẩm làm từ thịt và sản phẩm chứa thịt, cụ thể là thịt, thịt cá, thịt gia 

cầm và thịt thú săn; thức ăn chế biến từ thịt, cụ thể là sản phẩm thịt chưa chế biến hoặc 
đã qua chế biến thuộc nhóm này, bao gồm chất chiết xuất từ thịt, thịt được bảo quản, bữa 
ăn nhẹ làm từ thịt, thịt xông khói và thịt bò khô.  

 
 

(210) 4-2010-27207 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy và thiết bị 
văn phòng Hoàng Cường   (VN)
185 - 187 Nguyễn Thái Học, quận 1, 
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thiết bị văn phòng bao gồm: mua bán máy photocopy 

bao gồm hộp mực in máy photocopy, hộp mực in của máy in dùng với máy tính; mua 
bán mực in các loại; mua bán máy tính - máy vi tính các loại; mua bán hàng kim khí 
điện máy - điện tử các loại như:tủ lạnh, ti vi, máy in dùng với máy tính.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh dịch vụ về bất động sản bao gồm: cho thuê văn phòng, cho thuê 
bất động sản, cho thuê nhà. 
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(210) 4-2010-27343 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.1 
(731) KOREAN BROADCASTING SYSTEM  

(KR) 
18 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-790, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; phát chương trình truyền hình 

qua vệ tinh; phát chương trình truyền hình qua internet; truyền hình giao thức internet 
(IPTV); phát chương trình truyền hình qua điện thoại di động; phát thanh radio; dịch vụ 
phát chương trình dạy học qua truyền hình.  

 
 

(210) 4-2010-27784 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Đỏ, cam đậm, cam nhạt, đen 
(731) HANWHA CORPORATION   (KR) 

# 1 Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thỏi silic đơn tinh thể và đa tinh thể dùng cho pin mặt trời; tấm vật liệu bán 

dẫn (tấm silicon); pin tinh thể; mô đun pin mặt trời làm từ silic tinh thể; mô đun pin mặt 
trời dạng phim mỏng; tấm phim màng mỏng (được ngưng tụ từ hơi hóa học) dùng cho 
mô đun pin mặt trời dạng phim mỏng phức hợp; thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 
(dạng pin) để tạo năng lượng điện; linh kiện dùng cho mô đun quang điện có lớp chặn, 
cụ thể là đế pin mặt trời, ắc quy dự trữ năng lượng mặt trời, tấm pin mặt trời, thiết bị nạp 
dùng để kết nối với hệ thống quang điện mặt trời; mô đun quang điện mặt trời, mô đun 
pin mặt trời dùng để sản xuất điện; pin mặt trời.  

 
 

(210) 4-2010-27834 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MARINE HYDROTEC CO., LTD.  

(JP) 
3-50-1, Minato, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
FUKUOKA 810-0075 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Guồng đánh sợi cơ khí; tời (thiết bị để kéo hoặc nâng đồ vật lên); cái tời (để 
kéo cáp); cần trục (thiết bị nâng và nhấc); cần trục xoay; cần trục; máy và thiết bị chất-
dỡ hàng; máy dỡ hàng; tời kéo; tời kéo lưới rà; máy và thiết bị đánh cá; tời (máy) kéo 
lưới đánh cá; xi lanh dùng cho máy móc; bộ dẫn động dùng cho máy móc; trục, trục máy 
hoặc trục quay không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; ổ trục dùng cho máy móc; ổ bi (ổ lăn) đũa; vòng bi; cơ cấu nối ghép không 
dùng cho xe cộ mặt đất; khớp các đăng; khớp nối trục dùng cho máy; cổ trục dùng cho 
máy; đệm đỡ chống ma sát dùng cho máy; ổ trục không dùng cho xe cộ mặt đất; khớp 
truyền động bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất; bầu tra mỡ không dùng cho xe cộ 
mặt đất; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ mặt đất; dây xích truyền không dùng cho xe 
cộ mặt đất; ròng rọc không dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc không đùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, máy và động cơ; bánh răng truyền động dùng cho máy; bộ bánh xe của máy; 
lò xo dùng cho máy; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; phanh đĩa không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh đai không dùng cho xe cộ mặt đất; guốc phanh không dùng cho xe cộ 
mặt đất; lót phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; van bướm không dùng cho xe cộ mặt 
đất; van bi không dùng cho xe cộ mặt đất; van điều chỉnh tự động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; bộ điều áp dùng cho máy; van lưỡi gà dùng cho máy; bộ giảm áp dùng cho 
máy; động cơ đẩy dùng cho tàu thủy.  

 
Nhóm 12: Tời để neo tàu; tời để kéo hoặc thả đây cáp cho tàu thủy; thiết bị để hạ thủy 
tàu; cần trục kéo neo dùng cho tàu thủy; thiết bị đẩy (chân vịt) dùng cho tàu thủy; chân 
vịt; cơ cấu thiết bị chạy dầu dùng cho tàu thủy (thiết bị để tạo ra áp suất thuỷ lực dùng 
cho tàu thuỷ gồm bơm thuỷ lực được kết nối với động cơ điện bằng khớp nối trục và 
được đặt trên bệ đỡ); bánh hơi; xăm cho bánh hơi.  

 
 

(210) 4-2010-27835 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MARINE HYDROTEC CO., LTD.   (JP) 

3-50-1, Minato, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
FUKUOKA 810-0075 JAPAN  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Guồng đánh sợi cơ khí; tời (thiết bị để kéo hoặc nâng đồ vật lên); cái tời (để 

kéo cáp); cần trục (thiết bị nâng và nhấc); cần trục xoay; cần trục; máy và thiết bị chất-
dỡ hàng; máy dỡ hàng; tời kéo; tời kéo lưới rà; máy và thiết bị đánh cá; tời (máy) kéo 
lưới đánh cá; xi lanh dùng cho máy móc; bộ dẫn động dùng cho máy móc; trục, trục máy 
hoặc trục quay không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; ổ trục dùng cho máy móc; ổ bi (ổ lăn) đũa; vòng bi; cơ cấu nối ghép không 
dùng cho xe cộ mặt đất; khớp các đăng; khớp nối trục dùng cho máy; cổ trục dùng cho 
máy; đệm đỡ chống ma sát dùng cho máy; ổ trục không dùng cho xe cộ mặt đất; khớp 
truyền động bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất; bầu tra mỡ không dùng cho xe cộ 
mặt đất; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ mặt đất; dây xích truyền không dùng cho xe 
cộ mặt đất; ròng rọc không dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của 
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máy móc, máy và động cơ; bánh răng truyền động dùng cho máy; bộ bánh xe của máy; 
lò xo dùng cho máy; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; phanh đĩa không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh đai không dùng cho xe cộ mặt đất; guốc phanh không dùng cho xe cộ 
mặt đất; lót phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; van bướm không dùng cho xe cộ mặt 
đất; van bi không dùng cho xe cộ mặt đất; van điều chỉnh tự động không đùng cho xe cộ 
mặt đất; bộ điều áp dùng cho máy; van lưỡi gà dùng cho máy; bộ giảm áp dùng cho 
máy; động cơ đẩy cho tàu thủy.  

 
Nhóm 12: Tời để neo tàu; tời để kéo hoặc thả dây cáp cho tàu thủy; thiết bị để hạ thủy 
tàu; cần trục kéo neo dùng cho tàu thủy; thiết bị đẩy (chân vịt) dùng cho tàu thủy; chân 
vịt; cơ cấu thiết bị chạy dầu dùng cho tàu thủy (thiết bị để tạo ra áp suất thuỷ lực dùng 
cho tàu thuỷ gồm bơm thuỷ lực được kết nối với động cơ điện bằng khớp nối trục và 
được đặt trên bệ đỡ); bánh hơi; xăm cho bánh hơi.  

 
 

(210) 4-2010-27836 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MARINE HYDROTEC CO., LTD.  

(JP) 
3-50-1, Minato, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
FUKUOKA 810-0075 Japan   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Guồng đánh sợi cơ khí; tời (thiết bị để kéo hoặc nâng đồ vật lên); cái tời (để 

kéo cáp); cần trục (thiết bị nâng và nhấc); cần trục xoay; cần trục; máy và thiết bị chất-
dỡ hàng; máy dỡ hàng; tời kéo; tời kéo lưới rà; máy và thiết bị đánh cá; tời (máy) kéo 
lưới đánh cá; xi lanh dùng cho máy móc; bộ dẫn động dùng cho máy móc; trục, trục máy 
hoặc trục quay không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; ổ trục dùng cho máy móc; ổ bi (ổ lăn) đũa; vòng bi; cơ cấu nối ghép không 
dùng cho xe cộ mặt đất; khớp các đăng; khớp nối trục dùng cho máy; cổ trục dùng cho 
máy; đệm đỡ chống ma sát dùng cho máy; ổ trục không dùng cho xe cộ mặt đất; khớp 
truyền động bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất; bầu tra mỡ không dùng cho xe cộ 
mặt đất; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ mặt đất; dây xích truyền không dùng cho xe 
cộ mặt đất; ròng rọc không dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc không đùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, máy và động cơ; bánh răng truyền động dùng cho máy; bộ bánh xe của máy; 
lò xo dùng cho máy; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; phanh đĩa không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh đai không dùng cho xe cộ mặt đất; guốc phanh không dùng cho xe cộ 
mặt đất; lót phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; van bướm không dùng cho xe cộ mặt 
đất; van bi không dùng cho xe cộ mặt đất; van điều chỉnh tự động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; bộ điều áp dùng cho máy; van lưỡi gà dùng cho máy; bộ giảm áp dùng cho 
máy; động cơ đẩy dùng cho tàu thủy. 

 
Nhóm 12: Tời để neo tàu; tời để kéo hoặc thả dây cáp cho tàu thủy; thiết bị để hạ thủy 
tàu; cần trục kéo neo dùng cho tàu thủy; thiết bị đẩy (chân vịt) dùng cho tàu thủy; chân 
vịt; cơ cấu thiết bị chạy dầu dùng cho tàu thủy (thiết bị để tạo ra áp suất thuỷ lực dùng 
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cho tàu thuỷ gồm bơm thuỷ lực được kết nối với động cơ điện bằng khớp nối trục và 
được đặt trên bệ đỡ); bánh hơi; xăm cho bánh hơi. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27837 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MARINE HYDROTEC CO., LTD.  

(JP) 
3-50-1, Minato, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
FUKUOKA 810-0075 Japan   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
 
(511)   Nhóm 07: Guồng đánh sợi cơ khí; tời (thiết bị để kéo hoặc nâng đồ vật lên); cái tời (để 

kéo cáp); cần trục (thiết bị nâng và nhấc); cần trục xoay; cần trục; máy và thiết bị chất-
dỡ hàng; máy dỡ hàng; tời kéo; tời kéo lưới rà; máy và thiết bị đánh cá; tời (máy) kéo 
lưới đánh cá; xi lanh dùng cho máy móc; bộ dẫn động dùng cho máy móc; trục, trục máy 
hoặc trục quay không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; ổ trục dùng cho máy móc; ổ bi (ổ lăn) đũa; vòng bi; cơ cấu nối ghép không 
dùng cho xe cộ mặt đất; khớp các đăng; khớp nối trục dùng cho máy; cổ trục dùng cho 
máy; đệm đỡ chống ma sát dùng cho máy; ổ trục không dùng cho xe cộ mặt đất; khớp 
truyền động bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất; bầu tra mỡ không dùng cho xe cộ 
mặt đất; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ mặt đất; dây xích truyền không dùng cho xe 
cộ mặt đất; ròng rọc không dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc không đùng cho xe cộ mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, máy và động cơ; bánh răng truyền động dùng cho máy; bộ bánh xe của máy; 
lò xo dùng cho máy; phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; phanh đĩa không dùng cho xe 
cộ mặt đất; phanh đai không dùng cho xe cộ mặt đất; guốc phanh không dùng cho xe cộ 
mặt đất; lót phanh không dùng cho xe cộ mặt đất; van bướm không dùng cho xe cộ mặt 
đất; van bi không dùng cho xe cộ mặt đất; van điều chỉnh tự động không dùng cho xe cộ 
mặt đất; bộ điều áp dùng cho máy; van lưỡi gà dùng cho máy; bộ giảm áp dùng cho 
máy; động cơ đẩy dùng cho tàu thủy. 

 
Nhóm 12: Tời để neo tàu; tời để kéo hoặc thả dây cáp cho tàu thủy; thiết bị để hạ thủy 
tàu; cần trục kéo neo dùng cho tàu thủy; thiết bị đẩy (chân vịt) dùng cho tàu thủy; chân 
vịt ; cơ cấu thiết bị chạy dầu dùng cho tàu thủy (thiết bị để tạo ra áp suất thuỷ lực dùng 
cho tàu thuỷ gồm bơm thuỷ lực được kết nối với động cơ điện bằng khớp nối trục và 
được đặt trên bệ đỡ); bánh hơi; xăm cho bánh hơi. 
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(210) 4-2011-00138 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.4 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Mắt Trung Ương  
(VN) 
85 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Đánh giá chất lượng giác mạc 
 

Nhóm 44: Tư vấn liên quan đến hiến và ghép  giác mạc; lưu giữ và bảo quản mô. 
 
 

(210) 4-2011-00302 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Lê Gia Tú  (VN) 
102 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Sen vòi; bình nước nóng; bệt xí; ống dẫn nước cho thiết bị vệ sinh (bộ phận 

của thiết bị vệ sinh); hố ga và thiết bị thoát nước.  
 

Nhóm 19: ống dẫn nước (ống nhựa cứng) uPVC, PE, HDPE, PPR; kính vật liệu xây 
dựng. 

 
Nhóm 20: Gương soi; kệ để đồ; van khoá nước bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-00303 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.9; A1.1.12; A26.11.9; 5.7.14; 
A5.7.23 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám 
(731) KAYEE M.O. HOUSE CO., LTD.   (CN) 

Jidali Industrial Zone, Gonghe Village, 
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hút bụi và rác.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và xuất nhập khẩu: thiết bị hút bụi và rác.  
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(210) 4-2011-00335 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ bảo lãnh (tài chính) để bảo đảm thay thế phim (màng mỏng) 

bằng chất dẻo, lớp nền (substrate) bằng chất dẻo, mực, mực toner dùng cho máy sao 
chụp tĩnh điện, phim (màng mỏng) bao phủ dạng trong suốt, phim (màng mỏng) dùng để 
dát phủ bề mặt và băng dính dùng để tạo hình đồ họa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00471 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đen, xanh dương, xám tro 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng Việt Nam  (VN) 
672/11 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, dịch vụ thương mại; tư vấn 

quản lý dự án; tư vấn đấu thầu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; 
hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình 
công nghiệp và dân dụng; sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống 
xây dựng; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết 
kế quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; 
thẩm tra thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán, tư vấn lập dự án; thẩm định dự án; kiểm định 
chất lượng công trình xây dựng: dân dụng - công nghiệp, giao thông; thủy lợi hệ thống 
cấp thoát nước; hoạt động thiết kế chuyên dụng. 
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(210) 4-2011-00480 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 5.7.3; 15.7.1 
(591) Xanh lá, xanh biển, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tư Tiến 
Thành  (VN) 
Số 96/1 đường Đoàn Thị Nghiệp, khu 2, 
thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe hai bánh gắn máy; mua bán máy móc nông nghiệp, ngư nghiệp; 

mua bán xe đạp; mua bán hàng kim khí điện máy cụ thể là: tivi, máy giặt, điều hoà 
không khí, thiết bị âm thanh: loa, micro, đầu đọc đĩa. 

 
 

(210) 4-2011-00598 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LOTTE SHOPPING CO ., LTD   (KR) 
1, SOGONG-DONG, JUNG-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: áp phích; catalô; tạp chí định kỳ; thẻ tín dụng, không phải loại từ tính nhãn, 

không bằng vải túi, phong bì và bao bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo bằng truyền hình; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; cho thuê thời lượng quảng cáo trên phương tiện truyền thông; biện pháp đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; đại 
lý xuất-nhập khẩu; dịch vụ bán hàng tại nhà qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch 
vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến quần áo qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý 
bán trực tuyến và ngoại tuyến quần áo qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến và ngoại tuyến quần áo lót qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán 
trực tuyến và ngoại tuyến quần áo lót qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến và ngoại tuyến quần áo các loại qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý 
bán trực tuyến và ngoại tuyến quần áo các loại qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến túi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý 
bán trực tuyến và ngoại tuyến túi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến và ngoại tuyến giày qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực 
tuyến và ngoại tuyến giày qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến kính mắt qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực 
tuyến và ngoại tuyến kính mắt qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến đồ gỗ qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến 
và ngoại tuyến đồ gỗ qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và 
ngoại tuyến quần áo ngủ qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và 
ngoại tuyến quần áo ngủ qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến 
và ngoại tuyến thiết bị điện gia dụng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán 
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trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị điện gia dụng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị âm thanh và hình ảnh điện tử và nhạc cụ 
và các linh kiện và phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán 
trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị âm thanh và hình ảnh điện tử và nhạc cụ và các linh 
kiện và phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô, dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến may, thiết bị điện và linh kiện, phụ tùng của chúng qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến máy, thiết bị điện và linh 
kiện, phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến 
và ngoại tuyến máy vi tính và linh kiện và phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến vâ ngoại tuyến máy vi tính và linh kiện và phụ tùng 
của chúng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến 
máy và thiết bị viễn thông và linh kiện và phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến máy và thiết bị viễn thông và linh 
kiện và phụ tùng của chúng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến phụ kiện cho xe hơi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý 
bán trực tuyến và ngoại tuyến phụ kiện cho xe hơi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ thể thao qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ thể thao qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến đồ ăn qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến đồ ăn qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến trà và đồ uống qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô;  đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến trà và đồ uống qua vô tuyến, - 
internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ nhà bếp và bộ 
đồ ăn qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô, đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ 
nhà bếp và bộ đồ ăn qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và 
ngoại tuyến mỹ phẩm và bộ dụng cụ nhà vệ sinh qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; 
đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến mỹ phẩm và bộ dụng cụ nhà vệ sinh qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ và thiết bị làm 
sạch qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ 
và thiết bị làm sạch qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và 
ngoại tuyến xe đẩy trẻ em qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và 
ngoại tuyến xe đẩy trẻ em qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến đồ chơi và búp bê qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán 
trực tuyến và ngoại tuyến đồ chơi và búp bê qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch 
vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến văn phòng phẩm qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến văn phòng phẩm qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến sách và in ấn phẩm qua vô 
tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến sách và in ấn phẩm 
qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến đồ dùng 
cho vật nuôi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến 
đồ dùng cho vật nuôi qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và 
ngoại tuyến dụng cụ làm vườn và gia dụng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý 
bán trực tuyến và ngoại tuyến dụng cụ làm vườn và gia dụng qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến bản ghi âm qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến bản ghi âm qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến kim loại quý và hàng 
hóa làm bằng kim loại quý qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và 
ngoại tuyến kim loại quý và hàng hóa làm bằng kim loại quý qua vô tuyến, internet 
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và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến đồ kim hoàn qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến đồ kim hoàn qua vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến đồng hồ treo tường và 
đồng hồ đeo tay qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại 
tuyến đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô) dịch 
vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị mát-xa qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; 
đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị mát-xa qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến máy và thiết bị y tế qua, vô tuyến, 
internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến máy và thiết bị y tế qua vô 
tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến hàng hóa khác có 
liên quan đến thời trang qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và 
ngoại tuyến hàng hóa khác có liên quan đến thời trang qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị không chạy bằng điện qua vô 
tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến thiết bị không chạy 
bằng diện qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến 
chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực 
tuyến và ngoại tuyến chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng qua vô tuyến, internet và/hoặc 
catalô; dịch vụ bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến thuốc và chất bổ sung dùng cho ngành y 
qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến thuốc và chất 
bổ sung dùng cho ngành y qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và ngoại tuyến chất bổ sung không dùng cho ngành y qua vô tuyến, internet 
và/hoặc catalô; đại lý bán trực tuyến và ngoại tuyến chất bổ sung không dùng cho ngành 
y qua vô tuyến, internet và/hoặc catalô; phát hành thẻ nhận quà; dịch vụ quản lý kinh 
doanh siêu thị; dịch vụ môi giới thương mại.    

 
Nhóm 36: Phát hành tiền điện tử; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ định giá kim 
loại quý.  

 
Nhóm 38: Truyền thông qua mạng cáp quang; cung cấp truy nhập đến cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; truyền thông qua vô tuyến truyền hình; cung cấp kênh viễn thông cho các dịch vụ 
mua hàng từ xa; truyền thông dữ liệu qua internet; dịch vụ truyền hình (không bao gồm 
sản xuất chương trình truyền hình); dịch vụ truyền thông qua internet; dịch vụ truyền 
hình mua hàng tại nhà; dịch vụ internet mua hàng tại nhà; thư điện tử. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; phân phát hàng hóa; phân phát hàng hóa theo thư lệnh; dịch 
vụ chuyển phát nhanh thư tín hoặc hàng hóa; xếp hàng vào kho; lưu kho hàng hóa; tổ 
chức các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương trình phát thanh; giải trí 
truyền hình; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải xuống được; xuất bản ấn 
phẩm định kỳ; quay phim bằng camera, tổ chức sự kiện cho người khác (không nhằm 
mục đích thương mại). 

 
Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo, quản lý trang mạng cho thương mại điện tử; quản lý trang 
mạng cho dịch vụ mua hàng tại nhà qua internet; duy trì trang mạng cho thương mại 
điện tử; duy trì trang mạng cho dịch vụ mua hàng qua internet; lập trình máy tính cho 
thương mại điện tử.  
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(210) 4-2011-00660 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TO RI NO  (VN) 
10 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, nấu nướng, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ 

sinh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bếp ga, máy hút khói, máy lọc 
nước, máy tắm nước nóng, quạt hơi nước, nồi cơm điện, lò nướng, máy nước uống nóng 
lạnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-00674 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VALVA  (VN) 
Khu 6, thị trấn Thanh Miện, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa Nitơ; chất hoá học dùng trong nông nghiệp (trừ 

chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu).  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc trừ sâu.  
 
 
 

(210) 4-2011-00982 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng  (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-00983 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-00984 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-00985 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-00986 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-00987 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 
2/5A, khu phố 5, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-01067 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) T1011789D 14.09.2010 SG 

  
(731) TIGER GATE ENTERTAINMENT 

LIMITED   (HK) 
16th Floor, Kwun Tong Harbour Plaza, 
182 Wai Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu bao gồm âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và văn bản; 

phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm sử dụng để tải xuống từ Internet lưu trữ, tái tạo 
và quản lý âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và dữ liệu; phần mềm giáo dục; các ấn 
phẩm điện tử có thể tải về được; thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò 
chơi trên máy vi tính, thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi điện tử, 
thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi vi-đê-ô; miếng lót chuột (máy 
tính); dụng cụ và thiết bị điện tử để giảng dạy và hướng dẫn; máy thu và máy phát tín 
hiệu truyền thanh và truyền hình; các bộ phận của tất cả các sản phẩm nói trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo, phổ 
biến các vật phẩm để quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp thông tin 
kinh doanh và nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo bằng cách gửi thư trực tiếp; tổ chức 
triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại; xuất bản những bài quảng bá; dịch 
vụ thông tin quảng bá; quảng cáo và quảng cáo thương mại trên đài phát thanh và truyền 
hình; cho thuê tư liệu quảng cáo và quảng bá; dịch vụ trả lời điện thoại; tất cả thuộc 
nhóm 35.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; vận hành máy phát tín hiệu từ trái đất đến 
vệ tinh để truyền tín hiệu đến vệ tinh; vận hành ăng ten thu tín hiệu từ vệ tinh về trái đất; 
cung cấp và vận hành hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và hệ thống thông tin liên lạc 
mạng cáp; dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bằng vệ tinh; vận hành mạng cáp; truyền 
các chương trình qua vệ tinh, qua mạng cáp hoặc qua sóng liên kết vi ba (sóng ngắn); 
cho thuê các bộ giải mã tín hiệu vệ tinh; tất cả thuộc nhóm 38.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí liên quan đến lập kế hoạch, sản xuất và cung cấp 
(không phải mua bán) tài liệu nghe, nhìn hoặc nghe-nhìn trực tiếp hoặc đã được ghi cho 
phát thanh và truyền hình qua ra-đi-ô và ti vi hoặc thông qua phim ảnh, băng hình hoặc 
phương tiện kỹ thuật số; xuất bản sách và các ấn phẩm liên quan đến phim, băng hình, 
phương tiện kỹ thuật số, phát thanh và truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) thiết 
bị cho các rạp chiếu phim và nhà hát; tổ chức biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi về 
giáo dục hoặc giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-01068 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) T1011790H 14.09.2010 SG 

  
(731) TIGER GATE ENTERTAINMENT 

LIMITED    (HK) 
16th Floor, Kwun Tong Harbour Plaza, 
182 Wai Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu bao gồm âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và văn bản; 

phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm sử dụng để tải xuống từ Internet lưu trữ, tái tạo 
và quản lý âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và dữ liệu; phần mềm giáo dục; các ấn 
phẩm điện tử có thể tải về được; thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò 
chơi trên máy vi tính, thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi điện tử, 
thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi vi-đê-ô; miếng lót chuột (máy 
tính); dụng cụ và thiết bị điện tử để giảng dạy và hướng dẫn; máy thu và máy phát tín 
hiệu truyền thanh và truyền hình; các bộ phận của tất cả các sản phẩm nói trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo, phổ 
biến các vật phẩm để quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp thông tin 
kinh doanh và nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo bằng cách gửi thư trực tiếp; tổ chức 
triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại; xuất bản những bài quảng bá; dịch 
vụ thông tin quảng bá; quảng cáo và quảng cáo thương mại trên đài phát thanh và truyền 
hình; cho thuê tư liệu quảng cáo và quảng bá; dịch vụ trả lời điện thoại; tất cả thuộc 
nhóm 35.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; vận hành máy phát tín hiệu từ trái đất đến 
vệ tinh để truyền tín hiệu đến vệ tinh; vận hành ăng ten thu tín hiệu từ vệ tinh về trái đất; 
cung cấp và vận hành hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và hệ thống thông tin liên lạc 
mạng cáp; dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bằng vệ tinh; vận hành mạng cáp; truyền 
các chương trình qua vệ tinh, qua mạng cáp hoặc qua sóng liên kết vi ba (sóng ngắn); 
cho thuê các bộ giải mã tín hiệu vệ tinh; tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí liên quan đến lập kế hoạch, sản xuất và cung cấp 
(không phải mua bán) tài liệu nghe, nhìn hoặc nghe-nhìn trực tiếp hoặc đã được ghi cho 
phát thanh và truyền hình qua ra-đi-ô và ti vi hoặc thông qua phim ảnh, băng hình hoặc 
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phương tiện kỹ thuật số; xuất bản sách và các ấn phẩm liên quan đến phim, băng hình, 
phương tiện kỹ thuật số, phát thanh và truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) thiết 
bị cho các rạp chiếu phim và nhà hát; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục và giải trí; 
tổ chức biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi về giáo dục hoặc giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-01069 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) T1011791F  14.09.2010 SG 

  
(731) TIGER GATE ENTERTAINMENT 

LIMITED    (HK) 
16th Floor, Kwun Tong Harbour Plaza, 
182 Wai Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu bao gồm âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và văn bản; 

phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm sử dụng để tải xuống từ Internet lưu trữ, tái tạo 
và quản lý âm thanh, hình ảnh, ảnh tĩnh và động và dữ liệu; phần mềm giáo dục; các ấn 
phẩm điện tử có thể tải về được; thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò 
chơi trên máy vi tính, thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi điện tử, 
thiết bị (gắn với màn hình ngoài) và chương trình trò chơi vi-đê-ô; miếng lót chuột (máy 
tính); dụng cụ và thiết bị điện tử để giảng dạy và hướng dẫn; máy thu và máy phát tín 
hiệu truyền thanh và truyền hình; các bộ phận của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo, phổ 
biến các vật phẩm để quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp thông tin 
kinh doanh và nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo bằng cách gửi thư trực tiếp; tổ chức 
triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại; xuất bản những bài quảng bá; dịch 
vụ thông tin quảng bá; quảng cáo và quảng cáo thương mại trên đài phát thanh và truyền 
hình; cho thuê tư liệu quảng cáo và quảng bá; dịch vụ trả lời điện thoại; tất cả thuộc 
nhóm 35.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; vận hành máy phát tín hiệu từ trái đất đến 
vệ tinh để truyền tín hiệu đến vệ tinh; vận hành ăng ten thu tín hiệu từ vệ tinh về trái đất; 
cung cấp và vận hành hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và hệ thống thông tin liên lạc 
mạng cáp; dịch vụ truyền dữ liệu và thông tin bằng vệ tinh; vận hành mạng cáp; truyền 
các chương trình qua vệ tinh, qua mạng cáp hoặc qua sóng liên kết vi ba (sóng ngắn); 
cho thuê các bộ giải mã tín hiệu vệ tinh; tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí liên quan đến lập kế hoạch, sản xuất và cung cấp 
(không phải mua bán) tài liệu nghe, nhìn hoặc nghe-nhìn trực tiếp hoặc đã được ghi cho 
phát thanh và truyền hình qua ra-đi-ô và ti vi hoặc thông qua phim ảnh, băng hình hoặc 
phương tiện kỹ thuật số; xuất bản sách và các ấn phẩm liên quan đến phim, băng hình, 
phương tiện kỹ thuật số, phát thanh và truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) thiết 
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bị cho các rạp chiếu phim và nhà hát; tổ chức biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi về 
giáo dục hoặc giải trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01154 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Minh Quân  (VN) 
Số 565 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ điện tử, đồ điện lạnh và các thiết bị điện gia dụng, điện thoại các 
loại, thiết bị điện tử viễn thông, linh kiện điện tử, xe ô tô; bếp ga, vật liệu xây dựng, đồ 
trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh; tủ kệ nhà bếp bằng gỗ, i-nox, mica; tư vấn kinh doanh 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa đồ điện gia dụng; dịch vụ bảo trì và sửa chữa bếp 
ga và các phụ kiện bếp ga (cụ thể là bình ga, hệ thống dẫn ga, thiết bị điều chỉnh ga); 
dịch vụ lắp đặt hệ thống dẫn ga vào bếp công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng; đặt chỗ cho vận chuyển hành 
khách; dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ đóng gói 
hàng hóa: dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội ngoại thất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà trọ.  
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(210) 4-2011-01207 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Thắng Lợi   (VN) 
53 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp; mô tơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên 

bộ); bàn hút chân không dùng để ủi đồ (máy móc); nồi hơi (bộ phận của máy móc), máy 
dập.  

 
 

(210) 4-2011-01224 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phương 
Nam   (VN) 
17B/13 khu vực 5, phường Hưng Phú, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 25: Dép da.  

 
 

(210) 4-2011-01228 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Vũ Thanh Thuỷ  (VN) 
1063 đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu: máy nội soi, máy theo dõi nhịp tim, máy hô 
hấp, máy đo khúc xạ mắt, máy làm kính mắt; dụng cụ chỉnh hình: băng chỉnh hình, 
khung và máy chỉnh hình đa năng. 

 
Nhóm 25: Quần áo các loại; giày dép; mũ, nón. 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; xirô và đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty, xí nghiệp, tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại, quảng cáo, cũng như các 
dịch vụ của cơ sở quảng cáo chịu trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc 
thông báo bằng mọi phương tiện truyền thông và liên quan đến mọi hàng hóa hoặc dịch 
vụ. 

 
Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp 
hội hợp tác về tín dụng, công ty tài chính tư nhân, người cho vay, dịch vụ ủy thác đầu tư, 
dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần; dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ liên quan 
đến việc phát hành séc du lịch và thư tín dụng; bất động sản: về thuê nhà, văn phòng, 
đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: dịch vụ có liên quan đến xây dựng nhà cửa, đường sá, cầu cống, 
đập hay các tuyến truyền tải, kiểm tra dự án xây dựng; sửa chữa: dịch vụ tu sửa đồ điện, 
đồ đạc, dụng cụ, công cụ. 

 
Nhóm 39: Vận tải: dịch vụ về vận chuyển hành khách hay hàng hóa từ vị trí này đến vị 
trí khác bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không hay đường ống; đóng gói 
và lưu giữ hàng hoá, du lịch: tổ chức chuyến du lịch và các dịch vụ đặt chỗ cho chuyến 
du lịch. 

 
Nhóm 41: Giáo dục: dịch vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; đào 
tạo: phát triển các kỹ năng con người và môi giới đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao 
và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống các loại (do nhà hàng thực hiện), chỗ 
ở tạm thời: dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà khách, nhà trọ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người, tư vấn về sử 
dụng thuốc: chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 
 

(210) 4-2011-01241 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Hà  (VN)
Đội 1, Công ty chè Long Phú, xã Hoà 
Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê; dịch 
vụ tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu - cụm - điểm công nghiệp - khu dân cư - khu 
đô thị - biệt thự - nhà vườn sinh thái - trang trại và khu du lịch sinh thái, đầu tư xây dựng 
trong lĩnh vực giáo dục y tế.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp - 
đường dây và trạm biến áp đến 35KV, xây dựng công trình giao thông đường bộ, xây 
dựng công trình giao thông thuỷ lợi; khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, cao lanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn, ten-nít, dịch vụ đào tạo nghề và hướng nghiệp dạy nghề; 
giáo dục phổ thông.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng - ăn uống phục vụ lưu động, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-01277 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) SCG TRADING COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Đồ sứ vệ sinh bao gồm chậu rửa mặt; bồn cầu; vòi hoa sen; đồ đạc bao gồm 

vòi nước; vòi xịt bồn cầu; sản phẩm trang trí trong nhà bao gồm bồn rửa bát; hệ thống 
đèn chiếu sáng. 

 
Nhóm 19: Ngói bằng gốm; ngói bằng sứ; gạch bằng thuỷ tinh. 

 
Nhóm 21: Đồ phụ kiện trong nhà tắm bao gồm giá để xà phòng; móc tròn treo khăn tắm; 
giá để giấy vệ sinh; móc nhon treo khăn tắm; giá treo khăn tắm. 

 
 

(210) 4-2011-01278 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) SCG TRADING COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 11: Đồ sứ vệ sinh bao gồm chậu rửa mặt; bồn cầu; vòi hoa sen; đồ đạc trong nhà 
bao gồm vòi nước; vòi nước xịt bồn cầu; sản phẩm trang trí trong nhà bao gồm bồn rửa 
bát; hệ thống đèn chiếu sáng. 

 
Nhóm 19: Ngói bằng gốm; ngói bằng sứ; gạch bằng thủy tinh. 

 
Nhóm 21: Đồ phụ kiện trong nhà tắm gồm giá để xà phòng; móc tròn treo khăn tắm; giá 
để giấy vệ sinh; móc nhọn treo khăn tắm; giá treo khăn tắm. 

 
 

(210) 4-2011-01288 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; A2.1.16; A2.3.16; A2.1.23 
(591) Xanh nước biển, vàng, vàng kim, trắng, 

trắng kim, đỏ, xanh tím, đen, ghi 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2011-01386 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A23.3.5 
(731) DANJAQ, LLC   (US) 

2400 Broadway Street, Suite 310, Santa 
Monica, CA 90404, United States of 
America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng.  
 

Nhóm 09: Đĩa compact, đĩa DVD đã được ghi âm thanh và hình ảnh và phim để giải trí, 
cụ thể phim phiêu lưu hành động, kịch, hài kịch, và lãng mạn; bản ghi âm nhạc; phim và 
video giải trí, cụ thể là phim phiên lưu hành động, kịch, hài kịch và lãng mạn có thể tải 
xuống từ mạng không dây dùng cho thiết bị điện thoại di động; bản ghi âm âm nhạc; các 
chương trình trò chơi video và trò chơi trên máy tính được mã hóa từ; phần mềm trò chơi 
video cung cấp online có thể tải xuống được từ các cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng máy tính 
toàn cầu hoặc từ các mạng thông tin liên lạc không dây hoặc có dây khác; phần hình 
màn hình nền và màn hình chờ máy tính; đĩa compact trò chơi máy tính và trò chơi video 
để sử dụng với thiết bị thu phát vô tuyến; các trò chơi và hình họa điện thoại di động có 
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thể tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; thiết bị trò chơi máy 
tính có chứa bộ nhớ, cụ thể là đĩa. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức làm từ các kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và các vật dụng chơi, cụ thể, xe cộ đồ chơi, các loại xe mô 
hình, bộ đồ chơi xe ô tô chạy trên đường đua riêng bao gồm xe ô tô và đường đua cho xe 
chạy, đò chơi điệp viên dưới dạng các đồ chơi máy bộ đàm dùng cho điệp viên (spy 
walkie - talkies) và máy định vị GPS dùng cho điệp viên, đồ chơi búp bê nhân vật và phụ 
kiện của chúng, quân bài để chơi bộ quân bài để chơi; Các loại trò chơi không dùng với 
màn hình hoặc màn chiếu ngoài, cụ thể:  trò chơi điện tử; thiết bị chơi trò chơi điện tử có 
chứa bộ nhớ, cụ thể, thiết bị cầm tay có chức năng nhìn; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi 
điện tử và trò chơi video; hệ thống trò chơi video cầm tay, bao gồm các thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi video và các hộp băng từ chứa trò chơi liên quan được đóng gói thành 
một thiết bị; trò chơi kỹ năng động cầm tay không chạy điện; và máy hiển thị trò chơi 
điện tử độc lập. 

 
Nhóm 41: Giáo dục và giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể sản xuất và phân phối phim.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi các nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01424 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A19.13.21; 1.15.23; 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lục, xanh lá 

cây, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
dịch vụ y tế dược phẩm Hồng 
Châu   (VN) 
133 Nguyễn Thị Định, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ pha chế thuốc tại nhà thuốc tư nhân, nhà điều dưỡng, dịch vụ trợ giúp 

y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ viện, phòng chữa bệnh.  
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(210) 4-2011-01502 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ bócđô, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo Việt Tiên Phong  
(VN) 
468 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu 

quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; 
thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); phân tích 
giá cả thị trường; đánh giá trong kinh doanh (thương mại); dịch vụ đặt mua báo (cho 
người khác); dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; hỗ trợ việc 
điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; dán áp phích quảng cáo; thông tin về 
thương mại; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn trong tổ chức và 
điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư 
vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu trong máy tính; biên tập số liệu thống kê; hệ thống hoá cơ sở dữ liệu trong máy 
tính; phân tích giá thành; giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo; phổ biến 
các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; 
quản lý tập tin máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp 
thị, dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; dịch vụ 
tóm lược tin tức; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy tính; thăm dò dư luận; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ cung ứng (hỗ trợ 
kinh doanh); quan hệ công chúng; xuất bản những bài quảng cáo; hãng quảng cáo; mục 
báo quảng cáo; cho thuê dụng cụ quảng cáo; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo; 
quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; cho thuê phương tiện quảng 
cáo; biện pháp đẩy mạnh bán hàng; trang trí các quầy kính cửa hàng; quảng cáo bằng 
truyền hình; ghi lại các buổi nói chuyện; cập nhật tài liệu quảng cáo; cho thuê bộ phận 
phát tự động (máy bán hàng tự động); dịch vụ quảng cáo qua đài phát thanh và truyền 
hình nhằm mục đích đẩy mạnh việc bán hàng. 

 
 

(210) 4-2011-01509 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ tím, trắng, hồng, nâu, đen 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích   (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
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(210) 4-2011-01678 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.5; 25.1.25; A7.1.11 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ lắp máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Hoà 
Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách, tạp chí, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền 

thống cho khách du lịch; dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích quảng 
cáo hoặc thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 
khách du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin du lịch 
trên website. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật, thời trang, ca múa nhạc; dịch vụ tuyên truyền, phổ biến các kiến thức 
văn hóa dân gian như tuồng, chèo, cải lương, hát bội; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công 
cộng; dịch vụ cho thuê các thiết bị âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ; dịch vụ cho thuê sân 
khấu; dịch vụ nhà hát và nhà biểu diễn; dịch vụ cung cấp các phương tiện phục vụ biểu 
diễn nghệ thuật; dịch vụ quay phim, chụp hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu dùng cho 
buổi tiệc, hội nghị; dịch vụ dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình; các hoạt 
động văn hóa và dịch vụ văn hóa thuộc nhóm này;  cung cấp thông tin về văn hóa, nghệ 
thuật dân gian; dịch phụ xuất bản các ấn phẩm, tạp chí, sách, các bài viết nghiên cứu về 
văn hóa truyền thống (trừ các ấn phẩm quảng cáo). 

 
 

(210) 4-2011-01772 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.5 
(591) Xám, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Đinh Thiên Kim Đồng   (VN) 
63/4 ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn LED, đèn điện. 
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(210) 4-2011-01838 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, đỏ 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

thông tin khoa học Công 
nghệ Quảng Nam   (VN) 
54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ vi sinh chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-01839 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, đỏ 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

thông tin khoa học Công 
nghệ Quảng Nam   (VN) 
54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm phân hữu cơ vi sinh chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-01928 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy điện, bao gồm cả các nhà 

máy điện được vận hành từ nguồn hạt nhân và các nguồn có thể khôi phục được; vận 
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hành máy móc và bảo dưỡng các nhà máy điện, bao gồm cả các nhà máy điện được vận 
hành từ nguồn hạt nhân và các nguồn có thể khôi phục được; xây dựng, bảo dưỡng và 
làm mới bộ phận thông hơi và các công trình thông gió.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01942 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy điện, bao gồm cả các nhà 

máy điện được vận hành từ nguồn hạt nhân và các nguồn có thể khôi phục được; vận 
hành máy móc và bảo dưỡng các nhà máy điện, bao gồm cả các nhà máy điện được vận 
hành từ nguồn hạt nhân và các nguồn có thể khôi phục được; xây dựng, bảo dưỡng và 
làm mới bộ phận thông hơi và các công trình thông gió.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01990 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Hiếu  
(VN) 
93/4 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp, phân ủ, đất mùn để làm phân bón, phân bón 

có chứa ni tơ, chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây. 
 

Nhóm 30: Gạo chưa chế biến, cà phê, hạt tiêu, đường, cà phê chưa rang (cà phê xanh), 
hạt tiêu (đồ gia vị). 

 
Nhóm 31: Rau, tươi; nấm, tươi; quả bí; lúa; cỏ rau tươi; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2011-02008 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.5.23; 4.5.5; 2.1.7 
(731) TCL AIR CONDITIONER (ZHONG 

SHAN) CO., LTD.  (CN) 
Nantou Road, Nantou Town, Zhongshan 
City, Guangdong Province, People's 
Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, thiết bị lắp đặt dùng cho máy điều hòa không khí, 

điều hoà không khí dùng cho phương tiện vận chuyển, máy sấy không khí: tủ lạnh, tủ 
lạnh có màn hình hiển thị. 

 
 

(210) 4-2011-02011 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại; ống nhựa cách nhiệt; ống nhựa cách điện và cách âm.  
 

Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; ống nhựa cứng dùng trong cấp 
nước; ống nhựa cứng dùng cho thoát nước.  

 
 

(210) 4-2011-02025 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JLD (SHENZHEN) CO., LIMITED  

(CN) 
Room 1310, Building A, Lianne Plaza, 
No.5022RD, Futian District, Shenzhen, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; dụng cụ quang học dùng trong lĩnh vực truyền thông; thiết bị 

liên lạc qua mạng; dây đồng được cách điện; hộp nối dây điện; tủ phân phối điện.  
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(210) 4-2011-02125 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(731) PATAK (SPICES) LIMITED   (GB) 

Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 
London W1K 4QY, UK  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả và rau được bảo quản, quả hạch và sản phẩm làm từ quả hạch, bữa ăn 

được chế biến sẵn được làm hoàn toàn hoặc chủ yếu làm từ thịt hoặc rau; dưa muối; thức 
ăn dạng bột nhão làm chủ yếu từ rau hoặc rau gia vị, sữa và sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Bột mì; và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì và hỗn hợp bánh mì, bánh ngọt 
và bánh kẹo; bánh mỳ tròn dẹt (của ấn độ), bánh mỳ ấn độ và bánh mỳ kiểu ấn độ, bánh 
mỳ dẹt; gia vị (không phải gia vị dùng ăn gia cầm); bột cà ri dạng nhão, nước xốt; tương 
ớt, đồ gia vị; đồ ăn nhẹ làm chủ yếu từ ngũ cốc, gạo.  

 
 

(210) 4-2011-02126 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) PATAK (SPICES) LIMITED    (GB) 

Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 
London W1K 4QY, UK  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả và rau được bảo quản, quả hạch và sản phẩm làm từ quả hạch, bữa ăn 

được chế biến sẵn được làm hoàn toàn hoặc chủ yếu làm từ thịt hoặc rau; dưa muối; thức 
ăn dạng bột nhão làm chủ yếu từ rau hoặc rau gia vị, sữa và sản phẩm sữa.   

 
Nhóm 30: Bột mì; và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì và hỗn hợp bánh mì, bánh ngọt 
và bánh kẹo; bánh mỳ tròn dẹt (của ấn độ), bánh mỳ ấn độ và bánh mỳ kiểu ấn độ, bánh 
mỳ dẹt; gia vị (không phải gia vị dùng ăn gia cầm); bột cà ri dạng nhão, nước xốt; tương 
ớt, đồ gia vị; đồ ăn nhẹ làm chủ yếu từ ngũ cốc, gạo.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02154 

 
(220) 

 
09.02.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Tã lót bằng giấy hoặc xenlulô dùng một lần cho trẻ em; khăn giấy ướt (dùng 
một lần); khăn giấy cho trẻ em; khăn giấy; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập; khăn 
giấy dùng cho nhà bếp; giấy và bìa các tông; khăn lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); 
ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); thùng chứa để đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn 
tay vệ sinh bằng giấy (không dùng cho mục đích y tế); khăn tay bằng giấy; ảnh chụp.  

 
 

(210) 4-2011-02248 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION   (US) 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago 
IL 60606, U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); quản lý khu căn hộ (bất động sản); cho thuê 

căn hộ; cộng quản bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản dành cho thương mại và dân cư; dịch vụ nhà ở (sở hữu 
bất động sản); dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); đầu tư vốn; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); đại lý môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 
sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ đại lý để đặt chỗ ở 
khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được diễn tả như là chương trình cho khách 
hàng thường xuyên của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán 
rượu; cung cấp tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và cung cấp không gian tổ chức cho các 
sự kiện đặc biệt; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp không 
gian tổ chức cho hội nghị, triển lãm và hội họp; cho thuê phòng họp; cho thuê bất động 
sản để làm phòng hội nghị. 

 
 

(210) 4-2011-02249 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Vàng, đen, cam, xanh lục, xanh lam, nâu
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION    (US) 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago 
IL 60606, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); quản lý khu căn hộ (bất động sản); cho thuê 

căn hộ; cộng quản bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản dành cho thương mại và dân cư; dịch vụ nhà ở (sở hữu 
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bất động sản); dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); đầu tư vốn; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); đại lý môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 
sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ đại lý để đặt chỗ ở 
khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được diễn tả như là chương trình cho khách 
hàng thường xuyên của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán 
rượu; cung cấp tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và cung cấp không gian tổ chức cho các 
sự kiện đặc biệt; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp không 
gian tổ chức cho hội nghị, triển lãm và hội họp; cho thuê phòng họp; cho thuê bất động 
sản để làm phòng hội nghị. 

 
 
 

(210) 4-2011-02305 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 40-2010-0047734 10.09.2010 KR 

  
(731) AMOREPACIFlC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; 

chất làm trung hòa cho tóc uốn bền nếp; kem đánh răng. 
 
 
 

(210) 4-2011-02429 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(731) FrigorÝfico Riosulense SA  

(BR) 
JurÝdica de direito privado, inscrita no. 
CNPJ sob o no. 85.782.878/0001-89, 
estabelecido µ BR 470, km 150, n.13891, 
bairro Pamplona, em Rio do sul - SC 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, thịt lợn cắt miếng có xương và không xương, mỡ lợn, bộ phận nội 

tạng lợn, thịt bò cắt miếng.  
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(210) 4-2011-02496 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dệt Lý Minh  

(VN) 
Lô B410, B411, B412 khu công nghiệp 
Vinatex - Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 23: Dây chun co giãn (dùng trong ngành may) 
 

Nhóm 26: Phụ liệu trong ngành may: móc áo quần bằng kim loại, nút bấm bằng kim 
loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-02497 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt Lý Minh  
(VN) 
Lô B410, B411, B412 khu công nghiệp 
Vinatex - Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 23: Dây thun co giãn.  
 

Nhóm 26: Móc áo quần bằng kim loại, nút bấm bằng kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-02557 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
quảng cáo Dấu Vân Tay  (VN) 
91 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, tổ chức trưng bày  nhằm mục đích thương mại và hội chợ 

thương mại.  
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(210) 4-2011-02573 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Tím, xanh thẫm, xanh da trời, xanh lá 

cây, vàng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ 
doanh nghiệp Thông Minh  
(VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán), nghiên cứu thị trường, 

thăm dò dư luận, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, đấu giá bất động sản, đấu giá 
quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê (chi tiết: kinh doanh bất động sản), tư vấn, môi giới,  hoạt động hỗ trợ dịch 
vụ tài chính; hoạt động tư vấn đầu tư.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02611 (220) 10.07.2009 
(641) 4-2009-14151 (441) 25.07.2011 

(531) 24.5.7 
(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Thiên 
Lộc Phát  (VN) 
Đường số 6, lô F, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công nghiệp; máy nông nghiệp; máy đào; máy phát điện; máy cắt; bộ 

phận cung cấp chất liệu (bộ phận của máy).  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị đốt nóng; thiết bị đốt nóng dùng điện; thiết bị 
phân phối nước. 
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(210) 4-2011-02620 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 
(731) Nguyễn Đình Hiếu     (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến qua mạng internet, hệ thống hoá thông tin về các sản 

phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có thể truy cập từ xa qua mạng internet; bán 
hàng: phần mềm máy tính, mỹ phẩm, dược phẩm, ti vi, điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, máy 
ảnh, máy tính, văn phòng phẩm qua mạng internet. 

 
 

(210) 4-2011-02621 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Đình Hiếu     (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (dịch vụ truyền thông tin liên lạc).  
 
 

(210) 4-2011-02641 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2010726910 20.08.2010 RU 

2010727795 30.08.2010 RU 
2010731187 29.09.2010 RU 

  
(731) ANKICA SEITZ   (DE) 

Querweg 10, 09569 Oederan, Germany  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi, sợi đã xe và sợi đơn, cụ thể là chỉ nhân tạo hoàn toàn cấu tạo bằng sợi đơn 

dùng trong ngành dệt; chỉ đã xe và chưa xe, tất cả các sản phẩm trên bằng nguyên liệu tự 
nhiên và nhân tạo dùng trong ngành dệt.   

 
Nhóm 24: Vải và các sản phẩm bằng vải dệt không bao gồm ở các nhóm khác, cụ thể là 
vải ở dạng miếng và dạng cuộn, rèm cửa bằng vải dệt, vòng giữ rèm cửa bằng vải dệt, 
tấm phủ đồ đạc bằng vải dệt, vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt, khăn tay bằng vải 
dệt, lớp lót mũ bằng vải dệt, khăn bằng vải dệt để tẩy trang, miếng lót đĩa ở bàn ăn bằng 
vải dệt, tấm thảm thêu treo tường bằng vải dệt, khăn lau bằng vải dệt; vải phủ giường và 
khăn trải bàn không làm bằng giấy.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón và khăn quàng.  
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Nhóm 26: Viền bằng ren và đăng ten trang trí; dây buộc giày; dây buộc bằng len; đồ 
dùng để thêu; ru băng đàn hồi (co dãn được); ru băng (đồ kim chỉ) và dây tết bằng vải; 
khuy quần áo; kim móc để thêu; ghim móc áo nịt, cái móc (đồ kim chỉ); móc dùng cho 
chăn; móc dùng cho giày; khuy lỗ dùng cho quần áo; khuy lỗ dùng cho giày (lỗ xâu dây 
giày); cái kẹp (trừ đồ trang sức) và cái kim; hoa nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-02723 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su silicon; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; chế phẩm bịt kín dùng cho 

xây dựng; xi; màng mỏng bằng nhựa silicon dùng để bao gói; màng mỏng bằng cao su 
dùng để bao gói; chất bịt kín bằng silicon; chất bịt kín bằng cao su; cao su cách điện; 
băng dính không dùng trong cách điện, ngành y hoặc gia dụng; cao su tổng hợp; cao su 
lỏng; vật liệu dùng để bao gói hàng bằng cao su hoặc bằng chất dẻo; vật liệu đệm lót 
bằng cao su hoặc bằng chất dẻo; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; 
vật liệu không dẫn nhiệt, điện để giữ nhiệt; sợi thủy tinh dùng để cách nhiệt, cách điện; 
len (tơ) thủy tinh dùng để cách điện, nhiệt; sợi đá dùng để cách điện, nhiệt; sợi khoáng 
dùng để cách điện, nhiệt; sứ dùng để cách điện, nhiệt; xỉ len dùng cách điện, nhiệt; sợi tơ 
nhân tạo bán thành phẩm (không dùng trong dệt may); len bông dùng để bao gói; sợi a-
mi-ăng; sợi đã lưu hóa không dùng trong dệt may; sợi vô cơ bán thành phẩm không dùng 
trong dệt may; sợi tơ bán tổng hợp bán thành phẩm không dùng trong ngành dệt may; sợi 
và sợi mảnh bán tổng hợp bán thành phẩm (được xử lý hóa học từ sợi xơ tự nhiên và 
không dùng cho dệt may); sợi a-ra-mít cách nhiệt bán thành phẩm không dùng cho dệt 
may; sợi cao su tái chế bán thành phẩm không dùng trong dệt may; sợi và sợi mảnh cao 
su tái chế bán thành phẩm không dùng trong dệt may; sợi các-bon không dùng trong dệt 
may; sợi bằng chất dẻo không dùng trong dệt may; sợi tổng hợp bán thành phẩm không 
dùng trong dệt may; sợi và sợi mảnh tổng hợp bán thành phẩm không dùng trong dệt 
may; sợi tơ hóa học bán thành phẩm không dùng cho dệt may; sợi và sợi mảnh hóa học 
bán thành phẩm không dùng cho dệt may; vải bằng sợi thủy tinh dùng để cách điện 
nhiệt; tấm chất dẻo bán thành phẩm; tấm chất dẻo dùng để phủ bề mặt; màng mỏng bằng 
chất dẻo bán thành phẩm không dùng để bao gói; chất dẻo bán thành phẩm; sơn cách 
nhiệt; sơn cách điện; véc-ni cách nhiệt; chất cách điện và cách ẩm cho các toà nhà; nhựa 
ac-cry-líc bản thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành 
phẩm; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện cách nhiệt; thạch cao cách nhiệt; thạch cao 
cách điện: nhựa nhân tạo; vật liệu cách âm; tấm cách âm; các-tông làm từ bột a-mi-ăng; 
hàng dệt a- mi-ăng; khuôn bằng chất dẻo; chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo bán thành 
phẩm bao gồm hoặc chứa hợp chất cơ si-líc; chất gắn mối nối giãn nở.  
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(210) 4-2011-02724 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính tấm (cửa sổ) dùng trong xây dựng; kính cửa sổ dùng cho 

xây dựng; kính ngăn cách (xây dựng); kính hấp thụ tia hồng ngoại dùng trong xây dựng; 
kính truyền tia cực tím dùng trong xây dựng; kính cường lực dùng trong xây dựng; kính 
cách nhiệt dùng trong xây dựng; tấm kính đổi màu dùng trong xây dựng; kính phát 
quang dùng trong xây dựng; tấm kính thông thường dùng trong xây dựng; kính hai chiều 
dùng trong xây dựng; tấm kính nhuộm màu dùng trong xây dựng; sợi thuỷ tinh dùng 
trong xây dựng; kính bám dính dùng trong xây dựng; kính nhuộm màu dùng trong xây 
dựng; kính cán phẳng dùng trong xây dựng; tấm kính in hoa để dùng trong xây dựng; 
kính màu dùng cho cửa sổ (trong xây dựng); ngói bằng kính dùng trong xây dựng; cửa 
số bằng kính; kính an toàn; vật liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại; vật liệu chịu 
lửa; sàn chịu lửa không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ ngoài cho tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vật 
liệu phủ, lót không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ngói dùng cho xây dựng không 
bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; tấm panel 
xây dựng không bằng kim loại; thạch cao chuyên dùng trong xây dựng; vật liệu vôi dùng 
cho xây dựng; tấm cửa không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; ván lát 
tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ván lát sàn dùng trong xây dựng không 
bằng kim loại; các tông dùng trong xây dựng; bìa cứng không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; lưới mắt cáo không bằng kim loại; dạ phớt dùng trong xây dựng; vữa ( vật liệu 
xây dựng); thạch cao (vật liệu  xây dựng); vữa dùng trong xây dựng; chất phủ bằng xi 
măng để chống cháy; sàn không bằng kim loại; tấm ván sàn không bằng kim loại (xây 
dựng); tấm nhựa phủ mặt tổng hợp (xây dựng); ván sàn bằng gỗ (xây dựng); tấm gỗ và 
ván sàn bằng gỗ (xây dựng); tấm ván sàn bằng nhựa; cửa sổ không bằng kim loại; khung 
cửa sổ không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; hệ thống khung cửa 
sổ không bằng kim loại; gạch lát sàn và dùng để lót trong xây dựng; gạch lát sàn và ốp 
bề mặt; gạch ngói dùng cho sàn và phủ mặt; ngói không bằng kim loại; ngói chịu nhiệt 
không bằng kim loại; gạch bằng cao su dùng trong xây dựng; gạch sàn không bằng kim 
loại; gạch lát sàn bằng gỗ; gạch bằng nhựa; gạch ốp tường không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; gạch bằng vinil dùng lát sàn nhà; gạch bằng nhựa dùng lát sàn nhà; gạch 
bằng gỗ; gỗ xây dựng; gỗ bán gia công; gỗ sơ chế; gỗ để làm đường gờ, chỉ; gỗ nhân tạo 
(xây dựng); gỗ dán dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2011-02746 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) RUSHMORE SUPERFOODS, LLC  

(US) 
33971 Selva Road, Suite 240, Dana Point 
California 92629, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống hoa quả.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02793 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Nguyễn  
(VN) 
B15, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Véc ni (sơn dầu). 
 

Nhóm 03: Giấy nhám; giấy ráp; vải nhám, vải ráp. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02794 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.5; 26.1.2 
(731) CHYE CHOON FOODS PRlVATE 

LIMITED   (SG) 
No. 34 Defu Lane 3, Singapore 539451  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo đã được tẩm ướp; gạo xốp/bỏng gạo; cơm/gạo trộn; đường ăn; 

miến/mì/bún gạo; mì sợi; mì sợi ăn liền; mì sợi/bún/miến. 
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(210) 4-2011-02796 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
dịch vụ Việt Hoàng ETS  (VN) 
5A Chân Cầm, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn để đúc bằng kim loại, khuôn mẫu kim loại, khuôn mẫu thép để đúc sản 

phẩm bê  tông bọt. 
 

Nhóm 07: Máy trộn bê tông, máy trộn bê tông bọt (vừa và nhỏ); máy sàng cát, máy tạo 
bọt, máy phối liệu, máy móc thiết bị đồng bộ trong dây chuyền sản xuất sản phẩm bê 
tông bọt. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, sản phẩm bê tông bọt; gạch block xây, chống nóng, ốp lát, 
tấm tường, panel đúc sẵn, để tại chỗ, vữa bê tông tươi đổ tại công trình. 

 
Nhóm 20: Khuôn mẫu phi kim loại, khuôn mẫu nhựa, gỗ, composit để đúc sản phẩm bê 
tông bọt. 

 
 

(210) 4-2011-02797 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; 2.3.11; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hàn KOOK KWAN  
(VN) 
Phòng 902 nhà B6, chung cư Mỹ Đình I, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-02798 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 26.1.1; 2.1.3; 2.1.25 
(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 

tế Đông Nam á   (VN) 
106 đường 49, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; trường học.  
 
 

(210) 4-2011-02799 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Phương Trang   (VN) 
144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật 

liệu xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi 
tính. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình 
công nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-02801 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CALI BURGER LLC  (US) 

23644 Maple Springs Dr., Diamond Bar, 
CA 91765, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt: pho mát, sản phẩm từ sữa (sữa khuấy), khoai tây rán, salad rau, dưa muối 

(dưa góp, dưa món), xúc xích nóng.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ kẹp nhân, cà phê, chè (trà), gia vị, kem lạnh, nước sốt dùng cho sa 
lát, bánh xúc xích hambua. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê, căng tin.  
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(210) 4-2011-02802 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CALI BURGER LLC  (US) 

23644 Maple Springs Dr., Diamond Bar, 
CA 91765, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, pho mát, sản phẩm từ sửa (sữa khuấy), khoai tây rán, salad rau, dưa muối 

(dưa góp, dưa món), xúc xích nóng.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ kẹp nhân, cà phê, chè, gia vị, kem lạnh, nước sốt dùng cho sa lát, 
bánh xúc xích Hambua. 

 
 

(210) 4-2011-02803 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CALI BURGER LLC   (US) 

23644 Maple Springs Dr., Diamond Bar, 
CA 91765, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, pho mát, sản phẩm từ sửa (sữa khuấy), khoai tây rán, salad rau, dưa muối 

(dưa góp, dưa món), xúc xích nóng.   
 

Nhóm 30: Bánh mỳ kẹp nhân, cà phê, chè, gia vị, kem lạnh, nước sốt dùng cho sa lát, 
bánh xúc xích Hambua. 

 
 

(210) 4-2011-02943 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 6.3.11; A6.3.14 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nước khoáng công đoàn 
Quang Hanh  (VN) 
Km 8, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên, nước khoáng chanh tươi, nước khoáng cam tươi, 

nước khoáng me tươi, nước khoáng mơ tươi. 
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(210) 4-2011-02948 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.3.21 
(591) Đỏ cờ, đỏ đun, xanh lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Thanh Đan    (VN) 
Tổ 48 A, Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2011-02964 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.9; 26.1.2 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD  (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh cụ thể là tư vấn tiếp thị các chính sách 

về nhân sự doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; 
dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng Internet nhằm mục đích thương mại; cung ứng lao 
động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực trong nước; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng In-ter-net trong lĩnh vực giáo dục, giải 
trí; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn du học.  

 
 

(210) 4-2011-02974 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo đạc; máy tính (máy đếm); thiết bị ghi thời gian; máy 

và thiết bị phân phối hoặc điều khiển điện; tủ phân phối điện; bộ biến đổi điện quay; 
máy hiệu chỉnh pha; thiết bị xạc pin; máy biến thế điện; ắc quy và pin; pin nhiên liệu; 
dây điện và cáp điện; điện thoại; máy và thiết bị truyền thông vô tuyến dùng cho xe cộ; 
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thiết bị viễn tin dùng cho xe cộ (thiết bị liên lạc kiêm định vị dùng cho xe cộ); thiết bị 
thu phát dữ liệu được trang bị trên ôtô; thiết bị thông báo tự động đã được tích điện; thiết 
bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi tính trên 
phương tiện giao thông); thiết bị thông báo có phích cắm chưa được tích điện; mạch tổng 
hợp; mạch điện; máy vi tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; thiết bị điều 
khiển từ xa để xạc pin; điện cực; nam châm; kính đeo mắt; thiết bị châm lửa để hút xì gà 
dùng trên ôtô; thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nạn; máy đổi điện; thiết bị báo hiệu 
chống trộm.  

 
 

(210) 4-2011-02975 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.15 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo đạc; máy tính (máy đếm); thiết bị ghi thời gian; máy 

và thiết bị phân phối hoặc điều khiển điện; tủ phân phối điện; bộ biến đổi điện quay; 
máy hiệu chỉnh pha; thiết bị xạc pin; máy biến thế điện; ắc quy và pin; pin nhiên liệu; 
dây điện và cáp điện; điện thoại; máy và thiết bị truyền thông vô tuyến dùng cho xe cộ; 
thiết bị viễn tin dùng cho xe cộ (thiết bị liên lạc kiêm định vị dùng cho xe cộ); thiết bị 
thu phát dữ liệu được trang bị trên ôtô; thiết bị thông báo tự động đã được tích điện; thiết 
bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi tính trên 
phương tiện giao thông); thiết bị thông báo có phích cắm chưa được tích điện; mạch tổng 
hợp; mạch điện; máy vi tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; thiết bị điều 
khiển từ xa để xạc pin; điện cực; nam châm; kính đeo mắt; thiết bị châm lửa để hút xì gà 
dùng trên ôtô; thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nạn; máy đổi điện; thiết bị báo hiệu 
chống trộm.  

 
 

(210) 4-2011-03012 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Lan Anh   (VN) 
819 đường 3/2, phường 7, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn tâm lý. 
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(210) 4-2011-03027 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Hiếu  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (dịch vụ truyền thông tin liên lạc).  

 
 
 

(210) 4-2011-03031 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85/120,792 01.09.2010 US 

(531) 26.5.1; 24.9.1 
(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016-2023, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-03032 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85/120,819 01.09.2010 US 

(531) 24.9.1; 26.5.1 
(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016-2023, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-03061 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(731) A.P.S. MANJA SDN. BHD.   (MY) 

No. 22, 24, Jalan Industri P.B.P.5, Taman 
Industri Pusat Bandar Puchong, 47100 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: ớt bột (gia vị); nước sốt cay; nước sốt cà chua; nước sốt hàu; nước sốt đậu 

nành, tất cả các sản phẩm này đều thuộc nhóm 30.  
 
 

(210) 4-2011-03062 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(731) LIM CHEE KIAN   (MY) 

No. 12, Jalan Petaling Utama 3, Petaling 
Utama, Batu 6 1/2, Jalan Kelang Lama, 
46000 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch nước, thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy khử 

nước.  
 
 

(210) 4-2011-03103 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sống Trẻ   (VN) 
4/21 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị thẩm mỹ, dụng cụ thể dục thể thao; mua bán máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy, cụ thể là: các bộ phận thiết bị, phụ tùng máy cho thiết bị thẩm mỹ; 
mua bán thiết bị thẩm mỹ; mua bán dụng cụ y tế; mua bán mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh.  
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(210) 4-2011-03140 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) BR IP Holder LLC  (US) 

130 Royall Street, Canton, 
Massachusetts, 02021 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kem lạnh; kem lạnh nước quả; sữa chua đông lạnh; bánh sữa 

trứng đông lạnh; nước sốt dùng với kem lạnh; lớp phủ kẹo hạt dẻ dùng với kem lạnh; 
nước quả đóng đá (dạng kem lạnh); đá lạnh (ăn được); kem trái cây; bánh ngọt; kẹo 
ngọt; chất tạo hương vị đồ ăn dùng trong làm kem lạnh; đồ uống dạng sánh có thành 
phần chủ yếu là cà phê; cà phê; đồ uống có thành phần chủ yếu là cà phê; chè (trà); đồ 
uống có thành phần chủ yếu là chè (trà).   

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hương hoa quả; sinh tố hoa quả.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
giao đồ ăn (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-03144 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 26.1.1; 3.7.16; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại xuất nhập khẩu 
Như Ngọc   (VN) 
500 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; kem đánh răng; nước rửa tay; nước rửa sàn nhà.   

 
 

(210) 4-2011-03146 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Thảo Nguyên Xanh  (VN) 
158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; tư vấn trong tổ chức điều hành kinh doanh. 
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Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống: xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước cấp cho sinh hoạt và 
công nghiệp; xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống: xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước cấp cho sinh hoạt và 
công nghiệp; phân tích hóa học; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; thiết 
lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-03226 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu nước 
giải khát Đồng Bằng  (VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2011-03242 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.11; 1.7.6; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Văn Chính  (VN) 
59 C Lê Liễu, phường Tân Quí, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống như: quán mì. 

 
 

(210) 4-2011-03263 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MAYTAG PROPERTIES, LLC   (US) 

500 Renaissance Drive, Suite 101, St. 
Joseph, Michigan 49085, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị và dụng cụ bằng điện dùng cho mục đích làm sạch, giặt giũ 

hoặc giặt là, cụ thể là: máy giặt quần áo; máy sấy khô; máy là; máy rửa bát đĩa, máy 
móc, thiết bị và dụng cụ để nén và nghiền rác thải; linh kiện và phụ tùng cho các sản 
phẩm này.  
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Nhóm 11: Máy móc, thiết bị và dụng cụ bằng điện dùng trong gia đình và nhà bếp, cụ 
thể là máy làm đá lạnh; máy móc, thiết bị, bếp nấu ăn, mặt bếp, làm lạnh, sưởi ấm, tủ 
lạnh, máy ướp lạnh, tủ lạnh kết hợp máy ướp lạnh; máy sấy quần áo; máy rót đồ uống 
lạnh; thiết bị, dụng cụ và các bộ phận lắp đặt để thông gió và điều hòa không khí; bếp ga 
và bếp điện, lò sưởi và lò nướng; máy làm lạnh nước; lò vi sóng; lò nướng bằng điện; 
máy làm ẩm không khí, máy làm khô không khí; linh kiện và phụ tùng cho các sản phẩm 
này.  

 
 

(210) 4-2011-03265 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Đỏ, xanh nước biển, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Thái Dương   (VN) 
Thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí; bơm tạo nhiệt chạy bằng điện dùng để cung cấp thêm nhiệt độ cho bình 
chứa nước nóng của máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-03268 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Văn Khoa  (VN) 

P206, nhà A2, tập thể 60 Thổ Quan, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Khuyên tai; nhẫn (làm bằng kim loại quý); vòng đeo chìa khóa (làm bằng kim 

loại quý); ghim cài cà vạt (làm bằng kim loại quý); vòng đeo cổ (đồ trang sức); vòng đeo 
tay (đồ trang sức). 

 
Nhóm 16: Hộp đựng quà bằng giấy; bưu thiếp; anbum ảnh; bức tranh đã đóng khung 
hoặc không đóng khung; sổ tay.  

 
Nhóm 18: Ba lô; ví (bóp); cặp tài liệu; va li; ô (dù); hộp bằng da hoặc giả da.  
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Nhóm 26: Cái cặp tóc; dải băng buộc tóc; ghim cài (phụ tùng của trang phục); tóc giả; 
hoa giả; đăng ten (đồ dùng để thêu). 

 
Nhóm 28: Đồ trang trí cây thông noel (ngoại trừ đèn chiếu sáng và bánh kẹo); đồ chơi; 
trò chơi xếp hình, thú nhồi bông (đồ chơi), búp bê, con xúc xắc.  

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán quà tặng, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm bằng thủy tinh, pha lê, 
gốm, sứ; mua bán trực tuyến quà tặng, đồ lưu niệm.  

 
 
 

(210) 4-2011-03279 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 

phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu); lông mi giả và móng tay giả; dầu thơm dùng cho trẻ 
em; khăn tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh; dầu tắm; phấn dùng 
sau khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng; kem dùng cho cơ thể, nước thơm và 
phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm tho; chế phẩm (làm 
sạch) dùng làm nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa cô-lô-nhơ; mỹ phẩm; thuốc đánh 
răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; phấn bột; tinh dầu thơm dùng cho cá nhân; bút kẻ 
mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm mặt; kem xoa 
mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng mặt; chế phẩm làm sạch 
mặt; sáp thơm dùng để làm thơm phòng; chế phẩm toả mùi hương dùng cho cho cá nhân; 
gel vuốt tóc; dầu xả; dầu gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; kem dưỡng 
da tay; nước thơm dùng cho tay; xà phòng dùng cho tay, chất dưỡng môi; son môi; son 
môi có túi đựng đi kèm; son làm bóng môi; xà phòng dạng lỏng; đồ trang điểm (son 
phấn); mỹ phẩm bôi mi mắt; chế phẩm làm sạch miệng không dùng trong ngành y; chế 
phẩm chăm sóc móng chân, móng tay; chế phẩm làm móng chân móng tay óng ánh; mỹ 
phẩm làm cứng móng chân, móng tay; mỹ phẩm làm bóng móng chân móng tay; xà 
phòng tắm không dùng trong ngành y; nước hoa, hoa khô (hương thơm); chế phẩm toả 
mùi hương trong phòng; kem dùng để cạo râu; xà phòng dùng cho da; bột tan dùng làm 
mịn và khô da; nước thơm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo độ ẩm cho da; 
kem chống nắng; mỹ phẩm chống nắng.  
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(210) 4-2011-03281 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.    

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại bằng da hoặc giả da, ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền 
xu; túi đựng tã trẻ em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm 
trại; túi đựng đồ vệ sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách 
tay; ba lô; hộp đựng chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng 
son bằng da hoặc giả da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; 
túi dùng cho các cuộc đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; 
túi đựng đồ đi mua sắm; túi xách di chợ; ô, túi đeo ở eo; ví.  

 
 

(210) 4-2011-03284 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bàng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; 
rèm cửa bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay băng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu, khăn lau dùng cho mục 
đích gia đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay vệ sinh (làm bằng vải); áo gối; 
khăn phủ gối khăn lót để cầm nồi; mÒn bông, chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; 
chăn bằng lụa, khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng 
vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn 
len. 
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(210) 4-2011-03286 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 

cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là sôcôla, đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao, bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mứt kẹo, bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-uých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mứt kẹo); mứt 
kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua lạnh; mật 
ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; bánh nướng 
xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ 
sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy 
xoắn, bánh pút- đing; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; kem lạnh có chứa hoa 
quả đông lạnh làm món tráng miệng; đồ gia vị; chè (trà); bánh ngô; bánh quế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03403 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư, xây 
dựng và thương mại Thuỷ 
Phát   (VN) 
P209, N5T, ngõ 109, Phương Liệt, 
Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng đường xá, cầu cống, đập; sửa chữa các công trình giao 

thông.  
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(210) 4-2011-03408 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) DR. RECELLA CO., LTD.   (JP) 

7-17, Higashinakajima 1-chome, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm, xà phòng và chất tẩy vết bẩn trên quần 

áo; nước hoa có mùi thơm ngát và mùi hương trầm, hương trầm và nước hoa; kem đánh 
răng; móng (tay, chân) giả, lông mi giả. 

 
Nhóm 11: Thiết bị xông hơi mặt (dùng trong tắm hơi) có thêm chức năng chăm sóc mặt 
và da để tẩy tế bào da chết (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị xông hơi mặt (dùng 
trong tắm hơi) có thêm chức năng chăm sóc mặt và da để làm thông lỗ chân lông (không 
dùng cho mục đích y tế); máy sấy tóc; máy hấp tóc; thiết bị xông hơi mặt (dùng trong 
tắm hơi) có thêm chức năng mát xa mặt (không dùng cho mục đích y tế) . 

 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ vỏ cây gỗ thông trồng ở gần biển của Pháp đã được chế biến 
dạng viên làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thịt, cá, gia cầm và rau đã được chế biến 
làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng (không dùng trong ngành y).  

 
Nhóm 30: Bột lúa mạch, bột đậu, chế phẩm ngũ cốc, ca cao, bột ngũ cốc làm thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 32: Đồ uống có ga (đồ uống làm tỉnh táo và khỏe khoắn không dùng trong ngành 
y), nước ép từ rau (đồ uống), đồ uống tăng lực (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp tại thẩm mỹ viện, tư vấn về mỹ 
phẩm và về chăm sóc da (chăm sóc sắc đẹp).  

 
 

(210) 4-2011-03409 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) DR. RECELLA CO., LTD.    (JP) 

7-17, Higashinakajima 1-chome, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm, xà phòng và chất tẩy vết bẩn trên quần 

áo; nước hoa có mùi thơm ngát và mùi hương trầm, hương trầm và nước hoa; kem đánh 
răng; móng (tay, chân) giả, lông mi giả.  
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Nhóm 11: Thiết bị xông hơi mặt (dùng trong tắm hơi) có thêm chức năng chăm sóc mặt 
và da để tẩy tế bào da chết (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị xông hơi mặt (dùng 
trong tắm hơi) có thêm chức năng chăm sóc mặt và da để làm thông lỗ chân lông (không 
dùng cho mục đích y tế); máy sấy tóc; máy hấp tóc; thiết bị xông hơi mặt (dùng trong 
tắm hơi) có thêm chức năng mát xa mặt (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ vỏ cây gỗ thông trồng ở gần biển của Pháp đã được chế biến 
dạng viên làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thịt, cá, gia cầm và rau đã được chế biến 
làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 30: Bột lúa mạch, bột đậu, chế phẩm ngũ cốc, ca cao, bột ngũ cốc làm thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng dạng ăn kiêng (không dùng trong ngành y). 

 
Nhóm 32: Đồ uống có ga (đồ uống làm tỉnh táo và khỏe khoắn không dùng trong ngành 
y), nước ép từ rau (đồ uống), đồ uống tăng lực (không dùng trong ngành y).   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp tại thẩm mỹ viện, tư vấn về mỹ 
phẩm và về chăm sóc da (chăm sóc sắc đẹp).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03412 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Tím, trắng 
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

(FR) 
17, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 
France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đặc, sữa có hương vị và sữa đánh dậy bọt, sản phẩm sữa, cụ thể là 

món tráng miệng làm từ sữa, sữa chua, đồ uống làm từ sữa chua, món kem mút, kem, 
kem tráng miệng, kem tươi (tất cả là sản phẩm sữa), bơ, pho mát mềm, pho mát, pho mát 
đã chín tới, pho mát đã chín tới dạng đóng bánh, pho mát tươi chưa chín và pho mát 
ngâm trong muối, pho mát làm từ sữa đã gạn kem, pho mát tươi được bán ở dạng lỏng 
hoặc bột nhão, đồ uống hoặc đồ uống có hương vị được làm chủ yếu từ sữa hoặc các sản 
phẩm sữa, đồ uống từ sữa có thành phần chủ yếu là sữa, đồ uống từ sữa có thêm trái cây; 
sản phẩm sữa lên men hoặc có hương vị; trái cây hầm. 
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(210) 4-2011-03438 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.9; 26.15.15; 26.3.1; 7.15.5; 
7.15.20 

(591) Đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kính & nhôm 
Hà Nội  (VN) 
Số 8/119/405 đường Ngọc Thụy, Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa nhôm, 

kính, vật liệu xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở, xưởng sản xuất, nhà phục vụ cho mục đích kinh 
doanh (kiốt, trung tâm thương mại, siêu thị).  

 
Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; giao thông thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2011-03452 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

đa phương tiện Giang Nam  
(VN) 
Số 292 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; 

hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính (dịch vụ 
cài đặt phần mềm). 

 
 

(210) 4-2011-03464 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Hồng 
(731) Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài 

Gòn  (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; xúc tiến thương mại; môi 
giới thương mại; cung cấp thông tin lên mạng internet (nhằm mục đích quảng cáo, 
thương mại); đại lý kinh doanh xăng dầu; phát hành báo chí; mua bán: máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử (ti vi, đầu máy, điện 
thoại, máy fax, màn hình máy tính, máy tính, máy in, máy chiếu), viễn thông, sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm, hoa, cây cảnh, đồ uống, đồ điện gia dụng (tủ lạnh, bàn ủi (bàn 
là), máy giặt, lò vi sóng, bếp điện, bình nóng lạnh, ấm đun nước, bóng đèn điện, bảng 
điện, công tắc các loại, cầu dao, cầu chì, ổn áp, dây điện, máy sưởi, máy sấy, quạt điện, 
máy bơm), giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 
(giường, tủ, bàn, ghế, kệ, bồn đựng nước, két sắt), chất bán dẫn, thiết bị chiếu sáng, đồ 
ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, 
kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, 
hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, dầu hỏa, than, nhiên liệu, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, lương thực, thực phẩm, dụng cụ y 
tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, thuốc 
lá, thuốc lào, vải, hàng may sẵn, giày dép, vàng, bạc, kim loại quý, đá quí và đá bán quí, 
đồ trang sức, băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng), thiết bị, dụng cụ thể 
dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; đại lý du lịch; điều hành du 
lịch; cho thuê xe.  

 
Nhóm 40: In ấn, đúc kim loại; gia công thủy sản.  

 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; câu lạc bộ thể thao.  

 
 
 

(210) 4-2011-03476 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; A5.3.14; A5.3.13 
(731) BROTZEIT INTERNATIONAL PTE. 

LTD.   (SG) 
56B Pagoda Street Singapore 059215  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; xúc xích dồi; sản phẩm làm từ xúc xích; thức ăn có xúc xích là thành 

phần chính; sản phẩm làm từ thịt đã qua chế biến; thịt đã được bảo quản; thịt muối; chiết 
xuất của thịt; nước thịt nấu đông; thịt lợn ướp; giăm bông; thịt lợn muối xông khói; gan; 
dưa góp; thịt lợn; thịt đã được chế biến; gia cầm (không còn sống); trứng; chế phẩm để 
làm nước canh thịt; chế phẩm để nấu nước dùng; nước canh thịt cô đặc; dưa cải bắp; dưa 
chuột bao tử; cá (không còn sống); thức ăn chế biến từ cá; cá trồng (không còn sống); 
nước dùng, xúp; lòng gia súc; nấm củ đã bảo quản; nấm đã được bảo quản; sa lát rau; sa 
lát trái cây; rau đã nấu chín; rau đã được bảo quản.  
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(210) 4-2011-03491 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thanh Long  

(VN) 
319-B14 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng thủy lợi, cầu đường, công nghiệp, dân dụng; san lấp mặt bằng; xây 

lắp đường dây điện trung và hạ thế dưới 35KV. 
 
 

(210) 4-2011-03495 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tân An Thắng  (VN) 
154 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt; vật liệu cách âm.  

 
 

(210) 4-2011-03505 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà nước một thành viên Dệt 
19/5 Hà Nội   (VN) 
Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng để làm ủng và giày; vải dùng cho ngành dệt; khăn lau mặt bằng vải; 

vải bông thô; khăn bông lau kính, khăn lau cốc bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn 
vải dùng trong nhà; vải lót dùng cho giấy; khăn vải để lau sạch đồ hoá trang; khăn tắm 
(trừ quần áo); chăn; đồ vải dùng cho giường; khăn phủ giường; tấm trải phủ trên giường; 
vải; miếng lót cốc (bằng vải); vải bông; vỏ nệm; vải dệt sọc nổi; rèm cửa bằng vải; dạ thô 
làm thảm hoặc khăn trải bàn; vải sợi dệt; màn chống muỗi; khăn phủ gối; khăn phủ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
649 

giường (vải dệt); khăn ăn bằng vải dệt; dải khăn chạy giữa bàn để trang trí; vải bọc nệm 
gối; khăn vải dùng để tẩy trang; khăn dệt; vải tuyn; thảm trang trí treo tường  bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-03512 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý bất 
động sản WINDSOR  (VN) 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh 

doanh; giới thiệu sản phẩm; tư vấn tuyển dụng nhân viên; xử lý văn bản điều hành kinh 
doanh cho khách sạn.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; đầu tư 
vốn; quản lý tài sản bất động sản; quản lý tòa nhà; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở cho 
thuê văn phòng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học; nghiên cứu và phát triển (cho người 
khác). 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 
phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-03515 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; bùa đeo cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
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đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2011-03519 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác); ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp 
dùng để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn 
phím máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh; ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; cột cờ; ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; quạt tay; gương có cần cầm tay; hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, 
ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh), gối; giá 
để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ 
làm bằng chất dẻo, bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí, túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, chuông gió. 

 
 

(210) 4-2011-03521 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
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vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bàng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; 
rèm cửa bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn dệt (code: 240072 - 
Towel of textile); khăn bằng vải; găng tay vệ sinh (làm bằng vải); áo gối; khăn phủ gối; 
khăn lót để cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; 
khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn 
bằng vải; khăn phủ đồ đạc; khăn bông, khăn nhỏ dùng khi tắm rửa (wash-cloth); chăn 
len; khăn trải bàn bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-03525 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung 

cấp giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; 
sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình đã có chương 
trình; thông tin giải trí; sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác 
để phát hành thông qua các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi 
hình, đầu máy quay đĩa, đĩa la- ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và 
cung cấp chương trình giải trí, tin tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy 
tính; các dịch vụ giải trí theo chủ đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục 
cung cấp cho và liên quan đến công viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân 
khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; 
dịch vụ mua vui. 

 
 

(210) 4-2011-03526 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 
giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bàng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; 
rèm cửa bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn dệt (Code: 240072 - 
Towel of textile); khăn bằng vải; găng tay vệ sinh (làm bằng vải); áo gối; khăn phủ gối; 
khăn lót để cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; 
khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn 
bằng vải; khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn nhỏ dùng khi tắm rửa (wash-cloth); chăn 
len; khăn trải bàn bằng nhựa.  

 
 
 

(210) 4-2011-03532 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA. 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác); ghế dài (đồ gỗ), tủ sách; tủ (đồ gỗ), ghế ngồi, kẹp 
dùng đế giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn 
phím máy tính, giường cũi cho trẻ con, ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh, ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đồ nội thất), bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi; giá để báo, đệm; gương, đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ 
ghế dài có đệm; đồ trang tri bữa tiệc làm từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh); gối, giá 
để cây cối làm bằng dây và kim loại, bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ 
làm bằng chất dẻo, bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí: túi ngủ, bàn; tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, chuông gió. 
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(210) 4-2011-03542 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung 

cấp giải trí trực tuyến; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; sản 
xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; 
sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình đã có chương 
trình; thông tin giải trí; sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác 
để phát hành thông qua các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi 
hình, đầu máy quay đĩa, đĩa la- ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và 
cung cấp chương trình giải trí, tin tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy 
tính; các dịch vụ giải trí theo chủ đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục 
cung cấp cho và liên quan đến công viên giải trí theo chủ đề; các buổi trình diễn sân 
khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; 
dịch vụ mua vui.  

 
 

(210) 4-2011-03559 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại, cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp 
dùng để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ), giá treo áo; đồ gỗ để máy tính, khay để bàn 
phím máy tính; giường cũi cho trẻ con, ghế trường kỷ, thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh; ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đô nội thất), bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; quạt tay; gương có cán cầm tay, hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương, đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, 
ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá 
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để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ 
làm bằng chất dẻo, bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí, túi ngủ, bàn, tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, chuông gió.  

 
 

(210) 4-2011-03561 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bàng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải, khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; 
rèm cửa bằng vải, cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn dệt; khăn bằng vải; 
găng tay vệ sinh (làm bằng vải); áo gối; khăn phủ gối, khăn lót để cầm nồi; mÒn bông; 
chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải bàn bằng vải lanh; 
khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải, khăn phủ đồ đạc; 
khăn bông; khăn mặt bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-03580 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.3.3; A25.3.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế tạo Máy 
biến thế   (VN) 
Km 12, quốc lộ 1A, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Hộp nối đầu dây, bộ giảm điện, thiết bị nạp ắc quy, cái ngắt mạch điện, bộ 

đóng mạch điện, cuộn cảm, cuộn kháng, thiết bị điện để chuyển mạch, bộ chuyển mạch, 
cái chống sét, bộ nối dùng cho dây điện, bảng điều khiển điện, dây điện tử, máy nắn 
dòng điện, thiết bị ngắt hồ quang tủ điện, tủ phân phối điện, thiết bị cắt bằng hồ quang 
điện, thiết bị hàn điện, thiết bị mạ điện, dây cầu chì, thiết bị mạ điện mạ kẽm, bộ vô cấp 
để biến đổi điện năng, hộp cầu dao điện, bộ ngắt điện, máy biến thế, biến dòng đo 
đường, biến áp đo đường. 
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(210) 4-2011-03613 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 4.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Đăng   (VN) 
Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 28: Pháo phụt bằng giấy dùng trong lễ hội. 

 
 

(210) 4-2011-03640 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Lê Việt Khánh   (VN) 

Số nhà 36 ngõ 46A/1 Phạm Ngọc Thạch, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ quan hệ công chúng (PR) cho ca sỹ, 

người mẫu; cung cấp (mua bán) ảnh (ảnh cưới, chụp ảnh hội nghị, lễ tiệc, sinh nhật, 
phong cảnh, người mẫu cho các tạp chí, ảnh thời trang); cung cấp (mua bán) ca khúc mới 
có bản quyền; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ ngành ảnh như tráng rửa, in phóng ảnh, xử lý phim điện ảnh và nhiếp 
ảnh, xếp chữ trên phim; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ ngành ảnh bao gồm chụp và cung cấp (không phải mua bán) ảnh (ảnh 
cưới, chụp ảnh hội nghị, lễ tiệc, sinh nhật, phong cảnh, người mẫu cho các tạp chí, ảnh 
thời trang); sản xuất, biên tập phim bao gồm: phim TVC (phim quảng cáo), viđêô âm 
nhạc (music video - MV), phim ca nhạc, đoạn phim ca nhạc (clip ca nhạc), phim ngắn, 
phim tài liệu, phim truyền hình, phim truyện, và phim ảnh phục vụ mục đích giải trí, 
giáo dục, giảng dạy và học tập trong nhà trường và các trung tâm đào tạo; dịch vụ cho 
thuê phim và clip và viđêô âm nhạc; cung cấp dịch vụ dạy thanh nhạc, đào tạo vũ đạo; 
cung cấp (không phải mua bán) ca khúc mới có bản quyền, soạn và viết ca khúc, soạn 
nhạc; xây dựng hình ảnh ca sỹ (gồm đào tạo, phát triển về chuyên môn (bao gồm kỹ 
năng biểu diễn, xử lý kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng giao tiếp khán giả) để một ca sỹ có 
được hình ảnh ấn tượng trước khán giả, đặc biệt dịch vụ đào tạo ca sỹ trở nên nổi tiếng); 
cho thuê đạo cụ và các trang thiết bị phim ảnh, phục vụ cho giải trí và biểu diễn; dịch vụ 
tạo và xử lý hình ảnh kỹ thuật số; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
trên. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật và đồ họa, bao gồm: thiết kế hệ thống nhận diện thương 
hiệu (hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm các lôgô, khẩu hiệu, biển hiệu, mẫu thiệp 
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giao dịch, tiêu đề thư và phong bì công ty), thiết kế các ấn phẩm (bao gồm cả tạp chí, 
sách, báo, catalô, sách hướng dẫn, lịch, áp phích, băng rôn quảng cáo), thiết kế giao diện 
trang web, thiết kế mẫu quảng cáo chiến lược, chiến thuật; thiết kế các sản phẩm mỹ 
thuật đồ họa phục vụ công tác giáo dục, giảng dạy và các hoạt động khác có liên quan; 
thiết kế nội ngoại thất; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-03647 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
trí Hà Nội   (VN) 
614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa: kem, nước giải khát, đồ 

uống, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, quần áo bơi, kính bơi, phao bơi, hàng lưu niệm. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; dịch vụ vận chuyển khách du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí các trò chơi trên mặt đất, dưới nước và trên không, 
dịch vụ văn hóa văn nghệ; dịch vụ thể dục thể thao và rèn luyện thân thể.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát do nhà hàng thực hiện (không bao gồm kinh doanh 
quán rượu, phòng hát karaoke, vũ trường); dịch vụ cho thuê địa điểm hội nghị, hội thảo. 

 
 
 

(210) 4-2011-03700 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.1; 1.15.23; 7.1.24; 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  
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(210) 4-2011-03701 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 24.15.1; 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-03705 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.5.15 
(591) Đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Nguyên Vy   (VN) 
326 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót, áo lót nam nữ; quần áo nam nữ.  

 
 

(210) 4-2011-03706 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Tường Lâm  (VN) 
H6 đường số 4 khu đô thị mới Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 19: Dầm cầu bê tông cốt thép; cấu kiện bê tông cốt thép; vật liệu xây dựng phi 

kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-03721 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - kỹ 
thuật Việt Phong   (VN) 
5 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hệ thống camara quan sát, hệ thống ăngten truyền hình, ăng ten 
parapol, hệ thống âm thanh, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống báo động, báo cháy, 
hệ thống chống sét, hệ thống điện dân dụng; mua bán máy chấm công, hệ thống kiểm 
soát ra vào cửa; mua bán phần mềm tin học, mua bán thang máy. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03800 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 
cáo NEO   (VN) 
590/E13 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện mang tính chất thương mại, kinh doanh, quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện mang tính chất văn hoá, giáo dục, thể thao, nghệ thuật.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03810 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.3.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) HSU - CHIA - WEI  (TW) 

3F., No.14, Ln. 63, Yongkang St., 
Luzhou City, Taipei County 247, Taiwan 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; máy phát điện; máy khí nén; mô tơ. 
 

Nhóm 09: Máy thu hình (ti vi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (ampli); 
ổn áp (bộ ổn định dòng điện); bình ắc quy. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; quạt điện; tủ lạnh; đèn; nồi cơm điện; lò vi sóng.  
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(210) 4-2011-03812 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.3.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hồng Thảo   (VN) 
Đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hoá chất, vật liệu xây dựng, 

sắt thép, sách, văn hóa phẩm, băng video, cassette, đĩa nhạc, đồ dùng gia đình, kim khí 
điện máy, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc, đồ điện, điện tử, lương thực thực phẩm, thực 
phẩm công nghệ, hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, phân bón, xe ô tô, xe 
gắn máy, đồ chơi trẻ em; dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 36: Cho thuê ki ốt bán hàng và văn phòng công ty. 

 
Nhóm 41: Vui chơi giải trí như: bowling, bida, trò chơi điện tử; rạp chiếu phim; cho thuê 
phim; sản xuất phim. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03843 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thời Trang Xanh   (VN) 
18 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, va li, túi du lịch, cặp sách, ví. 
 

Nhóm 24: vải, găng tay vệ sinh bằng vải, khăn trải bàn, khăn vải dùng để tẩy trang. 
 

Nhóm 25: quần, áo, giày, dép, thắt lưng, mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán: Túi xách, va li, túi du lịch, cặp, ví, quần, áo, giày, dép, mũ (nón), 
thắt lưng, mỹ phẩm, nước hoa, vải, găng tay, khăn trải bàn, khăn vải dùng để trang điểm. 
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(210) 4-2011-03857 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85/220,233 18.01.2011 US 

  
(731) VITAL BODY GROUP, Inc.   (US) 

17155 Newhope Street, Suite L, Fountain 
Valley, California 92708, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là sữa rửa mặt, nước hoa hồng chăm sóc da, 

kem giữ ẩm cho da, sữa làm trắng da, sữa chống lão hóa dùng cho da, mặt nạ chăm sóc 
da, kem dưỡng mắt, kem chống nắng, kem tẩy da chết, nước dưỡng da và kem dưỡng da; 
mỹ phẩm, cụ thể kem nền, sữa/kem chăm sóc lông mi và lông mày, chế phẩm làm dày 
mi mắt (mát-ca-ra), phấn mắt, son môi, phấn phủ, kem đánh má hồng, phấn đánh má 
hồng, hộp màu má; các sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, dầu/kem 
dưỡng tóc, gel chăm sóc tóc và nước thơm dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2011-03872 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Về Nguồn  (VN) 
Số 20, ngách 20/28, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ du lịch cho hành khách; đại 

lý du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-03873 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và chuyển giao công 
nghệ Thái Thịnh  (VN) 
Nhà A22-BT 4 khu Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng và chất diệt côn trùng). 
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Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật 
liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; quặng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; lắp đặt 
thiết bị cho công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-03937 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03990 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES 

& TECHNOLOGY TBK.   (ID) 
BII Plaza, Tower II, 30th Floor, JI. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá mòi( không còn sống); thịt gia cầm, không còn sống; thịt thú săn 

(không còn sống); xúc xích dồi; nước thịt nấu đông; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo 
quản; hoa quả đã được bảo quản; quả nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã được sấy 
khô; rau đã được nấu chín; cá đã được bảo quản; cá muối; thức ăn từ cá; nấm đã được 
bảo quản; rau đóng hộp; hoa quả đóng hộp; bơ dừa; mỡ dừa; mứt; bơ lạc; mứt cam; 
trứng; sữa chua; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; dầu 
ăn được; nước ép rau quả dùng để nấu ăn; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; dầu cọ dùng 
làm thực phẩm; hỗn hợp chứa mỡ dùng cho lát bánh mỳ phết; chất thay thế bơ ca cao; 
dầu vừng; dầu dừa; mỡ có thể ăn được; bơ; bơ thực vật; pho mát; nho khô; quả rắc đường 
kính (ngâm dầm); xalát trái cây; dưa góp cay (kim chi); dưa góp/dưa món; thạch dùng 
làm thực phẩm; nước quả nấu đông (thạch hoa quả); thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; 
lạc đã chế biến; hoa quả lát mỏng; khoai tây rán; khoai tây giòn; mỡ pha vào bánh cho 
xốp giòn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
662 

(210) 4-2011-03991 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES 

& TECHNOLOGY TBK.   (ID) 
BII Plaza, Tower II, 30th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá mòi( không còn sống); thịt gia cầm, không còn sống; thịt thú săn 

(không còn sống); xúc xích dồi; nước thịt nấu đông; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo 
quản; hoa quả đã được bảo quản; quả nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã được sấy 
khô; rau đã được nấu chín; cá đã được bảo quản; cá muối; thức ăn từ cá; nấm đã được 
bảo quản; rau đóng hộp; hoa quả đóng hộp; bơ dừa; mỡ dừa; mứt; bơ lạc; mứt cam; 
trứng; sữa chua; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; dầu 
ăn được; nước ép rau quả dùng để nấu ăn; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; dầu cọ dùng 
làm thực phẩm; hỗn hợp chứa mỡ dùng cho lát bánh mỳ phết; chất thay thế bơ ca cao; 
dầu vừng; dầu dừa; mỡ có thể ăn được; bơ; bơ thực vật; pho mát; nho khô; quả rắc đường 
kính (ngâm dầm); xalát trái cây; dưa góp cay (kim chi); dưa góp/dưa món; thạch dùng 
làm thực phẩm; nước quả nấu đông (thạch hoa quả); thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; 
lạc đã chế biến; hoa quả lát mỏng; khoai tây rán; khoai tây giòn; mỡ pha vào bánh cho 
xốp giòn.  

 
 

(210) 4-2011-04012 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) TAI YUANG INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
1400, Chung Shan Rd., Shengang Dist., 
Taichung City 429, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; thuốc nhuộm (thuộc nhóm này); sơn (không bao gồm sơn cách 

điện, cách nhiệt); chất phủ (sơn); mực in; chất pha loãng dùng cho sơn (không bao gồm 
sơn cách điện, cách nhiệt).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ sơn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: chất màu, thuốc nhuộm, 
sơn, sơn lót, mực in, chất để pha loãng dùng cho sơn; dịch vụ đại diện trong việc báo giá, 
làm hồ sơ dự thầu và phân phối sản phẩm (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ cung cấp 
thông tin về thương mại (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh).  
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(210) 4-2011-04036 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Vàng cam (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngọa Vân   (VN) 
Số 30, tổ 7, Lệ Mật, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán áo; dịch vụ mua bán quần.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo đồng phục. 
 
 

(210) 4-2011-04046 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Thạch  
(VN) 
Số 1196, đường Lê Hồng Phong, phường 
Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; đồ gỗ nghệ thuật. 
 

Nhóm 35: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bằng gỗ. 
 

Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-04051 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; 26.7.25 
(591) Đỏ, cam, xanh 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản và xây dựng Nhà Mê 
K«ng   (VN) 
Lầu 6 cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, 
phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; nghiên 

cứu thị trường và thăm dò dư luận. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
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(210) 4-2011-04119 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh (đã tráng, phơi); phim hoạt hình; đĩa CD; đĩa DVD; băng 

video; đĩa quang. 
 

Nhóm 16: Tờ giấy (văn phòng phẩm); sách; báo; tạp chí; ấn phẩm văn hóa; cát-ta-lô.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; rau 
(đã chín/sấy khô). 

 
 

(210) 4-2011-04125 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4 
(731) AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., 

LTD.   (JP) 
19-5, Koami-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8534 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 07: Các loại phanh cho các máy công nghiệp, cụ thể là phanh cho cần cẩu (cần 

trục), cần nâng, máy phát điện dùng sức gió; xec măng phanh trừ loại dùng cho xe cộ; 
guốc phanh trừ loại dùng cho xe cộ; lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ; khớp ly hợp 
không dùng cho xe cộ đường bộ; khớp ly hợp dùng cho máy điều hòa không khí của xe 
hơi (là bộ phận kết nối giữa động cơ của xe hơi và máy nén của máy điều hoà không khí 
trong xe hơi, dùng để dẫn năng lượng từ động cơ thông qua đai truyền động và truyền 
điện năng của xe hơi sang máy nén của máy điều hoà không khí); cần trục (thiết bị nâng 
và nhấc); bạc lót chống ma sát dùng cho máy.  

 
Nhóm 09: Thiết bị đo; dụng cụ điện để đo; dụng cụ đo lường; thiết bị đo lường chính 
xác; bộ dò (máy dò các biến đổi áp lực hoặc nhiệt độ, kim loại, chất nổ); máy báo (đồng 
hồ điện); thiết bị đo cự ly; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; bộ chỉ báo tự động về 
mất áp lực trong lốp xe cộ; thiết bị đo áp lực; máy kiểm tra định lượng, dùng điện; dụng 
cụ quan sát; thiết bị phân tích không dùng cho ngành y; bộ cảm biến như dụng cụ đo gia 
tốc (gia tốc kế), bộ cảm biến tỷ lệ sai lệch và bộ cảm biến kết hợp. 

 
Nhóm 12: Phanh cho phương tiện vận chuyển, cụ thể phanh cho phương tiện vận chuyển 
bốn bánh, phương tiện vận chuyển hai bánh, phanh cho thiết bị đường sắt và phanh cho 
máy bay; xec măng phanh dùng cho xe cộ (vòng găng phanh); lót phanh dùng cho xe cộ; 
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má phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ, má phanh (guốc hãm) dùng cho xe đạp; phanh 
đĩa; ô tô; xe mô tô; piston phanh chính.  

 
 

(210) 4-2011-04126 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., 

LTD.    (JP) 
19-5, Koami-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8534 Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 07: Các loại phanh cho các máy công nghiệp, cụ thể là phanh cho cần cẩu (cần 

trục), cần nâng, máy phát điện dùng sức gió; xéc măng phanh trừ loại dùng cho xe cộ; 
guốc phanh trừ loại dùng cho xe cộ; lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ; khớp ly hợp 
không dùng cho xe cộ đường bộ; khớp ly hợp dùng cho máy điều hòa không khí của xe 
hơi (là bộ phận kết nối giữa động cơ của xe hơi và máy nén của máy điều hoà không khí 
trong xe hơi, dùng để dẫn năng lượng từ động cơ thông qua đai truyền động và truyền 
điện năng của xe hơi sang máy nén của máy điều hoà không khí); cần trục (thiết bị nâng 
và nhấc); bạc lót chống ma sát dùng cho máy.   

 
Nhóm 12: Phanh cho phương tiện vận chuyển, cụ thể phanh cho phương tiện vận chuyển 
bốn bánh, phương tiện vận chuyển hai bánh, phanh cho thiết bị đường sắt và phanh cho 
máy bay; xec măng phanh dùng cho xe cộ (vòng găng phanh); lót phanh dùng cho xe cộ; 
má phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ, má phanh (guốc hãm) dùng cho xe đạp; phanh 
đĩa; ô tô; xe mô tô; piston phanh chính.  

 
 

(210) 4-2011-04127 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.1 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., 

LTD.    (JP) 
19-5, Koami-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8534 Japan   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Các loại phanh cho các máy công nghiệp, cụ thể là phanh cho cần cẩu (cần 

trục), cần nâng, máy phát điện dùng sức gió; xéc măng phanh trừ loại dùng cho xe cộ; 
guốc phanh trừ loại dùng cho xe cộ; lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ; khớp ly hợp 
không dùng cho xe cộ đường bộ; khớp ly hợp dùng cho máy điều hòa không khí của xe 
hơi (là bộ phận kết nối giữa động cơ của xe hơi và máy nén của máy điều hoà không khí 
trong xe hơi, dùng để dẫn năng lượng từ động cơ thông qua đai truyền động và truyền 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
666 

điện năng của xe hơi sang máy nén của máy điều hoà không khí); cần trục (thiết bị nâng 
và nhấc); bạc lót chống ma sát dùng cho máy.   

 
Nhóm 12: Phanh cho phương tiện vận chuyển, cụ thể phanh cho phương tiện vận chuyển 
bốn bánh, phương tiện vận chuyển hai bánh, phanh cho thiết bị đường sắt và phanh cho 
máy bay; xéc măng phanh dùng cho xe cộ (vòng găng phanh); lót phanh dùng cho xe cộ; 
má phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ, má phanh (guốc hãm) dùng cho xe đạp; phanh 
đĩa; ô tô; xe mô tô; piston phanh chính.  

 
 

(210) 4-2011-04194 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED   (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp dùng cho quá trình sản xuất thuốc diệt côn trùng, thuốc 

diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt cỏ dại; chế 
phẩm diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2011-04200 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trí Dũng  (VN) 
Tổ 7, khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc 
Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 17: Mủ cao su. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản; mua bán mủ cao su; mua bán xăng, dầu, nhớt các 
loại; mua bán phân bón.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 
Nhóm 44: Trồng cây cao su; trồng rừng và chăm sóc rừng; trồng cây điều. 
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(210) 4-2011-04220 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A9.7.19 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kovin   (VN) 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao gọt hoa quả; dao dùng cho nhà bếp; kéo dùng cho nhà bếp; cái muôi 

(dụng cụ cầm tay); cái nạo (dụng cụ cầm tay để nạo thức ăn); dụng cụ để mài dao; cái để 
mở hộp (không dùng điện); bộ đồ ăn (dao, đĩa, và thìa); muỗng trà; cái kẹp thức ăn. 

 
Nhóm 21: Bàn chải để cọ xoong nồi; bọt biển rửa bát đĩa; nồi không dùng điện; chảo 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; chảo rán không dùng điện; khay; thớt 
dùng trong nhà bếp; hộp đựng thực phẩm; đũa; chén; hộp đựng bữa ăn trưa; bình cách 
nhiệt chân không; thùng ướp lạnh không dùng điện, bàn xèng (dụng cụ nấu bếp dùng để 
lật thức ăn.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-04225 

 
(220) 

 
11.03.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Tài  (VN) 
Số 69, quốc lộ 80, ấp Bình Phú Qưới, thị 
trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, mua bán nông sản nguyên liệu và sơ chế.  
 

Nhóm 40:  Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo.  
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(210) 4-2011-04229 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

kiến trúc AA   (VN) 
15 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-04240 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Năng 
Lượng  (VN) 
22/9 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-04256 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85213298 07.01.2011 US 

85213304 07.01.2011 US 
85213308 07.01.2011 US 

  
(731) BROCADE COMMUNICATIONS 

SYSTEMS, INC.   (US) 
130 Holger Way, San Jose, CA 95134, 
United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh cụ thể là dịch vụ tư vấn nhằm mục đích tối ưu hoá 

việc sử dụng mạng lưu trữ (SANs), mạng nội bộ (LAN), mạng đô thị (MAN), mạng lưới 
giao thức internet và cơ sở hạ tầng mạng hội tụ; dịch vụ hệ thống hoá (lập) dữ liệu và vận 
hành khả năng quản lý dữ liệu của mạng máy tính (theo yêu cầu của người khác); tư vấn 
lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh (theo yêu cầu của người khác). 
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phần cứng và phần mềm máy tính, cụ thể là đào tạo trong 
việc sử dụng và vận hành mạng lưu trữ (SANs), mạng nội bộ (LAN), mạng đô thị 
(MAN) và mạng lưới giao thức internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực truyền thông 
mạng, trong việc quản lý và điều hành mạng lưu trữ (SANs), mạng nội bộ (LAN), mạng 
đô thị (MAN) và mạng lưới giao thức internet.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cụ thể là dịch vụ hỗ trợ từ xa và tại hiện trường trong 
việc chẩn đoán các lỗi phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm trực tuyến 
và không tải xuống được (sử dụng trong lĩnh vực truyền thông mạng máy tính); dịch vụ 
kỹ thuật cụ thể là kiểm soát hệ thống máy tính mạng; quản lý kỹ thuật của máy chủ theo 
yêu cầu của người khác và xử lý sự cố trong việc chẩn đoán các lỗi của máy chủ; dịch vụ 
tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực mạng máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa 
chọn, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính (theo yêu cầu của 
người khác); dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp hệ thống (dựa trên một trang web và 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được) cho phép người sử dụng có thể tiếp cận việc 
đào tạo, giáo dục, thử nghiệm và tài liệu chứng nhận trong hoạt động của mạng máy 
tính; thiết kế mạng máy tính cho người khác; tích hợp hệ thống máy tính và mạng. 

 
 

(210) 4-2011-04288 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh, chữ đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thuận Hoàng 
Hưng  (VN) 
51 Trần Văn Ơn, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: lưới chắn rác, nắp hố ga, cửa chắn dòng 

nước, tấm bảo vệ gốc cây, đế trang trí cột đèn, tấm lợp. 
 
 

(210) 4-2011-04309 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EASTERN DECORATOR SDN BHD  

(MY) 
Lot 55992, Batu 5, Off Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 31200 Ipob, Perak, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Mành làm bằng tre, mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng, gối ôm 

(dùng trong phòng ngủ); dải để buộc rèm không bằng vật liệu vải sợi, thanh treo rèm, cái 
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buộc màn; đệm; ghế bành; đệm bông, gối (dùng trong phòng ngủ); ghế sofa, túi ngủ 
dùng đi cắm trại. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); chăn (dùng trong phòng ngủ); khăn trải giường bằng 
vải lanh; tấm trải phủ trên giường, vải bông; tấm phủ giường (phủ lên cả ga và chăn); vỏ 
bọc đệm (đệm dạng gối); rèm bằng vải sợi; rèm bằng sợi dệt hoặc băng chất dẻo; vải; vải 
lạnh dùng trong nhà; rèm cửa làm bằng vải lưới, khăn phủ gối; vỏ gối; chăn bông; khăn 
phủ giường bẳng vải sợi; rèm che nhà tắm bằng vải sợi hoặc bằng chất dẻo; tấm chăn đắp 
dạng túi; khăn trải bàn không làm băng giấy; khăn rửa mặt bằng vải sợi; vải dùng bọc 
đệm. 

 
 
 

(210) 4-2011-04346 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.3.1; A25.3.3; 25.5.25; 1.15.23 
(731) AMAZON FLAVORS - 

CONCENTRADOS E CORANTES 
PARA BEBIDAS LTDA   (BR) 
Av. Torquato Tapajãs, 1695, Galp·o 03, 
Bairro da Paz, CEP 69.048-010, Manaus, 
Amazonas, Brazil  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát không chứa cồn, đồ uống không chứa cồn và nước ép trái 

cây. 
 
 
 

(210) 4-2011-04374 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 26.4.3; 25.5.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và tích hợp hệ thống CDI  (VN) 
Số 12, ngõ 87, phố Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán dây cáp điện.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
671 

(210) 4-2011-04377 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ; xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng và thương mại Ngàn Phố  
(VN) 
Số nhà 8, ngõ 12, phố Sóc Sơn, phường 
Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại và cấu kiện bê tông đúc sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn; quảng cáo; mua bán 
hàng điện tử điện lạnh, thiết bị ngành nước, hóa dầu; mua bán xăng dầu; môi giới thương 
mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; xây dựng dưới nước; phá dỡ công trình xây dựng; lắp 
đặt; bảo dưỡng và sửa chữa máy; khai thác mỏ; cho thuê máy xây dựng; sửa chữa công 
trình xây dựng; trang trí nội thất.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe buýt, vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-04428 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh lá cây, xanh dương
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thái Toàn  
(VN) 
40/62/28 Nguyễn Khoái, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới bằng nhựa mềm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại dây bện và lưới, sợi dệt; đại lý môi giới đấu giá (dùng cho 
mục đích thương mại).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
672 

(210) 4-2011-04450 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Que (dải) thử chẩn đoán dùng trong ngành y để theo dõi mức đường glucose.  

 
 

(210) 4-2011-04476 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Việt  
(VN) 
108 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán thiết bị điện chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2011-04582 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện tử  (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa; máy hút 

bụi; máy vắt cam; máy đánh trứng; máy đánh cháo; máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may. 

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm); máy vi tính; bàn là điện, cát sét 
(Cassette).  

 
Nhóm 10: Ghế mát xa (massage).  

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
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điện; bóng đèn; máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất (không sử dụng điện); bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp 
(không sử dụng điện); chảo để rán (không sử dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình 
hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý); bình thủy (phích). 

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (Cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), 
bình thủy (phích), nồi áp suất, bát (chén); chậu. 

 
 
 

(210) 4-2011-04587 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 1398588 08.12.2010 AU 

(531) 24.15.21; 26.3.23; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Da cam, xanh lục, xanh dương 
(731) MANPOWER INC.,   (US) 

100 Manpower Place, Milwaukee, 
Wisconsin, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ văn phòng tuyển 

dụng lao động; dịch vụ văn phòng tuyển dụng lao động cố định và tạm thời; dịch vụ liên 
quan đến tuyển dụng, cụ thể là sắp xếp việc làm, phát triển nghề, tuyển dụng lao động và 
cung cấp thông tin chung tuyển dụng lao động chung cho người khác; dịch vụ quản lý 
nhân sự; quản lý nguồn nhân lực; chương trình cung ứng và quản lý hợp đồng lao động; 
dịch vụ tư vấn và quản lý nhân sự; cung cấp dịch vụ kiểm tra kỹ năng của người lao động 
và công cụ đánh giá nhân công qua trang web hay mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ tư 
vấn việc làm; dịch vụ tư vấn quản lý nghề nghiệp; dịch vụ hỗ trợ việc làm; tư vấn kinh 
doanh chuyên nghiệp; dịch vụ kế toán và kiểm toán kinh doanh nội bộ cho người khác; 
điều tra kinh doanh thương mai; dịch vụ tư  vấn và thông tin thương mại; tư vấn tổ chức 
kinh doanh thương mại; tư vấn về thuế và xác lập bản khai thuế. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế và phát triển trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ bảo mật công nghệ thông tin thương mại, cụ thể là, dịch vụ bảo mật 
máy tính giám sát hệ thống công nghệ thông tin cho mục đích bảo mật, dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực duy trì sự an toàn và nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu.  
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(210) 4-2011-04588 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (không phải sản phẩm điện tử); sách 

hướng dẫn; pa nô (không phải sản phẩm điện tử), áp phích (không phải sản phẩm điện 
tử) và tờ rơi quảng cáo.  

 
Nhóm 25: Quần áo bác sĩ; quần áo bệnh nhân; mũ; dép.  

 
Nhóm 39: Tổ chức và lập kế hoạch sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp và các dịch vụ 
hồi hương người, bệnh nhân và người ốm; các dịch vụ vận chuyển cứu thương; các dịch 
vụ cấp cứu bằng hàng không; sắp xếp việc vận chuyển và phân phát trang thiết bị y tế, 
dược phẩm bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ; sắp xếp việc dẫn và đưa 
hành khách; sắp xếp việc cho thuê các phương tiện vận chuyển; dịch vụ hỏi đáp về du 
lịch cho du khách và người xa xứ; sắp xếp việc đổi vé máy bay khẩn cấp; sắp xếp việc 
vận chuyển quà tặng và hoa; sắp xếp việc vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu; sắp 
xếp việc vận chuyển người bị thương, người ốm, nhân viên y tế và y tá; dịch vụ hỏi đáp 
và thông tin trên mạng liên quan đến những dịch vụ trên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm; dịch vụ khoa học và 
nghiên cứu liên quan đến dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ; nghiên cứu và triển khai 
phần mềm và phần cứng máy tính thành hệ thống thông tin tổng thể cho bệnh viện, trạm 
y tế, các cơ sở cung cấp phương tiện chăm sóc sức khoẻ và dược phẩm tổng thể đồng 
nhất. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ thầy thuốc; dịch vụ nhãn khoa; dịch 
vụ tâm thần học; dịch vụ nha khoa; dịch vụ trạm y tế; dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho y 
tế; dịch vụ phụ khoa và sản khoa; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh 
trùng; dịch vụ sinh sản được hỗ trợ; dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ ngân 
hàng máu; chương trình quản lý trọng lượng cơ thể; dịch vụ nắn khớp xương; dịch vụ da 
liễu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn y tế; cung cấp dịch vụ điều dưỡng và 
chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ phục hồi sức khỏe; vật lý trị liệu; 
liệu pháp điều trị bằng lao động; liệu pháp điều trị bằng diễn thuyết; liệu pháp điều trị 
cai thuốc lá; dịch vụ chuẩn đoán bằng hình ảnh và chuẩn đoán bằng siêu âm; dịch vụ 
dược phẩm và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ y tế liên quan đến nhi khoa và 
chống lão hóa; điều trị y tế và phẫu thuật di động; dịch vụ lập kế hoạch cho bệnh viện; 
cung cấp và quy hoạch thiết bị y tế; dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu 
thuật nhi khoa; dịch vụ chuẩn đoán trước khi sinh; dịch vụ kiểm tra sức khỏe y tế; dịch 
vụ giáo dục và tăng cường sức khỏe và dịch vụ giới thiệu dịch vụ y tế; dịch vụ chữa bệnh 
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24 giờ/ngày; dịch vụ cung cấp thông tin về tiêm chủng y tế cho việc du lịch ở nước 
ngoài.  

 
 

(210) 4-2011-04601 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.4; 26.3.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Phú Quý  (VN) 
Đường Hùng Vương, tổ 2, KV1, phường 
Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, nhớt; mua bán sắt thép. 

 
 

(210) 4-2011-04617 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2010-075230 27.09.2010 JP 

  
(731) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, 

LTD.   (JP) 
5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, 170-8466, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; tư vấn trong lĩnh vực xây dựng nhà máy; sửa chữa hoặc 

bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy hóa chất. 
 
 

(210) 4-2011-04618 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2010-075979 29.09.2010 JP 

  
(731) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, 

LTD.   (JP) 
5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, 170-8466, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo lường hoặc phân tích (không dùng cho mục đích y tế); 

máy và dụng cụ đo lường hoặc phân tích để giám sát và điều khiển thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị viễn thông hữu tuyến, thiết bị viễn thông vô tuyến, thiết bị đo xa điều 
khiển từ xa, bộ phận và phụ kiện cho cá thiết bị viễn thông cụ thể là ăng ten, vỏ hộp 
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dùng cho thiết bị viễn thông, bộ nối điện cho thiết bị viễn thông, chân đế và giá đỡ dùng 
cho thiết bị viễn thông ; bộ điều khiển tự động và thiết bị giám sát từ xa của thiết bị điều 
hòa không khí; máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng.  

 
Nhóm 37: Giám sát từ xa bằng viễn thông các thiết bị điều hòa không khí, thiết bị đốt 
nóng, hệ thống cấp và thoát nước, thiết bị vệ sinh và các thiết bị xây dựng khác. 

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính từ xa; cung cấp thông tin và tư vấn về hệ thống 
máy tính; cung cấp chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-04619 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2010-075980 29.09.2010 JP 

  
(731) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, 

LTD.   (JP) 
5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, 170-8466, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo lường hoặc phân tích (không dùng cho mục đích y tế); 

máy và dụng cụ đo lường hoặc phân tích để giám sát và điều khiển thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị viễn thông hữu tuyến, thiết bị viễn thông vô tuyến, thiết bị đo xa điều 
khiển từ xa, bộ phận và phụ kiện cho cá thiết bị viễn thông cụ thể là ăng ten, vỏ hộp 
dùng cho thiết bị viễn thông, bộ nối điện cho thiết bị viễn thông, chân đế và giá đỡ dùng 
cho thiết bị viễn thông ; bộ điều khiển tự động và thiết bị giám sát từ xa của thiết bị điều 
hòa không khí; máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng.  

 
Nhóm 37: Giám sát từ xa bằng viễn thông các thiết bị điều hòa không khí, thiết bị đốt 
nóng, hệ thống cấp và thoát nước, thiết bị vệ sinh và các thiết bị xây dựng khác. 

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính từ xa; cung cấp thông tin và tư vấn về hệ thống 
máy tính; cung cấp chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-04634 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Tiamo   (VN) 
Số 12, dãy D, tổ 34, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách tay bằng da; các đồ trang trí trong nhà bằng da; dây thắt lưng 
da; túi du lịch; tấm phủ bằng da (đồ nội thất).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán túi xách, ví, dây lưng, các đồ trang trí trong nhà bằng da, 
các sản phẩm làm từ da hoặc giả da; dịch vụ xuất nhập khẩu túi xách, ví, dây lưng, các 
đồ trang trí trong nhà bằng da; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-04647 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 25.5.25; 3.7.19; 3.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 

chấm Thanh Nhã  (VN) 
4403 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm (có chanh, tỏi, ớt). 

 
 

(210) 4-2011-04660 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.6; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hạt giống Tài Lộc  
(VN) 
Khu B, tập thể Viện Rau quả Trung 
Ương, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả đã chế biến. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ hạt giống, hoa tươi, cây cảnh; bán buôn hạt giống, hoa tươi, cây cảnh; 
xuất nhập khẩu hạt giống; xuất nhập khẩu hoa tươi, cây cảnh; xuất nhập khẩu các giống 
cây nông nghiệp; xuất khẩu nông sản; mua bán nông sản, trái cây. 

 
Nhóm 40: Bảo quản rau quả. 

 
Nhóm 44: Hoạt động dịch vụ trồng trọt; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Xử lý 
hạt giống để nhân giống. 
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(210) 4-2011-04728 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85/226,673 26.01.2011 US 

(531) 26.3.2; A26.3.5 
(731) VAS AERO SERVICES, LLC   (US) 

645 Park Of Commerce Way, Boca 
Raton, Florida 33487 United States Of 
America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận của máy bay.  

 
 

(210) 4-2011-04732 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển Thẻ Thông Minh  
(VN) 
243/9/12E3 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ sử dụng mạch tích hợp (thẻ có gắn chíp); thẻ ghi mã từ; phôi thẻ từ, phôi 

thẻ cảm ứng (có từ tính); thẻ chìa khóa (có từ tính); máy dập in thẻ; thiết bị dùng để đọc 
thẻ (thiết bị điện tử). 

 
Nhóm 16: Các loại thẻ phi từ tính, cụ thể là: thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ (không 
phải từ tính), thẻ tín dụng (không phải từ tính), thẻ điện thoại (không có mã hóa và từ 
tính), thẻ mua hàng (không có mã hóa và từ tính); phôi thẻ (phi từ tính); ruy băng.   

 
Nhóm 35: Mua bán các loại thẻ: thẻ ghi mã từ, phôi thẻ từ, phôi thẻ cảm ứng, thẻ chìa 
khóa (có từ tính), thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, thẻ mua 
hàng, thẻ quà tặng, phôi thẻ (phi từ tính), ruy băng; mua bán các loại thiết bị đọc thẻ, cụ 
thể là đầu đọc thẻ từ, đầu đọc mã vạch, đầu đọc vân tay, đầu đọc thẻ cảm ứng; mua bán 
máy dập thẻ, máy in thẻ, máy kiểm tra thẻ ghi nợ và thẻ ghi có.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực 
phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp 
(không phải là mua bán) giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành hệ thống thẻ 
thanh toán; dịch vụ cung cấp (không phải là mua bán) giải pháp kết nối các hệ thống 
thanh toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ giữa các ngân hàng được phép phát 
hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ.  
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(210) 4-2011-04738 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH Thiên Minh  (VN) 

Khu Hai Vân, phường Vân Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cửa cuốn không bằng kim loại; trục 

cửa cuốn không bằng kim loại.(tất cả không bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2011-04739 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH Thiên Minh  (VN) 

Khu Hai Vân, phường Vân Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, trục cửa cuốn bằng 

kim loại, phụ kiện kèm theo cửa cuốn (tất cả bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2011-04760 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.23; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phú Quang Huy  (VN) 
111 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tăng phô (chấn lưu) đèn; ống luồn dây điện; ống PVC dùng để luồn dây điện. 
 

Nhóm 11: Quạt thông gió; bóng đèn điện; máng đèn; đèn chiếu sáng; máng đèn ống.  
 

Nhóm 17: Mút xốp cách nhiệt; ống nhựa dẻo PVC; băng keo cách điện.  
 
 

(210) 4-2011-04765 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Cơ sở LANA  (VN) 

C4-32 A ấp 3, xã Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch và bóng vật dụng cho gia đình, nhà 
cửa và xe; sản phẩm khử mùi và làm thơm miệng (chế phẩm dùng để làm sạch); sản 
phẩm hóa phẩm gia dụng (chế phẩm hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tẩy trắng răng 
(không cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 05: Chế phẩm đuổi muỗi, côn trùng dùng cho cơ thể; chế phẩm diệt muỗi, côn 
trùng dùng cho gia đình; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho gia đình, nhà cửa và xe; chất 
khử trùng; chế phẩm hóa dược dùng cho mục đích vệ sinh hoặc y tế, chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2011-04766 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Cơ sở LANA   (VN) 

C4-32 A ấp 3, xã Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch và bóng vật dụng cho gia đình, nhà 

cửa và xe; sản phẩm khử mùi và làm thơm miệng (chế phẩm dùng để làm sạch); sản 
phẩm hóa phẩm gia dụng (chế phẩm hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tẩy trắng răng 
(không cho mục đích y tế).    

 
Nhóm 05: Chế phẩm đuổi muỗi, côn trùng dùng cho cơ thể; chế phẩm diệt muỗi, côn 
trùng dùng cho gia đình; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho gia đình, nhà cửa và xe; chất 
khử trùng; chế phẩm hóa dược dùng cho mục đích vệ sinh hoặc y tế, chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2011-04767 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Cơ sở LANA   (VN) 

C4-32 A ấp 3, xã Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm sạch và bóng vật dụng cho gia đình, nhà 

cửa và xe; sản phẩm khử mùi và làm thơm miệng (chế phẩm dùng để làm sạch); sản 
phẩm hóa phẩm gia dụng (chế phẩm hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tẩy trắng răng 
(không cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 05: Chế phẩm đuổi muỗi, côn trùng dùng cho cơ thể; chế phẩm diệt muỗi, côn 
trùng dùng cho gia đình; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho gia đình, nhà cửa và xe; chất 
khử trùng; chế phẩm hóa dược dùng cho mục đích vệ sinh hoặc y tế, chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2011-04777 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 25.3.1 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Phong Phó  (VN) 
Đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi bông; sợi xơ dệt; sợi dệt vải.  
 

Nhóm 24: Vải.  
 

Nhóm 25: Quần; áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), mua bán hàng may mặc, mua 
bán bông, xơ, sợi, vải, thuốc nhuộm, máy móc thiết bị, mua bán nguyên phụ liệu máy 
móc và phụ tùng ngành dệt may, thiết bị tin học.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, 
sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ôtô; dịch vụ đại lý vận tải đường biển.  

 
 

(210) 4-2011-04969 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.3.2 
(731) Công ty cổ phần Đi  (VN) 

115/11B2, Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 

máy vi tính, phát hành các tài liệu quảng cáo, dịch vụ tiếp thị sản phẩm (với mục đích 
quảng cáo), quảng cáo ngoài trời. 

 
Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho người khác, dịch vụ thiết kế bao bì, dịch vụ vẽ 
đồ họa, thiết lập bản vẽ công nghiệp, tư vấn thiết kế thương hiệu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
682 

(210) 4-2011-04984 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần LIDECO 3  (VN)

Tầng 1+2, tòa nhà Lideco, N09-B1, khu 
đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện kim loại, thùng chứa, bể chứa và 

dụng cụ chứa đựng bằng kim loại cụ thể là thùng kim loại dùng để chứa các chất hoá học 
dạng lỏng, nước thải, khí.  

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị vệ sinh bao gồm: bệ 
xí, chậu rửa, bồn cầu, bồn tắm.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; dụng cụ chứa đựng không bằng kim 
loại cụ thể là bể chứa nước thải và chất thải không bằng kim loại, mà được làm bằng các 
vật liệu xây.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ xây 
dựng và các hoạt động làm sạch môi trường.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng 
đô thị, các công trình đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV; san lấp mặt bằng; cho 
thuê máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng, làm sạch môi trường; lắp đặt 
máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều 
hòa không khí; trang trí nội ngoại thất; giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước 
sinh hoạt, thoát nước, xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối nước; dịch vụ vận chuyển và tích trữ rác.  

 
Nhóm 40: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước sinh hoạt, thoát nước, xử lý nước thải, khí 
thải và chất thải rắn; thiết kế kết cấu, tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất, cơ điện 
đối với công trình dân dụng và công nghiệp, nhà xưởng, kho, công trình kỹ thuật phụ trợ; 
thẩm định dự án xây dựng; nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng 
và môi trường.  
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(210) 4-2011-05042 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bingo Việt 
Nam   (VN) 
F503. TT Viện CN, 23 Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ chức năng văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-05122 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.9; 26.13.25; A26.11.12; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất khẩu 
hàng thủ công mỹ nghệ Vạn 
Xuân  (VN) 
17 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 20: Lồng đèn; giỏ bằng mây, tre; giá; kệ đựng tài liệu làm bằng mây tre đan, lau, 
sậy.  

 
Nhóm 21: Bình hoa. 

 
Nhóm 22: Vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
 

(210) 4-2011-05141 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.24; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sóng 
Xanh  (VN) 
Số 8 Đào Tấn, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; uỷ thác đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt thiết bị nội, ngoại thất trong xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-05143 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.9 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
mạng và truyền thông CND  
(VN) 
P1005 nhà B3, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 

hoặc điều khiển năng lượng điện (bộ biến đổi dòng điện inverter và bộ lưu điện UPS) 
máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, để cho khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa của công ty 
thông qua ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, quản lý kinh 
doanh; thông qua nhãn hiệu công ty quản lý được tất cả các hàng hóa, dịch vụ của mình 
mà không bị nhầm lẫn với các hàng hóa, dịch vụ của những công ty khác, quản lý giao 
dịch thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-05144 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
mạng và truyền thông CND  
(VN) 
P1005 nhà B3, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 

hoặc điều khiển năng lượng điện (bộ biến đổi dòng điện inverter và bộ lưu điện UPS), 
máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để sưởi nóng, làm lạnh (máy điều hòa không khí).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; để cho khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa của công ty 
thông qua ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử; quản lý kinh 
doanh, thông qua nhãn hiệu; công ty quản lý được tất cả các hàng hóa, dịch vụ của mình 
mà không bị nhầm lẫn với các hàng hóa, dịch vụ của những công ty khác; quản lý giao 
dịch thương mại. 
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Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 
 

(210) 4-2011-05149 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản HT  (VN) 
Số 06, lô 2B, phố Trung Hòa, phường 
Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý sàn giao dịch bất 
động sản; tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-05162 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.7.25; 1.15.23; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Gia Nguyễn   (VN) 
15/4 đường số 1, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; mua bán linh kiện điện 

tử, thiết bị điện, cụ thể: ổ cắm, bóng điện, dây điện; mua bán thiết bị quang học, camera 
quan sát, hệ thống phòng cháy chữa cháy, kim thu sét; mua bán hàng kim khí điện máy, 
cụ thể: máy tính, máy lạnh, máy ảnh; mua bán nguyên liệu phụ liệu ngành giấy; mua 
bán thiết bị vật tư ngành điện lạnh; mua bán máy móc phục vụ ngành nông nghiệp, công 
nghiệp, cụ thể: máy may, máy dập khuôn mẫu. 
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(210) 4-2011-05164 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Việt   (VN) 
20 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, cấp 

thoát nước; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; giám 
sát thi công công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư; thiết kế cấu trúc công trình dân dụng. 

 
 

(210) 4-2011-05176 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Tân Thanh    (VN) 
Khu phố 4, đường Trường Sơn, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 06: Công-te-nơ bằng kim loại (để chứa vận chuyển); công-te-nơ nổi bằng kim 

loại; khung nhà bằng kim loại; công trình bằng thép.  
 

Nhóm 12: Khung gầm ô tô; trục của xe cộ; xe rơmoóc (xe cộ); xe ô tô trộn bê tông; xe « 
tô tải; xe trở hàng hóa.  

 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trên mạng máy tính.   

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; thuê 
mua tài chính, cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa máy móc; sửa chữa lại máy móc bị hư hại một 
phần hay bị hỏng, cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục (thiết 
bị xây dựng).   

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; cho thuê xe; công việc cứu hộ (vận tải); dịch vụ chuyên chở 
hàng hóa; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê container 
dùng để cất giữ; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 
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(210) 4-2011-05182 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.12; A6.19.16 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Hiệp hội sản xuất và kinh 

doanh bánh đa nem làng 
ChÒu   (VN) 
Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) sản phẩm bánh đa nem. 
 
 

(210) 4-2011-05300 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ECONSAVE CASH & CARRY SDN. 

BHD.   (MY) 
Lot 218 & 219, 1 1/2 Miles, Jalan 
Pandamaran, 42000 Port Klang, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu các sản phẩm để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng: thực 

phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sản phẩm đồ ăn nhanh, sản phẩm bơ sữa, bánh 
kẹo, đồ đông lạnh), sản phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh cá nhân, đồ gia dụng (đồ 
dùng nhà bếp, đồ để đựng (không phải bằng kim loại quý hoặc mạ kim loại quý), lược và 
bọt biển, bàn chải, chổi (trừ chổi sơn), vật liệu dùng để sản xuất bàn chải, dụng cụ dùng 
cho mục đích làm sạch, bùi nhùi làm bằng những sợi thép mảnh (dùng để chùi xoong), 
kính chưa gia công hoặc bán gia công (trừ kính sử dụng trong xây dựng), đồ thuỷ tinh, 
đồ sứ và đồ bằng đất nung, vải dệt và hàng dệt (không có trong các nhóm khác), giường 
và khăn trải bàn, đồ thêu ren, ruy băng và dây tết (bằng lục hoặc bằng vải), cúc, móc, 
khuyên, ghim, kim, hoa giả), đồ tạp hoá (thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, 
gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và 
nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp không xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và 
hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm), thức ăn 
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dinh dưỡng, sản phẩm tươi sống, đồ uống, sản phẩm làm sạch; dịch vụ trưng bày và bán 
những sản phẩm này tại các cửa hàng bán lẻ, chợ nhỏ hoặc trên trang web bán hàng được 
đăng tải trên mạng toàn cầu; quản lý và lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trên.  

 
 

(210) 4-2011-05301 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thêu may Việt Thái  (VN) 
Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; màn; rèm. 
 
 

(210) 4-2011-05316 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần xăng dầu 

quốc tế Việt Nam  (VN) 
Nhà B1, ngõ 6 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu. 

 
 

(210) 4-2011-05317 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5; 26.4.4; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần xăng dầu 

quốc tế Việt Nam   (VN) 
Nhà B1, ngõ 6 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu. 
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(210) 4-2011-05319 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học và 
truyền thông ALPHA  (VN) 
Số 28 ngõ 84/1 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2011-05340 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.16; A5.7.23 
(731) SWEET CHERRY ENTERPRISE (M) 

SDN BHD (308103-V)   (MY) 
88 & 90, Jalan PBS 14/4, Taman 
Perindustrian Bukit Serdang, 43300 Seri 
Kembangan, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe nôi trẻ em; xe đẩy trẻ em; ghế ngồi trên xe ô tô cho trẻ em; xe đẩy dùng 

cho nôi trẻ em (loại nôi có thể mang xách đi theo); đai an toàn dùng cho nôi trẻ em (loại 
nôi có thể mang xách theo) (dùng cho xe cộ); đai an toàn giảm chấn dùng cho nôi trẻ em 
(loại nôi có thể mang xách theo) (dùng cho xe cộ); đệm nâng dùng ghế ngồi xe cộ dành 
cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-05341 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần MediaMart 

Việt Nam   (VN) 
Số 29F Hai Hà Trưng, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; tivi; thiết bị để truyền âm thanh, 

hình ảnh; thiết bị để ghi âm thanh, hình ảnh; thiết bị để tái tạo âm thanh, hình ảnh.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng; hệ thống và thiết bị dùng 
cho mục đích nấu nướng; hệ thống và thiết bị dùng cho mục đích làm lạnh; hệ thống và 
thiết bị dùng cho mục đích thông gió (điều hoà không khí); thiết bị làm nước nóng; thiết 
bị điều hòa không khí.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng (bao gồm máy xay, máy 
nghiền, máy giặt, ổ cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ để dẫn điện, thiết bị 
(điện tử) nghe-nhìn, thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh-hình ảnh, thiết bị (điện tử) truyền 
dẫn âm thanh-hình ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông, 
bình đun nước sử dụng điện, đèn điện chiếu sáng, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, thiết bị hút 
mùi, thiết bị (điện) khử mùi, thiết bị (điện) nấu nướng sử dụng điện), máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính, ti vi, ăng ten và bộ thu tín hiệu vệ tinh, thiết bị để truyền âm 
thanh-hình ảnh, thiết bị để ghi âm thanh-hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh-hình ảnh, 
máy điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, tủ cấp đông, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều 
hoà không khí), thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và 
trang bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh và trang bị đi kèm, ra đi ô, đầu đĩa, loa, máy hỗ trợ 
kỹ thuật số cá nhân (PDA), sổ ghi chép điện tử, máy chiếu video, máy chiếu màn hình 
tinh thể lỏng, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt điện, máy lọc nước, 
thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy khô, 
thiết bị và trang bị dùng để phân phối nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-05360 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thép không gỉ Đông á   (VN) 
55 đường 55 A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, chảo lẩu điện, 

bếp từ; mua bán: giường, tủ, bàn ghế; mua bán: các sản phẩm bằng inox: xoong nồi, 
thau, rổ, gáo (cà mÌn), nồi lẩu, khay inox; mua bán các sản phẩm bằng nhựa: chậu 
(thau), rổ, khay.  

 
 

(210) 4-2011-05361 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lạc Phú Hào   (VN) 
109/12 Thái Phiên, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình: thùng rác, chén, đĩa, mâm xoay, bình đựng nước 

trái cây, bàn, ghế; mua bán: đồ nội thất; mua bán: đồ điện gia dụng: bình làm nóng cà 
phê, máy sấy tay, nồi buffet điện.  
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(210) 4-2011-05365 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Tom Ca Re  (VN) 
D012/961 Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho ngành thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-05366 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Tom Ca Re  (VN) 
D012/961 Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho ngành thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-05367 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Tom Ca Re  (VN) 
D012/961 Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho ngành thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-05372 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) XIAMEN LOTA INTERNATIONAL 

CO., LTD    (CN) 
NO. 61, Xingnan road, Jimei District, 
Xiamen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ để tưới; hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy; hộp xà 
phòng; dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh; khung treo quần áo; đĩa đựng xà phòng; thùng 
đựng đá; bộ phân phối xà phòng; nút bấm, tay nắm bằng sứ; đồ gốm dùng trong gia 
dụng; vòi rót; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ; thiết bị phân phối giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-05382 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Nước 
Việt Nam  (VN) 
Số 170, đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 

(210) 4-2011-05383 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Nước 
Việt Nam   (VN) 
Số 170, đường Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước. 
 
 

(210) 4-2011-05395 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh da trời, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Đức 
Phong  (VN) 
Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu.  
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(210) 4-2011-05423 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.5; 2.1.8; 26.3.2; 26.3.4; 6.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Phùng  (VN) 
161 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: viên nang mật nhân; rượu bổ mật nhân; mật ong mật 

nhân (mật nhân là một loại thảo dược thân gỗ).   
 
 
 

(210) 4-2011-05446 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-05447 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05448 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-05471 (220) 28.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JANA INTERNATIONAL 

INVESTMENT CORPORATION 
UNDER THE AUTHORlTY OF VICE 
PRESIDENT MR. HUASCAR 
HERRERA   (US) 
32 Woodland Avenue, Glen Ridge, New 
Jersey 07028, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng chiết xuất từ thiên nhiên; vitamin 

tự nhiên.  
 
 

(210) 4-2011-05486 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bất Động 
Sản 126  (VN) 
Số 175, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản: cụ thể là mua bán, môi giới, thuê, cho thuê, 
tư vấn bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá, tổ chức cuộc tham quan du 
lịch.  
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi điện tử; các hoạt động văn hoá; hoạt động 
âm nhạc; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến liên quan tới các hoạt động giải trí, 
văn hoá và thể thao; dịch vụ đại lý đặt chỗ trước liên quan đến dịch vụ giải trí, các hoạt 
động thể thao và văn hoá, hoạt động âm nhạc; dịch vụ tổ chức các hoạt động liên quan 
đến giải trí, văn hoá, thể thao, âm nhạc; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; biệt thự nghỉ dưỡng; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà nghỉ; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (quầy bar); kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 
 
 

(210) 4-2011-05503 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 18.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cổng Du Lịch  (VN) 
Số 24 Ngô Thế Vinh, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến (tour) du lịch trọn gói trong nước và quốc tế; bán vé máy 

bay; cho thuê xe du lịch; dịch vụ làm visa và hộ chiếu.  
 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn/nhà hàng. 
 
 
 

(210) 4-2011-05529 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.24; 5.7.5; 1.15.15 
(591) Vàng cam, vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu, 

tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Thế 

Giới Mới   (VN) 
52/41 tổ 52, khu phố 4, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau câu; thạch dừa.  
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(210) 4-2011-05543 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Sài Gòn 
3  (VN) 
49/6B Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 40: Chế bản, in ấn. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục và đào tạo nghề; đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại 
học. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-05565 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Nâu, vàng nâu 
(731) RICECO INTERNATIONAL, INC.  

(BS) 
1st Floor, Kings Court, Bay Street, P.O. 
Box N-3944, Nassau, Bahamas  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-05657 (220) 30.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng (VN)  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống.  
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(210) 4-2011-05706 (220) 30.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại Hoàng Thành  (VN)
Số 16 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội; đồ gỗ ngoại thất cụ thể là  bàn ghế bằng gỗ đặt ở ngoài trời. 

 
 

(210) 4-2011-05729 (220) 30.03.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85/274,231 23.03.2011 US 

  
(731) SUMMIT PARTNERS LP   (US) 

222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, 
Massachusetts 02116, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và đầu tư, trừ các dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức ngân 

hàng phục vụ cho khách hàng truyền thống, cụ thể là cung cấp vốn cổ phần tư nhân, quỹ 
đầu tư vốn mạo hiểm và quỹ nợ. 

 
 

(210) 4-2011-05855 (220) 31.03.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) AMEX HARDWARE CO., LTD  (TW) 

14F., No.38, Sec. 2, Tingzhou Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vòng đeo chìa khóa bằng kim loại thường; khóa bằng kim loại dùng cho xe 

cộ; then ổ khóa; khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng kim loại (trừ khóa 
điện).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
698 

(210) 4-2011-05902 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) OMNICOM INTERNATIONAL 

HOLDINGS INC.   (US) 
720 California Street, San Francisco, 
California 94108, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách, văn phòng phẩm; tạp chí; giấy, báo, bản tin, ấn phẩm quảng 

cáo, bảng dán thông báo quảng cáo và áp phích quảng cáo; các tông và đồ dùng bằng các 
tông, không được xếp trong các nhóm khác; bản tường thuật; tờ quảng cáo và bản tin tài 
chính; tài liệu quảng cáo bằng giấy và/hoặc bằng các tông; vật liệu để đóng sách; ảnh 
chụp; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học 
tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không được xếp ở 
những nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo và tiếp thị; phổ biến tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ quan hệ công chúng; mua thời gian và chỗ quảng 
cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương tiện điện tử để 
sắp đặt quảng cáo; dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch liên quan đến việc mua thời gian và 
chỗ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương 
tiện điện tử để sắp đặt quảng cáo; xuất bản các bài quảng cáo; dịch vụ phát thanh quảng 
cáo và quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, dịch vụ tư vấn 
về thị trường cho người khác liên quan đến xây dựng, phát triển, duy trì và nhận diện 
thương hiệu; dịch vụ tư vấn quảng cáo và tiếp thị tương tác trên mạng internet bao gồm 
cả dịch vụ tiếp thị, mua thời gian và chỗ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, phương tiện in ấn và phương tiện điện tử để sắp đặt quảng cáo, dịch vụ tư vấn và 
lập kế hoạch liên quan đến việc mua thời gian và chỗ quảng cáo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, phương tiện in ấn và phương tiện điện tử để sắp đặt quảng cáo, dịch 
vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại trên mạng máy tính toàn cầu; quản lý kinh doanh; 
quản trị kinh doanh; dịch vụ quảng cáo xúc tiến bán hàng, quảng cáo sử dụng các 
phương tiện tương tác và kỹ thuật số, nghiên cứu, khảo sát và phân tích thị thường, dịch 
vụ tư vấn tiếp thị; dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, quảng cáo xúc tiến bán hàng và tư vấn 
trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo, quảng cáo xúc tiến bán hàng qua mạng thông tin liên 
lạc toàn cầu.  
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(210) 4-2011-05904 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A5.11.5; 5.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, đen, trắng, 

nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Kiệt 
Thành   (VN) 
C4/39 ấp 3 Lê Đình Chi, Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi ni lông dùng để bao gói, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán bao bì các loại, bao ni lông các loại, hộp nhựa các loại, chai nhựa 
các loại; mua bán dây điện; mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện tử, hàng điện 
lạnh, hàng điện gia dụng,cụ thể là: loa, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đọc đĩa hình và 
tiếng. 

 
 

(210) 4-2011-05961 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) P.T. MASPION   (ID) 

38-40 Kembang Jepun Street, Surabaya 
60162, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng nhà bếp không chạy điện, cụ thể là bình/lọ, chảo, nồi hầm, chảo rán, 

vỉ nướng, lò quay, nồi đất, xoong nhỏ có cán, nồi luộc/hấp mì, khay nướng chuyên dụng, 
xoong đun cách thủy, nồi hấp, dụng cụ nấu nướng không chạy điện, cụ thể là vỉ nướng 
và chảo sâu lòng. 

 
 

(210) 4-2011-05964 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Lan & Hươu   (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa chế biến dùng làm nguyên 

liệu. 
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(210) 4-2011-05965 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Lan & Hươu   (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa chế biến dùng làm nguyên 

liệu.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05966 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh vàng bạc đá quý Kim 
Minh Đạt  (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa chế biến dùng làm nguyên 

liệu.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05967 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh vàng bạc đá quý Kim 
Minh Đạt   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa chế biến dùng làm nguyên 

liệu. 
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(210) 4-2011-05980 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A9.7.19 
(591) Trắng, nâu, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH San Miguel 

Pure Foods   (VN) 
ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Giăm bông da bao (một loại giăm bông); xúc xích; thịt ba chỉ; lạp xưởng; nem 

chua (làm từ thịt, không phải dạng nem cuộn); giò chả; pa tê; thịt xông khói.  
 
 

(210) 4-2011-06030 (220) 04.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.17.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Da cam ấm, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại VINAOK  (VN) 
Xóm 4, Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa(sữa là chủ yếu), kem bơ, thực phẩm ăn nhanh làm từ 

hoa quả, thực phẩm được chế biến từ khoai tây, bơ. 
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi rô (đồ uống), 
bia. 

 
 

(210) 4-2011-06076 (220) 04.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
và Đầu tư Toàn cầu GTC   (VN) 
Dự án TSQ Galaxy 1, đường Lê Văn 
Lương, Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở; căn hộ cho thuê; văn phòng cho thuê; cho thuê hạ tầng 

khu, cụm, điểm công nghiệp; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình hạ tầng; 
lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.  
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Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục thể thao và giải trí; tổ chức 
khu công viên vui chơi; tổ chức các khu thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-06087 (220) 04.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy in, giấy để in sách, giấy để in tạp chí, giấy in đã được tráng, giấy đã 

được tráng dùng để in sách, giấy đã được tráng dùng để in tạp chí, giấy được dùng để in 
trực tiếp từ phim, giấy để in báo, giấy bông, giấy được dùng để in hình chạm chìm, giấy 
được dùng để in ôpxet, giấy in được dùng cho các bài báo in nghệ thuật, giấy được dùng 
với máy sao chép, giấy được dùng với máy fax, giấy được dùng với máy đọc ký tự quang 
học, giấy được dùng với bảng in đã được tráng mẫu đúc, tấm giấy (đồ dùng văn phòng), 
giấy viết, giấy dính, giấy chống gỉ, giấy sao chép không chứa than, giấy chịu nhiệt, giấy 
dính chịu nhiệt, khăn vệ sinh bằng giấy, túi bằng giấy để bao gói, hộp bằng các tông 
hoặc bằng giấy, báo bằng bìa cứng, giấy gói thức ăn dùng cho mục đích gia đình, khăn 
tay bằng giấy, khăn lau bằng giấy, giấy được dùng cho mục đích vệ sinh, nhãn được làm 
bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2011-06088 (220) 04.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy in, giấy để in sách, giấy để in tạp chí, giấy in đã được tráng, giấy đã 

được tráng dùng để in sách, giấy đã được tráng dùng để in tạp chí, giấy được dùng để in 
trực tiếp từ phim, giấy để in báo, giấy bông, giấy được dùng để in hình chạm chìm, giấy 
được dùng để in ôpxet, giấy in được dùng cho các bài báo in nghệ thuật, giấy được dùng 
với máy sao chép, giấy được dùng với máy fax, giấy được dùng với máy đọc ký tự quang 
học, giấy được dùng với bảng in đã được tráng mẫu đúc, tấm giấy (đồ dùng văn phòng), 
giấy viết, giấy dính, giấy chống gỉ, giấy sao chép không chứa than, giấy chịu nhiệt, giấy 
dính chịu nhiệt, khăn vệ sinh bằng giấy, túi bằng giấy để bao gói, hộp bằng các tông 
hoặc bằng giấy, báo bằng bìa cứng, giấy gói thức ăn dùng cho mục đích gia đình, khăn 
tay bằng giấy, khăn lau bằng giấy, giấy được dùng cho mục đích vệ sinh, nhãn được làm 
bằng giấy. 
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(210) 4-2011-06089 (220) 04.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 1387258 06.10.2010 AU 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) JAC5 LIMITED   (HK) 

4th Floor, 4-6 On Lan Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh 

không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng sau khi cạo râu; sáp dùng cho cạo râu; 
nước hoa cô-lô-nhơ; chế phẩm có mùi thơm.  

 
Nhóm 25: Quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót; quần áo; quần áo cho nam giới.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy bán hàng (cho người khác); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quảng cáo bằng đặt hàng qua bưu điện; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch 
vụ bán lẻ, bán lẻ hàng hóa (dưới mọi hình thức)bao gồm: mỹ phẩm, kem (mỹ phẩm); 
nước thơm dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho 
mục đích y tế; nước thơm dùng sau khi cạo râu, nước hoa cô-lô-nhơ, chế phẩm có mùi 
thơm, quần áo lót mặc bên trong, quần áo lót, quần áo, quần áo cho nam giới.      

 
 

(210) 4-2011-06117 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tam Sao  (VN) 
199/12A Lê Quang Sung, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-06145 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; chất ăn kiêng thích hợp để dùng trong ngành y và 
với thực phẩm cho trẻ nhỏ; thuốc dán; vật liệu để ngăn mọc răng (dùng trong nha khoa); 
sáp nha khoa; chất khử trùng dùng trong ngành y; chế phẩm diệt vật gây hại; thuốc diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ dại, cao dán làm mát có dạng gel để hấp thu và giải nhiệt cho người 
trong các trường hợp bị nóng, sốt đột xuất.  

 
 
 

(210) 4-2011-06179 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh biển. 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  

 
 
 

(210) 4-2011-06191 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần gia dụng 

Bình Minh   (VN) 
Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng cho nhà bếp: máy nghiền; máy trộn thực phẩm dùng 

trong gia đình; máy ép hoa quả, máy xay cà phê; máy rửa bát đĩa; lò ấp trứng.  
 

Nhóm 11: Đồ gia dụng dùng điện: máy điều hoà không khí, lò sưởi; bình nước nóng 
bằng điện hoặc bằng ga dùng trong nhà tắm; nồi cơm điện; bếp điện từ, quạt điện. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi; xoong; chảo (không dùng điện); chậu rửa (đồ đựng); bát; đĩa.  
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(210) 4-2011-06192 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần gia dụng 

Bình Minh    (VN) 
Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại (trừ bằng điện); két 

sắt; khung cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng cho nhà bếp: máy nghiền, máy trộn thực phẩm dùng 
trong gia đình, máy ép hoa quả, máy xay cà phê, máy rửa bát đĩa; lò ấp trứng.   

 
Nhóm 11: Đồ gia dụng dùng điện: máy điều hoà không khí, lò sưởi, bình nước nóng 
bằng điện hoặc bằng ga dùng trong nhà tắm, nồi cơm điện, bếp điện từ, quạt điện.   

 
Nhóm 21: Bộ nồi; xoong; chảo (không dùng điện); chậu rửa (đồ đựng); bát; đĩa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06219 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần IMMC  (VN) 
Số 116 C5 phố Võ Thị Sáu, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất khử trùng; chế phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y; chế phẩm chứa dầu 

thơm dùng trong y tế; chế phẩm hoá học dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý tư liệu bằng 
máy tính.  

 
Nhóm 37: lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính . 

 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính.  
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(210) 4-2011-06234 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp ắc 
quy và phụ tùng xe máy Thái 
Lan  (VN) 
Thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06235 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp ắc 
quy và phụ tùng xe máy Thái 
Lan   (VN) 
Thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06259 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.8; A3.7.25; 8.1.18 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Linh Trang  (VN) 
65E38 Quang Trung, phường 12, Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả, nước mía (giải khát), xirô 
và các chế phẩm khác (không cồn) để làm đồ uống. 
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(210) 4-2011-06311 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.13.1; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Trần Vũ   (VN) 

Số 165 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-06312 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.3; 10.5.25; A1.1.12; A11.1.6 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã lót trẻ em dùng một lần bằng giấy và xenluloza, tã lót trẻ em bằng giấy 

và/hoặc xenluloza; bỉm dạng quần bằng giấy và xenluloza; quần tã bằng giấy và/hoặc 
xenluloza dùng cho trẻ trong giai đoạn tập bỏ bỉm, các sản phẩm lau chùi bằng giấy; 
khăn giấy và khăn lau bằng giấy.  

 
 
 

(210) 4-2011-06314 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1 
(731) Phạm Thị Thuỳ Dương  (VN) 

C3 tập thể Trại Nhãn, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-06315 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; 26.1.1; 5.5.1 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng nhạt, 

xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 
cây nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại T-A   (VN) 
189/8 Phùng Hưng, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2011-06316 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 25.5.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa dầu dầu 

khí Sài Gòn  (VN) 
A200 khu dân cư 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; môi giới 

nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; đấu giá nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 
các sản phẩm liên quan, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ.  

 
 
(210) 

 
4-2011-06317 

 
(220) 

 
07.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  (540) 

  

(731) Lê ánh Nhật   (VN) 
453/28 K A Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Băng đĩa ghi âm, ghi hình các chương trình ca múa nhạc nghệ thuật và điện 

ảnh (CD, VCD, DVD).  
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Nhóm 41: Biểu diễn ca múa nhạc nghệ thuật; chương trình truyền hình ca múa nhạc 
nghệ thuật và điện ảnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-06318 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 

(210) 4-2011-06319 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 

(210) 4-2011-06330 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06331 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06332 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06333 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06334 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-06335 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 

(210) 4-2011-06336 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2011-06337 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06338 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GAP Việt Nam  
(VN) 
P205 B5A, ngõ 10, Hoàng Ngọc Phách, 
Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón các loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06339 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.1 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Tân 
Việt Phát  (VN) 
252H Lương Định Của, An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  
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(210) 4-2011-06347 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 21.1.15 
(591) Cam, xanh lá cây, be, tím nhạt, sữa, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Nhật 
Cường   (VN) 
Số nhà B8 ngõ 180 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường  Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy phương pháp tự học; tư vấn giáo dục; tư vấn hướng nghiệp - việc 

làm (trong lĩnh vực đào tạo). 
 

Nhóm 44: Tư vấn tâm lý. 
 
 

(210) 4-2011-06348 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Nhật 
Cường    (VN) 
Số nhà B8, ngõ 180 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường  Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy phương pháp tự học; tư vấn giáo dục; tư vấn hướng nghiệp - việc 

làm (trong lĩnh vực đào tạo).  
 

Nhóm 44: Tư vấn tâm lý. 
 
 

(210) 4-2011-06350 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, tím, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Đại Cát Lợi  (VN) 

355 Trần Quang Diệu, phường An Thới, 
quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; dịch vụ 

giám sát xây dựng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
714 

(210) 4-2011-06351 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 
Hoàng Vinh  (VN) 
77/6, tổ 2, KV 3, Sông Hậu, Trần Phú, 
phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa xe bọt tuyết; nước tẩy; nước lau kính; nước đánh bóng vỏ xe; nước 

hoa xịt phòng. 
 
 
 

(210) 4-2011-06352 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Số nhà 297, đường Trần Phú, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06353 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Truyền thông 
Châu Bách   (VN) 
120 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm tạp chí xuất bản định kỳ; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo.  
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(210) 4-2011-06354 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 25.5.2; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ An 

Long   (VN) 
CT18 Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền điện tử; máy in hóa đơn thanh toán (đi kèm với máy tính tiền 

hoặc máy vi tính); máy đọc mã số; đầu đọc mã vạch; cân điện tử; camera giám sát.  
 
 
 

(210) 4-2011-06355 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.11; 25.5.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đĩa cắt (bộ phận của máy móc); đĩa mài (bộ phận của máy móc); mô tơ máy 

bơm nước; mô tơ điện; ổ bi (vòng bi dùng cho máy móc); vòng bi dùng cho bộ phận 
quay của máy.  

 
 
 

(210) 4-2011-06356 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11 khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06357 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; 3.4.11 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Như 
Hoàng  (VN) 
243A Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06358 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần DELICO  (VN) 

Thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên 
Khánh, Nha Trang, Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 30:  Cà phê. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06359 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-06364 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 1.13.1; 26.5.1; A25.7.6 
(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH cung ứng nhiên 

liệu tàu biển Vina   (VN) 
92 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khí ga công nghiệp, nhiên liệu dầu, dầu nhờn cho động cơ máy nổ, 

dầu nhờn cho hộp số, các loại hoá chất, dung môi dùng cho tẩy rửa trong lĩnh vực hàng 
hải và dầu khí, các thiết bị hàn và phụ kiện (que hàn, máy hàn); mua bán các thiết bị 
nâng gồm kẹp hàng, ma- níp, các phụ tùng chằng buộc, pu- li cẩu hàng, thiết bị chống ăn 
mòn, đồ bảo hộ lao động, sắt thép tấm, lưới sắt, các loại van, ống thép, các loại ốc vít, 
đệm va, xích, neo, dây cáp; mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống cho tàu.  

 
 
 

(210) 4-2011-06370 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-06371 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  
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(210) 4-2011-06372 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khang Đạt Hào   (VN) 
114/6 đường Chiến Lược, khu phố 9, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột cà ry; bột ngũ vị hương; tương ớt, sa tế, sốt cà chua.  

 
 

(210) 4-2011-06373 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại ViNa CaLi   (VN) 
425A Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  

 
 

(210) 4-2011-06374 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiên Bửu   (VN) 
459/7 đường TTH 7, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  

 
 

(210) 4-2011-06375 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.12.1; 26.1.1; 7.11.10; A1.1.12 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tinh Uy  (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia Long An, 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Màng nhựa dùng để bọc thực phẩm và bảo quản thực phẩm.  
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(210) 4-2011-06376 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 18.1.5 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Tăng Thị Diễm  (VN) 
95/13 Nguyễn Thái Học, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-06377 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế Kiến Trúc Và 
Xây Dựng Nghi Hân  (VN) 
285/8 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-06379 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Trắng, đen, xanh lam 
(731) Công ty TNHH Hàng Hải và 

công nghệ Hợp Long   (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Nhaxanhs Building 3, số 
24 Đặng Thái Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng; mua bán: máy móc, thiết bị điện, vật liệu 

điện cụ thể là máy phát điện, động cơ điện, dây điện; mua bán: máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy nông nghiệp - khai khoáng - xây dựng, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của « 
tô; mua bán: xăng dầu, hóa chất, sắt, thép, đồng, chì, nhôm, inox, sơn, véc ni; mua bán: 
máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công nghiệp - thương mại - hàng hải, thiết bị và 
dụng cụ đo lường.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê: cần cẩu, máy hàn, máy cắt, máy phát điện, mô tơ điện; dịch 
vụ sửa chữa: máy móc, thiết bị liên lạc, thiết bị điện tử và quang học; dịch vụ sửa chữa 
và bảo dưỡng phương tiện vận tải; dịch vụ vệ sinh tàu biển.  
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(210) 4-2011-06390 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Hà 
An   (VN) 
Tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06391 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-06392 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cửa Châu úc  (VN) 
216 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình tích điện, cụ thể là các loại bình lưu điện.  
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(210) 4-2011-06393 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06394 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-06396 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, bánh, kẹo, gạo.  
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(210) 4-2011-06397 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây giống, con giống, hoa tươi, quả tươi, động vật sống.  

 
 
 

(210) 4-2011-06398 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi.  

 
 
 

(210) 4-2011-06399 (220) 07.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ sản xuất giống cây trồng (bao gồm gieo trồng các loại giống: lúa, 

ngô, đỗ, khoai).  
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(210) 4-2011-06503 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thế Luân   (VN) 

2/14 tổ 32, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 16: Bút; hộp đựng bút; sáp màu; hồ dán; bảng học sinh; thước kẻ; eke; bao bì 

bằng nhựa dạng màng mỏng; dao dọc giấy (dùng cho văn phòng).  
 
 

(210) 4-2011-06504 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thế Luân    (VN) 

2/14 tổ 32, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 16: Bút; hộp đựng bút; sáp màu; hồ dán; bảng học sinh; thước kẻ; eke; bao bì 

bằng nhựa dạng màng mỏng; dao dọc giấy (dùng cho văn phòng).  
 
 

(210) 4-2011-06527 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.1.5 
(731) DMARK METAL BUTTON 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit A, 24/F, Blk. 3, Golden Dragon 
Industrial Centre, 172-180 Tai Lin Pai 
Road, Kai Chung, N.T., Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khoá kéo trượt (phecmơtuya); vật trang trí dùng cho quần áo; khuy móc dùng 

cho váy liền; khoá thắt (phụ kiện của trang phục); khuy lỗ dùng cho quần áo; khuy áo 
(không làm bằng kim loại quí); khoá thắt lưng; cái cài áo (khuy áo) để trang trí; kim 
khâu; hoa giả (nhân tạo); nẹp cổ áo; mảnh vá có thể dán bằng nhiệt để sửa chữa đồ may 
mặc.  
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(210) 4-2011-06530 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 7.11.10; 26.7.25 
(591) Xanh cốm, xanh da trời, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng giao thông Lào Cai   (VN)
Số nhà 128 đường Hoàng Liên, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.  
 

Nhóm 37: Tư vấn giám sát công trình xây dựng giao thông, xây dựng dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.  

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế qui hoạch, khảo sát thiết kế lập tổng dự toán các công trình 
xây dựng: giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình 
điện năng và các công trình cấp thoát nước; khảo sát thiết kế san tạo mặt bằng, công 
trình kè, tường chắn và các công trình xây dựng; khảo sát địa kỹ thuật, thí nghiệm vật 
liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình; đo đạc bản đồ hiện trạng, bản đồ địa 
hình, bản đồ địa chất, bản đồ thuỷ văn, bản đồ địa chính, bản đồ công trình ngầm, và đo 
đạc phục vụ xây dựng công trình; tư vấn lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra 
thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng; tư vấn môi trường, đánh giá tác động 
môi trường; tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-06574 (220) 09.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; 1.15.23; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đen, cam 
(731) TOTAL SA   (FR) 

2 Place Jean Millier, La DÐfense 6 92400 
Courbevoie, France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dạng khí, rắn, lỏng; nhiên liệu cho động cơ; khí hóa lỏng (nhiên 

liệu); khí bu-tan (nhiên liệu); khí prô-pan (nhiên liệu); nhiên liệu dạng khí; chất đốt để 
sưởi ấm, nấu ăn và thắp sáng; chất bôi trơn, dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp.  

 
Nhóm 06: Chai, bể chứa, thùng chứa, bồn chứa, chum, bình chứa, tất cả bằng kim loại 
dùng để đựng các loại nhiên liệu lỏng và đặc biệt là các loại khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2011-06575 (220) 09.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Sơn Thạch  (VN) 
F111, đường A5, khu phố 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, sơn, gạch lát nền, đá, cát); mua bán 

hàng trang trí nội thất (thiết bị vệ sinh, đèn trang trí, kệ, tủ); mua bán máy móc thiết bị 
ngành xây dựng (xe cẩu, xe xúc, máy đào, máy ủi, máy cắt sắt, máy tời, giàn giáo, cây 
chống, cốp pha); mua bán thiết bị điện (tủ điện, thiết bị đóng cắt điện, công tắc, ổ cắm, 
đèn các loại, dây dẫn điện, rơ le, máy biến thế, bảng điện, cầu giao điện, ổn áp), mua bán 
hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước; lắp 
đặt hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy; giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp; thi công công trình điện dân dụng, điện công nghiệp; hoạt 
động xây dựng chuyên dụng khác (xây dựng nền móng của tòa nhà); thi công ép cọc, 
đóng cọc bê tông cốt thép (xây dựng). 

 
 

(210) 4-2011-06583 (220) 09.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may Bình 
Minh  (VN) 
Lô B6 khu công nghiệp Thuỵ Vân, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất; gương; khung ảnh; sản phẩm nghệ thuật bằng gỗ, li-e, lau, sậy, 

cói, liễu.  
 

Nhóm 22: Dây, dây thừng, lưới, lều, vải bạt, vải nhựa, buồm, bao đựng và túi bằng vải; 
vật liệu để đệm và nhồi; vật liệu sợi dạng thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và vải dệt thủ công bằng thổ cẩm; khăn trải bàn và trải giường bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-06616 (220) 09.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 25.3.1 
(731) IKS TRADING LIMITED  (HK) 

8th floor Li Po Chun Chambers 189, Des 
Voeus Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo (đã qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2011-06638 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.19 
(591) Xanh lá cây, nâu đất 

(540) 

  

(731) Nguyên Bá Thiệm  (VN) 
Liên Hiệp, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 18: Ví, túi xách. 
 

Nhóm 25: Giày dép, quần áo, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán giầy dép, quần áo, ví, thắt lưng, túi xách. 
 
 

(210) 4-2011-06715 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KOAR INTERNATIONAL, LLC   (US) 

2114 Pico Boulevard, Santa Monica, CA 
90405, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; quần áo thể thao; khăn quàng cổ; găng tay 

(quần áo); hàng dệt kim; đai lưng và tay áo; tất cả thuộc nhóm này. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
727 

(210) 4-2011-06716 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) DAILY POLYMER CORP.   (TW) 

10, Yong Hong Lane, Hou-An, Jin-Wu 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp (các chất tinh thể lỏng); nhựa tổng hợp dạng 

thô; nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa acrylic dạng thô; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; 
chất dẻo tổng hợp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06730 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 85209455 03.01.2011 US 

  
(731) TRISTAR PRODUCTS, INC.   (US) 

492 Route 46 East, Fairfield, New Jersey 
07004, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: áo lót che, nâng, đỡ ngực của phụ nữ (bra). 

 
 

(210) 4-2011-06734 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.7.1; 3.7.1; A1.5.3; A14.5.2; 13.1.5; 
A1.1.10 

(591) Vàng, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U   (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ do giáo viên và chuyên gia trường đại học American Pacific 

University của mỹ thực hiện, cụ thể là: giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học, đại học và 
sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo dục đào tạo không chính quy, đào tạo bổ sung, tu 
nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức kỹ năng; giáo dục đáp 
ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát 
triển giáo dục.  
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(210) 4-2011-06735 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.7.1; 3.7.1; A1.1.10; A14.5.2; 13.1.5; 
A1.5.3 

(591) Vàng, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U    (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ do giáo viên và chuyên gia trường đại học American Pacific 

University của mỹ thực hiện, cụ thể là: giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học, đại học và 
sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu 
nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức kỹ năng; giáo dục đáp 
ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát 
triển giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-06744 (220) 13.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các linh kiện và phụ tùng đi kèm, ngoại trừ lốp xe.  

 
 

(210) 4-2011-06775 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(731) HUNAN SHAOSHAN MAOJIA 

RESTAURANT DEVELOPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
Shaoshan Village, Shaoshan City, Hunan 
province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện); căng tin; dịch 

vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy bar (quán rượu nhỏ).  
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(210) 4-2011-06776 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 10.3.7 
(731) HUNAN SHAOSHAN MAOJIA 

RESTAURANT DEVELOPMENT CO., 
LTD.    (CN) 
Shaoshan Village, Shaoshan City, Hunan 
province, China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện); căng tin; dịch 

vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy bar (quán rượu nhỏ).  
 
 

(210) 4-2011-06777 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.13.4; 5.3.20 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần vận tải tư 

vấn và đầu tư Anh Ngọc   (VN) 
Số 95 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng taxi; dịch vụ du lịch lữ hành, dịch 

vụ bảo quản, lưu giữ hàng hóa, dịch vụ cho thuê kho bãi. 
 
 

(210) 4-2011-06814 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.3.3; 26.1.2 
(731) NICKENT GOLF KOREA CO., LTD.  

(KR) 
B1F., Dongwoo Building, 1217-4, 
Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: áo phông; quần dài; áo len dài tay; áo len đan; váy; mũ; thắt lưng (trang 

phục); tất; găng tay (trang phục); giầy. 
 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; cọc 
đặt bóng vào điểm phát bóng chơi gôn. 
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(210) 4-2011-06815 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngọc Dương  
(VN) 
Số 26 tổ 2 Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh các công trình nhà ở; căn hộ cho thuê; văn phòng cho thuê; hạ 

tầng khu, cụm, điểm công nghiệp, sàn giao dịch, bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình hạ tầng; 
lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thông cấp, thoát nước.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục thể thao và giải trí; tổ chức 
khu công viên vui chơi; tổ chức các khu thể dục thể thao. 

 
 
 

(210) 4-2011-06816 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.17.21; 24.15.1 
(731) IDM APPAREL PTE. LTD.   (SG) 

Blk 51 Ubi Ave 1, #03-04, Paya Ubi 
lndustrial Park, Singapore 408933  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót.  

 
 
 

(210) 4-2011-06839 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc; chế phẩm thuốc.  
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(210) 4-2011-06852 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.15.25 
(591) Vàng, vàng cam, ghi, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Hồng Ngân   (VN) 
Số 16, lô 1B, khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; 
xuất nhập khẩu hàng hoá; đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây 
dựng nhà các loại; hoàn thiện công trình xây dựng; khai thác đất sét, cát, sỏi.  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, ứng dụng vật liệu mới trong 
xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-06872 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phan Kiên   (VN) 
28 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dung cụ (bộ phận của máy), máy giặt, máy vá thiết bị để làm 

sách (dùng điện).  
 

Nhóm 09: Máy biến thế, bộ đổi điện, tủ bảo vệ điều khiển, đồng hồ đo điện, thiết bị 
phân phối điện năng, chấn lưu dùng cho đèn ống; bộ chuyển mạch định giờ tự động, 
bảng điều khiển điện; bảng thông báo điện tử; dụng cụ kiểm tra và giám sát điện, thiết bị 
dùng để điều khiển từ xa hoạt động của máy móc công nghiệp, đồng hồ báo mức tiêu thụ 
điện; chuông báo lửa (cứu hỏa) thiết bị báo chống trộm, thiết bị hiển thị điện, thiết bị và 
dụng cụ cấp cứu, thiết bị giảng dạy, máy bán hàng, thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi 
tính, chương trình máy tính, ghi sẵn, thiết bị xử lý dữ liệu.  
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu; thiết bị và dụng cụ y tế thiết bị và dụng cụ thú  
y. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ động cơ, thiết bị và dụng cụ điện, điện tử điện lạnh, điện 
gia dụng thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị và dụng cụ truyền thông; thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, 
thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước. thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị phụ tùng và 
dụng cụ khoa học cân, đo: báo hiệu; kiểm tra, cấp cửu, giảng dạy, máy bán hàng tự 
động- và các cơ câu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay the, thiết bị tự 
động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa (máy móc, thiết bị động cơ, phương tiện giao thông, các công trình 
xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị động cơ, các công trình xây dựng, 
thiết bị điện); bảo dưỡng máy móc thiết bị động cơ, các công trình xây dựng, thiết bị 
điện). 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế các công 
trình điện, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế và phát triển 
phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy vi tính; tư vấn bảo vệ môi trường; 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ ba). 

 
 

(210) 4-2011-06873 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SICHUAN CHUANHENG CHEMICAL 

CORPORATION.  (CN) 
No.399 Tongzhan East Road, Shifang, 
Sichuang Province, PR.China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Axit photphoric; photphatit; muối can xi; photpho; photphat (phân bón); phân 

bón.  
 
 

(210) 4-2011-06911 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Đông   (VN) 
24 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử.  
 
 

(210) 4-2011-06912 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Nâu, đen, trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng và thương mại 
Phương Mai  (VN) 
37 Đào Duy Từ, phường Hải Tân, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; cho thuê máy xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-06913 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sông Hồng Thủ Đô   (VN) 
Số 189, đường Lam Sơn, phường Tích 
Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-06914 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SERTA, INC., A DELAWARE 

CORPORATION   (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, khung đệm và gối.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ đệm.  
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(210) 4-2011-06917 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.2 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Hải Lan   (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc.  

 
 
 

(210) 4-2011-06918 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Hải Lan   (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc. 

 
 
 

(210) 4-2011-06919 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A19.13.21; 2.3.1; A25.3.3; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen   (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-06921 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A25.7.21 
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Sơn Anh  (VN) 

Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: điện thoại, thiết bị điện tử (cụ thể là: ti vi, đầu đĩa, 

loa, âm ly, camera, đầu kỹ thuật số, bàn là, ổn áp, bộ tích điện), thiết bị điện lạnh, thiết 
bị tin học, thiết bị âm thanh, bếp, đồ gia dụng (như: máy phát điện, máy giặt, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa chua, máy rửa bát đĩa, máy pha cà phê, tủ đông, tủ lạnh, điều hoà, 
bình nóng lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, nồi lẩu dùng điện, nồi đa năng dùng điện, nồi áp 
suất dùng điện, bếp từ, ấm đun nước dùng điện, chảo dùng điện, chảo đa năng dùng điện, 
quạt, máy lọc nước, bình lọc nước, cây nước nóng lạnh dùng điện, phích nước dùng điện, 
lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu không dùng điện, dụng cụ nấu nướng không dùng điện, nồi 
áp suất không dùng điện, ấm đun nước không dùng điện, chổi lau nhà đa năng, phích 
đựng nước), đồ đạc nội thất, máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông, thiết bị an 
ninh, máy phát điện, vật liệu xây dựng, xe máy, ô tô, hàng nông lâm thủy hải sản. 

 
 

(210) 4-2011-06930 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EMCURE PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
T-184. M.I.D.C, Bhosari, Pune 411026, 
INDIA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-06931 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) LEE KYOUNG ROK   (KR) 

Hyundai Hometown A.P.T 105-501, 
Hannam-dong 807, Yongsan-gu, Seoul, 
South Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm (có mỹ phẩm bên trong); nước hoa; xạ hương 
(nước hoa); dầu dưỡng tóc; mỹ phẩm dạng kem để dưỡng da; xà phòng bánh; dầu gội; đồ 
trang điểm; sơn đánh móng tay/móng chân. 

 
 

(210) 4-2011-06932 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá AN GIANG  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-06933 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.16; A5.3.15; A5.1.5; 26.7.25; 
26.5.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) C.Ty CP vật tư kỹ thuật Nông 
Lâm Nghiệp Quảng Ngãi   (VN) 
94 Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán vôi nông nghiệp (dùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp).  

 
 

(210) 4-2011-06934 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Bảo 

Lâm   (VN) 
109/25 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa và sản phẩm từ sữa.  
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(210) 4-2011-06935 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.7.17; 3.9.16 
(591) Đỏ, nâu, nâu đậm, da cam hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-06936 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, vàng, vàng đậm, 

đỏ, đỏ nhạt, da cam, đen, trắng, trắng 
ngà, đỏ nâu 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-06937 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 8.7.5; 2.1.11; 5.7.3; 5.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, đỏ, đỏ nhạt, vàng nhạt, vàng, 
vàng đậm, da cam, da cam nhạt, nâu 
nhạt, nâu, nâu đậm, đỏ nâu, đen, trắng, 
trắng ngà 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06938 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5; 2.1.11; A5.11.5 
(591) Da cam, da cam nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, vàng nhạt, vàng, vàng đậm, 
vàng nâu, đỏ, đen, trắng, trắng ngà, hồng 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06939 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5 
(591) Đỏ, da cam, da cam đậm, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 
vàng nhạt, xanh da trời, xanh da trời 
nhạt, đỏ nâu đậm, đỏ nâu, đen, trắng, 
vàng nâu, vàng nhũ 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-06950 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Dương 
Thanh Thảo   (VN) 
861/95 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2011-06951 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SYNMEDIC LABORATORIES   (IN) 

202 Sai Plaza, 187-188 Sant Nagar East 
of Kailash, New Delhi 110065, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-06952 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SYNMEDIC LABORATORIES    (IN) 

202 Sai Plaza, 187-188 Sant Nagar East 
of Kailash, New Delhi 110065, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-06953 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SYNMEDIC LABORATORIES    (IN) 
202 Sai Plaza, 187-188 Sant Nagar East 
of Kailash, New Delhi 110065, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2011-06954 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Thiên   (VN) 
Số 228 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa, bản lề bằng kim loại; chốt bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, 

thanh ray bằng kim loại: tay đẩy hơi bằng kim loại cụ thể là thiết bị đóng cửa không 
dùng điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06955 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Đại Tín   (VN) 
Số A1, tổ 46, khu tập thể đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ngô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-06956 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Đại Tín    (VN) 
Số A1, tổ 46, khu tập thể đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát, bia, 

nước ngọt, nước ép hoa quả.  
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(210) 4-2011-06957 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Đại Tín    (VN) 
Số A1, tổ 46, khu tập thể đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát; bia; nước ngọt; 

nước ép hoa quả.  
 
 

(210) 4-2011-06958 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Đại Tín    (VN) 
Số A1, tổ 46, khu tập thể đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong.  

 
 

(210) 4-2011-06959 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; A16.1.5; 26.11.3; A15.9.10 
(591) Cam, đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Minh Hùng   (VN) 
142/27 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, máy vi tính, linh kiện điện tử, thiết bị văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-06969 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MICHAEL WORTSMAN   (US) 

1439 Via Castilla, Palos Verdes Estates, 
California 90274-2879, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Đĩa CD và DVD đã được ghi, băng hình đã được ghi, băng cát xét đã được 
ghi, đĩa âm thanh đã được ghi dùng cho máy quay đĩa và đĩa la-de đã được ghi tất cả 
dùng trong giải trí sử dụng trong lĩnh vực trò chơi và chương trình trò chơi trên truyền 
hình; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; trò chơi trên máy vi tính 
có thể tải xuống được, đầu và đĩa trò chơi trên máy vi tính được sử dụng với màn hình và 
màn chiếu ngoài; đầu và đĩa trò chơi hình ảnh được sử dụng với màn hình và màn chiếu 
ngoài; phần mềm có chứa trò chơi được sử dụng trên điện thoại di động, thiết bị trợ giúp 
cá nhân và bộ cầm tay dùng để chơi trò chơi hình ảnh; tệp tin đa phương tiện có thể tải 
xuống được có chứa tác phẩm nghệ thuật, văn bản và âm thanh có chứa nội dung âm 
nhạc, trò chơi và chương trình trò chơi trên truyền hình; máy trò chơi giật xèng được sử 
dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; máy chơi trò chơi được sử dụng với màn hình và 
màn chiếu ngoài. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng chuỗi chương trình trò chơi trên truyền hình; cung 
cấp các trang web chứa các thông tin về chuỗi chương trình truyền hình cho mục đích 
giải trí; cung cấp các trang web có chứa các đoạn âm thanh, hình ảnh, bức ảnh và tài liệu 
đa phương tiện khác cho mục đích giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến trên máy vi tính; 
dịch vụ dàn dựng và sắp xếp chương trình truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-06970 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MICHAEL WORTSMAN    (US) 

1439 Via Castilla, Palos Verdes Estates, 
California 90274-2879, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD và DVD đã được ghi, băng hình đã được ghi, băng cát xét đã được 

ghi, đĩa âm thanh đã được ghi dùng cho máy quay đĩa và đĩa la-de đã được ghi tất cả 
dùng trong giải trí sử dụng trong lĩnh vực trò chơi và chương trình trò chơi trên truyền 
hình; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho thiết bị không dây; trò chơi trên máy vi tính 
có thể tải xuống được, đầu và đĩa trò chơi trên máy vi tính được sử dụng với màn hình và 
màn chiếu ngoài; đầu và đĩa trò chơi hình ảnh được sử dụng với màn hình và màn chiếu 
ngoài; phần mềm có chứa trò chơi được sử dụng trên điện thoại di động, thiết bị trợ giúp 
cá nhân và bộ cầm tay dùng để chơi trò chơi hình ảnh; tệp tin đa phương tiện có thể tải 
xuống được có chứa tác phẩm nghệ thuật, văn bản và âm thanh có chứa nội dung âm 
nhạc, trò chơi và chương trình trò chơi trên truyền hình; máy trò chơi giật xèng được sử 
dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; máy chơi trò chơi được sử dụng với màn hình và 
màn chiếu ngoài.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng chuỗi chương trình trò chơi trên truyền hình; cung 
cấp các trang web chứa các thông tin về chuỗi chương trình truyền hình cho mục đích 
giải trí; cung cấp các trang web có chứa các đoạn âm thanh, hình ảnh, bức ảnh và tài liệu 
đa phương tiện khác cho mục đích giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến trên máy vi tính; 
dịch vụ dàn dựng và phát chương trình truyền hình.  
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(210) 4-2011-06971 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A1.1.10; A5.1.16; A5.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dương   (VN) 
Xóm 4B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông, gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối; 
chăn, ga trải giường, vỏ gối, ô tô và phụ kiện của ôtô.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-06972 

 
(220) 

 
18.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y. 
 
 
 

(210) 4-2011-06973 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 

Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y. 
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(210) 4-2011-06974 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 

Châu    (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y. 
 
 

(210) 4-2011-06975 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) CITRUS WORLD, INC.   (US) 

20205 U.S. Highway 27, Lake Wales, 
Florida 33853, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước hoa quả (đồ uống không có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-06976 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.9; 24.15.21; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách Khoa Thời 
Đại  (VN) 
160 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 

từ ngũ cốc, bột, tinh bột, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm), 
hàng gốm sứ, thuỷ tinh, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sản phẩm quang học, 
máy ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, 
trò chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh 
hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội), các thiết bị nghe nhìn.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống xây dựng.  
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(210) 4-2011-06977 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Bảo 
Minh  (VN) 
Lầu 12 (B5-B6) tòa nhà International 
Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06978 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 
Cường  (VN) 
94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản: tôm, cua, cá, ghẹ, mực, sò, ốc đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản: tôm, cua, cá, ghẹ, mực, sò, ốc tươi sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu thủy hải sản các loại. 
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản, tôm cá còn sống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-06979 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên á  (VN) 
567 Trần Huy Liệu, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
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(210) 4-2011-06990 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED   (JP) 
1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-06991 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED    (JP) 
1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-06992 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED    (JP) 
1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-06993 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.2; A25.7.3; A26.11.13 
(591) Xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Biển Đông  (VN) 
Tổ 11 khu 8, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; 

san lấp mặt bằng; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2011-06995 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Việt Nhật  (VN) 
Gác 2, số nhà 49, phố Thợ Nhuộm, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

Nhóm 09: ổn áp điện, áp to mát, công tắc điện, ổ cắm điện, dây điện, cáp điện. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà, máy làm mát, tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, máng đèn. 
 
 
 

(210) 4-2011-06996 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A5.5.20; 26.3.2; 25.5.25; 
A19.13.21 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Trung Chánh  (VN) 
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2011-06997 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.20; 25.1.25 
(591) Hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Trúc Trần  
(VN) 
28A Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-06998 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 21.1.17; 15.1.13; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Long  (VN) 
75/6A2 đường Quang Trung, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 

(210) 4-2011-07023 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.2.1; A3.2.24; 3.6.6; 3.6.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt 
Thắng  (VN) 
Cụm công nghiệp Eadar, huyện Eakar, 
tỉnh Đăklăk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích phòng chống tai nạn); 

trang bị bảo hộ lao động bao gồm: giầy, dép, dép sục, ủng; quần áo mưa (tất cả là trang 
phục bảo hộ lao động thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2011-07026 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.3.1; A25.7.21 
(731) OMA METAL INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (CN) 
No. 1 Of Chuangye Road, Chendajiao 
Industrial Area, Beijiao Town, Shunde 
District, Foshan City, Guangdong 
Province, People's Republic Of China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Xe đạp cố định dùng để tập thể dục; máy tập luyện thể chất; dụng cụ rèn 

luyện cơ bắp; trục lăn dùng cho xe đạp cố định dùng để tập thể dục; bàn đạp xuất phát 
(dùng trong thể thao); dụng cụ phục hồi cơ thể; quả tạ; dây chun kéo dùng để tập thể 
dục; găng tay chơi bóng chày (phụ kiện của trò chơi); tàu lượn. 

 
 

(210) 4-2011-07034 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A5.3.13; 1.15.24; 1.15.23 
(731) QIAQIA FOOD CO., LTD.   (CN) 

Lianhua Road, Economic & 
Technological Development Zone, Hefei, 
Anhui, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống được chế biến từ cà phê; đồ uống được chế biến từ chè (trà); sôcôla; 

hạt óc chó bọc đường; hạt đậu tẩm hương liệu (bánh kẹo); kẹo ong dùng làm thực phẩm 
cho người; bánh ngọt; món ăn điểm tâm sáng được làm từ ngũ cốc, yến mạch, hạt và hoa 
quả khô trộn với nhau; bánh putđing; bột ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bỏng ngô; 
kem lạnh; gia vị; bánh kẹo; đá lạnh ăn được dùng cho đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-07035 (220) 18.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Đen nhạt, trắng, xanh lá cây, xanh nước 

biển sẫm 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông VTCI   (VN) 
Số 65 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ truyền dẫn 
thông tin qua các phương tiện điện tử, viễn thông; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực viễn thông, liên lạc; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông tới mạng liên lạc toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng và sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ 
cung cấp thông tin trong các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, giải trí, giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-07050 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.4 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử và điện 
lạnh Kiến Hưng  (VN) 
Số nhà 122 ngõ 86, tổ 13 Mậu Lương, xã 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy giặt; máy rửa bát; máy nghiền gia dụng dùng điện; máy ép 

trái cây dùng điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị đông lạnh và ướp lạnh; tủ lạnh; máy ướp lạnh; thiết bị và dụng cụ 
thông gió; thiết bị lọc khí chạy điện; thiết bị nấu nướng bằng điện; thiết bị điều hoà 
không khí; hệ thống quạt thông gió cho máy điều hòa nhiệt độ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm điện tử điện lạnh gồm: thiết bị đông lạnh và 
ướp lạnh, tủ lạnh, máy ướp lạnh, thiết bị và dụng cụ thông gió, thiết bị lọc khí chạy điện, 
thiết bị nấu nướng bằng điện, thiết bị điều hoà không khí, hệ thống quạt thông gió cho 
máy điều hòa nhiệt độ, máy vô tuyến, máy phát thanh, nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2011-07055 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
Viami   (VN) 
139 Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản trị doanh nghiệp.  
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(210) 4-2011-07057 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Hưng  
(VN) 
118/46/4 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường, gạch 

bông lát tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán chất dính dùng trong công nghiệp, keo dán dùng trong văn phòng.  
 
 

(210) 4-2011-07070 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH RICHARD MOORE 
ASSOCIATES   (VN) 
Số 84 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Các loại ấn phẩm báo chí.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xuất bản quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách, sách điện tử, báo trực tuyến; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo trong lĩnh vực phát triển thương hiệu.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình; dịch vụ vẽ 
đồ hoạ.  

 
 

(210) 4-2011-07073 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thị Hải Hà  (VN) 

Số nhà 28, ngõ 1, Bùi Xương Trạch, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi da; ví da; bao da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); găng tay (trang 
phục); thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-07110 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.10; 7.11.25; 7.3.25 
(731) DUOBAOLI TOBACCO (H.K.) CO., 

LTD.   (HK) 
Room 3110, Shun Tak Centre, 200 
Connaught Road, Central, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2011-07111 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; A1.1.10 
(731) DUOBAOLI TOBACCO (H.K.) CO., 

LTD.    (HK) 
Room 3110, Shun Tak Centre, 200 
Connaught Road, Central, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2011-07112 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.1; 1.15.21; 1.15.15; A25.3.3 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phano   (VN) 
396-398 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
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(210) 4-2011-07113 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai; sữa chua; sữa; sữa chua nước; váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô 
mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ 
cho thuê kho bãi; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ vận tải, cụ thể là: đại lý bán vé 
máy bay, cho thuê xe.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07114 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.24; 25.7.25; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng, da cam, xanh lam, xanh 

da trời, xanh lá cây, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai; sữa chua; sữa; sữa chua nước; váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô 
mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
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(210) 4-2011-07115 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Phúc  (VN) 
50A Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07116 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Phúc   (VN) 
50A Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07117 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; 26.15.25; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Nguyễn  
(VN) 
124/12, Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại.  
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(210) 4-2011-07118 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đèn Lồng Đỏ  
(VN) 
Số 135A-137-137A đường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-07119 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Phương  (VN) 
97 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-07130 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần bảo trì lò 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 312, tầng 3, tòa nhà 34T, khu đô 
thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa dạng bán thành phẩm(không dùng trong xây dựng), cụ thể là, 

hỗn hợp chịu lửa dẻo.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là, bê tông chịu lửa, bê tông cách nhiệt. 
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(210) 4-2011-07132 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh rêu, đỏ, trắng 
(731) Ngô Văn Toàn   (VN) 

28&14/18 Nguyễn Huy Lượng, phường 
14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ dùng không dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể là bán buôn 

dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm sinh học; 
bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, cụ thể là bán buôn máy móc, thiết bị 
y tế; bán buôn thực phẩm, cụ thể là bán buôn thực phẩm chức năng; bán buôn hóa chất 
khác (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). 

 
 

(210) 4-2011-07133 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Ngô Văn Toàn   (VN) 

28&14/18 Nguyễn Huy Lượng, phường 
14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ dùng không dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể là bán buôn 

dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm sinh học; 
bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, cụ thể là bán buôn máy móc, thiết bị 
y tế; bán buôn thực phẩm, cụ thể là bán buôn thực phẩm chức năng; bán buôn hóa chất 
khác (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp).  

 
 

(210) 4-2011-07134 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 26.13.25; 26.11.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tâm Thuận 

Phong   (VN) 
ĐT 830 ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu.  
 
 

(210) 4-2011-07135 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.15.25 
(591) Nâu, xám xanh. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

gỗ Kaiser (VN)   (VN) 
Đường D9, khu công nghiệp Mỹ Phước, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ (tất cả đều là đồ nội thất).  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng.  
 
 

(210) 4-2011-07136 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát  
(VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-07137 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Phú Nhuận   (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức; 
dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương 
mại; dịch vụ trưng bày mẫu vật nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê 
văn phòng; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ đánh giá đồ nghệ thuật; dịch vụ đánh giá đồ 
trang sức.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm suối nước khoáng; dịch vụ mát-xa; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07139 (220) 19.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 
Đức Long (VN)  (VN) 
59A Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, thuốc lá, quần áo, hàng lưu niệm và các vật 

dụng phục vụ cho việc vui chơi giải trí, thể thao; quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá; cho thuê 
xe vận chuyển. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07150 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH Thi Thảo  (VN) 

29B Phan Bội Châu, phường 1, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống,tổ ch−c suất ăn cho tiệc cưới hỏi do nhà hàng thực 

hiện), khách sạn. 
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(210) 4-2011-07151 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.25; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thế Long  (VN) 
128 đường Tô Hiệu, phường 07, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 29: Nông sản (rau, củ, quả) sơ chế, chế biến. 
 
 
 

(210) 4-2011-07152 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Thị  (VN) 
178/3 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ phục vụ khách du lịch bao 

gồm: dịch vụ visa và hộ chiếu; đại lý vé máy bay. 
 
 
 

(210) 4-2011-07153 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, vàng 

(540) 

 
(731) Dương Quang Khánh  (VN) 

34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm: Bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, 

bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, các loại bảo hiểm nhân thọ khác như bảo hiểm 
cá nhân và bảo hiểm y tế.  
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(210) 4-2011-07154 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A9.7.19; 26.1.2 
(591) Nâu thẫm, cam, vàng nhạt, trắng, ghi, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Thái Việt 
HÀ  (VN) 
83/56/5 liên khu 4-5, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị dùng trong chế biến thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07155 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần thương 
mại công nghệ tin học Năm 
Sao  (VN) 
10/15 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Như Chung  (VN) 
47/29/45 Trần Quốc Toản, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, mực dùng cho máy sao chụp; hợp phần mực in; hộp mực in đã có mực 

dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 
 

(210) 4-2011-07156 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và trang 
trí nội thất Hiếu Thành  (VN) 
40 đường số 02 khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất : vòi sen; bồn tắm; bồn cầu; thiết bị dùng trong 

nhà vệ sinh; mua bán vật liệu xây dựng : gạch ốp lát.  
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(210) 4-2011-07157 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh cốm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Cục công nghiệp địa phương - 
Bộ Công Thương  (VN) 
Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp 

nông thôn có sản phẩm công nghiệp tiêu biểu (nhằm mở rộng thị trường, xúc tiến thương 
mại). Tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp có chất lượng 
được và đạt giải, quảng cáo giới thiệu thương hiệu, sản phẩm cho các cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất ( không đầu tư vốn, tôn vinh, quảng bá 
sản phẩm) và xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-07158 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ cam 
(731) Công ty TNHH LUCY  (VN) 

Số 14/22 ngõ 61 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-07159 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế LCC  
(VN) 
Số 156, phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang; mỹ phẩm chống nắng; kem dùng trong mỹ phẩm; nước gội 

đầu; son phấn.  
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(210) 4-2011-07170 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Hưng Phú   (VN) 
Lầu 7 Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động 

sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07171 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Hưng Phú   (VN) 
Lầu 7 Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động 

sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07172 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Hưng Phú   (VN) 
Lầu 7 Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động 

sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2011-07173 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Hưng Phú   (VN) 
Lầu 7 Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động 

sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
 
 

(210) 4-2011-07175 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.9; 3.7.16; A3.7.24; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Âu Việt  (VN) 
27 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách 

bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận tải như 
tàu, thuyền, canô, xe ô tô; đại lý bán vé máy bay.  

 
 
 

(210) 4-2011-07176 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 18.3.2; 18.3.23; 14.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Đá mài dùng trong công nghiệp (bộ phận của máy mài).  
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(210) 4-2011-07177 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hoàng Khắc Trường  (VN) 

Khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã 
Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), đồ uống 

không chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-07179 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.15; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

LUCKY SUN   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng phân phối điện, phích 

cắm điện.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dây điện, cáp điện, các vật liệu điện, thiết bị điện, các sản phẩm 
nhựa; đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-07190 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Xanh da trời, vàng, da cam, hồng, trắng, 

xanh lá cây, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính;  phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi. 

 
 

(210) 4-2011-07191 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 4.5.14; 4.5.15; 3.5.7; 
A3.5.24 

(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, hồng phấn nhạt, 
xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA   (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
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phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi. 

 
 
 

(210) 4-2011-07192 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) NINJA TEXTILES FZT   (AE) 

P.O.BOX: 20063, Dubai, UAE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu đen (nguyên hạt); nhân hạt điều; gạo; hạt cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-07193 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, vàng nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đệ Nhất   (VN) 
715 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng cụ thể là: hoạt động ngân hàng; hoạt động ngân 
hàng gia đình; kiểm tra séc; công việc thanh toán (tài chính); ngân hàng hối đoái (tài 
chính); tư vấn tài chính, tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng, dịch 
vụ về thẻ nợ, đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ uỷ thác tài chính, thông tin về tài chính, quản lý tài chính; dịch vụ làm tài chính; 
chuyển vốn bằng điện tử; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; cho vay (tài chính); ngân hàng 
cho vay thế chấp; đánh giá bất động sản; quỹ tiết kiệm. 

 
Nhóm 40: Gia công chế tác vàng.  
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(210) 4-2011-07194 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gôm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 
 

(210) 4-2011-07195 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NlCCA CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất khử bọt; hóa chất khử bọt dùng trong quá 

trình sản xuất; hóa chất khử bọt dùng trong các quy trình làm sạch.  
 
 
 

(210) 4-2011-07196 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gồm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2011-07197 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm thấm ướt vải sợi dùng trong công nghiệp 

dệt; hóa chất dùng để chuội bóng vải sợi; hóa chất làm thẩm thấu vải sợi dùng trong 
công nghiệp dệt; chế phẩm dùng để hồ vải; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; 
chế phẩm khử gồm; hóa chất dùng để thúc đẩy hay kiểm soát quá trình nhuộm; chế 
phẩm chống tĩnh điện không dùng cho mục đích gia dụng. 

 
 
 

(210) 4-2011-07198 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm mềm giấy; hóa chất có tác dụng gắn kết dùng trong sản xuất 

giấy (bulking agents); chế phẩm hóa học dùng để tẩy xóa trong ngành công nghiệp giấy; 
hóa chất công nghiệp sử dụng trong ngành công nghiệp giấy.  

 
 
 

(210) 4-2011-07199 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NICCA CHEMICAL CO., LTD.    (JP) 

23-1, 4-chome, Bunkyo, Fukui-shi, 
Fukui-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất khử màu; chế phẩm hóa học dùng để khử màu trong ngành công 

nghiệp giấy; hóa chất dùng để khử mực cho giấy; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề 
mặt; hóa chất công nghiệp sử dụng trong ngành công nghiệp giấy.  
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(210) 4-2011-07210 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EURO - PRO OPERATING LLC   (US) 

180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy làm sạch dùng hơi nước đa năng; thiết bị lau 

chùi dùng hơi nước và thiết bị làm sạch bằng hơi nước cầm tay (chạy điện).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07211 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EURO - PRO OPERATING LLC   (US) 

180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị gia dụng chạy bằng điện dùng trong nhà bếp, cụ thể là, máy nhào trộn 

chạy bằng điện, máy trộn thực phẩm chạy điện, máy sơ chế thực phẩm dùng trong nhà, 
máy nghiền thịt và thực phẩm chạy điện, máy chặt thực phẩm chạy điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07212 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EURO - PRO OPERATING LLC   (US) 

180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy làm sạch dùng hơi nước đa năng và máy làm sạch dùng hơi nước, cụ thể 

là, thiết bị lau chùi tạo hơi nước chạy điện dùng cho gia dụng.  
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(210) 4-2011-07213 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EURO - PRO OPERATING LLC   (US) 

180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị gia dụng chạy bằng điện dùng trong nhà bếp, cụ thể là: máy nhào trộn 

chạy bằng điện, máy trộn thực phẩm chạy điện, máy sơ chế thực phẩm dùng trong nhà, 
máy nghiền thịt và thực phẩm chạy điện; máy chặt thực phẩm chạy điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07214 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EURO - PRO OPERATING LLC   (US) 

180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị gia dùng dùng cho nhà bếp, cụ thể là, máy trộn thực phẩm, máy chặt 

thực phẩm, máy sơ chế thực phẩm, máy pha trộn chạy bằng điện, máy nghiền thịt và 
thực phẩm chạy bằng điện, máy nghiền cà phê chạy bằng điện, máy pha nước quả chạy 
bằng điện, máy chiết nước quả chạy bằng điện, máy ép quả chạy bằng điện, máy bóc vỏ 
quả chạy bằng điện, máy cắt thực phẩm chạy điện, máy đập trứng chạy điện, máy đánh 
trứng chạy điện, máy nạo chạy điện, máy bóc tách rau quả chạy điện, máy làm mỳ ống 
chạy điện và thiết bị mở đồ hộp chạy điện.  

 
Nhóm 11: Dụng cụ gia dụng để nấu nướng sử dụng điện, cụ thể là, chảo rán dùng điện, 
lò nướng dùng điện, vỉ nướng thịt dùng điện, vỉ nướng dùng điện, nồi hầm dùng điện, 
xiên quay thịt dùng điện, nồi áp suất dùng điện, nồi cơm điện, lò quay dùng điện, lò nấu 
ăn dùng điện, lò nướng bánh dùng điện, khuôn bánh kẹp dùng điện, đĩa hâm nóng đồ ăn 
dùng điện, nồi hấp thức ăn dùng điện, nồi hâm nóng đồ ăn dùng điện, nồi làm bánh mỳ 
dùng điện, nồi luộc trứng dùng điện, lò nướng bánh mỳ dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, bình đun nước nóng dùng điện, máy làm kem lạnh dùng điện, máy làm sữa chua 
dùng điện.  
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(210) 4-2011-07215 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) "BULINVESTMENT-2000" LTD.   (BG) 

7 str.Oborishte, Varna, Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y 

tế. 
 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc carton; bao bì chai bằng carton hoặc giấy; 
tấm có các bóng khí trong làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; đồ dùng bằng 
carton; giấy gói hàng; sản phẩm của ngành in. 

 
Nhóm 18: Túi; cặp tài liệu; da thuộc; đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà; túi 
xách tay; hòm (hành lý).  

 
Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; bơ; pho mát; dầu thực vật; sữa; cá hồi (không còn 
sống).  

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bích quy; bánh xốp; bánh ngọt; sô cô la; chế phẩm từ ngũ cốc.  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn nhai cho động vật; hạt ca cao thô; hạt ngũ cốc; súc vật 
sống; hạt thực vật dùng để làm giống  

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có 
cồn chứa mật ong; nước sô đa (đồ uống); nước uống có gaz.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn trừ bia.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; đánh giá trong kinh 
doanh; kiểm toán, kế toán; nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; phân phát sản phẩm; kho hàng hoá; bao gói 
hàng hoá; cho thuê kho hàng; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-07216 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Thịnh Khôi   (VN) 
Số 5, Trung Kính, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm lạnh; tủ 
lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-07219 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ sẫm, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khám Phá Việt  
(VN) 
15 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 

 
 

(210) 4-2011-07229 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại quốc tế 
Thăng Long   (VN) 
Lô 9 B9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy 

nông nghiệp, ô tô, xe máy, máy vi tính, thiết bị điện tử viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-07230 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại quốc tế 
Thăng Long   (VN) 
Lô 9 B9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07231 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại quốc tế 
Thăng Long    (VN) 
Lô 9 B9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07232 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại quốc tế 
Thăng Long    (VN) 
Lô 9 B9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
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(210) 4-2011-07233 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại quốc tế 
Thăng Long    (VN) 
Lô 9 B9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-07235 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 3H  

(VN) 
Số 10 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-07236 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đen 
(731) Trung tâm tiết kiệm năng 

lượng Hà Nội  (VN) 
P509, số 331 Cầu Giấy, phường Cầu 
Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại về tiết kiệm năng lượng.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hội nghị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng; dịch vụ về giáo 
dục đào tạo.  
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Nhóm 42: Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng; tư vấn chuyển giao công nghệ; 
đo lường đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng.  

 
 

(210) 4-2011-07237 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.6; 1.13.1; 1.15.23 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đen 
(731) Trung tâm tiết kiệm năng 

lượng Hà Nội  (VN) 
P509, số 331 Cầu Giấy, phường Cầu 
Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại về tiết kiệm năng lượng.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hội nghị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng; dịch vụ về giáo 
dục đào tạo.  

 
Nhóm 42: Tư vấn xây dựng các định chuẩn năng lượng; tư vấn chuyển giao công nghệ; 
đo lường đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng.  

 
 

(210) 4-2011-07238 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Daiso Pháp   (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-07250 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-07258 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KYVY   (VN) 
Lô II-7, nhóm CN II, khu công nghiệp 
Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã lót vệ sinh dành cho trẻ em.  
 

Nhóm 16: Tã giấy các loại, khăn giấy các loại.  
 
 

(210) 4-2011-07259 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lục đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WI.WI  (VN) 
Tầng 2 nhà 282 Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thành Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục 
vụ.  

 
 

(210) 4-2011-07270 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(731) R&R APPAREL COMPANY, LLC  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington DE 
19810, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hộp phấn sáp bỏ túi, mỹ phẩm che khuyết điểm trên da, mỹ phẩm 

tạo sắc hồng cho má, thuốc bôi mí mắt (mascara), kem nền trang điểm, bút chì kẻ mắt, 
bút chì kẻ lông mày, son môi, kem nền bôi moi: son bóng, chì kẻ viền môi, sáp thoa môi 
không chứa thuốc, phấn phủ bầu mắt, mỹ phẩm kẻ viền mắt, lông mi giả, mỹ phẩm tạo 
độ bóng cho lông mày, sơn móng tay (chân), lớp phú sơn móng tay (chân): lớp nền cho 
sơn móng tay (chân), móng tay (chân) giả, phấn hồng, hạt tinh thể nhỏ dùng khi tắm 
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(thoa da tạo cảm giác thư giãn và thường có hương thơm), sữa tắm tạo bọt, chất gien 
(gel) dùng đề tắm, dầu tắm, chế phẩm tắm dạng hạt trai (hạt hình cầu hay có hình dạng 
khác chứa chế phẩm để tắm bên trong thường có mùi thơm hay để trang trí tạo sự thư 
giãn khi tắm), phấn thoa da sau khi tắm, chế phẩm tạo bong bóng khi tắm, chất gien 
(gel) dùng khi tắm vòi hoa sen; chế phẩm chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất gien (gel) bôi tóc, chế phẩm làm sáng màu tóc: nước thơm 
xức tóc thuốc nhuộm màu tóc (mascara), keo bọt cho tóc, sáp thơm bôi tóc; chất làm se 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trang cho vùng mắt, sữa rửa 
mặt có hạt (làm sạch sâu), chế phẩm tẩy trang, dầu mát-xa thoa da, kem cạo râu, chế 
phẩm làm sạch và sáng da, xà phòng làm sạch da, chế phẩm làm mềm da, kem chống 
nhăn, chế phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm làm ẩm da: nước 
thơm và kem thoa cơ thể; tinh dầu, dầu thoa da khi chữa bệnh bằng dầu thơm (không 
chứa thuốc), dầu thơm (dạng nước hoa) và dầu thoa da tạo làn da rám nắng, tinh dầu 
dùng cho cá nhân, tinh dầu dùng cho mục đích gia đình, hương thơm (chế phẩm nước 
hoa), nước hoa: nước hoa côlôn (cologne), nước hoa dạng xịt dùng cho gia đình, cây 
thơm dùng cho gia đình (tẩm nước hoa), nước sức tạo làn da rám nắng, nước thơm xức 
da, nước thơm thoa da mặt; chế phẩm thơm tạo hương thơm (từ hỗn hợp vật liệu có mùi 
thơm như cánh hoa khô), nhang thơm; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là và các chất 
dùng trong giặt là (ngoài chất tẩy trắng); chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài 
mòn, xà phòng, thuốc đánh răng.   

 
Nhóm 09: Kính mắt: kính đọc sách, kính râm, hộp đựng kính mắt, dây đeo kính đeo mắt 
và kính râm, kính bảo hộ, thiết bị hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu đắm; thiết 
bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh và kiểm soát năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị vận hành khi bỏ xu vào máy đếm 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.   

 
Nhóm 14: Nữ trang, đồng hồ, kim loại quý và hợp kim của chúng, đá quý, dụng cụ đo 
thời gian và bấm giờ.   

 
Nhóm 18: Ví tiền, ví, túi xách tay, ví cầm tay, ví hay hộp đựng danh thiếp (bằng da), túi 
đeo lưng, túi xách to (túi đi mua hàng), túi đeo vai, ví hay hộp đựng thẻ tín dụng (bằng 
da), túi đựng hành ly, cặp dẹt bằng da đựng tài liệu, túi du lịch, túi đựng đồ xách tay 
mang theo người, túi thể thao, túi đựng sách, túi (cặp) đi học, va li túi to (thường hình trụ 
nằm ngang), túi đeo hông, ba lô túi đựng đồ đi biển, túi đựng quần áo dùng khi đi du 
lịch, túi đựng đồ cho người đi cắm trại, túi đựng đồ cho người leo núi, ví dạng hộp đựng 
đồ trang điểm rỗng, túi đựng đồ trang điểm rỗng; da và giả da; da động vật, da thuộc; 
rương (hòm) (đựng hành ly), ô dù, gậy chống; roi da, dây cương và yên cương.    

 
Nhóm 25: Quần áo: giày dép, mũ nón, tất cả đều là các sản phẩm không nằm trong các 
nhóm khác; bộ vét, bít tất dài, quần áo hay tất dệt kim, bít tất ngắn, quần soóc, áo sơ mi, 
áo choàng dài, áo, quần mặc thường ngày, quần, chân váy, váy, áo Jăc-ket, áo choàng, áo 
choàng khi đi mưa, áo choàng không tay, áo đi mưa dài rộng, áo khoác mặc ngoài quần 
áo khi làm việc (quần yếm), áo gi-lê, khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (có thể che được cả 
mũi và miệng), mũ có vành to che nắng (không có phần che đầu), váy cưới, áo choàng 
tắm, áo vét màu đen mặc dịp lễ phục (bộ tuxedo), bộ đồ pyjama, áo dệt kim thấm mồ hôi 
hay áo bằng sợi bông, áo len đan có hay không có tay, áo lót hay áo gi-lê, thắt lưng cho 
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trang phục, găng tay cho trang phục, tạp dề, quần hay áo bó, quần gin (quần bằng vải 
bông dày), cà vạt (nơ đeo cổ), cà vạt lớn buộc dưới cằm, mũ, mũ lưỡi trai, quần mặc 
thường ngày của nam và nữ, trang phục lót, bộ đồ bơi, bộ đồ thể thao, quần áo nịt, giày 
đế mềm, băng buộc đầu cho trang phục, bộ đồ mặc khi khởi động.  

 
 

(210) 4-2011-07271 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(731) R&R APPAREL COMPANY, LLC  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington DE 
19810, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hộp phấn sáp bỏ túi, mỹ phẩm che khuyết điểm trên da, mỹ phẩm 

tạo sắc hồng cho má, thuốc bôi mí mắt (mascara), kem nền trang điểm, bút chì kẻ mắt, 
bút chì kẻ lông mày, son môi, kem nền bôi moi: son bóng, chì kẻ viền môi, sáp thoa môi 
không chứa thuốc, phấn phủ bầu mắt, mỹ phẩm kẻ viền mắt, lông mi giả, mỹ phẩm tạo 
độ bóng cho lông mày, sơn móng tay (chân), lớp phú sơn móng tay (chân): lớp nền cho 
sơn móng tay (chân), móng tay (chân) giả, phấn hồng, hạt tinh thể nhỏ dùng khi tắm 
(thoa da tạo cảm giác thư giãn và thường có hương thơm), sữa tắm tạo bọt, chất gien 
(gel) dùng đề tắm, dầu tắm, chế phẩm tắm dạng hạt trai (hạt hình cầu hay có hình dạng 
khác chứa chế phẩm để tắm bên trong thường có mùi thơm hay để trang trí tạo sự thư 
giãn khi tắm), phấn thoa da sau khi tắm, chế phẩm tạo bong bóng khi tắm, chất gien 
(gel) dùng khi tắm vòi hoa sen; chế phẩm chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất gien (gel) bôi tóc, chế phẩm làm sáng màu tóc: nước thơm 
xức tóc thuốc nhuộm màu tóc (mascara), keo bọt cho tóc, sáp thơm bôi tóc; chất làm se 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trang cho vùng mắt, sữa rửa 
mặt có hạt (làm sạch sâu), chế phẩm tẩy trang, dầu mát-xa thoa da, kem cạo râu, chế 
phẩm làm sạch và sáng da, xà phòng làm sạch da, chế phẩm làm mềm da, kem chống 
nhăn, chế phẩm chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm làm ẩm da: nước 
thơm và kem thoa cơ thể; tinh dầu, dầu thoa da khi chữa bệnh bằng dầu thơm (không 
chứa thuốc), dầu thơm (dạng nước hoa) và dầu thoa da tạo làn da rám nắng, tinh dầu 
dùng cho cá nhân, tinh dầu dùng cho mục đích gia đình, hương thơm (chế phẩm nước 
hoa), nước hoa: nước hoa côlôn (cologne), nước hoa dạng xịt dùng cho gia đình, cây 
thơm dùng cho gia đình (tẩm nước hoa), nước sức tạo làn da rám nắng, nước thơm xức 
da, nước thơm thoa da mặt; chế phẩm thơm tạo hương thơm (từ hỗn hợp vật liệu có mùi 
thơm như cánh hoa khô), nhang thơm; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là và các chất 
dùng trong giặt là (ngoài chất tẩy trắng); chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài 
mòn, xà phòng, thuốc đánh răng.  

 
Nhóm 09: Kính mắt: kính đọc sách, kính râm, hộp đựng kính mắt, dây đeo kính đeo mắt 
và kính râm, kính bảo hộ, thiết bị hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu đắm; thiết 
bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh và kiểm soát năng lượng 
điện; thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
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ghi, máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị vận hành khi bỏ xu vào máy đếm 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 14: Nữ trang, đồng hồ, kim loại quý và hợp kim của chúng, đá quý, dụng cụ đo 
thời gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 18: Ví tiền, ví, túi xách tay, ví cầm tay, ví hay hộp đựng danh thiếp (bằng da), túi 
đeo lưng, túi xách to (túi đi mua hàng), túi đeo vai, ví hay hộp đựng thẻ tín dụng (bằng 
da), túi đựng hành ly, cặp dẹt bằng da đựng tài liệu, túi du lịch, túi đựng đồ xách tay 
mang theo người, túi thể thao, túi đựng sách, túi (cặp) đi học, va li túi to (thường hình trụ 
nằm ngang), túi đeo hông, ba lô túi đựng đồ đi biển, túi đựng quần áo dùng khi đi du 
lịch, túi đựng đồ cho người đi cắm trại, túi đựng đồ cho người leo núi, ví dạng hộp đựng 
đồ trang điểm rỗng, túi đựng đồ trang điểm rỗng; da và giả da; da động vật, da thuộc; 
rương (hòm) (đựng hành ly), ô dù, gậy chống; roi da, dây cương và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo: giày dép, mũ nón, tất cả đều là các sản phẩm không nằm trong các 
nhóm khác; bộ vét, bít tất dài, quần áo hay tất dệt kim, bít tất ngắn, quần soóc, áo sơ mi, 
áo choàng dài, áo, quần mặc thường ngày, quần, chân váy, váy, áo Jăc-ket, áo choàng, áo 
choàng khi đi mưa, áo choàng không tay, áo đi mưa dài rộng, áo khoác mặc ngoài quần 
áo khi làm việc (quần yếm), áo gi-lê, khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (có thể che được cả 
mũi và miệng), mũ có vành to che nắng (không có phần che đầu), váy cưới, áo choàng 
tắm, áo vét màu đen mặc dịp lễ phục (bộ tuxedo), bộ đồ pyjama, áo dệt kim thấm mồ hôi 
hay áo bằng sợi bông, áo len đan có hay không có tay, áo lót hay áo gi-lê, thắt lưng cho 
trang phục, găng tay cho trang phục, tạp dề, quần hay áo bó, quần gin (quần bằng vải 
bông dày), cà vạt (nơ đeo cổ), cà vạt lớn buộc dưới cằm, mũ, mũ lưỡi trai, quần mặc 
thường ngày của nam và nữ, trang phục lót, bộ đồ bơi, bộ đồ thể thao, quần áo nịt, giày 
đế mềm, băng buộc đầu cho trang phục, bộ đồ mặc khi khởi động.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07272 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) H.B. FULLER COMPANY   (US) 

1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, 
Minnesota 55110-5101, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho ứng dụng thương mại và công nghiệp, chất dính dùng 

trong ngành chế biến gỗ (nghề mộc); chất dính dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2011-07273 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 1.15.23; 24.15.1; A3.13.16; 
A26.3.5; A3.13.24; 26.3.1 

(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kiến.VN  (VN) 
38B Trần Bình Trọng, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in ốp sét, in bao bì. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 
 
 

(210) 4-2011-07275 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A11.3.4; A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Đức Thành 

Phát   (VN) 
603/52 tổ 46 khu phố 4, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-07276 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.3.1; 26.1.2 
(591) Vàng đồng, vàng nhạt, vàng, xanh lá cây 

đậm, đỏ, xanh dương, xanh nõn chuối, 
nâu, nâu vàng, xanh rêu, trắng 

(731) Cơ sở Huỳnh Đức Phát  (VN) 
64/6 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2011-07277 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Rồng Bay 

SANTIMATTI  (VN) 
83 Nguyễn Đình Chiểu, phường  Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ uống có cồn (rượu, bia).  
 

Nhóm 43: Quán phục vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-07278 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 26.5.3 
(731) Công ty TNHH phân bón Ngô 

Gia  (VN) 
332/97/6 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Cyanamid can xi; phân bón có chứa nitơ; muối (phân bón); xi (phân bón); 

supe phốt phát; than bùn (phân bón). 
 
 

(210) 4-2011-07279 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.18 
(591) Xanh, vàng, đỏ cam. 
(731) Nguyễn Tuyết Nga   (VN) 

Số 19 Nguyễn Công Hoan, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
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(210) 4-2011-07290 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07291 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07292 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07293 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2011-07294 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.15.25; 26.4.2 
(591) Trắng, ghi, xanh nước biển đậm, xanh 

nước biển nhạt 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8 - 1, Tatsumi - 1- chome, Ikuno-ku, 
Osaka 544 - 8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán 
(dùng trong ngành y); vật liệu để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy 
uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-07295 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  

(TW) 
No. 376, Sec.1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; xuất bản phẩm; sách; sách giáo khoa, ấn phẩm, văn phòng phẩm, 

dụng cụ để viết; giấy có in sẵn biểu mẫu. 
 
 

(210) 4-2011-07297 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(731) SONG TIANJIU   (CN) 

NO.2, 1 Team Jiyi Village, Chini Town, 
Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Cặp khoác vai cho học sinh; ba lô đeo vai; cặp da đựng tài liệu; túi du lịch; 

cặp dẹt đựng tài liệu; vali nhỏ.  
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(210) 4-2011-07298 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển sẫm, vàng, đen trắng 
(731) Nguyễn Phương  (VN) 

95/22 Nguyễn Thái Học, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn và tổ chức giáo dục, đào tạo và dạy nghề; dịch vụ giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề; thông tin về giáo dục, đào tạo và dạy nghề; dịch vụ tổ chức và điều hành hội 
thảo, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-07299 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Long  (VN) 
Số 534, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-07310 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; A5.3.13; A26.11.12; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần các sản 
phẩm dầu mỏ Việt Nam    (VN) 
Số 8, ngõ 349, phố Nam Dư, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 04: Các loại nhiên liệu động cơ như xăng, ga, dầu mỏ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác dầu, khí đốt.  
 

Nhóm 39: Dich vụ vận chuyển, lưu giữ; xăng, ga, dầu mỏ. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ tinh chế. 
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(210) 4-2011-07344 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện và phụ tùng của xe ô tô được lắp vào trong phương tiện xe cơ giới 

đường bộ được thiết kế để làm giảm lượng khí thải C02 và là tăng hiệu suất nhiên liệu, 
cụ thể là động cơ, hệ thống bộ truyền động, bộ giảm chấn, trục dẫn động, phanh giảm 
tốc, lốp, bánh xe, nẹp bảo vệ thân xe, môđun điều khiển nhiên liệu, tấm điều chỉnh khí 
động trên đuôi xe, tấm điều chỉnh khí động thân xe, lưới lấy gió ở mũi xe, tấm lưới lấy 
và lọc gió ở mũi xe, tấm chắn gió, tấm chắn gió dưới đầu xe. 

 
 

(210) 4-2011-07345 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(731) GENERAL MOTORS LLC    (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện và phụ tùng của xe ô tô được lắp vào trong phương tiện xe cơ giới 

đường bộ được thiết kế để làm giảm lượng khí thải CO2 và là tăng hiệu suất nhiên liệu, 
cụ thể là động cơ, hệ thống bộ truyền động, bộ giảm chấn, trục dẫn động, phanh giảm 
tốc, lốp, bánh xe, nẹp bảo vệ thân xe, môđun điều khiển nhiên liệu, tấm điều chỉnh khí 
động trên đuôi xe, tấm điều chỉnh khí động thân xe, lưới lấy gió ở mũi xe, tấm lưới lấy 
và lọc gió ở mũi xe, tấm chắn gió, tấm chắn gió dưới đầu xe. 

 
 

(210) 4-2011-07347 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy chạy điện; xe máy scút-tơ; xe máy scút-tơ chạy điện; xe đạp; 

xe đạp điện. 
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(210) 4-2011-07350 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.16; 5.7.21 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, đỏ đậm, đỏ 

nhạt, hồng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, trắng, vàng nhạt 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá; kẹo đông lạnh; chế phẩm để làm 

kem lạnh (có thể ăn được); chế phẩm để làm kem nước đá; chế phẩm để làm kẹo đông 
lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-07351 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.1 
(591) Da cam, nâu, nâu đậm, kem (trắng ngà) 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá; kẹo đông lạnh; chế phẩm để làm 

kem lạnh (có thể ăn được); chế phẩm để làm kem nước đá; chế phẩm để làm kẹo đông 
lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-07373 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Sản Xuất Và Thương Mại Mỹ 
Phẩm Đăng Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
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(210) 4-2011-07374 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Sản Xuất Và Thương Mại Mỹ 
Phẩm Đăng Dương    (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07375 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Son  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quầy bar. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07376 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Đinh Văn Giang  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quầy bar. 
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(210) 4-2011-07377 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Phùng Tâm  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Cài đệm; đệm; gối. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07378 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phúc  (VN) 
52 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 45: Người bảo vệ, vệ sĩ, bảo vệ ban đêm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07385 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; 5.3.4 
(731) CANADA TAMURA INT'L GROUP 

INC.   (CA) 
425 University AVenue Suite 600 
Toronto Ontario Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà; sợi da; da lông 

thú; ô; ba toong (gậy); yên để cưỡi ngựa; ruột động vật dùng để làm xúc xích; va li; túi 
xách dành cho phụ nữ; cặp sách học sinh; ba lô; túi xách tay.  

 
Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); bộ quần áo tắm; quần áo không thấm 
nước; trang phục dùng cho các buổi lễ hóa trang; giày tập thể dục; đồ đi chân; mũ; hàng 
dệt kim (quần áo); găng tay (quần áo); cà vạt; quần áo nịt; quần áo cưới; giày. 
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(210) 4-2011-07394 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm bổ sung chất dùng cho bà 

mẹ đang mang thai và đang cho con bú.  
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2011-07398 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NINGBO WINPLUS IMPORT AND 

EXPORT CO., LTD   (CN) 
2705 No.2 Building, Shangdong 
Business Center, Jiangdong, Ningbo 
City, Zhejiang Province, People's 
Republic Of China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện; bơm (máy); máy xén 

cỏ (máy); cưa xích; máy cắt.  
 
 

(210) 4-2011-07423 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.2 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm có cà phê là thành phẩn chủ yếu; đồ uống có cà phê là 

thành phần chủ yếu; cà phê ướp lạnh; trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu; đồ 
uống có trà là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh; chế phẩm có thành phần mạch nha là 
chủ yếu; ca cao; chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành 
phần chủ yếu; sô-cô-la; sản phẩm sô-cô- la; chế phẩm có sô-cô-la là thành phần chủ yếu, 
đồ uống có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; bánh kẹo ngọt; 
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đường; kẹo cao-su (không dùng trong ngành y), sản phẩm bánh mì; bánh mì; bánh 
nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp; kẹo bơ cứng; kem lạnh; 
nước đá thực phẩm; kem hoa quả; bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; 
món tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng 
đông lạnh; sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; 
món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ 
cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh pi-
za; bánh san-uých; hỗn hợp gồm bột dinh dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể 
nấu luôn.  

 
 

(210) 4-2011-07433 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
Toàn Thắng   (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-07491 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thuỷ  (VN) 
49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; tổ chức hội 

chợ thương mại với mục đích thương mại và quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 
đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo trưng bày giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ quan hệ công chúng (PR).  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán căn hộ; quản lý tòa nhà (bất động sản); 
dịch vụ môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, văn 
phòng, cửa hàng, gian hàng; kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu 
tư (không bao gồm tư vấn pháp luật).  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); dịch vụ làm sạch tòa nhà (bên 
trong); diệt trừ động vật có hại (không dùng cho nông nghiệp).  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; dịch vụ tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước; 
dịch vụ chuyên chở hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để 
bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí; dịch 
vụ chiếu phim tại rạp; trường mẫu giáo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tổ chức 
sự kiện (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo); dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh 
bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tư vấn về làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm 
đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-07492 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thuỷ   (VN) 
49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; tổ chức hội 

chợ thương mại với mục đích thương mại và quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 
đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo trưng bày giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ quan hệ công chúng (PR).   

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; mua bán căn hộ; quản lý tòa nhà (bất động sản); 
dịch vụ môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, văn 
phòng, cửa hàng, gian hàng; kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu 
tư (không bao gồm tư vấn pháp luật).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); dịch vụ làm sạch tòa nhà (bên 
trong); diệt trừ động vật có hại (không dùng cho nông nghiệp).   
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Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; dịch vụ tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước; 
dịch vụ chuyên chở hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để 
bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí; dịch 
vụ chiếu phim tại rạp; trường mẫu giáo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tổ chức 
sự kiện (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo); dịch vụ giáo dục đào tạo.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.   

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh 
bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tư vấn về làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm 
đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-07493 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên Minh 
Nguyễn   (VN) 
Phòng 12B5-B6, 343 Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý toà nhà, môi giới bất động 
sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-07495 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Việt  
(VN) 
Số 89 đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát; mua bán nước 
uống tinh khiết, mua bán nước uống hoa quả; đại lý ký gửi mua bán hàng hóa.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ quán café. 

 
 

(210) 4-2011-07497 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Hà 

Giang   (VN) 
367/16 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt để hút và thổi không khí.  

 
 

(210) 4-2011-07498 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Hà 

Giang    (VN) 
367/16 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt để hút và thổi không khí.  

 
 

(210) 4-2011-07510 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.6; A5.7.23; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 
21/41A đường số 11, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la.  
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(210) 4-2011-07511 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; A6.3.5; 6.6.25; A6.3.10 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh nõn chuối, 

xanh nõn chuối nhạt, xanh lá cây, xanh 
lá cây đậm, xanh dương, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt, trắng, đen 

(731) Hộ kinh doanh Lê Quang Khắc 
Nhu   (VN) 
ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-07512 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.15.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại xây dựng dịch vụ Hồng 
Ngọc   (VN) 
16 Nguyễn Văn Linh, phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.  
 

Nhóm 43: Khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-07513 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thủy sản Đông Hải (DOHACO)  
(VN) 
Lô 2.20A, khu công nghiệp Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn thủy sản; giống thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-07514 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Liên Hưng   (VN) 
49-51 đường Phú Lợi, phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép, mua bán vật liệu xây dựng; mua bán thiết bị vệ sinh; mua 

bán đồ ngũ kim; mua bán sơn; mua bán véc ni.  
 
 

(210) 4-2011-07515 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.9.16; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh dương, da cam, trắng 
(731) Trung tâm giới thiệu việc 

làm Sóc Trăng   (VN) 
133 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động; dịch vụ cung ứng và tuyển lao 

động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề. 
 
 

(210) 4-2011-07516 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hà   (VN) 
K448/H99/4A Trưng Nữ Vương, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã chế biến; mực đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Tương ớt.  
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(210) 4-2011-07517 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A15.9.11; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ICREO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as ICREO CO., LTD.)   (JP) 
Aquacity Shibaura, 4-16-23, Shibaura, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-07518 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) UNIQUE PLASTICS CORP.  (TW) 

5Fl., No. 64, Sec.1, Chung Shan N. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo, màng PE, màng PVC, tất cả dùng để bao gói.  

 
 

(210) 4-2011-07519 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) UNIQUE PLASTICS CORP   (TW) 

5Fl., No. 64, Sec.1, Chung Shan N. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp bằng chất dẻo, sàn bằng chất dẻo, thanh nẹp bằng chất dẻo, tấm lợp 

mỏng hình lượn sóng bằng chất dẻo, tấm lợp bằng chất dẻo, tất cả dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-07531 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LONGMAN 
Việt Nam  (VN) 
Số 41, ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tư vấn dạy nghề, tư vấn giáo dục, dịch vụ đào tạo.  
 
 

(210) 4-2011-07532 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 1.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Linh   (VN) 
Đội 2, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mứt kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-07533 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dung Hoà  (VN) 
319 Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2011-07535 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.3; 5.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dòng Sông Mới 
(New river Co., Ltd)   (VN) 
Số 84, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-07536 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 14.9.7; 14.9.10 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nguyễn Đàm  (VN) 
314/2 khu phố 2, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-07537 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX  (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược điều trị nhiễm trùng. 

 
 
 

(210) 4-2011-07538 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.9 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội   (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép.  
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(210) 4-2011-07539 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội    (VN) 
Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-07551 

 
(220) 

 
25.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) A5.3.14; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lục, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ Tín Phát  (VN) 
Xóm 4 Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước chạy điện. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07552 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại VINAOK  (VN) 
Xóm 4, Đông Lao, xã Đông La, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống có gaz; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây (đồ 

uống); xi rô, bia. 
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(210) 4-2011-07553 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.5.20; 2.9.14 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NUTRECO  (VN) 
Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 
 
 

(210) 4-2011-07555 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Tím, xám bạc 

(540) 

  

(731) Nguyễn My My   (VN) 
45/29/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quan hệ công chúng. 
 

Nhóm 40: May quần áo; tráng rửa phim ảnh. 
 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh, truyền hình; nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo, câu lạc bộ gặp gỡ.  
 
 
 

(210) 4-2011-07556 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nước hoa Thiên 
Thanh   (VN) 
25 đường số 5, khu dân cư Him Lam, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm. 
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(210) 4-2011-07557 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.15.25 
(591) Xám bạc, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Long  (VN) 
158/67/19 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ gỗ văn phòng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 
 
 

(210) 4-2011-07558 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.3.2; A1.1.10; 15.7.1; A24.3.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Tân 
Tạo  (VN) 
F2/3B Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: dịch vụ công chứng, chứng thực.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07559 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25; 4.3.20; 25.1.6; 25.1.15 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, nâu, 

nâu nhạt, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần Hưng Sơn Hà  

(VN) 
Tổ Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-07570 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán KIS Việt Nam   (VN) 
Số 225 Bến Chương Dương, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu 

ký chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2011-07571 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán KIS Việt Nam   (VN) 
Số 225 Bến Chương Dương, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu 

ký chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2011-07572 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; A3.7.24; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần INTERCARS 
Việt Nam   (VN) 
Số 76 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Cần khởi động ô tô. 
 

Nhóm 11: Bộ đèn chống làm lóa mắt cho ô tô, đèn ô tô, đèn pha dùng cho ô tô, đèn báo 
tín hiệu định hướng cho ô tô. 

 
Nhóm 12: ¤ tô, xe ô tô dùng để cắm trại, ô tô trộn bê tông, xe ô tô tải, túi khí (thiết bị an 
toàn cho ô tô), thùng xe ô tô, xích dùng cho ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, săm lốp « 
tô, màn chống nắng dành cho ô tô, giảm xóc dùng cho ô tô, thùng lật của ô tô vận tải. 
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(210) 4-2011-07573 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Thành  
(VN) 
Lô 15 đường TS 11 khu công nghiệp 
Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp viễn thông, cáp điện, dây điện, dây điện từ, bộ đấu nối điện, hộp biến thế 

điện, thiết bị điện, thiết bị mạng viễn thông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ bằng gỗ, lõi bằng gỗ để cuộn cáp, tấm nâng hàng 
bằng gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-07574 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Vạn Dương  (VN) 
45 đường số 57, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo.  

 
 

(210) 4-2011-07577 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
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(210) 4-2011-07578 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
13 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-07579 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ ¸ - Âu  (VN) 
Số 195, phố Trần Cung, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-07583 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Trung Kiên   (VN) 
50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, đồ gỗ gia dụng, hàng kim 

khí điện máy, điện lạnh như máy lạnh, tủ lạnh, dây điện, công tắc, ổ cắm, quạt điện, thiết 
bị chiếu sáng, ổn áp, máy điều chỉnh và xoay đổi dòng điện; mua bán thiết bị nhà tắm, 
nhà bếp, vòi nước, sứ vệ sinh, máy nước nóng, chất chống thấm, tôn, ngói, gạch, cát đá, 
xi măng, sắt thép; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; quảng cáo 
thương mại với mục đích tiêu thụ và mua bán sản phẩm; môi giới thương mại. 
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(210) 4-2011-07590 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần may thêu 

giày dép W.E.C Sài Gòn   (VN) 
146 (lầu 4) Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non (trường mẫu giáo).  

 
 

(210) 4-2011-07591 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP  (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-07592 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-07593 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07594 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07595 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07596 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
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(210) 4-2011-07597 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-07598 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP   (VN) 
11C7, khu đô thị Đại Kim - Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-07599 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế mỹ 
phẩm YUMI  (VN) 
D2 cư xá Phú Lâm A, đường Kinh 
Dương Vương, phường 12, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm chăm sóc tóc, 

thuốc nhuộm tóc, mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy trang.  
 

 

(210) 4-2011-07610 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; A3.7.24; 1.5.1; 3.7.11 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hiệp Phát Lộc   (VN) 
ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-07611 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Tú Sơn   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép dạng thanh tròn; thép dạng tấm; thép cuộn; xà gồ thép.  

 
 

(210) 4-2011-07612 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Lộc Đức   (VN) 
214/7A ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung treo màn (mùng) chống muỗi bằng kim loại.  
 

Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi; ga trải giường; màn cửa bằng vải; rèm cửa bằng vải; 
tấm phủ đồ đạc bằng vải.  

 
 

(210) 4-2011-07613 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hộ Kinh Doanh Hồng Thạnh  

(VN) 
Số 488 đường Cao Văn Lầu, phường 2, 
thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, inox, sắt, nhôm, kính, nhựa.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại (inox, sắt, nhôm).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
809 

(210) 4-2011-07614 (220) 11.12.2009 
(641) 4-2009-26952 (441) 25.07.2011 
(300) 17/06/2009 17.06.2009 US 

  
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng cat xét và video ghi âm sẵn, đĩa compăc, đĩa video, đĩa video kĩ thuật số, 

đĩa la-de và các băng video tương tác đã được ghi âm sẵn cung cấp thông tin giáo dục về 
các khoá đào tạo ở cao đẳng, đại học và các cấp sau đại học; các chương trình phần mềm 
vi tính và các phần mềm đa truyền thông được ghi sẵn trong đĩa CD-Rom và đĩa cung 
cấp thông tin giáo dục về các khoá đào tạo ở trường cao đẳng, đại học và sau đại học.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in, cụ thể là các ấn phẩm công bố thông tin, như là các cuốn sách 
mỏng, bản hướng dẫn, sách giáo khoa, sách, các cuốn sách nhỏ và tài liệu cung cấp 
thông tin giáo dục về các khoá đào tạo tại trường cao đẳng, đại học và sau đại học.  

 
 

(210) 4-2011-07615 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Dược phẩm 

Trường Việt Tiến   (VN) 
Số 90A/B38 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07616 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Dược phẩm 

Trường Việt Tiến   (VN) 
Số 90A/B38 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-07617 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Việt Tiến   (VN) 
Số 90A/B38 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07618 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại hóa 
chất Hồng Loan   (VN) 
Số 933/31 Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, hóa chất công nghiệp, vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-07619 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Chung  (VN) 
Số 3 ngõ 122 Vũ Trọng Phụng, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục cho nam giới, nữ giới, trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, hàng may mặc.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo.  
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(210) 4-2011-07630 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07631 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07632 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07633 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07634 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07635 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07636 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 

(210) 4-2011-07637 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07638 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07639 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị    (VN) 
122 Định Công, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07650 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07651 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07652 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-07653 

 
(220) 

 
25.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP  (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07654 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07655 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07656 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07657 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07658 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07659 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.13.1; 23.1.1; 24.15.1; A24.15.11 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07664 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.14; A3.1.24; A1.1.10; A3.6.3 
(731) HK SIJIXIONG INT'L SHOES 

LIMITED   (HK) 
Flat/Rm B 8/F Chong Ming Building 72 
Cheung Sha Wan Rd Kl Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày dép (thuộc nhóm này); mũ; quần áo dệt kim; 

khăn quàng cổ (trang phục).  
 
 
 

(210) 4-2011-07672 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.9; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Đại Phát  
(VN) 
Thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 
 
 

(210) 4-2011-07673 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông MeKong   (VN) 
Lô 301 đường A2, KDC 91B, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế; mua bán máy móc thiết bị y tế; mua bán 

nước hoa; mua bán mỹ phẩm; mua bán chế phẩm vệ sinh.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
818 

(210) 4-2011-07674 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.2.1; A1.5.3; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương nhạt, vàng 
(731) Công ty cổ phần chỉ thun Đắk 

L¾k   (VN) 
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi chỉ thun từ cao su có dệt vải bao ngoài và không dệt vải bao ngoài (sử 

dụng cho ngành dệt). 
 
 

(210) 4-2011-07675 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần chỉ thun Đắk 

L¾k   (VN) 
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi chỉ thun từ cao su có dệt vải bao ngoài và không dệt vải bao ngoài (sử 

dụng cho ngành dệt). 
 
 

(210) 4-2011-07676 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thiệp Việt Tú  (VN) 
133/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; thiệp cưới; thiệp mời; thiệp chúc mừng; bao thư; bao lì xì; thiệp cảm tạ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07677 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập (vở) học sinh; tập (vở) tô màu; sổ tay; bút máy; bìa bao tập; bút bi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07678 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Tập (vở) học sinh; tập (vở) tô màu; sổ tay; bút máy; bìa bao tập; bút bi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07679 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Phú Cường Nha 

Trang  (VN) 
05 Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa tươi; sữa bột; sữa chua (yoghurt); đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; 

các sản phẩm sữa.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
820 

(210) 4-2011-07682 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thế Hùng  (VN) 

Số 10 dãy 33A, ngách 267/30, ngõ 267 
Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và dạy nghề; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2011-07684 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thép Sài Gòn   (VN) 
685/13H Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt thép. 

 
 

(210) 4-2011-07685 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Hải Thuận  (VN) 
568 Đường Láng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán đá tự nhiên; xuất nhập khẩu đá tự nhiên.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển (hàng hóa) bằng cách thuê tàu, 
máy bay hoặc xe lửa.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07690 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghiệp Hoàng Ngọc  (VN)
Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ gia dụng; phụ liệu sản xuất ngành gỗ.  
 
 
 

(210) 4-2011-07691 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vua ảnh  (VN)
Số 45 , đường Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu các thiết bị, vật tư ngành ảnh; đại lý mua bán, ký 

gửi các thiết bị vật tư ngành ảnh.  
 

Nhóm 40: In ấn; in ảnh; tráng rửa phim nhiếp ảnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-07692 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3 
(591) ánh vàng 

(540) 

  

(731) Tạ Thu Thuỷ  (VN) 
Số nhà 64, đường Hùng Vương, khóm 2, 
phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2011-07693 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THREE DOLPHINS CO., LTD.   (TH) 

Montara Place, 11 Rajvithee 4 Road, 
Samsennai, Phayathai District, Bangkok 
10400 THAILAND  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm 

thời (tại khách sạn, nhà trọ); nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán 
rượu (quán bar); dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp và phân phối đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (mát-xa); tiệm làm tóc (chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ tắm nước suối khoáng (dịch vụ chăm sóc sức khoẻ).  

 
 

(210) 4-2011-07694 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 
CORPORATION)   (JP) 
4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực và hộp mực (đã được đổ đầy mực) dùng cho máy photo copy, dùng cho 

máy in kỹ thuật số, dùng cho máy in của máy tính, dùng cho máy in kim (máy in phun 
mực), dùng cho máy in khổ rộng, dùng cho máy in mã vạch và dùng cho máy in kỹ thuật 
số đa năng tích hợp các chức năng sao chép và/hoặc quét và/hoặc fax; mực màu và hộp 
mực màu (đã được đổ đầy mực) dùng cho máy photo copy, dùng cho máy in kỹ thuật số, 
dùng cho máy in của máy tính, dùng cho máy in kim (máy in phun mực), dùng cho máy 
in khổ rộng, dùng cho máy in mã vạch và dùng cho máy in kỹ thuật số đa năng tích hợp 
các chức năng sao chép và/hoặc quét và/hoặc fax; thuốc nhuộm; chất màu; sơn; véc-ni; 
thuốc màu; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu, thuốc cắn màu; nhựa tự 
nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, 
nghề in và nghệ sĩ.  

 
Nhóm 09: Máy in đa năng (gắn liền với máy tính) tích hợp các chức năng sao chép 
và/hoặc quét và/hoặc fax; máy in kỹ thuật số (gắn liền với máy tính); máy in kim (gắn 
liền với máy tính); máy in khổ rộng (gắn liền với máy tính); máy in dùng cho máy tính; 
máy in mã vạch (gắn liền với máy tính); máy chiếu hình kỹ thuật số; máy chiếu hình 
tinh thể lỏng; màn hình tinh thể lỏng; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính cá nhân; máy vi 
tính; phần mềm máy tính được ghi sẵn; máy quét hình ảnh (máy scan); máy fax; máy 
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phô-tô-co-py; khung ảnh điện tử dùng để hiện thị các hình ảnh kỹ thuật số, băng vi-đê-ô 
phim và ca nhạc; ấn phẩm điện tử được tải xuống.  

 
 

(210) 4-2011-07695 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Phương Thị  (VN) 
93/2/7H2 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Ampli (thiết bị tăng âm), loa (thiết bị phát âm thanh), đầu đĩa; thiết bị ghi 

hình ảnh, âm thanh và phát hình ảnh, âm thanh.  
 
 

(210) 4-2011-07696 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 5.5.1; A5.5.20 
(591) Trắng, tím sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thành 
Nhân  (VN) 
332/110/2B Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn bằng giấy hoặc bằng 

xenlulô (dùng 1 lần); khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2011-07697 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A5.5.20; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Tuyết 
Mai  (VN) 
09 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn.  
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(210) 4-2011-07698 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tú  (VN) 
Số 259, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; gỗ lát tường; tấm lát sàn (không bằng kim loại) và 

các loại gỗ đã gia công.  
 

Nhóm 35: Mua bán gỗ, mua bán các loại sàn gỗ.  
 

Nhóm 40: Gia công gỗ, chế biến các loại gỗ.  
 
 
 

(210) 4-2011-07699 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.7; A25.7.6 (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thiết 
bị nhà bếp, thiết bị điện Nhuận 
Phó  (VN) 
Đường Tiểu Hà, thôn An Khoái, xã Phúc 
Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 

máy hút dùng cho nhà bếp; bình nước nóng cho nhà tắm; bóng đèn điện. 
 
 
 

(210) 4-2011-07710 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.13.1; 5.7.3 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, 
xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón các loại.  
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(210) 4-2011-07711 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, 
xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón các loại.  
 
 

(210) 4-2011-07712 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.13.4; 5.3.20; A3.7.24; 3.7.17; 5.7.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Trung Hiếu   (VN) 
572 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy may (máy khâu) 

 
 

(210) 4-2011-07713 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân á Châu  (VN)
43 đường 23/10 phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe du lịch, vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2011-07714 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Việt 
Nhật   (VN) 
371 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, vận tải hàng hóa ven biển, vận tải 
hàng hóa viễn dương, vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới.  

 
 

(210) 4-2011-07715 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 

tế); đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); bia; nước 
khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không chứa cồn; nước ngọt và nước ngọt có 
chứa kali, canxi, và magiê; đồ uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi-rô 
và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-07716 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 

tế); đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); bia; nước 
khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không chứa cồn; nước ngọt và nước ngọt có 
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chứa kali, canxi, và magiê; đồ uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi-rô 
và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-07718 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (KR) 
60 Yangjae-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chữa trị bệnh trĩ; chế phẩm dùng cho hậu môn; chế phẩm dược; 

thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; 
thức ăn cho trẻ sơ sinh.   

 
 

(210) 4-2011-07719 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 24.7.1; A24.7.23 
(591) Xanh lá cây, vàng nâu, trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA   (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
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và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi.  

 
 

(210) 4-2011-07730 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ gỗ Tùng 
Lâm   (VN) 
40 đường Giải Phóng, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ làm bằng gỗ bao gồm bàn, ghế, tủ, kệ, giường.  

 
 

(210) 4-2011-07731 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Gia 
Hưng   (VN) 
Số 130 phố Hàng Thao, phường Ngô 
Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm bao gồm: cửa đi nhựa, cửa đẩy nhựa, cửa sổ nhựa, ván cửa, khung 

bao cửa nhựa, vách ngăn nhựa.  
 
 

(210) 4-2011-07733 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 2.9.1; A5.7.23; 5.7.21; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 
Bình   (VN) 
Số C1-8 khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè, cà phê, cacao.  
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(210) 4-2011-07734 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hoà 
Bình  (VN) 
Số C1-8 khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè, cà phê, cacao.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07735 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Xi măng 
Cần Thơ - Hậu Giang   (VN) 
Cụm công nghiệp Tập trung Phú Hữu A, 
giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07737 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoàn mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-07738 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lá, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07739 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Hồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-07750 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần niên giám 

điện thoại và trang vàng 2-
Việt Nam   (VN) 
2L- 2M- 2N Phạm Hữu Chí, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị bưu chính, thiết bị viễn thông, thiết bị tin học, máy văn 

phòng, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, đĩa CD; quảng cáo thương mại; tiếp thị sản phẩm; 
nghiên cứu thị trường; tổ chức hột chợ, triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để 
bán hàng.   

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến, tổng đài 
điện thoại, điện thoại di động), cung cấp thông tin liên lạc (bao gồm địa chỉ liên lạc, số 
điện thoại, số fax); cung cấp quyền truy cập vào mạng internet để lấy thông tin.  

 
Nhóm 41: Xuất bản niên giám điện thoại; chế bản điện tử; tổ chức sự kiện (hội thảo, hội 
nghị).  
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Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế bao bì.  
 
 

(210) 4-2011-07751 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần niên giám 

điện thoại và trang vàng 2-
Việt Nam    (VN) 
2L- 2M- 2N Phạm Hữu Chí, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị bưu chính, thiết bị viễn thông, thiết bị tin học, máy văn 

phòng, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, đĩa CD; quảng cáo thương mại; tiếp thị sản phẩm; 
nghiên cứu thị trường; tổ chức hột chợ, triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để 
bán hàng.   

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến, tổng đài 
điện thoại, điện thoại di động); cung cấp thông tin liên lạc (bao gồm địa chỉ liên lạc, số 
điện thoại, số fax); cung cấp quyền truy cập vào mạng internet để lấy thông tin.  

 
Nhóm 41: Xuất bản niên giám điện thoại; chế bản điện tử; tổ chức sự kiện (hội thảo, hội 
nghị).  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế bao bì.  

 
 

(210) 4-2011-07752 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 4.5.2 
(731) Công ty cổ phần niên giám 

điện thoại và trang vàng 2-
Việt Nam    (VN) 
2L- 2M- 2N Phạm Hữu Chí, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị bưu chính, thiết bị viễn thông, thiết bị tin học, máy văn 

phòng, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, đĩa CD; quảng cáo thương mại; tiếp thị sản phẩm; 
nghiên cứu thị trường; tổ chức hột chợ, triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để 
bán hàng.   
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Nhóm 38: Cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến, tổng đài 
điện thoại, điện thoại di động); cung cấp thông tin liên lạc (bao gồm địa chỉ liên lạc, số 
điện thoại, số fax); cung cấp quyền truy cập vào mạng internet để lấy thông tin.  

 
Nhóm 41: Xuất bản niên giám điện thoại; chế bản điện tử; tổ chức sự kiện (hội thảo, hội 
nghị).  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế bao bì.  

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07753 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần niên giám 

điện thoại và trang vàng 2-
Việt Nam    (VN) 
2L- 2M- 2N Phạm Hữu Chí, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị bưu chính, thiết bị viễn thông, thiết bị tin học, máy văn 

phòng, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, đĩa CD; quảng cáo thương mại; tiếp thị sản phẩm; 
nghiên cứu thị trường; tổ chức hột chợ, triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để 
bán hàng.   

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn lin (vô tuyến, tổng đài 
điện thoại, điện thoại di động), cung cấp thông tin liên lạc (bao gồm địa chỉ liên lạc, số 
điện thoại, số fax), cung cấp quyền truy cập vào mạng internet để lấy thông tin.   

 
Nhóm 41: Xuất bản niên giám điện thoại; chế bản điện tử; tổ chức sự kiện (hội thảo, hội 
nghị).  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế bao bì.  
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(210) 4-2011-07756 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(731) 1. MOORIM PAPER CO., LTD.   (KR) 

#281-1, Sangpyeong-Dong, Jinju-Si, 
Gyeongsangnam-Do, Korea  
2. MOORIM SP CO., LTD.   (KR) 
#505, Sinsa-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 
Korea  
3. MOORIM P&P CO., LTD.  (KR) 
#1, Dangwol-Ri, Onsan-Eup, Ulju-Gun, 
Ulsan, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy để in và viết; giấy mờ không có gỗ ở bề mặt; giấy được làm bóng không 

có gỗ ở bề mặt; giấy màu; giấy mờ đục không có gỗ ở bề mặt; giấy in không có gỗ 
không được phủ; giấy để vẽ; giấy nghệ thuật được phủ có trọng lượng nhẹ; giấy để sao 
chép; giấy tự dính để sử dụng trong việc tạo đề-can; giấy có keo dính một mặt; bìa có 
phủ giấy trắng; bìa được gấp lượn sóng; giấy in báo; giấy gói quà; bìa các-tông; bảng 
thông báo bằng giấy hoặc bìa các-tông. 

 
 

(210) 4-2011-07757 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể hiệu 
buôn "Tỷ"  (VN) 
Số 17 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy và dầu, nhớt cho xe gắn máy.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì: các loại xe gắn máy, xe mô tô.  
 
 

(210) 4-2011-07758 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng da cam, xanh đậm 
(731) PIGEON CORPORATION   (KR) 

384-1, Chungchun-Dong, Boopyung-Ku, 
Incheon-City, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng để giặt (không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chế phẩm chống tĩnh điện dùng trong gia đình; muối để tẩy trắng; chất hồ vải dùng 
để giặt; chất dính dùng cho mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm dùng để làm sạch; xà phòng 
khử trùng; dầu gội đầu; xà phòng khử mùi; chế phẩm dùng để giặt khô; chế phẩm hóa 
học làm sáng màu dùng để giặt trong gia đình; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động 
sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch gỉ; chế phẩm dùng để làm 
sạch ống nước thải; mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm dùng để đánh 
bóng; chất dùng đế mài mòn; kem đánh răng; hoa khô có tẩm hương liệu dùng để làm 
thơm phòng; mỹ phẩm cho động vật; nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-07759 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 
nhiên Việt Nam   (VN) 
Số 7 ngõ 419 Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng, thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2011-07770 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH An Nông    (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-07771 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH An Nông    (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-07772 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH An Nông (VN)  

(VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-07773 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-07774 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại VINAPHARM   (VN) 
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07775 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07776 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07777 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm Bảo An   (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07778 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm Bảo An   (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07779 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-07786 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE 
GROUP CO., LTD.   (CN) 
No.176 Dongliu Road, Baohe District, 
Hefei City, Anhui Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe cộ; dịch vụ thúc đẩy bán hàng và tiếp thị ôtô, xe tải, ôtô 

thể thao, xe buýt, xe chạy điện; dịch vụ xuất nhập khẩu, bán lẻ ôtô, phụ tùng và linh kiện 
kèm theo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; dịch vụ làm sạch và rửa ôtô (xe cộ bao 
gồm ôtô, xe tải, ôtô thể thao, xe buýt, xe chạy điện).  
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(210) 4-2011-07788 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED 

(BRITISH VIRGIN ISLAND 
COMPANY)   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No.139, Hennessy Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-07789 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED 

(BRITISH VIRGIN ISLAND 
COMPANY)   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No.139, Hennessy Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-07790 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 26.13.1; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED 

(BRITISH VIRGIN ISLAND 
COMPANY)   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No.139, Henessy Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
839 

(210) 4-2011-07791 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.1; A6.7.6; A7.1.12; 6.7.4 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED 

(BRITISH VIRGIN ISLAND 
COMPANY)    (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No.139, Henessy Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-07792 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A14.1.8; A14.1.6; 14.1.5 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, hồng, da cam, nâu, vàng, 

xanh dương, xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc-cáp 

điện Thịnh Phát   (VN) 
144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 

 
 

(210) 4-2011-07793 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Đinh Thị Kiều 

Diễm   (VN) 
Đường Biên Phủ, tổ dân phố Lợi Hòa, 
phường Cam Lợi, thị xã Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, âm li; tivi; đầu đĩa; thiết bị lọc tiếng.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07794 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH nhựa Kim Thành  

(VN) 
A14/16W quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước; quạt sạc; đèn sạc; bộ xả lavabo, đèn phản quang.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07795 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.17; 3.9.1 
(591) Xanh dương, vàng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

văn phòng phẩm Hải Nam   (VN)
9/1 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì; bút bi; tẩy; đồ chuốt bút chì; đồ bấm ghim (dụng cụ văn phòng); ruột 

bút chì.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07796 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.5.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TONY  
(VN) 
Tầng 16, toà nhà Charmvit, số 117, 
đường Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp lý. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07797 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.15.23; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TONY  
(VN) 
Tầng 16, toà nhà Charmvit, số 117, 
đường Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư tài chính; quản lý quỹ; quản lý danh mục 

đầu tư; uỷ thác đầu tư. 
 
 
 

(210) 4-2011-07798 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TONY  
(VN) 
Tầng 16, toà nhà Charmvit, số 117, 
đường Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là: dịch vụ buôn bán bất động sản, dịch vụ môi 

giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ đầu tư bất động sản và dịch vụ 
quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư và tư vấn đầu tư tài chính. 

 
 
 

(210) 4-2011-07799 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Lê Thượng Điền  (VN) 

404 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: ảnh viện (studio); dịch vụ quay phim (quay camera); dịch vụ chụp ảnh; dịch 

vụ chụp ảnh kỹ thuật số.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, váy cưới, quần áo dạ hội.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07805 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ABBOTT IRELAND   (BM) 

Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng trong lĩnh vực ung thư.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07806 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) ABBOTT IRELAND    (BM) 

Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng trong lĩnh vực ung thư.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07808 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thuỵ Giang Châu  (VN)

98/61 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày (dép).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo, may gia công các loại.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và tư vấn thiết kế thời trang, vẽ mốt quần áo thời trang.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07810 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sông Hồng Thủ Đô   (VN) 
Số 189, đường Lam Sơn, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-07811 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20 
(591) Hồng, đỏ, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Bảo Minh (BAO MINH 
SECURITIES COMPANY)  (VN) 
198 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng khoán; 

bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.  
 
 

(210) 4-2011-07812 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 1.15.23; A5.5.20; 24.17.15; 
24.17.21 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07813 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 3.13.1; 4.3.3; 24.17.15 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày; dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07814 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07815 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07816 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.4; 1.15.5; 3.1.16 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-07817 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-07818 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.22; 2.7.11; A2.5.24; 24.5.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương, vàng, 

tím 
(731) Lê Cảnh Tỉnh  (VN) 

259/13 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phan Rí 
Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07819 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyên Thiện  (VN) 
Số 66 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07820 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và xây dựng Trung 
Thành   (VN) 
Số nhà 161, đường Trần Phú, phường 
Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng bao gồm: xây dựng nhà các loại; xây dựng các công trình giao 

thông, cầu đường; xây dựng các công trình thuỷ lợi; xây dựng đường dây và trạm biến áp 
có cấp điện áp đến 35 KV; chuẩn bị mặt bằng xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07821 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và 
thương mại Vân Sơn  (VN) 
Xóm 4A, xã Đông Ngạc, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07822 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 

PVT, LTD   (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S. V Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-07823 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 

PVT, LTD    (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S. V Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07824 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 

PVT, LTD    (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S. V Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07825 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 

PVT, LTD    (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S. V Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-07826 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 

PVT, LTD    (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S. V Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-07827 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.5.1; A1.5.23 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Trần 
Hoàng  (VN) 
F902 toà nhà Manor, 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; tinh bột 

dùng cho thực phẩm; bột sắn dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc (spa) sức khoẻ; làm tóc.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07828 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07829 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Đại Hùng Phát  
(VN) 
Số 152 tổ dân phố Nghĩa Phương, 
phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-07832 

 
(220) 

 
27.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Nam Việt YL  (VN) 
Khu 7 Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2011-07833 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Vàng xám, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần len Hà Đông  
(VN) 
Đường 430 Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, siêu thị, nhà ở cho công nhân 

viên; môi giới bất động sản; cung cấp thông tin về bất động sản; hãng bất động sản.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; 
nhà nghỉ du lịch.  

 
 
 

(210) 4-2011-07834 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh cửu long, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú  
(VN) 
Số 9, đường Đại Nải, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 22: Sợi để dệt dạng thô; sợi dệt vải; sợi bông thô; sợi tơ thô; len thô.  
 

Nhóm 24: Vải; vải trải giường; vỏ chăn ga gối (không bao gồm ruột).  
 

Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07836 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Ngọc Sương   (VN) 
Số 12/2 ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quí.  
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(210) 4-2011-07837 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất thương 
mại Gia Đình  (VN) 
194/11C, Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện tử. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07838 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 25.7.25; A5.13.9; 
A8.1.23; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, tím nhạt, da cam 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa   (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2011-07839 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A8.1.23; A5.13.9; 
25.7.25 

(591) Vàng, đỏ, tím nhạt 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2011-07844 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A22.5.13; A11.3.4; A8.1.23 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh tím, 

xanh rêu 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-07845 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A8.1.23; 4.3.20 
(591) Vàng, trắng, đỏ, da cam, đen 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-07848 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 22.5.10; A22.5.13; 5.5.19; 5.9.19 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá 

cây, đen, hồng, nâu nhạt 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07849 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, da cam, đen 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07850 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
xuất nhập khẩu HTH   (VN) 
Số 302 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07851 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mỹ Phú  (VN) 
65/68/14 đường số 5, khu phố II, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ, kính râm dùng trong thể thao.  
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(210) 4-2011-07853 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.6; 26.2.7; 25.5.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hà   (VN) 
Phòng 114 C6, Kim Liên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, hồi bột, tiêu bột, quế bột, ớt bột và đồ gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, hồi bột, tiêu bột, quế bột, ớt bột và đồ gia vị. 
 
 
 

(210) 4-2011-07855 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANCARAT  
(VN) 
Tầng 3, số 306A Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc mp3; máy tính xách tay; thiết bị thu hình; 

máy tính bảng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy nghe nhạc mp3, phụ kiện máy tính xách 
tay, phụ kiện điện thoại di động, phụ kiện thiết bị thu hình, phụ kiện máy tính bảng. 

 
 
 

(210) 4-2011-07856 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-07857 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.11; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Xanh dương, xanh lá non, trắng, đỏ, 

xanh dương nhạt, xanh lá cây, cam, vàng
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Gia   (VN) 
116A Hùng Vương, khóm 2, phường 5, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, sắt thép, gạch, cát, đá, gạch men.  

 
 

(210) 4-2011-07859 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.3.1; 26.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây lắp và 
thương mại Thiên Trường 
Phát   (VN) 
Số 516 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa nhựa; cửa kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa nhựa, cửa kính, cửa cuốn, vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-07861 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07862 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07863 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, đường Chi Lăng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07864 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, đường Chi Lăng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07865 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương     (VN) 
Số 102, đường Chi Lăng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07866 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương     (VN) 
Số 102, đường Chi Lăng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07867 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc  (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07868 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07869 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07870 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-07871 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07872 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07873 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07874 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07875 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07876 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07877 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07878 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07879 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07880 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07881 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Kiến Nam  (VN)
Số 12 đường D15, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la.  

 
 

(210) 4-2011-07882 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thực phẩm Tân Việt 
¸   (VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả, nước quả nấu đông, mứt ướt, trái cây đông lạnh và đóng hộp; 

thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở trái cây); cá đóng hộp.  
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Nhóm 30: Bột ngũ cốc, bột ca cao; cà phê bột; bột đậu xanh; nước uống trà xanh;  trà 
chanh hòa tan (đồ uống trên cơ sở trà). 

 
 

(210) 4-2011-07883 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại điện tử Vũ Hải  
(VN) 
D25/36B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); micrô loa, đầu 

đọc đĩa DVD.  
 
 

(210) 4-2011-07884 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07885 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-07886 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07887 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-07888 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  

(KR) 
28 F1. Samsung Corp. Bldg, 1321-20, 
Seocho 2-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Korea 137-857 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
865 

(210) 4-2011-07889 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  

(KR) 
28 F1. Samsung Corp. Bldg, 1321-20, 
Seocho 2-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Korea 137-857 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07890 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  

(KR) 
28 F1. Samsung Corp. Bldg, 1321-20, 
Seocho 2-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Korea 137-857 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07891 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  

(KR) 
28 F1. Samsung Corp. Bldg, 1321-20, 
Seocho 2-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Korea 137-857 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-07892 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  

(KR) 
28 F1. Samsung Corp. Bldg, 1321-20, 
Seocho 2-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Korea 137-857 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
(210) 

 
4-2011-07893 

 
(220) 

 
27.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

nông nghiệp và công nghiệp 
AIC   (VN) 
Số 6, ngõ 219, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc trừ cỏ thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật. 
 
 

(210) 4-2011-07894 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

nông nghiệp và công nghiệp 
AIC   (VN) 
Số 6, ngõ 219, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc trừ cỏ thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
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(210) 4-2011-07895 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07896 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 
 

(210) 4-2011-07897 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển địa ốc thành phố 
Hoàng Gia ( (ROYAL CITY., JSC)  
(VN) 
Số 74 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại, đại lý quảng cáo; tạo và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi 
chất liệu (ngoại trừ thiết kế) và trang trí khẩu hiệu; cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công 
nghiệp (máy móc, thiết bị), nông nghiệp (lúa, gạo), xây dựng, phương tiện vận tải, hàng 
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điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân 
dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết bị tự động hóa (bộ điều khiển tự động, ác-tô- 
mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) 
và thủy hải sản; đại lý mua bán và ký gửi các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh 
thương mại điện tử ( mua bán trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước đô 
thị; san lấp mặt bằng; lắp đặt mạng lưới cấp điện; lắp đặt trang thiết bị và trang trí nội - 
ngoại thất; dịch vụ lau rửa bên trong và bên ngoài tòa nhà; xây dựng sân gôn (goft); xây 
dựng khu du lịch sinh thái; xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải 
trí; dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình. 

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet và 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn: dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái; dịch 
vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ cho 
thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2011-07900 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Đình Đông   (VN) 
Số 259 B, đường Hỏa Lò, xã  Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 
 

(210) 4-2011-07901 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Hà Bình   (VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột bả trát tường, 

gạch ngói nung, đá ốp lát, đồ gỗ như cửa, khuôn cửa.  
 
 

(210) 4-2011-07902 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mai Thành Giang  (VN) 
Thôn Trù, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: van vòi nước, sen vòi, bệ xí, chậu rửa mặt bằng sứ, bồn tắm, 

ống dẫn cung cấp nước cho các thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-07903 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH BZT U.S.A   (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi 

trường.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá. 

 
 

(210) 4-2011-07904 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Hòa Nhạc   (VN) 
55A Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm li; mi-cờ-rô (micrô); đầu đọc đĩa.  

 
 

(210) 4-2011-07905 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Nga 

Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-07906 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Xuân Phong  

(VN) 
Số 5, lô D, khu Hồ Đình, tổ 24, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi sách, vali, balo, ví đựng tiền, cặp sách học 

sinh. 
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(210) 4-2011-07907 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư Đông Phong  (VN) 
15/55 ngõ Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; dĩa; thìa; bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa).  
 

Nhóm 09: Vợt bắt muỗi chạy điện.  
 

Nhóm 10: Đai thắt bụng dùng trong ngành y; thắt lưng dùng trong ngành y; thắt lưng 
điện dùng trong ngành y; dây đeo bụng dùng cho phụ nữ mới sinh dùng trong ngành y; 
nịt bụng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Đèn pin sạc điện; quạt sạc điện; nồi cơm điện; chảo điện; ấm điện. 

 
Nhóm 21: Rổ dùng trong gia đình, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng 
điện), chảo rán không dùng điện, dụng cụ nhà bếp, ấm đun nước (không dùng điện), nồi 
áp suất (nồi hầm), không dùng điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán, vợt bắt muỗi chạy điện, đèn pin sạc điện, túi sách, vali, balô, ví 
đựng tiền, cặp sách học sinh. 

 
 
 

(210) 4-2011-07908 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KEYLINE CONSULTING SDN. BHD.  

(MY) 
Ground Floor, Wisma Discomp, Lot 135, 
Section 92A, 3 1/2 mile, Off Jalan 
Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa móc; khóa (trừ khóa điện) bằng kim loại; khóa lò xo; then cửa (khóa); 

khóa đồ đạc bằng kim loại; khóa cửa (không dùng điện) bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-07909 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KEYLINE CONSULTING SDN. BHD.  

(MY) 
Ground Floor, Wisma Discomp, Lot 135, 
Section 92A, 3 1/2 mile, Off Jalan 
Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa móc; khóa (trừ khoá điện) bằng kim loại; khóa lò xo; then cửa (khóa); 

khóa đồ đạc bằng kim loại; khóa cửa (không dùng điện) bằng kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-07911 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, tím, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Trần Hồng Khuê   (VN) 

ấp Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần jean.  

 
 
 

(210) 4-2011-07912 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 

tinh khiết Tuấn Tài   (VN) 
770/13 Nguyễn Thị Rành, tổ 2, ấp Canh 
Lý, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-07913 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 2.3.1 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh 

Toàn   (VN) 
Số 95 Tú Xương, phường Vĩnh Quang, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-07914 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột đánh răng/xà phòng đánh răng; kem đánh răng; bút dùng để làm trắng 

răng; miếng vá/miếng cao làm trắng răng; chế phẩm súc miệng không cho mục đích y tế; 
mỹ phẩm làm trắng răng; mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07915 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Tím 
(731) M&H MANAGEMENT LIMITED  

(MU) 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port 
Louis, Republic of Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát/nhà nghỉ du lịch.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu/chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng. 
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(210) 4-2011-07916 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; 2.3.8; A2.3.16 
(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 

LTD.   (TH) 
No. 325/6-9 Lanluang Road, Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có thạch với nước ép trái cây; đồ uống nước ép trái cây dinh dưỡng; 

đồ uống (không chứa cồn); đồ uống chứa vi-ta-min, chất dinh dưỡng chống oxy hóa, cô-
la-gen, đồ uống từ thực vật và chiết xuất hoa quả để làm đẹp cơ thể và chống lão hóa (tất 
cả không dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-07918 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Tím 
(731) M&H MANAGEMENT LIMITED  

(MU) 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port 
Louis, Republic of Mauritius   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát/nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-07919 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 
(731) M&H MANAGEMENT LIMITED  

(MU) 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port 
Louis, Republic of Mauritius   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu/chăm sóc sức khỏe bằng suối nước khoáng (dịch vụ 

spa).  
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(210) 4-2011-07920 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3; A1.1.10; 1.15.5; 1.15.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07921 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.16; 5.1.4; A5.1.6; 2.9.23 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-07922 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A2.5.24; 25.7.25; 5.5.16; 2.1.8 
(591) Xanh dương, xanh thẫm, tím đậm, xanh 

lơ, vàng, nâu đất, hồng phấn, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh    (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép. 
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(210) 4-2011-07923 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; A2.1.23; A2.3.23; 2.1.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, vàng, đỏ, tím, cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-07924 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.13; 2.3.12; 2.7.14 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, xám, trắng, 

tím. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-07925 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  
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(210) 4-2011-07926 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Nam Trân   (VN) 
21 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07928 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A14.3.13; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Hòa Lợi   (VN) 
245/61D Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); gối đỡ (một loại vòng bi).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07929 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Hòa Lợi   (VN) 
245/61D Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); gối đỡ (một loại vòng bi). 
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(210) 4-2011-07930 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 6.1.2; 26.13.25 
(731) APEX CHEMICALS (S) PTE LTD  

(SG) 
5040 Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01-
445 Singapore 569543  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm dùng để làm sạch thuộc nhóm này; tinh dầu (thuộc nhóm 

này); chế phẩm chăm sóc tóc, da và cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); son phấn 
(đồ trang điểm); nước hoa; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-07932 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.13.1; 5.3.20 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Sovico 

(Sovico Holdings Company)  
(VN) 
Số 26 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; gỗ (dùng 

trong xây dựng), kính dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); đồ đi chân (thuộc quần áo); thắt lưng (thuộc quần áo); cà 
vạt ( thuộc quần áo); khăn quàng cổ (thuộc quần áo).  

 
 

(210) 4-2011-07934 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.13.1; 5.3.20 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Sovico 

(Sovico Holdings Company)  
(VN) 
Số 26 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong lĩnh vực hóa học dùng trong công nghiệp-nông 
nghiệp-khoa học, chất tẩy rửa, dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ 
thực vật, sản phẩm vệ sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim, 
máy và máy công cụ, động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa 
học, đồ điện, đồ điện tử, hàng kim khí điện máy, thiết bị viễn thông, thiết bị bảo hộ lao 
động và an toàn, thiết bị chiếu sáng-sưởi nóng-làm lạnh-nấu nướng-thông gió, trang thiết 
bị vệ sinh, xe cộ-phương tiện giao thông trên bộ, phương tiện giao thông dưới nước, vũ 
khí, kim loại quí, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, các sản phẩm bằng 
giấy, cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả da, túi sách, ba lô, gương, 
khung ảnh, đồ cắm trại, chăn, ga, gối, đệm, sản phẩm bằng lau hoặc sậy hoặc cói hoặc 
liễu hoặc sừng hoặc ngà voi hoặc hổ phách hoặc xà cừ hoặc bọt biển, đồ chứa đựng dùng 
trong gia đình hoặc bếp nóc, bàn chải, đồ lau dọn, đồ dùng bằng thủy tinh hoặc sành sứ, 
dụng cụ nhà bếp, dây buộc, lưới, vải bạt, vật liệu để nhồi, vật liệu sợi dệt, thảm chiếu, vật 
liệu trải sàn, giấy dán tường, đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình, sợi đe dệt, phụ 
liệu ngành may, đồ chơi trẻ em, trò chơi trẻ em, lương thực, thực phẩm, rau-củ-quả, gia 
vị, nước chấm, cà phê, trà, bánh kẹo, đồ uống có cồn và không cồn, sản phẩm nông 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ 
chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2011-07935 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.20; 5.13.1 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Sovico 

(Sovico Holdings Company)  
(VN) 
Số 26 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo, dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ 

chức các cuộc thi thể thao, dịch vụ giải trí, dịch vụ xuất bản sách. 
 
 

(210) 4-2011-07936 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công Ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-07937 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Thương Mại Dịch vụ Na Va  
(VN) 
7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; thông tin về thương mại; 

tư vấn điều hành thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới thương mại; xúc tiến 
thương mại và hỗ trợ xúc tiến thương mại; đại lý ký gửi hàng lưu niệm, quần áo thời 
trang, đại lý bán hàng lưu niệm, quần áo thời trang; dịch vụ bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy, máy móc, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị 
và linh kiện điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-07938 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Thương Mại Dịch vụ Na Va  
(VN) 
7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; thông tin về thương mại; 

tư vấn điều hành thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới thương mại; xúc tiến 
thương mại và hỗ trợ xúc tiến thương mại; đại lý ký gửi hàng lưu niệm, quần áo thời 
trang, đại lý bán hàng lưu niệm, quần áo thời trang; dịch vụ bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy, máy móc, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị 
và linh kiện điện tử.  
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(210) 4-2011-07939 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAIGONSHIP 
Đà Nẵng  (VN) 
Khu B1-6, KCN Dịch vụ thuỷ sản Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-07940 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; A21.1.3; 25.5.25 
(591) Xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Gia 
Phong   (VN) 
Số 14, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch quần áo; giặt khô; giặt là đồ vải; vá sửa quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-07941 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 15.7.1 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH đào tạo, tư vấn 

và phát triển Best    (VN) 
P405, tầng 4, tòa nhà số 88, phố Phạm 
Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh, tư vấn thuế, quảng cáo, mua bán sách, báo, tạp chí. 
 

Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thể thao và giải trí; đào tạo cao đẳng; đào tạo 
đại học và sau đại học.   
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(210) 4-2011-07942 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện và 
chiếu sáng SECO   (VN) 
Số 16 đường 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện, ổ cắm điện dân dụng; phích cắm điện, ổ cắm điện công 

nghiệp; tăng phô điện; dây ăn ten; dây điện; dây cáp mạng.  
 
 
 

(210) 4-2011-07943 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.7.10; 26.13.25; 25.5.2; 2.7.23; 4.5.2; 
4.5.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện và 
chiếu sáng SECO   (VN) 
Số 16 đường 85, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa, sữa dùng cho trẻ sơ sinh, sữa bột, các sản phẩm sữa, bánh kẹo, 

đường sữa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-07944 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thị Mai Mai  (VN) 

18 Lê Phụng Hiểu, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; gel (keo) tẩy tế bào chết, tinh chất trị mụn (mỹ phẩm); kem xóa 

nếp nhăn vùng mắt, kem dưỡng da; sữa chống nắng; tinh chất dưỡng giúp mọc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm. 
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(210) 4-2011-07945 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Thị Mai Mai  (VN) 

18 Lê Phụng Hiểu, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; gel (keo) tẩy tế bào chết; tinh chất trị mụn (mỹ phẩm); kem xóa 

nếp nhăn vùng mắt, kem dưỡng da; sữa chống nắng; tinh chất dưỡng giúp mọc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm.  

 
 
 

(210) 4-2011-07946 (220) 27.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH ý Nga  (VN) 

79-81 đường số 4, khu phố 3, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 

dựng, ngói, cát, đá, sỏi.  
 
 
 

(210) 4-2011-07948 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên 
Thiên Sang   (VN) 
65/53 đường số 53, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
884 

(210) 4-2011-07949 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng  (VN) 
Tầng 16 công viên phần mềm, tòa nhà số 
2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì.  

 
 

(210) 4-2011-07950 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, đỏ sẫm, trắnG 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Luận  (VN) 
Thôn Đa Đinh, xã An Bình, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết  (đồ uống); nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
 
(210) 

 
4-2011-07951 

 
(220) 

 
28.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Thiên 
Long  (VN) 
168 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; chuông cửa điện; thiết bị điện để thu hút và diệt 

sâu bọ gồm đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi.  
 

Nhóm 11: Đèn bàn sạc điện; đèn ngủ sạc điện.  
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(210) 4-2011-07952 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Ngọc Nguyễn  
(VN) 
531 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; mua bán hàng điện dân 

dụng: thiết bị chiếu sáng, dây cáp điện, công tắc - ổ cắm, ổn áp, máy lạnh, máy quạt, 
máy phát điện.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; cho thuê máy móc, thiết 
bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07953 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 18.1.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272 đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm linh phụ kiện cửa bằng kim loại như: bản lề; bản lề sàn; tay 

nắm; khoá; chốt; bản mã; bánh xe; tay co; khung cửa bằng kim loại; chân cầu thang (tay 
vịn thang gác) bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các sản phẩm linh phụ kiện cho cửa bằng kim loại (bản lề, 
bản lề sàn, tay lắm, khóa, chốt, bản mã, bánh xe, tay co); khung cửa bằng kim loại và 
chân cầu thang (tay vịn thang gác) bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-07955 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07956 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07957 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2011-07958 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
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(210) 4-2011-07959 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh mô 
tô Việt  (VN) 
51 An Trạch I, Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; động cơ dùng cho xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-07960 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 26.13.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Vĩnh Phúc  
(VN) 
Phòng 206, chung cư 11 T1, Vinaconex 
Xuân Mai, phường Liên Bảo, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-07961 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm định 
Việt Nam - Vinacity   (VN) 
Số 105 phố Chính Kinh, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thí nghiệm vật liệu xây dựng; kiểm định công trình xây dựng; tư vấn thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; khảo sát địa hình, địa chất công trình xây 
dựng, thẩm định công trình xây dựng.  
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(210) 4-2011-07962 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.16 
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Đỏ Hà Nội  
(VN) 
Nhà 11, tổ 74, ngõ 156, phố Mai Anh 
Tuấn, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-07963 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 
giống cây ăn trái Tư Thiện  
(VN) 
188/12 ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 03: Cây giống ăn trái.  

 
 
 

(210) 4-2011-07964 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 5.7.3; 15.7.1; A5.5.20; 7.3.11 
(591) Xanh tím, xanh cốm, đỏ, trắng, vàng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể út Máy 
Cày  (VN) 
210 ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp đa năng, máy cày. 
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(210) 4-2011-07965 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hoạch   (VN) 
342 ấp An Thanh, xã Hòa An, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Cá lóc tươi sống.  

 
 

(210) 4-2011-07966 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; A5.7.23; 5.7.11 
(591) Xanh, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Bích   (VN) 
544A/2 ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Quả quýt hồng tươi.  

 
 

(210) 4-2011-07967 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Hoàng   (VN) 
2675/13 ấp Thành Minh, xã Thành Lợi, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 30: Lúa gạo. 

 
 

(210) 4-2011-07968 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Nhật Linh  (VN) 
257 khu vực 2, thị trấn Thứ 3, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2011-07969 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đồng   (VN) 
Tổ 5, ấp 7, xã Tân Khai, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da, kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 

(210) 4-2011-07970 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Xám (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngân Đăng  
(VN) 
136 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn LED, đèn điện.  

 
 

(210) 4-2011-07971 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A11.3.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cây 
Tre ( BAMBOO 2 Bar)   (VN) 
216b, Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-07973 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.5; 3.5.15 (540) 

  

(731) Phạm Quốc Tân   (VN) 
Số 15 Hàng Mành, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
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(210) 4-2011-07974 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Năng Lượng Toàn 
MỸ   (VN) 
Số 115, tổ 20, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (chất liệu inox và hợp kim 

nhôm).  
 
 
 

(210) 4-2011-07975 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Năng Lượng Toàn 
MỸ    (VN) 
Số 115, tổ 20, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (chất liệu inox và hợp kim 

nhôm).  
 
 
 

(210) 4-2011-07976 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Hương  (VN) 
Số 445 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-07977 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chính Thắng  
(VN) 
16/1E Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước.  

 
 

(210) 4-2011-07978 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chính Thắng  
(VN) 
16/1E Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước.  

 
 

(210) 4-2011-07979 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Viên  (VN) 
26 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan, bánh hấp, bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-07980 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 21.1.16 
(591) Xanh dương, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jupiter 
Foods Việt Nam   (VN) 
Lô A2.5, đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ thịt như gà chiên giòn, thịt bò xào, sữa và các sản phẩm 

sữa.  
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(210) 4-2011-07981 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.5; 26.13.25; 2.9.14 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Cường Tuấn  (VN) 
Số A 37/1 đường số 2 D, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nylon và nhựa plastic.  

 
 
 

(210) 4-2011-07982 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH một thành 
viên Uyên Anh   (VN) 
66/28 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
2. Hộ kinh doanh Hoàng 
Phương Mai   (VN) 
74a2 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho con người hoặc 

động vật, nông nghiệp, làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2011-07983 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Châu Xuân Lan  (VN) 
ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-07984 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.5; 26.3.2; 26.7.25; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng chanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xi măng Quảng 
Lợi   (VN) 
Tổ 23, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 
 

(210) 4-2011-07985 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.5.15 
(591) Kem, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Minh  (VN) 
99 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Nhì, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ thêu thùa; cắt vải; sửa quần áo cho vừa số đo.  

 
 

(210) 4-2011-07986 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.5.15 
(591) Nâu, kem 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Minh   (VN) 
99 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Nhì, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ thêu thùa; cắt vải; sửa quần áo cho vừa số đo.  
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(210) 4-2011-07987 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi xám, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Minh   (VN) 
99 hẻm 249, đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Nhì, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ thuê thùa; cắt vải; sửa quần áo cho vừa số đo.  

 
 

(210) 4-2011-07988 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.7.25; 26.1.5; 26.2.7; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Công nghiệp và Đô thị Việt 
Nam   (VN) 
Tập thể Công ty cầu 6 Thăng Long, xã 
Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 11: Nhà vệ sinh công cộng (có thể di chuyển được); thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 12: Xe ép rác; xe hút bụi; xe gom rác; xe đẩy rác.  
 

Nhóm 21: Thùng rác làm bằng nhựa; thùng rác làm từ vật liệu composite.  
 
 

(210) 4-2011-07989 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.9.4; A3.9.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch & 
thương mại Trời Đất Việt  (VN) 
Số 84 đường 2/9, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-07990 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii Mỹ Đình I, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị bán buôn bán lẻ đồ dùng cho trẻ em, cụ thể là: quần áo, giầy dép trẻ 

em, đồ dùng cho trẻ em, đồ chơi trẻ em; mua bán đồ điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, 
lương thực, thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, hàng may sẵn, giầy dép, 
nước hoa, mỹ phẩm; dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu; hoạt động xúc 
tiến thương mại.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-07991 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam    (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii Mỹ Đình I, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa dành cho trẻ em; đầu vú dùng cho bình sữa trẻ em; van bình sữa cho 

trẻ em; đầu vú giả cho trẻ em.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép dành cho trẻ em; tã lót trẻ em bằng vải dệt; vạt yếm bằng 
vải dùng cho trẻ em; áo choàng cho trẻ em; mũ đội đầu cho trẻ em.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 

 
Nhóm 35: Siêu thị bán buôn bán lẻ đồ dùng cho trẻ em, cụ thể là: quần áo, giầy dép trẻ 
em, đồ đội đầu cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em, bình sữa dùng cho trẻ em, đồ chơi cho 
trẻ em.  
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(210) 4-2011-07993 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Bến 
Cảng   (VN) 
F3, tầng 1, số 2, Phùng Khắc Khoan, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển đường biển nội địa và quốc tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07995 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bắc Đông 

Dương   (VN) 
Số 1A35, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-07996 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2011-07998 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SNAP-ON LNCORPORATED   (US) 

2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 
U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Công cụ quét cầm tay để chẩn đoán lỗi cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-07999 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MANIO  (VN) 
62B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (tất cả là trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-08000 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Thành   (VN) 
Số 24, dãy A, Trung Kính, tổ 39, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-08001 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hà Thành An   (VN) 
45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.  
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(210) 4-2011-08002 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hà Thành An    (VN) 
45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08003 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Đặng Tiến Nhựt  (VN) 

Tổ 19, ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08004 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.7; 22.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Trống Đồng  
(VN) 
82 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 

Nhóm 41: Giải trí, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho 
mọi người trong chuyến (tour) du lịch. 
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(210) 4-2011-08005 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 22.1.1; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Trống Đồng  
(VN) 
82 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 41: Giải trí, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho 
mọi người trong chuyến (tour) du lịch. 

 
 
(210) 

 
4-2011-08006 

 
(220) 

 
28.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 

Minh   (VN) 
243/47 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08022 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Cẩm Lệ  (VN) 
7 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp.  
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(210) 4-2011-08023 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Toán  (VN) 
Số 1B, Doãn Kế Thiện, tổ 28, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08024 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6; A1.5.3 
(591) Đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Toán  (VN) 
Số 1B, Doãn Kế Thiện, tổ 28, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: dầu gội, kem dưỡng da, nước hoa, phấn trang 

điểm; son môi; bút chì kẻ lông mày.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08025 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25; 26.4.4; A25.3.15 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển tự động điện tử; hệ thống điện tử quản lý tòa nhà thông 

minh; hệ thống báo cháy điện tử; hệ thống an ninh ra vào điện tử; hệ thống camera quan 
sát; hệ thống âm thanh công cộng; hệ thống điện tử điều khiển chiếu sáng; hệ thống điện 
tử quản lý bãi đỗ xe; hệ thống mạng tổng đài nội bộ; hệ thống điện tử quản lý phòng cho 
thuê.  
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(210) 4-2011-08026 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh dương, nâu, vàng, vàng 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-08027 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH mộl thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-08028 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; A5.3.15 
(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 

Phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, 
huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 
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(210) 4-2011-08029 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) UNDER ARMOUR, INC.   (US) 

1020 Hull Street, Maryland 21230-5356, 
U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (rỗng); túi thể thao; túi du lịch; túi xách loại lớn dùng 

để đựng đồ cá nhân khi đi du lịch; balô; túi đeo lưng có dây mảnh; túi đeo vai dùng để 
đựng đồ cá nhân khi đi du lịch; túi thể thao đa năng; túi đa năng dùng cho người tập thể 
thao; túi xách dành cho người tập thể thao; túi để đựng đồ thể thao; túi đeo lưng đựng 
hành trang du lịch; ô dùng khi đánh gôn; túi dùng khi đi bộ hoặc leo núi; túi đựng giày 
khi đi du lịch; ô; túi một dây đeo vai để đựng tài liệu; túi xách nữ; ví nữ có dây đeo ở cổ 
tay.   

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu, quần áo, đồ đi chân bao gồm bộ quần áo cho vận động viên; tất 
cổ chân; đồ đi chân cho vận động viên; cánh tay áo cho vận động viên; đồng phục cho 
vận động viên; khăn rằn; mũ lưỡi trai cho vận động viên bóng chày; giày đinh cho vận 
động viên bóng chày; giày cho vận động viên bóng chày; đồng phục cho vận động viên 
bóng chày; quần bó cho vận động viên bóng chày; áo bó cho vận động viên bóng chày; 
giày thể thao để cho người chơi bóng chày; dép đi ngoài bãi biển; đồ bơi; mũ đan len; 
thắt lưng; quần dài liền yếm; quần dài liền yếm dùng để đi săn; áo tắm hai mảnh; quần 
lót; quần lót nam; quần soóc nam; áo ngực phụ nữ; áo lót nữ; quần lót nữ; mũ đội đầu; 
găng tay ngụy trang (có hoa văn rằn    ri); áo khoác ngụy trang (có hoa văn rằn  ri); quần 
bó nữ có hoa văn rằn ri; quần dài rằn ri; áo sơ mi có hoa văn rằn ri; quần áo lót có hoa 
văn rằn ri; áo vét rằn ri; quần dài có ống ngắn (quần ngố); mũ lưỡi trai; đồ đội đầu cho 
trẻ em; đế giày có gai bám đường để gắn vào giày thể thao, quần áo cho vận động viên; 
quần áo cho vận động viên, cụ thể là, áo có đệm bên trong; quần có đệm bên trong; quần 
soóc có đệm bên trong, cánh tay án bó khuỷu tay có đệm; bao tay (thuộc quần áo) để giữ 
ấm; áo khoác; váy; áo cho người câu cá; áo khoác chui đầu; giày đinh cho người chơi 
bóng bầu dục; quần có đệm cho người chơi bóng bầu dục; giày thể thao cho người chơi 
bóng bầu dục; đồ đi chân; dép xỏ ngón; quần áo mặc khi thời tiết xấu; quần bó hông; 
găng tay; mũ lưỡi trai cho người chơi gôn; áo sơ mi cho người chơi gôn; quần soóc cho 
người chơi gôn; quần dài cho người chơi gôn; mũ; băng đô; đồ đội đầu; đồ đội đầu cho 
mùa đông và mùa hè; đồ đội đầu, cụ thể là, mũ có vành, lưỡi trai nhìn xuyên qua được; 
áo khoác chui đầu có mũ; án len chui đầu có mũ; áo có mũ liền; áo giăc-két cho người đi 
săn; quần cho người đi săn; áo vét cho người đi săn; áo giắc-két; áo phông thể thao; quần 
bó cho người chạy bộ; án dệt kim; giày đinh cho môn bóng ném dùng vợt; quần áo lót 
nữ; quần dài bó; áo sơ mi dài tay; đồng phục võ thuật; tất cao cổ nam; tất nam; quần áo 
lót nam; găng tay không ngón; bộ quần án võ thuật tự do; áo phông không cổ chui đầu; 
áo lót thể thao nữ thấm mồ hôi; quần lót thể thao thấm mồ hôi; áo sơ mi thể thao thấm 
mồ hôi; ghệt quàng cổ; cánh tay áo bó khuỷu có đệm; quần có đệm bên trong; áo có đệm 
bên trong; quần soóc có đệm bên trong; quần; áo phông; áo giắc-két đi mưa; bộ quần áo 
đi mưa; quần đi mưa; áo giắc-két chống nước mưa; áo mưa; giày chạy; dép xăng đan; 
khăn quàng; áo, sơ mi; quần soóc; áo phông chui đầu ngắn tay và dài tay; quần liền yếm 
để đi trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; áo giắc-két trượt tuyết; quần để đi trượt tuyết; tất 
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để đi trượt tuyết; găng tay cho người chơi ván trượt tuyết; mũ đan len cho người chơi ván 
trượt tuyết; quần cho người chơi ván trượt tuyết; tất cao cổ cho người chơi ván trượt 
tuyết; giày chơi bóng đá; áo thể than cho thủ môn; tất cao cổ; giày đinh cho môn bóng 
mềm; áo sơ mi thể thao; án nịt ngực thể thao; áo giắc-két thể thao; áo thể thao dài tay; 
quần thể thao; băng đô thấm mồ hôi; quần thấm mồ hôi; áo thấm mồ hôi; áo len chui 
đầu; quần áo bơi; áo may-ô nam; quần án để chơi tenis; quần lọt khe (quần lót); áo nữ; 
giày thể dục; áo thun ngắn tay; quần áo lót; áo lót; quần đùi nam; bộ đồ bó sát; áo vét; 
mũ lưỡi trai có lưỡi trai nhìn xuyên qua được; áo thể thao để chơi bóng chuyền; áo giắc-
ket không thấm nước; quần không thấm nước; quần gió; áo gió; áo giắc-ket chịu gió; mũ 
dùng trong mùa lạnh; áo lót ngực nữ; băng đô cổ tay (trang phục); quần tập Yoga; áo tập 
Yoga.     

 
Nhóm 28: Túi chuyên dụng đựng dụng cụ chơi gôn; túi đựng thiết bị thể thao chuyên 
dụng xách; găng tay chơi gôn; găng tay chuyên dụng để chơi bóng chày; găng tay 
chuyên dụng cho môn bóng bầu dục; găng tay chuyên dụng cho môn bóng vọt; miếng 
dùng để bảo vệ miệng khi chơi thể thao; túi đựng miếng dùng để bảo vệ miệng khi chơi 
thể thao; dụng cụ thể thao, cụ thể là miếng bảo vệ môi; miếng đệm bảo vệ cằm khi chơi 
thể thao; miếng đệm bảo vệ đầu gối khi chơi thể thao; miếng đệm bảo vệ khuỷu tay khi 
chơi thể thao; miếng đệm bảo vệ cẳng tay khi chơi thể thao; thiết bị bảo vệ ống chân khi 
chơi thể thao; quần bó chuyên dụng mặc bên trong dùng cho người chơi bóng bầu dục; 
miếng đệm bảo vệ hạ bộ cho vận động viên; dây đai chuyên dụng cho dụng cụ bảo vệ hạ 
bộ cho vận động viên; dụng cụ thể thao, cụ thể là quả bóng; túi chuyên dụng đựng gậy 
bóng chày; găng tay chuyên dụng chơi khúc quân cầu sân cỏ; túi chuyên dụng đựng gậy 
của môn khúc quân cầu sân cỏ; găng tay chuyên dụng cho thủ môn; túi đựng gậy của 
môn bóng vợt; găng tay dùng khi chơi thể than; túi đựng gậy của môn bóng mềm; găng 
chuyên dụng cho môn cử tạ, dụng cụ môn bóng chày và bóng mềm, cụ thể là mũ bảo 
hiểm, mặt nạ, tấm bảo vệ ngực, tấm bảo vệ chân, tấm bảo vệ đầu gối và các dụng cụ thay 
thế của các dụng cụ này; quả bóng dùng trong thể thao; bóng chày; bóng rổ; bóng bầu 
dục Mỹ; bóng bầu dục; bóng đá; bóng mềm; bóng thể thao; bóng chuyền; gậy chơi môn 
bóng vọt; đầu gậy chơi môn bóng vọt; thân gậy chơi môn bóng vợt; vợt để đánh bóng 
vợt; găng tay chuyên dụng cho môn bóng vọt; bộ bảo vệ cánh tay khi chơi bóng vợt; 
biếng đệm bảo vệ vai khi chơi bóng vọt; miếng đệm bảo vệ khuỷu tay khi chơi bóng vợt; 
và phụ tùng thay thế của các dụng cụ trên.  

 
 

(210) 4-2011-08031 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đế Thành Tô  

(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Hải Phòng Tower, 32 
Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đế giày dép (các loại); phụ kiện giày dép: quai dép, lót giày dép.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; hãng bất động sản; môi giới bất động sản; thông tin 
về tài chính; tư vấn tài chính; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản). 

 
 

(210) 4-2011-08033 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thuận ích  

(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Hải Phòng Tower, 32 
Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; đế giày dép (các loại); phụ kiện giày dép: quai dép, lót giày dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-08034 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sao Sáng  (VN) 

Tầng 3 tòa nhà Hải Phòng Tower, 32 
Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; hãng bất động sản; môi giới bất động sản; thông tin 

về tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản).  
 
 
 

(210) 4-2011-08035 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 3.4.20; A3.4.24 
(591) Vàng, đỏ, đen, hồng, trắng 
(731) Đinh Thị Thanh Hường   (VN) 

Tổ 6, cụm dân cư số 1, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
906 

(511)   Nhóm 29: Chân giò ủ muối đã qua chế biến; thịt nguội đã qua chế biến; thịt gia cầm đã 
qua chế biến; thủy sản đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-08036 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.3; 18.1.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vạn Phong   (VN)

Số 01 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu ô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-08037 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 

Hồng Phát   (VN) 
Số 36 Trần Phú, phường Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu ô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-08040 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.5; 3.7.17; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH VINA BIZ  
(VN) 
Tầng 3, số 119-121 Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ kiện tụng (tranh tụng); dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn pháp lý; 

đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng; dịch vụ hòa giải (dịch vụ pháp lý); tư vấn sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý).  
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(210) 4-2011-08041 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh   (VN) 
68 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08042 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Quỳnh Lan   (VN) 
Số 11, ngách 84/16, đường Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08043 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Quỳnh Lan    (VN) 
Số 11, ngách 84/16, đường Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-08045 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa chất nông 

nghiệp Quốc Tế  (VN) 
Tổ 3, khối 8, phường Tân Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 

 
 
 

(210) 4-2011-08046 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4; 26.5.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MYA Việt 
Nam   (VN) 
Tổ 48 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; mứt; kẹo; muối; gia vị.  

 
 
 

(210) 4-2011-08047 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; A5.1.16; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen trắng, 

xanh dương nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
Khánh Minh  (VN) 
Thôn Thượng, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết. 
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(210) 4-2011-08048 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08049 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08050 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08051 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát    (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08052 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Cơ sở Kim Nga   (VN) 

165/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện cho máy bơm nước bể cá cảnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-08053 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08054 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp thị và 
phân phối C P E  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn nghiệp vụ về thương mại, tư vấn trong tổ chức và điều hành 

kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08055 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.7.1; 1.5.1; 1.17.11 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng, xám

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Hoàng An  (VN) 
500 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08056 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ văn 
hóa Thiên Vương   (VN) 
36 đường Cao Triều Phát, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo. 
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(210) 4-2011-08057 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhi An  (VN) 
44/23 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng để chăm sóc tóc; nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-08059 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7 (540) 

  

(731) Trương Văn Tường  (VN) 
Tổ 57 An Cư, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm ruốc (một loại mắm tôm). 

 
 

(210) 4-2011-08060 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diệp Hằng  (VN) 
2 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 

 
 

(210) 4-2011-08061 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.24; A2.9.16 
(591) Đỏ, đen, trắng, nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng Nhà Phát  (VN) 
C14/25 ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, đánh giá bất động sản, hãng bất 
động sản, quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-08062 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diệp Hằng  (VN) 
2 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-08063 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 1.3.1; A1.3.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại An Dương  (VN) 
114 E2, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm cách nhiệt; tấm cách điện; chất dẻo bán thành phẩm dưới dạng tấm.  

 
 
 

(210) 4-2011-08064 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08065 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ tin học Năm Sao  
(VN) 
10/15 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực dùng cho máy sao chụp; hợp phần mực in; hộp mực in đã có 

mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08066 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ tin học Năm Sao  
(VN) 
10/15 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực dùng cho máy sao chụp; hợp phần mực in; hộp mực in đã có 

mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08067 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 3.13.1; A3.13.24; A26.11.13 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH vận chuyển 

người bệnh Bắc Việt  (VN) 
39 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển người bệnh trong nước; vận chuyển người bệnh bằng xe cứu 

thương.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
915 

(210) 4-2011-08068 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Kinh Thành  (VN) 
Tầng 4, số 4 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 

bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-08072 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Gia Nam   (VN) 

387-388/5B, khu phố 5B, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh; máy điều hòa 

nhiệt độ; bình nóng lạnh dùng điện hoặc sử dụng năng lượng mặt trời; lò vi sóng; thiết bị 
hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, máy 
điều hòa nhiệt độ, máy đun nước, đèn chùm, thiết bị lọc nước, thiết bị phân phối nước, 
máy nước nóng lạnh, lò vi sóng, thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng, đồ 
trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, đồ gỗ gia dụng. 

 
 

(210) 4-2011-08074 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Phát   (VN) 
Số nhà 80, tổ 21B, phường Cẩm Thịnh, 
thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
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(210) 4-2011-08075 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lâm Thanh  (VN) 
47 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông, xi măng, thạch cao. 
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế làm bằng gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, kệ, tủ; mua bán vật liệu xây 
dựng như: bê tông, xi măng, thạch cao; mua bán hóa chất (trừ hóa chất gây độc hại).  

 
 

(210) 4-2011-08076 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Kỹ Phát Lộc  

(VN) 
C201 chung cư Phú Lợi, Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, bếp điện; lò nướng điện; nồi áp suất điện; lò vi sóng; máy hút khói.  

 
 

(210) 4-2011-08078 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; 1.15.23; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xánh lá cây, xanh nước biển, đỏ, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần xăng dầu 

dầu khí Thái Bình  (VN) 
Số 545 Trần Lãm, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát; nước chanh muối dùng cho giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-08080 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.5.18; A2.5.23; 2.5.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây nhạt, đỏ, hồng, vàng, tím, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA MI DO   (VN) 
612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08081 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Trần  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính và phụ kiện, đồng hồ, túi xách, mỹ phẩm, giấy, cà vạt, dây 
thắt lưng (dây nịt), mua bán hàng may mặc, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, máy móc 
như máy đo khúc xạ, máy phóng chữ, máy đo tròng, máy mài tròng, máy rửa gọng, máy 
nhuộm tròng, máy khoan tròng; dịch vụ bán lẻ hàng thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-08082 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Quang Ninh  (VN) 

7/7A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 

cáo thương mại; xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ.  
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, thiết kế trang web; thiết kế nội thất; thiết kế xây dựng.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08083 

 
(220) 

 
28.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) A25.7.21; A26.11.9; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Nguyễn Quang Ninh   (VN) 

7/7A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 

cáo thương mại; xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ.   

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, thiết kế trang web; thiết kế nội thất; thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-08084 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.15.25 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, đen, xám, vàng 

nhạt 
(731) Nguyễn Quang Ninh   (VN) 

7/7A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 

cáo thương mại; xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ.   
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, thiết kế trang web; thiết kế nội thất; thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-08085 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Quang Ninh   (VN) 

7/7A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng 

cáo thương mại; xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ.   

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, thiết kế trang web; thiết kế nội thất; thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-08086 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 15.7.11 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

Miền Nam  (VN) 
Lô B2-28 đường số 4, KCN Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Kết cấu thép; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được.  
 

Nhóm 07: Thiết bị nâng; máy móc thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 19: Các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.  
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Nhóm 42: Thiết kế, tư vấn kỹ thuật; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất thiết bị, dây 
chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

 
 
 

(210) 4-2011-08087 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Vạn Vạn An  

(VN) 
24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

(210) 4-2011-08088 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 

Thịnh Phát   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-08089 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 

Thịnh Phát   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động 

sản, quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-08090 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công Ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng kinh nguyệt; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-08091 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Đông  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng; dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động sản; 

quản lý bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng khu dân cư, khu du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-08093 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) VIRBAC S.A.   (FR) 

1 Ìre Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Carros CÐdex, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và các sản phẩm dược phẩm dùng cho mục đích thú y. 

 
 
 

(210) 4-2011-08094 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Lệ Hằng   (VN) 
ấp Bình An, xã Long Bình, huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-08095 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Lệ Hằng    (VN) 
ấp Bình An, xã Long Bình, huyện Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-08096 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Châu Lệ Hương   (VN) 

177 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm.  
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng.  
 

Nhóm 35: Mua bán ống nước, van nước, ống nối, khớp nối, bồn tắm, đồ sứ vệ sinh.  
 
 
 

(210) 4-2011-08097 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Châu Lệ Hương    (VN) 
177 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm.   
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng.    
 

Nhóm 35: Mua bán ống nước, van nước, ống nối, khớp nối, bồn tắm, đồ sứ vệ sinh.  
 
 
 

(210) 4-2011-08098 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại phát triển Ngọc 
Long   (VN) 
Số nhà 11, ngách 55/35 phố Thanh Lân, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08100 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Yến Ngọc  (VN) 
235/26 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn đã chế biến hoặc bảo quản.  

 
 

(210) 4-2011-08101 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Phương  (VN) 
116 đường Trần Bình, Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-08102 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Phương   (VN) 
116 đường Trần Bình, Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-08103 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, vàng đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển khu 
công nghiệp Long Giang  (VN) 
ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, hãng bất động sản.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08104 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; A12.3.11 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Hỷ Phát  
(VN) 
766/7 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-08106 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lan Anh  (VN) 
23 đường số 5, căn cứ 26B, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, nón.  

 
 
 

(210) 4-2011-08107 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tiên 
Tiến  (VN) 
41 đường số 31, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Balô, túi xách.  
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926 

(210) 4-2011-08108 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cơ 
Hội Vàng  (VN) 
703 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ môi giới thương mại.  

 
 
 

(210) 4-2011-08109 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bao bì Việt 
Phó   (VN) 
Số 201 Nguyễn Thụy, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy và bao bì các tông (carton); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 

bao gói.  
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo.  
 
 
 

(210) 4-2011-08110 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để trị các bệnh nhiễm vi rút, bệnh tự miễn dịch và kháng 

viêm, bệnh tim mạch, bệnh rối loạn hệ thần kinh trung ương, bệnh đau nhức, bệnh ngoài 
da, bệnh đường ruột, dùng làm chất cầm máu, bệnh truyền nhiễm, bệnh về chuyển hóa, 
bệnh ung thư, bệnh về mắt và bệnh về đường hô hấp.  
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(210) 4-2011-08111 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
trang trí nội thất Hiếu Thành  
(VN) 
40 đường số 02 khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ cho việc sử dụng nước trong nhà tắm như: thiết bị vòi hoa sen, chậu đi tiểu 

bồn tắm; bồn tắm nhỏ; bồn rửa tay, bồn xối; bồn cầu. 
 
 
 

(210) 4-2011-08112 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 17.1.1; 17.5.1 
(591) Trắng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yêu Thể 
Thao  (VN) 
146A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy, mua bán ôtô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08113 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp in 
bao bì LIKSIN - TNHH Một 
Thành Viên   (VN) 
159 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị, máy móc ngành in; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, 

cụ thể là: vật tư, thiết bị, máy móc ngành in.  
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(210) 4-2011-08114 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh cửu long, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Việt  (VN) 
111 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa lưới ngăn muỗi bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại, cầu thang 

bằng kim loại và các phụ kiện kèm theo bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 
 

(210) 4-2011-08115 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-08116 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vạn Phát  
(VN) 
Tầng 7,77 Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác khoáng sản, cụ thể là: quặng, kim loại và vàng. 
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(210) 4-2011-08117 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Tiên 
Tiến   (VN) 
1D Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08119 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần ga Thành Tài  

(VN) 
217 Đồng Đen, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu lửa, nhớt, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, khí đốt, gas  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08120 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Ken Da   (VN) 

67/37/12 đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột trét tường, sơn và vật liệu xây dựng các loại như gạch, cát, đá, xi 

măng, sắt thép, ống nhựa cứng mềm các loại, keo dán công nghiệp, các tấm trần lợp các 
loại. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08121 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.3.4; 26.2.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ken Da   (VN) 

67/37/12 đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột trét tường, sơn và vật liệu xây dựng các loại như gạch, cát, đá, xi 

măng, sắt thép, uống nhựa cứng mềm các loại, keo dán công nghiệp, các tấm trần lợp các 
loại. 

 
 

(210) 4-2011-08122 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhật Phi   (VN) 
E4/54 Hưng Long, ấp 5, xã Hưng Long, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng sắt, bằng nhôm và bằng inox, cụ thể như: bàn, 

ghế, giường, tủ, giá kệ để đồ.  
 
 

(210) 4-2011-08123 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm xây 

dựng công nghiệp thời trang 
Việt Nhiên và Dáng Việt   (VN) 
139/6/13 Dương Văn Dương, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh ca cao; mì gói; bột gạo; cà phê; chè.  
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(210) 4-2011-08124 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm xây 

dựng công nghiệp thời trang 
Việt Nhiên và Dáng Việt    (VN) 
139/6/13 Dương Văn Dương, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột ngũ cốc; bánh ca cao; mì gói; bột gạo; cà phê; chè, lương thực 

thực phẩm, cao su thiên nhiên.  
 
 
 

(210) 4-2011-08125 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.12.1; 17.2.17 
(591) Đỏ, vàng, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Nhung Châu   (VN) 
Tầng 4, Ruby plaza 44 Lê Ngọc Hân, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; kim hoàn; đá quý. 

 
 
 

(210) 4-2011-08126 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 15.7.1 
(591) Xanh cốm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mặt Trời Tháng 
Năm  (VN) 
44/6 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; kiểm soát chất lượng; thiết kế hệ thống máy 

tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-08127 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 
(731) Nguyễn Ngọc Thương   (VN) 

Xóm 9A, xã Thanh Phong, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 39: Chuyển phát nhanh; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; cho thuê phương 

tiện vận chuyển; dịch vụ kiểm tra xe cộ hoặc hàng hóa trước khi chuyển đi. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08128 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh lá mạ, xanh tím, dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nhật 
Băng  (VN) 
127A/6 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08131 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa mũi xoang, chống khô mũi xoang (không chứa thuốc).  
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(210) 4-2011-08132 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế dùng để chống tắc mũi, khô 

mũi, sưng tấy mũi.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thiết bị y tế; mua bán dung dịch rửa mũi 
xoang, chống khô mũi xoang.  

 
 

(210) 4-2011-08133 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08135 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; A25.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMTM   (VN) 
780 A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thịt, rau quả, trà, cà phê, đường, sữa, bánh, 
kẹo, bột, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2011-08136 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMTM    (VN) 
780 A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Trà.   
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thịt, rau quả, trà, cà phê, đường, sữa, bánh, 
kẹo, bột, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08137 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMTM    (VN) 
780 A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Trà.    
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thịt, rau quả, trà, cà phê, đường, sữa, bánh, 
kẹo, bột, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08138 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí điện Trí 
Việt  (VN) 
Số 135/44 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
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(210) 4-2011-08140 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ dùng để câu cá, bao gồm: dây cuốn dùng cho câu cá, cần câu cá, ổ cuộn 

dây dùng cho câu cá, dây câu, ống dẫn dây dùng cho cần câu cá, móc câu, mồi nhân tạo 
dùng để câu cá, mồi nhân tạo, giỏ đựng cá (thiết bị câu cá), phao dùng để câu cá, chì lưới 
dùng để câu cá, lưới đặt trên bờ dùng cho người câu cá, giá đỡ cần câu cá, túi câu cá, 
găng tay câu cá; hộp đựng cần câu cá, hộp đựng bộ đồ câu cá và miếng bảo vệ dùng cho 
câu cá.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08141 

 
(220) 

 
29.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ dùng để câu cá, bao gồm: dây cuốn dùng cho câu cá, cần câu cá, ổ cuộn 

dây dùng cho câu cá, dây câu, ống dẫn dây dùng cho cần câu cá, móc câu, mồi nhân tạo 
dùng để câu cá, mồi nhân tạo, giỏ đựng cá (thiết bị câu cá), phao dùng để câu cá, chì lưới 
dùng để câu cá, lưới đặt trên bờ dùng cho người câu cá, giá đỡ cần câu cá, túi câu cá, 
găng tay câu cá; hộp đựng cần câu cá, hộp đựng bộ đồ câu cá và miếng bảo vệ dùng cho 
câu cá.  

 
 

(210) 4-2011-08143 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.4.13; A3.4.4; 3.6.6; 26.4.3 
(591) Trắng, nâu đỏ 
(731) Nhà hàng Đức Cường   (VN) 

118 đường Minh Cầu, phường Phan Đình 
Phùng, thành phố Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2011-08144 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.25; 26.4.3; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh tím, đỏ nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai khoáng 
Miền Núi   (VN) 
280/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường ở dạng thô hoặc bán thành phẩm gồm sắt, thép, gang, đồng, 

nhôm; quặng kim loại. 
 

Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức; đá quý; kim cương.  
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại và quặng kim loại, đá; mua bán vật tư, máy móc thiết bị 
ngành xây dựng, xuất nhập khẩu khoáng sản, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế 
biến khoáng sản. 

 
Nhóm 37: Khai thác quặng kim loại; khai thác và thu gom than; khai thác quặng sắt; 
khai thác đá .  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại; xử lý vật liệu (khoáng sản).  

 
 

(210) 4-2011-08145 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.16; 5.5.16; A26.11.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, tím, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thuỷ sản Nghệ An II  (VN)
Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 29: Thuỷ hải sản đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-08146 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 6.1.2 
(591) Tím, đen, trắng, xanh lá cây, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Phả Ngọc Nghệ An  (VN) 
Số 8, ngõ 10B, đường Tuệ Tĩnh, phường 
Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An  
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(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng các loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện 
năng (đường dây và trạm biến áp); lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; 
hoàn thiện công trình xây dựng; khai thác khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2011-08147 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.15; A3.5.24 
(591) Đỏ, ghi, ghi đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Nam Hải   (VN) 
Thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hàng thời trang may mặc, túi 

sách, đồ thời trang làm bằng da và giả da.  
 
 

(210) 4-2011-08148 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Vàng, vàng sẫm, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)   (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; tạo và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi 
chất liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công nghiệp (máy điều khiển tự 
động), nông nghiệp (máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách hạt), xây 
dựng (vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, hàng điện tử (cụ 
thể là ti-vi, loa, đài, đầu đĩa, đầu kỹ thuật số), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (cụ thể là 
điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (cụ thể là quạt điện, máy giặt, bàn là, nồi cơm 
điện), thiết bị tự động hóa (cụ thể là thiết bị điều khiển, ác-tô-mát), thiết bị bảo vệ phòng 
chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thủy hải sản; đại lý mua 
bán và ký gửi các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ 
công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sản bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
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căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng. 

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet và 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái dịch; 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2011-08149 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)  (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; tạo và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi 
chất liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công nghiệp (máy điều khiển tự 
động), nông nghiệp (máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách hạt), xây 
dựng (vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, hàng điện tử (cụ 
thể là ti-vi, loa, đài, đầu đĩa, đầu kỹ thuật số), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (cụ thể là 
điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (cụ thể là quạt điện, máy giặt, bàn là, nồi cơm 
điện), thiết bị tự động hóa (cụ thể là thiết bị điều khiển, ác-tô-mát), thiết bị bảo vệ phòng 
chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thủy hải sản; đại lý mua 
bán và ký gửi các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ 
công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất dộng sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ dầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng.  

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet và 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái dịch; 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp. 

 
 
 

(210) 4-2011-08150 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.3 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Lan Vinh   (VN) 
Thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc thịt gà, ruốc thịt lợn, gà công nghiệp nguyên con (đã sơ chế), gà công 

nghiệp bỏ đầu, cánh, chân; đùi góc tư gà công nghiệp; đùi cặp gà công nghiệp, lườn gà 
công nghiệp fillet, chân gà công nghiệp, cánh gà công nghiệp.  
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(210) 4-2011-08151 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Liên Hiệp Phát  
(VN) 
14 đường B1 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas và các phụ kiện bếp gas: van an toàn; bộ phận đánh lửa; thiết bị điều 

chỉnh gas; van gas; dây dẫn gas; đầu đốt.  
 
 

(210) 4-2011-08152 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Liên Hiệp Phát  
(VN) 
14 đường B1 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas và các phụ kiện bếp gas: van an toàn; bộ phận đánh lửa; thiết bị điều 

chỉnh gas; van gas; dây dẫn gas; dầu đốt.  
 
 

(210) 4-2011-08153 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.1; 26.4.3; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Xanh dương, lam, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

cam đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA   (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất hướng trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi. 

 
 
 

(210) 4-2011-08154 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) YOUNGMAN AUTOMOBILE GROUP 

CO., LTD  (CN) 
M-09 Zone, Industrial Area, Jinhua, 
Zhejiang 321017 China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe hơi; xe tải; xe ôtô chở khách; xe rơ moóc (xe cộ); xe ôtô cỡ nhỏ; động cơ 

cho xe cộ mặt đất; khung gầm xe cộ; thùng xe ôtô; thùng lật của ôtô vận tải; bộ ghế nệm 
dùng cho xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; gương chiếu hậu của xe cộ; cửa kính dùng cho xe 
cộ; xe cộ di động trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; bơm xe đạp; 
bộ đồ nghề để sửa chữa săm xe; toa xe kéo bằng dây cáp; xe ba gác; xe trượt tuyết (xe 
cộ); lốp dùng cho bánh xe cộ.  

 
 
 

(210) 4-2011-08156 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Khoa   (VN) 
ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, huyện Mộc 
Hóa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2011-08158 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Cam vàng, xanh sẫm, xanh lá cây non 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết xuất từ thảo dược.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08159 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.17; A5.7.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Hồng Hạnh  (VN) 
Số 25, đường Hưng Thịnh, Chùa Tổng, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; thạch hoa quả.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08160 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) DANYA COSMETIC LTD   (IL) 

16, Hakadar Street - Old Industrial Area, 
42377 Netanya - Israel 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu (dùng cho mục đích cá nhân); mỹ phẩm; nước 

xức tóc.  
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(210) 4-2011-08162 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

hàng tiêu dùng Provence  
(VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

đánh bóng; chế phẩm để làm sạch.  
 
 
 

(210) 4-2011-08163 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 3.1.14 
(591) Đen, trắng, hồng đậm, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

hàng tiêu dùng Provence  
(VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

đánh bóng; chế phẩm để làm sạch.  
 
 

(210) 4-2011-08164 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.7.1; 1.15.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

hàng tiêu dùng Provence  
(VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
đánh bóng; chế phẩm để làm sạch.  

 
 

(210) 4-2011-08165 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh 

cho cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-08166 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh 

cho cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-08167 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI  (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh 
cho cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2011-08168 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08169 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08170 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kabuki Việt 
Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 143, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08171 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 

57 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08172 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08173 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08174 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08175 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08176 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
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(210) 4-2011-08177 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
 
 
 

(210) 4-2011-08178 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 1.13.1 
(591) Xanh, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH NIM BI  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.  
 
 
 

(210) 4-2011-08179 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6; 24.1.1; 25.1.25; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Thanh Quân   (VN) 
196/3 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08180 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu 

Long    (VN) 
Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 
 

(210) 4-2011-08181 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.13.15 
(731) YEH, SHENG - JEN  (TW) 

13F, No. 392, Longde Rd., Gushan Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem chống nếp nhăn; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp (mỹ 

phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da, sữa rửa mặt; tinh dầu (mỹ phẩm) dùng cho cá nhân. 
 
 
 

(210) 4-2011-08183 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý  (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
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(210) 4-2011-08184 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-08185 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần ào; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08186 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
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(210) 4-2011-08187 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08188 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08189 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.  
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(210) 4-2011-08190 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08191 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08192 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 

Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
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(210) 4-2011-08193 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Bình Lý   (VN) 
Số 302 phường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali, ví đựng tiền; 

«.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân, giày, dép.   
 
 

(210) 4-2011-08195 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) EXUSTAR ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F, No.21, Wann An St., Nantuen Chiu, 
Taichung, Taiwan 408  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ để chuyên chở và các bộ phận cấu trúc của chúng cụ thể là: xe đạp và 

các bộ phận của xe đạp cụ thể là: khung xe đạp, xích cho xe đạp, yên xe đạp, tay lái xe 
đạp, bàn đạp xe đạp, phuộc xe đạp (bộ phận nối giữa tay lái và khung xe đạp), giá đỡ 
đựng hàng của xe đạp, xe mô tô và các bộ phận của nó cụ thể là: bộ phận kẹp chặt phanh 
đĩa vào đĩa phanh (là bộ phận của phanh đĩa), giảm xóc dùng cho xe máy, dây phanh, tay 
lái (ghi đông).  

 
Nhóm 25: Quần áo cụ thể là: quần áo thể thao và quần áo mặc đi dạo, quần áo cho người 
đi xe đạp, quần áo thể thao cho người lái xe mô tô, giày đi dạo (đồ đi chân), mũ (đồ đội 
đầu), tất ngắn cổ trùm kín dưới bụng chân (trang phục), găng tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-08196 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.9 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-08197 

 
(220) 

 
29.04.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(591) Trắng, xanh lá mạ, da cam, xanh dương 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-08198 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NUTRAMAX LABORATORlES, INC.  

(US) 
2208 Lakeside Boulevard Edgewood, 
Maryland 21040, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng kiêng dùng trong ngành y.  

 
 
 

(210) 4-2011-08199 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NUTRAMAX LABORATORlES, INC.  

(US) 
2208 Lakeside Boulevard Edgewood, 
Maryland 21040, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho người được sử dụng trong ngành y 

và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng kiêng dùng cho người được sử dụng trong ngành 
y.  
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(210) 4-2011-08200 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A15.9.11 
(731) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121-1714 United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp và bộ vi xử lý (của máy tính). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08201 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A15.9.11; 26.1.1; 26.1.5 
(731) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121-1714 United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp và bộ vi xử lý (của máy tính). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08202 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.3; 2.3.1; 25.1.9 
(591) Đen đậm, đen nhạt, ghi, trắng 
(731) PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAI 

CHILI PASTE CO., LTD.   (TH) 
68/10 Moo 12 Boromrajchonnee Rd., 
Salathammasop, Taweewattana, Bangkok 
10170 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt chấm gà (gia vị). 
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(210) 4-2011-08203 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.6; A5.5.20 
(591) đen, xám, ghi 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; sữa rửa mặt và sữa tắm, nước hoa và chế phẩm thơm 

(dạng nước hoa); tinh dầu chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy (lột) da chết; chế phẩm làm 
ẩm da; nước thơm, kem; chất chống chảy nhiều mồ hôi và chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm chăm sóc và dưỡng cơ thể, da mặt và da; chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc; tất cả đều là các sản phẩm mỹ phẩm hay các sản phẩm (chế phẩm) dùng cho 
mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08204 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 

lắp Việt Nhật  (VN) 
P 809 nhà B4 Làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa sắt, cửa thép. 
 

Nhóm 09: Tủ điện, máng cáp điện, thang cáp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm, cửa sắt, cửa thép, tủ điện, máng cáp điện, thang cáp diện.  
 
 

(210) 4-2011-08205 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) RUUD LIGHTING, INC  (US) 

9201 Washington Avenue, Racine, WI 
53406, USA 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng mặt đường. 
 
 
 

(210) 4-2011-08211 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 26.2.7 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Đình Thiện  (VN) 

Thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 

(210) 4-2011-08212 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368   (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp, máy biến thế, máy ổn áp. 

 
 
 

(210) 4-2011-08213 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.11; 2.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, vàng đậm, đỏ, đen, vàng nhạt, 

xanh, hồng nhạt 
(731) Dương Khánh Minh   (VN) 

211 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chao (Gia vị); nước tương.  
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(210) 4-2011-08214 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  

(US) 
650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-08215 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-08216 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-08217 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08218 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08219 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08220 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
960 

(210) 4-2011-08221 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08222 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08223 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-08224 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08226 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) REGIONAL RUBBER TRADING CO. 

PTE LTD   (SG) 
65 Chulia Street, #44-01 OCBC Centre, 
Singapore 049513  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa cao su; mủ cao su; cao su.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08227 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) REGIONAL RUBBER TRADING CO. 

PTE LTD    (SG) 
65 Chulia Street, #44-01 OCBC Centre, 
Singapore 049513  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Nhựa cao su, mủ cao su, cao su. 
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(210) 4-2011-08228 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) REGIONAL RUBBER TRADING CO. 

PTE LTD    (SG) 
65 Chulia Street, #44-01 OCBC Centre, 
Singapore 049513  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Nhựa cao su, mủ cao su, cao su. 

 
 

(210) 4-2011-08229 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Liquor City   (VN) 
94 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển 

lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường; bán buôn, bán lẻ 
các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thuốc lào, bánh kẹo, chè, cà phê, ca 
cao.  

 
 

(210) 4-2011-08231 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.8; 2.3.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Mộc 
Xanh  (VN) 
100/10 Thái Phiên, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm, bán buôn dược liệu, bán buôn thuốc đông y, bán buôn 
thuốc từ dược liệu, bán buôn thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, bán buôn thực phẩm 
chức năng.  
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Nhóm 44: Trồng cây dược liệu. 
 
 

(210) 4-2011-08232 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; A5.3.14; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH Hướng Dương  

(VN) 
Nhà A3 lô A - 15 Đông Quan, phường 
Quan Hoa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08234 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08235 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.21; A5.1.16; A5.3.13 
(591) Xanh da trời, trắng bạc, xanh lá cây, da 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hoá   (VN) 
Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
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(210) 4-2011-08236 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08237 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người để điều trị các bệnh về chuyển hóa, bệnh đái 

dường, bệnh tim mạch, bệnh hệ thần kinh trung ương, triệu chứng đau, bệnh nhiễm 
trùng, ung thư và vi- rút.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08239 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) NITORI HOLDINGS CO., LTD.    (JP) 

1-5-80, 6-jou, Shinhassamu, Teine-ku, 
Sapporo, Hokkaido, 006-8520, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là tủ com mốt, tủ có nhiều ngăn, hòm (đồ gỗ), bàn thấp, tủ 

ly, tủ, bàn để sát tường, bàn để các thiết bị điện tử gia dụng, giường, ghế xôfa, ghế 
trường kỷ, cái nệm, cái nệm kiểu Nhật Bản dùng dưới sàn (zabuton), gối, đệm.  
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(210) 4-2011-08240 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08241 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.3.21; A26.11.12; 18.3.23 
(591) Xanh biển, xanh lá xây 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng nghề du 
lịch Đà Nẵng   (VN) 
32 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08242 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.22; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 
(591) đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh VI - LY  (VN) 
Số 19B1 đường Mai Thị Lựu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bánh. 
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(210) 4-2011-08243 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Cửa hàng vật liệu xây dựng 
Đại Phước  (VN) 
39A Hoàng Văn Thụ, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08244 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cosmo Việt 
Nam  (VN) 
Số 31, ngõ 1142, đường Đê La Thành, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08245 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.24; 1.15.15; 1.15.14 
(591) Xanh biển, xanh cửu long, xanh cửu long 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hoàng Hiếu  (VN) 
Số 9/25/476 đường chợ Hàng Mới, 
phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc. 
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(210) 4-2011-08246 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và vận tải Trúc 
Lâm  (VN) 
Số 119 đường Trần Tất Văn, thị trấn An 
Lão, huyện An Lão, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), trà ướp lạnh, trà túi lọc. 

 
 
 

(210) 4-2011-08247 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 
(731) Nguyễn Hữu Kiên  (VN) 

Thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị về máy vi tính bao gồm: bộ xử lý trung tâm, chip 

(mạch tổ hợp), bàn phím cho máy tính điện tử, bộ nhớ cho máy tính điện tử, hệ điều 
hành dùng cho máy tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn), màn hình máy tính (phần cứng 
máy tính); mua bán các thiết bị truyền hình bao gồm: máy thu hình, máy ghi hình; mua 
bán các thiết bị máy văn phòng bao gồm: máy in để dùng với máy vi tính, máy fax, máy 
rà tiền giả, máy mã hoá từ tính, máy đọc quang học.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ trang web 
trên máy chủ; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tạo và duy trì trang web cho 
người khác; lập chương trình máy tính; dịch vụ cho thuê trang web.  

 
 
 

(210) 4-2011-08248 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh biển, đỏ, xanh lá 

(540) 

 
(731) Cơ sở ngoại ngữ Việt Anh   (VN)

31/2 đường Quang Trung, thị trấn Hóc 
Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2011-08249 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Bích Thuỷ  (VN) 
Tổ 01 phường Quang Trung, thành phố 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-08250 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; máy nông cụ (trừ dụng cụ cầm tay); máy 

giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Ti vi; máy nghe nhạc; đầu video (đầu đĩa VCD, DVD); máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí, lò vi sóng; dụng cụ nấu nướng dùng điện: 
bếp điện, siêu(ấm) điện, bình nước nóng (dùng điện).   

 
Nhóm 12: Xe có động cơ (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là ô tô, xe máy và bộ 
phận của chúng; xe chạy bằng điện (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là xe đạp 
điện, xe máy điện, ô tô điện.  

 
 

(210) 4-2011-08251 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; máy nông cụ (trừ dụng cụ cầm tay); máy 

giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Ti vi; máy nghe nhạc; đầu video (đầu đĩa VCD, DVD); máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí, lò vi sóng; dụng cụ nấu nướng dùng điện: 
bếp điện, siêu(ấm) điện, bình nước nóng (dùng điện).   
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Nhóm 12: Xe có động cơ (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là ô tô, xe máy và bộ 
phận của chúng; xe chạy bằng điện (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là xe đạp 
điện, xe máy điện, ô tô điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08252 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; máy nông cụ (trừ dụng cụ cầm tay); máy 

giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Ti vi; máy nghe nhạc; đầu video (đầu đĩa VCD, DVD); máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí, lò vi sóng; dụng cụ nấu nướng dùng điện: 
bếp điện, siêu(ấm) điện, bình nước nóng (dùng điện).   

 
Nhóm 12: Xe có động cơ (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là ô tô, xe máy và bộ 
phận của chúng; xe chạy bằng điện (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là xe đạp 
điện, xe máy điện, ô tô điện.  

 
Nhóm 35: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy; buôn bán ô tô; đại lý ô tô và 
xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); buôn bán phụ tùng, linh kiện của 
« tô và xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); mua bán máy công cụ, 
nông cụ; mua bán thiết bị điện dân dụng, gia dụng: máy giặt, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, lò 
vi sóng, bếp điện, siêu điện, quạt điện.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông 
đường bộ có động cơ khác; dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện lạnh, 
điện dân dụng (máy giặt, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, bếp điện, siêu điện, quạt 
điện).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2011-08253 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Tài Dương   (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; máy nông cụ (trừ dụng cụ cầm tay); máy 

giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Ti vi; máy nghe nhạc; đầu video (đầu đĩa VCD, DVD); máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí, lò vi sóng; dụng cụ nấu nướng dùng điện: 
bếp điện, siêu (ấm) điện, bình nước nóng (dùng điện).   

 
Nhóm 12: Xe có động cơ (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là ô tô, xe máy và bộ 
phận của chúng; xe chạy bằng điện (phương tiện giao thông đường bộ) cụ thể là xe đạp 
điện, xe máy điện, ô tô điện.    

 
Nhóm 35: Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy; buôn bán ô tô; đại lý ô tô và 
xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); buôn bán phụ tùng, linh kiện của 
« tô và xe có động cơ khác (phương tiện giao thông đường bộ); mua bán máy công cụ, 
nông cụ; mua bán thiết bị điện dân dụng, gia dụng: máy giặt, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, lò 
vi sóng, bếp điện, siêu điện, quạt điện.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô và các phương tiện giao thông 
đường bộ có động cơ khác; dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện lạnh, 
điện dân dụng (máy giặt, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, bếp điện, siêu điện, quạt 
điện).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2011-08254 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chè Biên Cương  
(VN) 
Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, 
tỉnh Hà Giang  
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(511)   Nhóm 11: Máy pha chế đồ uống chạy bằng điện (như máy pha chè hoặc cà phê hoặc chè 
có nguồn gốc từ thảo mộc). 

 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán cà phê tự phục vụ, nhà hàng cà phê (giải 
khát), quán cà phê (quán giải khát), phòng trà (quán trà).   

 
 
 
 

(210) 4-2011-08257 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Thành  (VN) 
235, tổ 72 Linh Quang, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe đạp, xe máy, xe xích lô, xe thồ. 

 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-08258 

 
(220) 

 
04.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần Địa Điểm  

(VN) 
Tổ 27A Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 3, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học (đã được ghi sẵn). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tiếp thị bán hàng.   
 

Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế đồ hoạ vi tính.  
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(210) 4-2011-08259 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, xám
(731) Công ty cổ phần Địa Điểm  (VN)

Tổ 27A Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 3, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tiếp thị bán hàng.  
 
 

(210) 4-2011-08260 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Gia Toàn 
YMH   (VN) 
Lô 22 đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; ô tô; lốp xe (vỏ xe), xăm xe (ruột xe); vành xe (niền xe); yên xe 

gắn máy.   
 
 

(210) 4-2011-08261 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Gia Toàn 
YMH    (VN) 
Lô 22 đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; ô tô; lốp xe (vỏ xe), xăm xe (ruột xe); vành xe (niền xe); yên xe 

gắn máy. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
973 

(210) 4-2011-08262 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ hoá nông Tuấn Minh  
(VN) 
ấp 6A, xã An Khánh, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón lá. 

 
 
 

(210) 4-2011-08263 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ hoá nông Tuấn Minh  
(VN) 
ấp 6A, xã An Khánh, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá.  

 
 
 

(210) 4-2011-08264 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ hoá nông Tuấn Minh  
(VN) 
ấp 6A, xã An Khánh, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá.  
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(210) 4-2011-08265 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.22; 25.5.25; 26.1.2; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hưng Tiến   (VN) 
195/25/1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 
 
 

(210) 4-2011-08266 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; A1.1.12 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hưng Tiến    (VN) 
195/25/1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 
 
 

(210) 4-2011-08267 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Nippon Paint 

(Việt Nam)   (VN) 
Số 14 đường 3A khu công nghiệp Biên 
Hoà 2, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện); dầu bóng.  
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(210) 4-2011-08268 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 5.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyết Võ  (VN) 
Số 56 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, bộ phụ kiện của giường (trừ đồ vải), bộ 

phụ kiện của cửa (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, tư vấn đầu tư và định giá bất động sản, 
quản lý, điều hành bất động sản, kinh doanh (mua bán), bất động sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-08269 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, cam, vàng nhạt, đen, 

xám 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lộc 
Phát Tài   (VN) 
252B Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 
5, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, nhớt.  
 

Nhóm 39: Vận tải đường sông, vận tải bằng ô tô, vận tải bằng tàu thủy, vận chuyển bằng 
xà lan. 

 
 
 

(210) 4-2011-08270 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Tòng Đăng   (VN) 
483 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí dùng điện, bóng đèn chiếu sáng dùng điện, máng đèn, chụp đèn, 

giá đỡ chao đèn, tất cả thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2011-08271 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MEAD JOHNSON & COMPANY LLC.  

(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, lndiana 47721, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh.  

 
 
 

(210) 4-2011-08272 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức 
Bằng  (VN) 
Khu Đông, Dục Nội, Việt Hùng, Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Tương. 

 
 
 

(210) 4-2011-08273 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Trịnh 
Gia   (VN) 
17 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nông lâm sản nguyên liệu, gạo, đường, muối, mì chính, dầu ăn, dầu 
hào, dầu vừng (dầu mè) tinh luyện, dầu cải dùng làm thức ăn, hạt nêm, xì dầu (nước 
tương), nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm, tương ớt, tương cà chua (sốt cà 
chua), chao dùng cho người ăn chay.  
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(210) 4-2011-08274 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Trịnh 
Gia   (VN) 
17 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08275 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08276 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-08277 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
nội thất Hà Nội  (VN) 
P510.H2 khu TT KHXHNV, Cống Vị, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Thủy tinh xây dựng, kính xây dựng, gỗ bán thành phẩm, gỗ dán, ống cứng phi 

kim loại dùng cho cho xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-08279 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Cam, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thuần Việt  (VN) 
54/17E Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-08280 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Vàng, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Minh Toàn   (VN) 
172 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chổi nhám, bùi nhùi (nỉ tấm), bánh vải bằng cốt tông (cottong), 

bánh dùng để chà nhám, nhám vòng, bùi nhùi (nỉ miếng).  
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(210) 4-2011-08281 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược và 

trang thiết bị y tế Sơn Hà  
(VN) 
32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08282 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần dược và 

trang thiết bị y tế Sơn Hà  
(VN) 
32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-08283 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.12; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08284 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.7.9; A19.3.24 
(591) Vàng nhũ, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

nước biển, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08285 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; 23.1.1; 24.11.7; 25.1.25 
(591) Tím sẫm, tím, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh 
cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-08286 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; 25.1.25; 23.1.1; 24.11.7 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh 
cá nhân không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-08287 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.7.1; 2.7.2; A5.3.15; 26.11.3 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, tím, vàng, hồng 

sẫm, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thế Giới Cuộc Sống  (VN) 
K5/E108 Huỳnh Văn Cù, tổ 50, phường 
Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 

(210) 4-2011-08288 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 26.11.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thế Giới Cuộc Sống   (VN) 
K5/E108 Huỳnh Văn Cù, tổ 50, phường 
Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-08289 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08290 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 

HOLDINGS (ALSO TRADING AS 
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., 
LTD.)   (JP) 
3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp trò chơi trực tuyến trên máy vi tính, cung cấp trò chơi video trực 

tuyến; cung cấp thông tin về chiến lược các trò chơi trên máy vi tính và trò chơi video 
thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp thông tin giải trí liên 
quan đến trò chơi trên máy vi tính, trò chơi video, chơi bài, hoạt họa, truyện cười, tiểu 
thuyết và tạp chí; cung cấp truyện cười trực tuyến không tải xuống được; cung cấp tạp 
chí, báo và thư thông báo trực tuyến không tải xuống được liên quan đến trò chơi trên 
máy vi tính, trò chơi video, hoạt hình và các loại hình giải trí nói chung.  
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(210) 4-2011-08291 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 

HOLDINGS (ALSO TRADING AS 
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., 
LTD.)   (JP) 
3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp trò chơi trực tuyến trên máy vi tính, cung cấp trò chơi video trực 

tuyến; cung cấp thông tin về chiến lược các trò chơi trên máy vi tính và trò chơi video 
thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp thông tin giải trí liên 
quan đến trò chơi trên máy vi tính, trò chơi video, chơi bài, hoạt họa, truyện cười, tiểu 
thuyết và tạp chí; cung cấp truyện cười trực tuyến không tải xuống được; cung cấp tạp 
chí, báo và thư thông báo trực tuyến không tải xuống được liên quan đến trò chơi trên 
máy vi tính, trò chơi video, hoạt hình và các loại hình giải trí nói chung.  

 
 

(210) 4-2011-08292 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7 (540) 

  

(731) Trịnh Đình Anh  (VN) 
Kim Văn, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong 

nghµnh y. 
 
 

(210) 4-2011-08293 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC 

COMPANY LIMITED.   (TH) 
2156 New Petchburi Road, Bangkok 
10310, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì gói. 
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(210) 4-2011-08294 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC 

COMPANY LIMITED.   (TH) 
2156 New Petchburi Road, Bangkok 
10310, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì gói. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08295 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MARKSANS PHARMA LTD.   (IN) 

21st Floor, Lotus Business Park, Off 
New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 
400053, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08299 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thông tin 
Bất Động Sản  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 162A/7 phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức 

giới thiệu, xúc tiến thương mại, đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, mua bán bất động sản trên 
sàn giao dịch điện tử. 
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(210) 4-2011-08300 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thông tin 
Bất động sản  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 162A/7, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức 

giới thiệu, xúc tiến thương mại, đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, mua bán bất động sản trên 
sàn giao dịch điện tử. 

 
 
 

(210) 4-2011-08301 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 2.7.23 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép. 

 
 
 

(210) 4-2011-08302 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.16; 26.4.3 
(731) Nguyễn Công Phương  (VN) 

Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam 
Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt sen (đã qua sơ chế). 
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(210) 4-2011-08303 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159 C.S.T  Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08304 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) SCA HYGIENE MALAYSIA SDN BHD  

(MY) 
No.3 Jalan Gicing Hulu 28/33, HICOM 
Industrial Estate Sector C, 40400 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại phòng điều dưỡng), 

yếm, tã (bỉm) dùng một lần và quần tã (bỉm) dùng một lần dùng cho trẻ em, tất cả đều là 
các sản phẩm được làm từ giấy và xenlulô, tã (bỉm) bằng giấy và xenlulô, khăn bằng 
giấy để lau sạch cơ thể, yếm và khăn trải bàn ăn (bàn ăn cho trẻ em hay bàn đựng đồ tại 
phòng điều dưỡng) được làm bằng giấy có mặt sau bằng chất dẻo, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2011-08305 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm giặt giũ dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là, nước xả vải dùng trong giặt là, chất làm mềm vải dùng trong 
giặt là; chế phẩm làm sạch dùng trong gia đình, chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm 
mềm, thơm và sáng mầu vải) dùng trong giặt là, xà phòng giặt, xà phòng bột, xà phòng 
nước, và xà phòng dùng cho cá nhân, chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm 
và sáng mầu vải), chế phẩm làm sạch, làm mới (mỹ phẩm) và chế phẩm khử mùi dùng 
cho cá nhân; chế phẩm tẩy rửa dùng để rửa bát đĩa, chế phẩm rửa bát đĩa dạng thỏi, xà 
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phòng, chế phẩm dùng trong giặt là, chế phẩm làm sạch dùng trong bếp, chế phẩm để 
rửa bát đĩa, chất tẩy rửa, chế phẩm làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm dùng để cọ 
rửa và đánh bóng dùng trong gia đình; nước rửa bát đĩa; chất để tẩy vết bẩn. 

 
 

(210) 4-2011-08310 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 44  

(VN) 
Số 42, ngõ 19, Trần Quang Diệu, ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-08311 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công Ty Cổ Phần MediaMart 

Việt Nam   (VN) 
Số 29F Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng bao gồm: mua bán máy xay, 

máy nghiền, máy giặt, ổ cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, 
thiết bị (điện tử) nghe-nhìn, thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh-hình ảnh, thiết bị (điện tử) 
chuyển dẫn âm thanh-hình ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, 
bình đun nước sử dụng điện, đèn điện chiếu sáng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, thiết bị hút 
mùi, thiết bị (điện) khử mùi, thiết bị (điện) nấu nướng sử dụng điện, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính, ti vi, ăng ten và bộ thu tín hiệu vệ tinh, thiết bị để truyền âm 
thanh-hình ảnh, thiết bị để ghi âm thanh-hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh-hình ảnh, 
máy điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, tủ cấp đông, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều 
hoà không khí), thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và 
trang bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh và trang bị đi kèm, ra đi ô, đầu đĩa, loa, máy hỗ trợ 
kỹ thuật số cá nhân (PDA), sổ ghi chép điện tử, máy chiếu video, máy chiếu màn hình 
tinh thể lỏng, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt điện, máy lọc nước, 
thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy khô, 
thiết bị và trang bị dùng để phân phối nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2011-08312 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công Ty Cổ Phần MediaMart 

Việt Nam    (VN) 
Số 29F Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng bao gồm: mua bán máy xay, 

máy nghiền, máy giặt, ổ cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, 
thiết bị (điện tử) nghe-nhìn, thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh-hình ảnh, thiết bị (điện tử) 
chuyển dẫn âm thanh-hình ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, 
bình đun nước sử dụng điện, đèn điện chiếu sáng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, thiết bị hút 
mùi, thiết bị (điện) khử mùi, thiết bị (điện) nấu nướng sử dụng điện, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính, ti vi, ăng ten và bộ thu tín hiệu vệ tinh, thiết bị để truyền âm 
thanh-hình ảnh, thiết bị để ghi âm thanh-hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh-hình ảnh, 
máy điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, tủ cấp đông, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều 
hoà không khí), thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và 
trang bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh và trang bị đi kèm, ra đi ô, đầu đĩa, loa, máy hỗ trợ 
kỹ thuật số cá nhân (PDA), sổ ghi chép điện tử, máy chiếu video, máy chiếu màn hình 
tinh thể lỏng, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt điện, máy lọc nước, 
thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy khô, 
thiết bị và trang bị dùng để phân phối nước; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08313 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Phạm Đồng Đạo  (VN) 

51 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da 

toàn thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
989 

(210) 4-2011-08316 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Vũ Thị Kim Liên  (VN) 
Phòng 24, B4, khu tập thể Kim Liên, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép. 

 
 

(210) 4-2011-08317 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) XPERT FINE FOODS B.V.   (NL) 

Bedrijvenpark Twente 54, 7602 KC 
ALMELO, Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa dê và các sản phẩm làm từ sữa dê.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08318 

 
(220) 

 
04.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) RUUD LIGHTING, INC   (US) 

9201 Washington Avenue, Racine, WI 
53406, USA  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng chạy bằng điện sử dụng đi ốt phát quang làm nguồn chiếu 

sáng.  
 
 

(210) 4-2011-08319 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Mắt Bão  
(VN) 
Tầng 3, Anna Building, Công viên phần 
mềm Quang Trung, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính; thẻ từ; linh kiện máy vi tính như bàn 
phím, chuột máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, linh kiện máy vi tính, dịch vụ cung cấp thông 
tin liên quan tới các công ty thông tin kinh tế, thông tin thương mại qua mạng internet và 
mạng viễn thông, xúc tiến thương mại, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện (mục 
đích thương mại, (quảng cáo); hoạt động tư vấn quản lý. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng 
viễn thông, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy 
tính toàn cầu, dịch vụ điều khiển các phương tiện tìm kiếm trên mạng internet; dịch vụ 
nhằm kết nối, truy cập thông tin các cơ sở dữ liệu trên mạng internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo hội nghị (mục đích giáo 
dục, đào tạo), dịch vụ giải trí, dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình máy vi tính, dịch vụ biên soạn thông tin, nhập dữ 
liệu và tạo các cơ sở dữ liệu trên trang web theo đơn đặt hàng theo hợp đồng, dịch vụ 
biên soạn thông tin, nhập dữ liệu và duy trì các tên miền đã đăng kí; dịch vụ thuê và cho 
thuê chương trình xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 45: Đăng ký tên miền. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08320 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, da 

cam đậm, da cam, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ thương mại Tân Phát 
Lộc   (VN) 
5/18A, Mậu Thân, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2011-08321 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ thương mại Tân Phát 
Lộc   (VN) 
5/18A, Mậu Thân, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-08323 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, xanh da 

trời, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Gia Kì   (VN) 

127 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo sơ sinh, quần áo trẻ em. 

 
 

(210) 4-2011-08324 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thông tin 
Bất động sản  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 162A/7 phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức 

giới thiệu, xúc tiến thương mại; đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản trên 
sàn giao dịch điện tử.  
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(210) 4-2011-08327 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 17.2.25; A11.3.2; A3.9.24; 4.5.14 
(591) Xanh nhạt, xanh nước biển, vàng, đỏ, 

đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Kim Nguyên Bảo  (VN) 
57 đường 26/3, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh, hóa chất dùng 

trong ngành thú y thủy sản.  
 
 
 

(210) 4-2011-08328 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A5.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh nhạt, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Suối Việt  (VN) 
15/5 Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng và thi công các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống  
 
 
 

(210) 4-2011-08329 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất NI NE  (VN) 
29 Trần Văn Dư, phường Tân An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 16: Báo, tạp chí. 
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(210) 4-2011-08330 (220) 04.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.3 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Trí Nội 
Thất NI NE  (VN) 
29 Trần Văn Dư, phường Tân An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế kỹ thuật bản vẽ kiến trúc & nội 
thất; thiết kế đồ họa. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08331 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  
(731) Lại Minh Mẫn  (VN) 

21 Quang Trung, thị trấn Quảng Phú, 
huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08332 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 13.1.6; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tòng Đăng  (VN) 
483 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí dùng điện; bóng đèn chiếu sáng dùng điện, máng đèn; chụp đèn; 

giá đỡ chao đèn, tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-08336 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư An Thịnh  (VN) 
Số 65-67 đường Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, tài chính, tiền tệ; hãng bất động sản; đầu tư kinh doanh 

nhà, kinh doanh bất động sản; tư vấn đầu tư; lập dự án đầu tư công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước; thiết kế hệ thống xử lý cấp nước, nước thải 
sinh hoạt, nước thải công nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc; thiết kế nội ngoại 
thất; thiết kế cầu đường bộ; tư vấn chuyển giao công nghệ mới vào thi công xây dựng 
các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng, công nghiệp và môi trường; tư vấn chuyển 
giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-08338 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người để điều trị các bệnh liên quan đến lây nhiễm, các 

bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm, các bệnh về tim mạch, các bệnh về hệ thần kinh trung 
ương và đau nhức, các rối loạn ngoài da, các bệnh về chuyển hóa, các chứng kháng vi 
rút, bệnh ung thư, các bệnh đường hô hấp, các bệnh về mắt, loạn trương lực cơ, nếp nhăn 
và rối loạn cơ trơn, bệnh dạ dày - ruột; dược phẩm dùng cho người sử dụng như tác nhân 
cầm máu. 

 
 

(210) 4-2011-08339 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21; A26.11.9 
(731) MAHA CHEMICALS (ASIA) PTE LTD  

(SG) 
51 Tuas West Drive, Singapore 638415  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp ở dạng thô; nhựa epoxy ở dạng thô; nhựa nhân tạo ở dạng thô; 
nhựa acrilic ở trạng thái thô. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08340 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08341 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08343 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đối Tác Vàng 
- DC   (VN) 
Đội 4 thôn Trung, xã Phù Lưu Tế, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2011-08347 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.1.6; A25.3.15 
(591) Đỏ, trắng, tím, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tấn Cường  (VN) 
Tổ 11, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sơn, sơn pu, giấy nhám.  

 
 

(210) 4-2011-08349 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 26.11.3; 26.13.25; 14.5.23 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - xây dựng Hoàn Mỹ 
A.R.C  (VN) 
385A, Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; chặn cửa; bàn lề cửa; chốt cửa; móc cửa; cùi chỏ cửa (bộ phận đóng 

cửa) (tất cả bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán: khoá cửa, chặn cửa, bàn lề cửa, chốt cửa, móc cửa, cùi chỏ cửa (bộ 
phận đóng cửa, tất cả bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2011-08350 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Nga 

Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2 phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-08351 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 14.5.23; 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Phương  (VN) 
321/15 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, ống khóa, ổ khóa. 

 
 

(210) 4-2011-08352 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Phương  (VN) 
321/15 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, ống khóa, ổ khóa. 

 
 

(210) 4-2011-08354 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn SONG THANH  (VN) 
Số 10, Nguyễn Khánh Toàn, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện 

pháp lý; dịch vụ tranh tụng.  
 
 

(210) 4-2011-08355 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
Tầng 02 & 03, 278 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm kiêng dùng trong ngành y; 

chất kiêng (ăn, uống) dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; 
xi rô dành cho ngành dược.  
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(210) 4-2011-08356 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in nhạy bức xạ và chịu được tia cực tím (UV). 
 

Nhóm 09: Máy in phun dùng với máy vi tính. 
 
 
 

(210) 4-2011-08357 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan   (VN) 

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hạt nano polymer dùng trong công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08358 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan   (VN) 

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điốt phát sáng vô cơ và hữu cơ.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng sử dụng điốt phát sáng.  
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(210) 4-2011-08359 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) MEYER HEALTHCARE PVT. LTD.  

(IN) 
10 D, II nd Phase, Peenya Industrial 
Area, Bangalore 560058, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08360 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.5; 26.1.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Nam Bình  (VN) 

20C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đội đầu, cà vạt, quần, áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08362 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Công ty TNHH Đức Thịnh Vĩnh 

Phúc  (VN) 
Thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không 

chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
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(210) 4-2011-08363 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HQ   (VN) 
Số 5, ngõ 1, xóm Mỹ, xã Cự Khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi nước, vòi hoa sen, vòi xịt vệ sinh, chậu rửa bát.  

 
 

(210) 4-2011-08364 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Nguyễn Công Chính   (VN) 

18 ngõ 188, phố Thái Thịnh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng cho điện thoại di động (tải xuống được); phần mềm dùng cho 

thiết bị kỹ thuật số cầm tay (tải xuống được); phần mềm dùng cho máy tính (tải xuống 
được); từ điển điện tử (dạng ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); đĩa 
CD ghi chương trình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ xuất bản sách 
và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến (không tải xuống 
được); dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục.  

 
 
 

(210) 4-2011-08365 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) Phạm Quốc Trung  (VN) 

M37/8 cư xá Phú Lam A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán vé số. 
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(210) 4-2011-08367 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Viện Công nghiệp thực phẩm  
(VN) 
Số 301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-08368 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; thịt gia cầm; thịt thú săn; chất chiết xuất từ thịt; rau quả được bảo 

quản, làm khô và chế biến; thạch; mứt ướt; mứt quả; quả trứng; sữa và sản phẩm sữa; 
chất béo và dầu ăn được; thực phẩm bổ sung dạng bột, dạng viên nang, viên nén, dạng 
lỏng, dạng thạch, không dùng cho mục đích y tế, được chế biến từ chất béo và dầu ăn 
được, sữa và sản phẩm từ sữa, thịt làm thực phẩm cho người, rau, quả, trứng đã chế biến, 
cá, hàu, sò, tôm, tôm hùm, cá mòi đông lạnh và đã chế biến; thực phẩm bổ sung được 
chế biến từ protein (keo protein) ở dạng bột, viên nang, viên nén, lỏng hoặc dạng thạch 
(không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm được chế biến từ chất béo và dầu ăn được, 
sản phẩm sữa, thịt làm thực phẩm cho người, rau, quả, trừng đã chế biến, cá, hàu, sò, 
tôm, tôm hùm, cá mòi đông lạnh và đã chế biến, ở dạng bột, viên nang, viên nén, lỏng 
hoặc dạng thạch dùng cho người; thực phẩm được chế biến từ protein (keo protein) dạng 
bột, viên nang, viên nén, lỏng hoặc dạng thạch dùng cho người. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (uống được) và nước uống có ga và đồ uống không cồn; 
nước quả; nước xi rô và chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống bổ sung dinh dưỡng 
(không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-08370 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  
(JP) 
5-8, Higashi-shinagawa 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 17: Sản phẩm bằng nhựa đã sơ chế (để sử dụng ở dạng vật liệu); vật liệu nhựa 
cách điện; tấm nhựa để dùng cho mục đích nông nghiệp; băng chứa bằng nhựa và băng 
để che phủ bằng nhựa cho bề mặt gắn trên các phần tử điện tử; vật liệu nhựa dùng làm 
bao bì.  

 
 

(210) 4-2011-08374 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) JIANGSU ZHONGMEI MINING 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
No. 158, Yabao Road, Shengang Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, People's 
Republic Of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phá mìn; máy đột lỗ; máy khoan mỏ; máy khoan; mũi khoan (bộ phận 

của máy); đầu khoan (bộ phận của máy); máy khai thác mỏ; thiết bị để gia công cơ khí; 
máy dùng để xử lý quặng; thiết bị kéo goòng (khai thác mỏ).  

 
 

(210) 4-2011-08375 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mina  (VN) 
Số 9, ngách 355/37, ngõ 355, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo (theo yêu cầu của khách hàng). 
 
 

(210) 4-2011-08376 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) AXN NETWORK, INC.   (US) 

10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu 
quang học, đĩa quang, đĩa compắc, băng cát-xét, đĩa, đĩa DVD, thẻ nhớ và phương tiện 
nhớ kỹ thuật số mạch rắn, đĩa ghi sẵn nội dung, cụ thể là thẻ nhớ nhanh compắc và thẻ 
thông minh đa phương tiện, có chứa nội dung là các phim hành dộng và phiêu lưu mạo 
hiểm, phần mềm máy tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) có chứa nội dung là phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình và các trò chơi có thể chơi được bằng máy vi tính hay 
truy cập qua mạng thông tin toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2011-08377 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc bôi mi mắt (mascara). 

 
 

(210) 4-2011-08378 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08379 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 2.9.19 
(591) Trắng, đen, xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1004 

(210) 4-2011-08380 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-08381 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08382 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08383 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08384 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08385 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1006 

(210) 4-2011-08386 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08387 

 
(220) 

 
05.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên tư vấn nghiên 
cứu và phát triển Quốc Tế  
(VN) 
Số 111, ngõ 167, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08388 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08389 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08390 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08391 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (KR) 
252 Yongdu-Dong, Dongdaemun-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08392 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (KR) 
252 Yongdu-Dong, Dongdaemun-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08394 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại điện tử Phát Đạt  
(VN) 
Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; tăng âm; đầu đĩa, micrô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08395 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lâm 
Anh   (VN) 
Nhà A27, khu đô thị Trung Hoà Nhân 
Chính, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; giày dép; mũ nón; xuất nhập khẩu hàng hóa (quần áo; giày 
dép; lương thực thực phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08396 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện 
và du lịch GOLF Việt  (VN) 
Tầng 4, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch (liên quan đến chơi golf). 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hội thi thể thao (thi đấu golf). 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08397 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Việt Nam (VINABE)   (VN) 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát đóng chai không có cồn (không bao gồm đồ uống giải khát có 

chứa chè (trà). 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08398 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Việt Nam (VINABE)   (VN) 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát đóng chai không có cồn (không bao gồm đồ uống giải khát có 

chứa chè (trà). 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08399 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng cam, ghi xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Việt Nam (VINABE)   (VN) 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát đóng chai không có cồn (không bao gồm đồ uống giải khát có 

chứa chè (trà).  
 
 

(210) 4-2011-08401 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.17.11; 26.1.2; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư Công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Cụm 8, Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, quản lý, cho thuê, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình điện.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, mạ kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-08402 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Da cam, da cam đậm, da cam nhạt, đen, 
trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Si-An   (VN) 
Lầu 2 số 71-79 Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1011 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt (không bao gồm các hoạt động gây chảy máu), dịch 
vụ trang điểm, dịch vụ làm móng tay, chân, dịch vụ cắt uốn tóc, dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08403 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ  phần thương mại 
dịch vụ tư vấn thiết kế thời 
trang Việt   (VN) 
84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, va li; ba lô; ví (bóp); cặp đựng tài liệu.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ (nón); dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang 
phục), khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán vải sợi, mua bán giày dép; mua bán mũ 
(nón); mua bán hàng dệt may, mua bán hàng thời trang. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu, dịch vụ tư vấn thiết kế tạo mẫu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08404 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bình Hậu   (VN) 
42 đường số 46, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) ngừa mụn 

nám da; kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-08405 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bình Hậu   (VN) 
42 đường số 46, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) ngừa mụn 

nám da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08406 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) ngừa mụn 

nám da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08407 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; A13.3.2; A13.3.9; 11.3.18; 
A11.3.2 

(591) Nâu, xanh lá cây, tím, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Thu Loan  (VN) 
154 Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh canh, bánh căn (loại bánh được làm từ bột ngũ cốc).  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1013 

(210) 4-2011-08408 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Anh 
Huy  (VN) 
1700/3C quốc lộ 1A, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại (cửa nhôm). 

 
 

(210) 4-2011-08409 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Phạm Đức Thành  (VN) 
180 Lê Hồng Phong, thị xã Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-08410 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, xanh da 

trời. 
(731) Trường mầm non tư thục ánh 

Hồng   (VN) 
89 đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường mầm non.  

 
 

(210) 4-2011-08411 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Phô mai; sữa chua; sữa; sữa chua nước; váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô 
mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2011-08412 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; A26.11.9 
(731) YG-1 GO., LTD.  (KR) 

68, Chongchon-Dong, Bupyeong-Gu, 
Incheon, 403-030 Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay nghiền, máy tạo ren (đinh ốc), máy khoan, máy bào, hộp dùng để 

đựng các máy trên.  
 
 

(210) 4-2011-08413 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) COPPERWIRED CO., LTD.   (TH) 
159/6 Serm-Mit Tower, Unit 201-203, 
2nd Floor, Sukhumvit 21 Road, North-
Klongtoey Sub-District, Wattana 
District, Bangkok 10110, Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng và linh kiện của máy tính này.  

 
 

(210) 4-2011-08415 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.6 
(731) NUC Electronics Co., Ltd.   (KR) 

679 Chimsan 3-dong, Buk-gu, Daegu 
702-053, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn thức ăn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy vắt nước hoa 

quả chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy ép hoa quả và thực phẩm chạy điện 
dùng cho mục đích gia đình.  
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(210) 4-2011-08416 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 24.15.2; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Hòa Lợi   (VN) 
245/61D Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn, đèn chiếu sáng, máng đèn, 

 
 

(210) 4-2011-08417 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.3; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Xuân Nghiêm  
(VN) 
Tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị 
xã Cẩm Phả, tỉnh quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt hóa lỏng (ga); ga dùng cho chiếu sáng, hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; 

xăng (gasolin). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu khí đốt hoá lỏng (ga), bếp ga, van điều áp của bình 
ga, dây dẫn khí ga, ống dẫn khí ga, phụ tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng ga, 
máy lọc khí ga (bộ phận của thiết bị ga), đèn đốt bằng ga. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp (dưới hình thức kho vận): phân phát, lưu chứa ga; dịch vụ 
vận chuyển ga; cho thuê bình chứa ga; dịch vụ nạp đầy bình ga. 

 
 

(210) 4-2011-08418 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08419 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08420 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.2.1 
(591) Tím đen, ghi xám, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần We 

Entertainment   (VN) 
181 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, thực 

phẩm, mua bán sách báo và tạp chí đã được các đơn vị khác phát hành; văn phòng tuyển 
dụng lao động, cụ thể là giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cảo giới thiệu sản phẩm; xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; thể thao; dịch vụ giải trí; phát hành phim điện ảnh; phát hành phim 
video; dàn dựng các chương trình phát sóng trên truyền hình; dịch vụ ghi âm; nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động.  

 
 

(210) 4-2011-08422 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Vũ Văn Trường  (VN) 
21/30 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: đồ trang trí nội thất. 
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(210) 4-2011-08423 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 26.3.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Du Hành Xanh  

(VN) 
59/3B Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh vận tải bằng đường thủy, du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-08424 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ du lịch Phú Thọ  (VN) 
15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-08425 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.25; 26.4.2; 26.4.7; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá mạ, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kính Đại Lân  
(VN) 
Số 12C phố Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng 

không bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-08427 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 2.9.14; A2.9.15; 26.11.3 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bàn Tay Vàng  

(VN) 
Số 785 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 14: Tranh dân gian, tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh được làm từ đá quý.  
 

Nhóm 44: Trồng hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08428 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.10 
(591) Trắng, xanh dương, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thanh Phong  
(VN) 
17/G5 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc răng hàm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08429 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.6; A25.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hải Thanh  (VN) 
85/13 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe, cụ thể là: săm xe ô tô; săm xe máy; săm xe đạp; săm xe công 

nghiệp; lốp ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp xe công nghiệp.  
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(210) 4-2011-08430 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.14; 26.1.6; A25.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hải Thanh  (VN) 
85/13 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe, cụ thể là: săm xe ô tô; săm xe máy; săm xe đạp; săm xe công 

nghiệp; lốp ô tô; lốp xe máy; lốp xe đạp; lốp xe công nghiệp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08431 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.7.25; 25.5.25; 26.3.4; 26.4.4 
(591) Hồng, đỏ, đen, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Năm 
Vàng   (VN) 
Số 01/4 ấp Thuận Thới, xã An Phước, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng thủy lợi.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08432 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.3.13; 26.2.7 
(591) Xanh, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Tuấn  
(VN) 
Quốc lộ 1, ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức 
Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Cây mít giống chan rai.  
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(210) 4-2011-08433 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu, vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Tuấn  
(VN) 
Quốc lộ 1, ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức 
Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 31: Cây mít giống chan rai.  

 
 

(210) 4-2011-08434 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.5.1; 26.4.3; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Trúc Công 
Trình  (VN) 
Phòng 1, gác 2, nhà HA, tập thể Nguyễn 
Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư, quản lý, môi giới bất động sản; tư vấn đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư 
vấn giám sát các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý 
công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô 
thị; tư vấn khảo sát các công trình dân dụng, công nghiệp và  hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư 
vấn kiểm định vật liệu các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 
 

(210) 4-2011-08435 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thuận Hòa Phát  
(VN) 
388 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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Nhóm 40: May quần áo (theo đặt hàng).  
 
 
 

(210) 4-2011-08436 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thuận Hòa Phát  
(VN) 
388 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.    
 

Nhóm 40: May quần áo (theo đặt hàng).  
 
 
 

(210) 4-2011-08437 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Khai 
Thiên  (VN) 
290D/ 6 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là con dấu.  

 
 
 

(210) 4-2011-08439 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) FOOD SCOPE AMERICA, INC.   (US) 
62 Thomas St., New York, NY 10013, 
USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và khách sạn.  
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(210) 4-2011-08440 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-08441 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu nông sản Anh 
Tuấn  (VN) 
398B/2 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến (nhân hạt điều); dừa đã qua chế biến (cùi dừa sấy 

khô).  
 

Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; gạo; quế (gia vị); tinh bột sắn; hồi (gia vị); nghệ (gia vị). 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán hàng nông sản: tiêu, điều, cà phê, gạo, dừa, quế, 
hồi, bột sắn, nghệ; môi giới mua bán hàng nông sản như đã nêu trên. 

 
 
 

(210) 4-2011-08442 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thành  
(VN) 
Số 1-E4 khu bãi than Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc điều hoà nhu động đường tiêu hoá.  
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(210) 4-2011-08443 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kinh doanh dịch vụ nhà đất 
Thái Dương  (VN) 
Số 85A, đường Phan Kế Bính, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, đánh giá bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ 

quản lý bất động sản, hãng bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-08444 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 25.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH may mặc Bách 

Việt   (VN) 
Số 3, ngách 261/1, tổ 12, phố Yên 
Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ vải, khăn quàng cổ; yếm vải (trang phục); bít tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-08447 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
Gas  (VN) 
Lô CN5B khu công nghiệp tàu thuỷ Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt: khí khô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (khí ga).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga (khí ga) bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-08448 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A25.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viễn Dương  (VN)
Số 278 đường Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, vật liệu 

xây dựng bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim Ioại (dùng trong xây dựng).  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, cửa sổ không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị cấp thoát nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dụng, dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2011-08449 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế và 
thực phẩm chức năng Nhân 
Thọ  (VN) 
Số 19, ngách 26, ngõ Thái Thịnh II, 
đường Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ em -050298; Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học -

50297; Chế phẩm vitamin -050090; Đồ uốmg kiêng dùng cho ngành y -050307; Thảo 
mộc y tế -050170; Đường cho ngành y -050278; chế phẩm y tế dùng cho thon người lại -
050317; Trẻ giảm cân dùng trong ngành y -050011; Chất bổ sung dinh dưỡng cho ngành 
y -050321.  

  
 Nhóm 10: Thiết bị phân tích máu -100087; Thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân thể -

100176; Máy đo mạnh -100129; máy đo huyết áp -100129; Thiết bị dùng cho vật lý trị 
liệu -100196; thiết bị y tế để xao bóp thẩm mỹ -100063; Hộp đựng dụng cụ y tế trong 
nhà -100152; que thử dùng trong ngành y -100085; Thiết bị rung xoa bóp -100158; 
Dụng cụ dùng cho nghề điều dưỡng -100016; Thiết bị và dụng cụ y tế -100114; Thiết bị 
để xoa bóp -100012; Thiết bị trị liệu bằng khí nóng -100011; thiết bị xông hơi dùng cho 
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ngành y -100182; Thiết bị châm cứu sử dụng điện -100202; Máy xoa bóp đặt trên 
giường -100157; Đệm sưởi ấm sử dụng điện -100050. 

 
 
 

(210) 4-2011-08450 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, đỏ, đen, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thiên á  (VN) 
Số 9, ngõ 850 đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán: máy khoan điện, máy khoan đục phá bê tông, máy mài điện, máy 

cưa gỗ, máy bào gỗ, máy cắt kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-08451 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.2; 26.3.23; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thiên á  (VN) 
Số 9, ngõ 850 đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán: máy khoan điện, máy khoan đục phá bê tông, máy mài điện, máy 

cưa gỗ, máy bào gỗ, máy cắt kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-08452 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Phan Quế Trân  (VN) 
Thôn 09, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp, máy móc nông cụ, vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2011-08453 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng   (VN) 
Tầng 16 Công viên phần mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh (gạo), gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08454 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 Công viên phần mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh (gạo), gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08455 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 Công viên phần mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh (gạo), gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
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(210) 4-2011-08456 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 Công viên phần mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh (gạo), gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08457 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 Công viên phần mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh (gạo), gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08458 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.1; 5.3.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Lý   (VN) 
M6-17, CC H3, đường Hoàng Diệu, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ kiện thời trang, quần áo trẻ em.  
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(210) 4-2011-08459 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 20.7.1; A20.1.3 
(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Vũ Tuấn   (VN) 
123/28/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; 

dịch vụ đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi khách hàng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08460 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 công viên phần mềm, tòa nhà số 
2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh mỳ, bánh gạo, gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08461 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 công viên phần mềm, tòa nhà số 
2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: gạo, bánh mỳ, bánh gạo, gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
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(210) 4-2011-08462 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 công viên phần mềm, tòa nhà số 
2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: gạo, bánh mỳ, bánh gạo, gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 

(210) 4-2011-08463 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng    (VN) 
Tầng 16 công viên phần mềm, tòa nhà số 
2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: gạo, bánh mỳ, bánh gạo, gạo lứt yến mạch dùng làm thức ăn cho người, ngô 

bột, bột sắn.  
 
 

(210) 4-2011-08464 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY 
LTD   (AU) 
1956 Dandenong Road, Clayton, 
Victoria, 3168, Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ bán lẻ: các chế phẩm rửa ô tô, chất 

đánh bóng, chế phẩm chăm sóc ô tô, chế phẩm làm bóng ô tô, chế phẩm đánh bóng và 
làm sạch nội thất ô tô, chế phẩm lau sạch kính chắn gió, chất làm sạch dầu mỡ, chất làm 
sạch lốp xe, chất làm đen lốp ô tô, chất làm sạch bánh xe, chất làm sạch kính, chất làm 
sạch, giẻ lau chùi, bàn chải; dịch vụ bán buôn: các chế phẩm rửa ô tô, chất đánh bóng, 
chế phẩm chăm sóc ô tô, chế phẩm làm bóng ô tô, chế phẩm đánh bóng và làm sạch nội 
thất ô tô, chế phẩm lau sạch kính chắn gió, chất làm sạch dầu mỡ, chất làm sạch lốp xe, 
chất làm đen lốp ô tô, chất làm sạch bánh xe, chất làm sạch kính, chất làm sạch, giẻ lau 
chùi, bàn chải. 
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(210) 4-2011-08465 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.11.1 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)   (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; tạo và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi 
chất liệu (ngoại trừ thiết kế) và trang trí khẩu hiệu; cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công 
nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (lúa, gạo), xây dựng, phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng 
điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết bị tự động hóa (thiết bị điều khiển tự 
động, áp-tô- mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông (lúa, gạo), lâm 
(gỗ) và thủy hải sản; đại lý mua bán và ký gửi các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh 
thương mại điện tử (mua bán trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng.  

 

Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet và 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ, dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái. 

 

Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái dịch, 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp. 
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(210) 4-2011-08466 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.11.1 
(591) Đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)    (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; tạo và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi 
chất liệu (ngoại trừ thiết kế) và trang trí khẩu hiệu; cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công 
nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (lúa, gạo), xây dựng, phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng 
điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), thiết bị tự động hóa (thiết bị điều khiển tự 
động, áp-tô- mát), thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông (lúa, gạo), lâm 
(gỗ) và thủy hải sản; đại lý mua bán và ký gửi các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh 
thương mại điện tử (mua bán trên internet) cho các loại hàng hóa kể trên.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất dộng sản; 
môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà 
căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch 
vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; tư vấn 
đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ 
phiếu công ty ra công chúng.   

 
Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp quyền truy cập vào mạng internet và 
truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; tin nhắn điện thoại di động.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ, dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; phòng tập thể dục, thể thao; trung tâm 
trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, trò chơi trên cạn, trò 
chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du lịch sinh thái dịch, 
dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; dịch vụ 
cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp. 
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(210) 4-2011-08467 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 2.7.10; A1.1.10; 2.7.9 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hộ sinh Thiện Phước  (VN) 
745 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 

 
 

(210) 4-2011-08469 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường   (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08470 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường    (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08471 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch rửa mũi xoang, chống khô mũi xoang (không chứa 
thuốc).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dung dịch rửa mũi 
xoang, chống khô mũi xoang (chứa thuốc).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế dùng để chống tắc mũi, khô 
mũi, sưng tay mũi.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán dung dịch rửa 
mũi xoang, chống khô mũi xoang.  

 
 

(210) 4-2011-08472 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.4 
(731) Công ty TNHH AMERICAN EYE 

CENTER Việt Nam   (VN) 
Phòng 509/10 lô CR4-1 khu đô thị mới 
Phú Mỹ Hưng, 105 Tôn Dật Tiên, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 

(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán các loại dược phẩm tân dược.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-08473 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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1034 

(210) 4-2011-08477 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hằng Hải   (VN) 
Sạp A11 tầng trệt, Trung tâm thương mại 
- dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán - xuất nhập khẩu quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2011-08478 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 
410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc 

hà, viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi.  
 
 

(210) 4-2011-08479 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-08480 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lưu Đức Trung   (VN) 
Xóm 6A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-08481 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-08482 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức    (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-08483 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thái Sơn   (VN) 
Số 38 ngõ 2, Lý Thái Tổ, phố Trung Sơn, 
phường Thanh Bình, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08484 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08485 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng    (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08486 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08487 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-08488 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, gạo.  

 
 
 

(210) 4-2011-08489 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Do Ha  (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08490 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08491 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08492 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08493 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08494 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08495 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08496 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (bar).  

 
 

(210) 4-2011-08497 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ 

môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến 
cảng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức 
các cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ 
để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ phóng 
viên tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf, cho thuê sân 
tennis.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 
năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng.  

 
 

(210) 4-2011-08498 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ 

môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến 
cảng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức 
các cuộc du lịch; dịch vụ cung cầp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ 
để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ phóng 
viên tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf, cho thuê sân 
tennis.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 
năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.  
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Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng.  

 
 

(210) 4-2011-08499 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ 

môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, hầm, sân bay, bến 
cảng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức 
các cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ 
để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ phóng 
viên tin tức; dịch vụ cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf, cho thuê sân 
tennis.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 
năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sác sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng); dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng.  
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(210) 4-2011-08501 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ARDEX GmbH   (DE) 
Friedrich-Ebert-StraBe 45, 58453 
Witten, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; 

chất dính dùng trong công nghiệp.   
 

Nhóm 02: Véc ni; sơn; chất chống gỉ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng 
thô, thuốc màu dạng cô đặc dùng tạo màu cho vữa trát và cho vữa tự san phẳng; chế 
phẩm ăn mòn dạng lỏng dùng để tạo màu và tạo hình cho bề mặt phẳng; sơn lót dùng 
cho sơn nền có khoáng chất. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp để bảo quản và bảo dưỡng (giữ gìn) bề mặt của đá. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là vữa để trát và trét, vữa tự san phẳng; 
đá nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2011-08503 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.7 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Linh  (VN) 
Số 74/7-7F, tầng 1, đường Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán bar (quán rượu).  

 
 

(210) 4-2011-08506 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HONGKONG BEFTRE TRADING 
LIMITED   (HK) 
Unit 2209, 22/F., Wu Chung House, 213 
Queen's Road East, Wanchai, HongKong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1044 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi phát triển trí tuệ; trò chơi lắp hình; khối dùng để xây dựng 
(đồ chơi); trò chơi xây dựng; phòng ở cho búp bê; búp bê; xe đồ chơi; trò chơi khăm (đồ 
trang trí); mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ trang trí để treo (đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2011-08508 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và du lịch Lạc 
Việt   (VN) 
Số 11, ngõ 1, phố Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ tổ 

chức cuộc du lịch; dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ vận chuyển hành khách; cho thuê xe 
cộ.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển 
lãm văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2011-08509 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MILOTAS   (VN) 
75/39/5 đường APĐ 09 khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây (không phải là bánh kẹo); mứt, nước mắm; dầu thực vật và mỡ 

ăn.  
 

Nhóm 30: Gia vị (bột ngọt, bột nêm canh); xì dầu; muối; sản phẩm có tinh bột dùng làm 
thực phẩm; bột ngũ cốc; cà phê.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; các loại đồ uống 
không cồn; xi-rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống.  
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(210) 4-2011-08510 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất các dụng cụ 

inox-Thµnh Tâm   (VN) 
ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 21: Phin cà phê (không dùng điện); cặp lồng (gàu mên); cốc (ly) đựng đá; nồi 

(không dùng điện), cối giã (tất cả làm bằng inox). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08511 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08512 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-08513 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08514 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
kinh doanh Toàn Mỹ   (VN) 
ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước 
nóng.  

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  

 
 
 

(210) 4-2011-08516 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, xanh dương nhạt, đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV quản lý 
hợp nhất Việt Nam  (VN) 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghỉ, triển lãm.  
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(210) 4-2011-08517 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, tím nhạt, tím đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV quản lý 
hợp nhất Việt Nam   (VN) 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghỉ, triển lãm.  

 
 

(210) 4-2011-08518 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, xanh dương nhạt, đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV quản lý 
hợp nhất Việt Nam   (VN) 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghỉ, triển lãm.  

 
 

(210) 4-2011-08519 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đen, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV quản lý 
hợp nhất Việt Nam   (VN) 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghỉ, triển lãm.  
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(210) 4-2011-08520 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 25.5.25 
(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phân bón Tư Thạch  (VN) 
ấp Thuận Thới, xã An Phước, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ; phân bón vi sinh.  

 
 
 

(210) 4-2011-08521 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, ghi. 
(731) SCHICKSAL STERNE BRAUEREI UG  

(DE) 
ThereseinstraBe 6-8, 80333 Munchen, 
Germany  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-08524 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SETYABUDI PRATADAJA   (ID) 
Jl.Gili Sampeng Iii/12 Rt008 Rw003 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính áp tròng.  
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(210) 4-2011-08525 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 1.15.11 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh ngọc bích. 
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Hoàng   (VN) 
9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-08526 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Hoàng    (VN) 
9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-08528 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A25.7.3 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử  (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.  
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Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette). 

 
Nhóm 10: Ghế mát xa (massage). 

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn, máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất (không sử dụng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp 
(không sử dụng điện); chảo để rán (không sử dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình 
hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích). 

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), 
bình thủy (phích), nồi áp suất, bát (chén); chậu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08529 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 26.1.1; A25.7.3; 
26.4.4 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử   (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).  

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
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điện; bóng đèn, máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.   

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử 
dụng điện), đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), 
bình thủy (phích), nồi áp suất, bát (chén), chậu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08530 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.1.1; A25.7.3; 4.5.2; 4.5.3; 
A2.1.23 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử   (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).  

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.   

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo đê rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 
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(210) 4-2011-08531 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 26.1.1; 26.4.4; 
A25.7.3 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử  (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 

 
 

(210) 4-2011-08532 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A25.7.3; A2.1.23; 26.4.4; 
26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử    (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 
bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu.  

 
 

(210) 4-2011-08533 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; 26.1.1; 26.4.4; 4.5.2; 4.5.3; 
A25.7.3 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử    (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
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cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08534 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; A25.7.3; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 
26.4.4 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử    (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 
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(210) 4-2011-08535 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; A25.7.3; 26.1.1; 
26.4.4 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử    (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 

bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 

 
 

(210) 4-2011-08536 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.4.4; 
A25.7.3 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế Giới Điện Tử    (VN) 
112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1056 

(511)   Nhóm 07: Đồ điện gia dụng như: máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa, máy hút 
bụi, máy vắt cam, máy đánh trứng; máy đánh cháo, máy ép trái cây; máy xay thịt bằng 
điện; máy thêu; máy may.   

 
Nhóm 09: Ti vi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét 
(cassette).   

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; đồ điện dân dụng như: quạt 
điện; bóng đèn máy hút khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt 
phòng); máy sấy đĩa dùng điện.    

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 
sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng máy đánh cháo, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, tivi, đầu đĩa, 
loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, cát sét (cassette), ghế mát xa 
(massage), nồi áp suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp; chảo để rán (không sử 
dụng điện); đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý) 
bình thủy (phích) nồi áp suất bát (chén); chậu. 

 
 

(210) 4-2011-08537 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM  (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08538 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08539 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08540 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08541 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
S.PHARM  (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08542 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08543 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08544 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM   (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08546 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám. 
(731) Công ty TNHH KAOLIN Quảng 

Bình - BOHEMIA  (VN) 
70 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-08547 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Vũ  (VN) 
177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe cộ cụ thể là: xích cho xe máy (sên); đĩa xích xe máy (nhông); bộ 

phận giảm sóc (phuộc nhún); má phanh; màng phủ cản khí bằng cao su (chi tiết lắp ở bộ 
phận phanh hơi của xe ô tô); giảm giật (miếng đệm lắp ở bộ phận phanh xe để chống 
giật, dung xe khi hãm phanh). 

 
 

(210) 4-2011-08548 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Vũ   (VN) 
177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa 

chất) dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); chất lỏng dùng cho phanh; chế phẩm để tiết kiệm 
nhiên liệu; dầu thủy lực; dầu truyền nhiệt.  
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(210) 4-2011-08549 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.3; A24.7.23 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ   (VN) 
177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa 

chất) dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); chất lỏng dùng cho phanh; chế phẩm để tiết kiệm 
nhiên liệu; dầu thủy lực; dầu truyền nhiệt.  

 
 

(210) 4-2011-08550 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DNTN sản xuất thương mại 
dịch vụ Đại Đức Thành   (VN) 
05A tổ 14, ấp xóm Gốc, quốc lộ 51, xã 
Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa nhôm.  

 
 

(210) 4-2011-08551 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DNTN sản xuất thương mại 
dịch vụ Đại Đức Thành   (VN) 
05A tổ 14, ấp xóm Gốc, quốc lộ 51, xã 
Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa nhôm.  
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(210) 4-2011-08552 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DNTN sản xuất thương mại 
dịch vụ Đại Đức Thành   (VN) 
05A tổ 14, ấp xóm Gốc, quốc lộ 51, xã 
Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa nhôm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08553 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; nguyên liệu sản xuất dược phẩm; thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08554 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3; 26.3.1; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Thôn Dưới, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08555 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3; 5.7.3; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Nông 
Việt  (VN) 
412/5 Nguyễn Văn Quá, tổ 5, khu phố 4, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-08556 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) C.S.S. JEWELLERY CO., LTD.   (HK) 
Units 605-6, 6/F, Tower 1, Cheung Sha 
Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Các sản phẩm bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại qúy cụ thể là: nhẫn 

(đồ trang sức), hoa tai (đồ trang sức), mặt dây chuyền (đồ trang sức), chuỗi hạt (đồ trang 
sức), vòng đeo cổ tay chân (đồ trang sửc); vòng đeo tay (đồ trang sức), dây đeo có hình 
mắt xích (đồ trang sức), trâm gài đầu (đồ nữ trang), cái ghim cài (đồ trang sức); ghim cài 
ca vát, khuy măng sét, cái khóa thắt lưng bằng kim loại quý làm đồ trang sức, đồ trang 
sức làm bằng kim loại qúi, đồng tiền, huy chương và huy chương giả mô phỏng theo huy 
chương thật, đồ nữ trang và các bộ phận phụ kiện của chúng, đồ trang trí cho tóc bằng 
kim loại quí (đồ trang sức); Kim loại quí và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đá quí; 
kim cương; ngọc bích, đồ trang sức bằng san hô; đồ trang sức bằng pha lê, đá mã não (đá 
quí); đồ trang sức mỹ ký; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các mặt hàng sau: kim loại quí và hợp kim của chúng, các 
sản phẩm bằng kim loại quí hoặc được bọc bằng kim loại quí, đồ nữ trang, đá quí, kim 
cương, ngọc bích; đồ trang sức bằng san hô, đồ trang sức bằng pha lê, đá mã não (đá 
quí), đồ nữ trang mỹ ký, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 
 

(210) 4-2011-08558 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Đức  (VN) 
D2/9 khóm Tây An, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan có nhân: sô cô la, sữa; bánh mì săn wich ngọt; bánh mì ngọt.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08560 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Triệu  (VN) 
19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống máy nước nóng.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-08561 

 
(220) 

 
09.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) 26.1.2; 26.11.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, xám trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Triệu  (VN) 
19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống máy nước nóng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08562 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Rova   (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08563 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Rova   (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08564 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Rova  (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08565 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Phạm 
Bảo   (VN) 
Số 8, phố Yên Hoà, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn; thiết bị điện dùng để đóng mở cửa ra vào; 

thiết bị điện điều khiển từ xa để đóng mở cửa ra vào. 
 
 

(210) 4-2011-08569 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử ELEK  
(VN) 
Số 1, quốc lộ 1K, ấp Tân Hòa, xã Đông 
Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình làm bằng điốt phát quang. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng làm bằng điốt phát quang. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị chiếu sáng.  
 
 
 

(210) 4-2011-08570 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hồng Anh  (VN) 
Số 26, ngõ 162b, phố Tôn Đức Thắng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay.  

 
 
 

(210) 4-2011-08571 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 7.3.11; 26.7.25 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản info Việt Nam  (VN) 
P402, tòa nhà 15T, phố Nguyễn Thị 
Định, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến thương mại; quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường; 

tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý 
bất động sản; tư vấn bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội; dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 
văn hoá, thể thao; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
 
 

(210) 4-2011-08574 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.11.3 
(731) Trần Thị Lan  (VN) 

110/6C ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng trang trí nội thất, ngoại thất bằng gỗ.  
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(210) 4-2011-08576 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cà phê Bazan 
Xanh   (VN) 
57/20/03 đường 18, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2011-08577 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) MARKSANS PHARMA LTD.   (IN) 
21st Floor, Lotus Business Park, Off 
New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 
400053, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08578 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vật tư Khoa 
học Kỹ Thuật   (VN) 
Số 178/9, phố Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại về việc lăng xê sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 
 

(210) 4-2011-08579 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 21.3.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
và dịch vụ du lịch Golf   (VN) 
Số 2-N4-K14, tập thể Nam Đồng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 
 

(210) 4-2011-08580 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Hoàng Lộc Phát  (VN) 
Số 63, ngõ 69A, Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn, ván ghép bằng gỗ (dùng trong xây dựng, trang trí), gỗ trong xây 

dựng. 
 
 
 

(210) 4-2011-08581 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A17.2.2 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
mặt trời ánh Minh   (VN) 
15B Sông Thương, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: máy thu năng 

lượng mặt trời.  
 
 
 

(210) 4-2011-08583 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08584 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.5; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng. 
(731) Công ty TNHH trà Việt Anh  

(VN) 
96 làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2011-08585 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HDCOM   (VN) 

352 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 
 

(210) 4-2011-08586 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.1.4 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Tùng   (VN) 
Lô E 21-22-23, đường số 12, KCN Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón như là: phân hữu cơ, phân vô cơ, phân hỗn hợp, phân bón lá, phân 

bón rễ.  
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(210) 4-2011-08587 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) MUSCO CORPORATION   (US) 
100 1st Avenue West, P. O. Box 808, 
Oskaloosa, Iowa 52577, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm sử dụng trong việc điều khiển không dây từ xa cho các 

hệ thống chiếu sáng khu vực rộng.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cố định sử dụng điện cho trong nhà và ngoài trời dùng 
trong các khu vực chơi thể thao, chiếu phim và giải trí.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng cho sân thể thao và các khu 
vực diện rộng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống chiếu sáng cho sân thể thao và các khu vực diện tích 
rộng.  

 
 

(210) 4-2011-08588 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A22.3.5; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH máy chính xác 

Hanbell (Việt Nam)   (VN) 
Lô 28-30-32 đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén lạnh; máy bơm chân không; máy nén lạnh sâu; máy 

sấy (sấy khí khô dùng trong công nghiệp); máy nén ly tâm; máy nén lạnh ly tâm; máy 
bơm dầu.  

 
Nhóm 11: Quạt hút gió, máy làm lạnh nước.  

 
 

(210) 4-2011-08589 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) IRVITA PLANT PROTECTION, A 
BRANCH OF CELSIUS PROPERTY 
B.V.   (NL) 
Pos Cabai Office Park Unit 13, P.O.Box 
403 Curacao, Netherlands Antilles  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-08591 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JUICY COUTURE, INC. 
(CALIFORNIA CORPORATION)  (US) 
12720 Wentworth Street, Pacoima, 
California 91331, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo tắm; đồ bơi; thắt lưng (trang phục); áo nỉ ngắn tay; áo bờ-lu; 

bọ quần áo bó, quần lót, áo lót nữ; áo ngủ nữ; áo len dệt kim khoác ngoài; áo khoác, váy, 
đồ đeo ngoài tai cho ấm, đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ, đồ đội đầu; tất da chân; 
áo giắc-két; quần bò ( quần Jean); quần tất; đồ lót nữ; bộ comple nam và bộ váy nữ dùng 
trong những dịp trang trọng; găng tay len không ngón; cra-vat; áo ngủ; quần áo ngủ; 
quần, áo chui đầu; áo len chui đầu, áo mưa; áo choàng; khăn quàng cổ, khăn choàng vai 
và đầu; áo sơ mi; giày; quần soóc, chân váy, đồ ngủ; dép lê, tất, bộ comple, áo len, áo nỉ 
có mũ, quần áo bơi; áo may ô; áo bó; áo phông ngắn tay, đồ lót; áo vét.  

 
 

(210) 4-2011-08592 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc.   
 
 

(210) 4-2011-08593 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc.   
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(210) 4-2011-08594 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08595 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08596 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2011-08597 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08598 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08599 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Hai   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2011-08600 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A24.15.7; 26.1.2; 1.15.23; 24.15.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phần mềm dầu khí Q.M   (VN) 
5 Phan Đình Phùng, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08601 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Thiều Quang   (VN) 
12C19 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08603 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.12; 26.1.2; 1.15.3 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ phát chuyển nhanh 
Việt Mỹ  (VN) 
A75/6E/5 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Phân phát thư tín; chuyển phát hoa; chuyển giao sản phẩm, hàng hoá; phân 

phát hàng qua bưu điện; phân phát báo chí; phân phát các bưu kiện (gói hàng). 
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(210) 4-2011-08609 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.7.23; 5.7.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Hồng Hạnh  (VN) 
Số 25, đường Hưng Thịnh, Chùa Tổng, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); xi rô dùng làm đồ uống; nước có ga (đồ uống); nước ép trái 

cây (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08610 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; 26.13.25; 1.15.23; A5.3.13 
(731) SPECIALTY FERTILIZER 

PRODUCTS, LLC   (US) 
11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, 
Kansas 66211, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá học dùng cho phân bón.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08611 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SPECIALTY FERTILIZER 
PRODUCTS, LLC    (US) 
11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, 
Kansas 66211, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá học dùng cho phân bón.  
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(210) 4-2011-08612 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SPECIALTY FERTILIZER 
PRODUCTS, LLC    (US) 
11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, 
Kansas 66211, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá học dùng cho phân bón.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08613 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Sang  (VN) 
18Bis/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm; dụng cụ y tế; mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 

cửa hàng kinh doanh.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08614 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Nói Phô 
Mai  (VN) 
199A Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2011-08618 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08619 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08620 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.15; A3.7.24 
(731) RUBIA lNDUSTRIES LTD.   (TH) 

70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, 
Bangyapraek, Prapradaeng, 
Samutprakarn 10130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh (không dùng cho mục đích 

y tế). 
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(210) 4-2011-08623 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TUV SUD PSB PTE LTD.   (SG) 
PSB Building, 1 Science Park Drive, 
Singapore 118221  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về kinh doanh; cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến dịch 

vụ khách hàng; đào tạo quản lý và giám sát; dịch vụ đào tạo về nhân sự; dịch vụ giáo 
dục; đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tổ chức và quản trị kinh doanh; dịch vụ đào tạo 
thương mại điện tử; dịch vụ đào tạo các kỹ năng giao tiếp và giao dịch thư từ trong kinh 
doanh; tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo kinh doanh thông qua một cấu trúc 
mô phỏng; dịch vụ trường đào tạo chuyên sâu.  

 
 
 

(210) 4-2011-08624 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hải Sơn Lâm  
(VN) 
Đường Nguyễn Hoàng, khối 4, phường 
An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da, dầu gội, chế phẩm để tẩy rửa (mỹ phẩm), sữa tắm (mỹ 

phẩm), mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể.  
 
 
 

(210) 4-2011-08625 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08626 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-08627 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.7.12; 2.7.18 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đỏ, xanh 

dương nhạt, xanh dương, da cam, vàng, 
hồng, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08628 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn đầu tư Vĩnh Thịnh   (VN)
34 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

cá nhân; bán lẻ xi măng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật 
liệu xây dựng; buôn bán gỗ, lâm sản, thuỷ hải sản; buôn bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất, đèn, bộ đèn, đồ dùng gia đình như gốm, sứ, thủy tinh; buôn bán máy móc 
và thiết bị văn phòng, máy tính, máy phôtôcopy, máy in laze, máy in phun. 
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(210) 4-2011-08630 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-08631 

 
(220) 

 
09.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08632 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08633 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08634 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08635 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08636 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành   (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08637 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành    (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08638 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành   (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1082 

(210) 4-2011-08639 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành   (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08640 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành    (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08641 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thành    (VN) 
Số 201, nhà C43, phố Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08642 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.10; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc tế Nhật Đức   (VN) 
210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm mốc, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, nông lâm sản; mua bán máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy nông nghiệp; mua bán thực phẩm, mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-08643 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, trắng, đỏ, 

đen, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Hùng   (VN)
86/56 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử. 

 
 
 

(210) 4-2011-08644 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-08645 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH nội thất Bền 

Vững   (VN) 
E44 Nhật Tảo, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ thi công xây dựng, dịch vụ lắp đặt hệ thống 

điện nước lò sưởi và điều hòa không khí.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08646 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thái 
Vinh   (VN) 
52A Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08647 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  

(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2011-08648 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mút kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 
 

(210) 4-2011-08649 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
kinh doanh Toàn Mỹ   (VN) 
ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

Nhóm 21: Thùng bằng nhựa ; chậu bằng nhựa; xô bằng nhựa; thùng rác bằng nhựa tất cả 
đều là đồ gia dụng).  

 
 
 

(210) 4-2011-08650 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mặt Trời Mọc  
(VN) 
123/24 Phan Anh, tổ 136, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, xe máy, động cơ cho xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe 

máy.  
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(210) 4-2011-08651 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lê Việt Hùng    (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08654 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Xanh hòa bình, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (không phải sản phẩm điện tử); sách 

hướng dẫn, pa nô (không phải sản phẩm điện tử), áp phích (không phải sản phẩm điện 
tử) và tờ rơi quảng cáo. 

 
Nhóm 25: Quần áo bác sĩ; quần áo bệnh nhân; mũ; dép.  

 
Nhóm 39: Tổ chức và lập kế hoạch sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp và các dịch vụ 
hồi hương người, bệnh nhân và người ốm; các dịch vụ vận chuyển cứu thương; các dịch 
vụ cấp cứu bằng hàng không; sắp xếp việc vận chuyển và phân phát trang thiết bị y tế, 
dược phẩm bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ; sắp xếp việc dẫn và đưa 
hành khách, sắp xếp việc cho thuê các phương tiện vận chuyển; dịch vụ hỏi đáp về du 
lịch cho du khách và người xa xứ; sắp xếp việc đổi vé máy bay khẩn cấp; sắp xếp việc 
vận chuyển quà tặng và hoa; sắp xếp việc vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu; sắp 
xếp việc vận chuyển người bị thương, người ốm, nhân viên y tế và y tá, dịch vụ hỏi đáp 
và thông tin trên mạng liên quan đến những dịch vụ trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm; dịch vụ khoa học và 
nghiên cứu liên quan đến dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ; nghiên cứu và triển khai 
phần mềm và phần cứng máy tính thành hệ thống thông tin tổng thể cho bệnh viện, trạm 
y tế, các cơ sở cung cấp phương tiện chăm sóc sức khoẻ và dược phẩm tổng thể đồng 
nhất. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ thầy thuốc; dịch vụ nhãn khoa; dịch 
vụ tâm thần học, dịch vụ nha khoa; dịch vụ trạm y tế; dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho y 
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tế dịch vụ phụ khoa và sản khoa; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng 
dịch vụ sinh sản được hỗ trợ; dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ ngân hàng máu; 
chương trình quản lý trọng lượng cơ thể; dịch vụ nắn khớp xương; dịch vụ da liễu; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn y tế; cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc 
sức khỏe tại nhà; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ phục hồi sức khỏe; vật lý trị liệu; liệu pháp 
điều trị bằng lao động, liệu pháp điều trị bằng diễn thuyết; liệu pháp điều trị cai thuốc lá; 
dịch vụ chuẩn đoán bằng hình ảnh và chuẩn đoán bằng siêu âm; dịch vụ dược phẩm và 
thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ y tế liên quan đến nhi khoa và chống lão hóa; 
điều trị y tế và phẫu thuật di động; dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu 
thuật nhi khoa; dịch vụ chuẩn đoán trước khi sinh, dịch vụ kiểm tra sức khỏe y tế dịch vụ 
giáo dục và tăng cường sức khỏe và dịch vụ giới thiệu dịch vụ y tế; dịch vụ chữa bệnh 24 
giờ/ngày; dịch vụ cung cấp thông tin về  tiêm chủng y tế cho việc du lịch ở nước ngoài.  

 
 

(210) 4-2011-08655 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) GRUNTEK INTERNATIONAL (S) PTE 
LTD.   (SG) 
59 Ubi Avenue 1 #03-09, Bizlink Centre, 
Singapore 408938  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất chống nấm khô mục; chế phẩm để diệt cây có hại; thuốc trừ sâu; sản 

phẩm diệt trùng; thuốc dùng cho thú y; chế phẩm khử mùi ngoài loại dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-08656 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.5.22; 2.5.8; A2.5.23; 1.5.1 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng, vàng nhạt, hồng, đỏ, da cam, trắng, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần thương Mại 
Ban Mai Xanh   (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; mũ (nón); cà vạt (thuộc về trang phục quần 

áo); khăn quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần 
áo).  
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(210) 4-2011-08657 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.16; A13.1.10; 26.13.25; 25.7.25 
(731) 6 DRUNK MEN PTE LTD   (SG) 

63 HilIview Avenue, #01-01/10/11 Lam 
Soon Industrial Building, Singapore 
669569  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý thương mại đối với hoạt động 
chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) cho hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
giới thiệu các loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác (không bao gồm vận chuyển), giúp 
khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa này từ các điểm bán buôn và bán lẻ và từ các 
trang mạng trong mạng lưới thông tin toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2011-08658 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) 6 DRUNK MEN PTE LTD   (SG) 
63 HilIview Avenue, #01-01/10/11 Lam 
Soon Industrial Building, Singapore 
669569  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý thương mại đối với hoạt động 
chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) cho hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
giới thiệu các loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác (không bao gồm vận chuyển), giúp 
khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa này từ các điểm bán buôn và bán lẻ và từ các 
trang mạng trong mạng lưới thông tin toàn cầu  

 
 

(210) 4-2011-08659 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) WANG HSING YU   (TW) 
P.O.BOX 91-325 Taipei,Taipei City 
10699,Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (thuộc nhóm này); nước hoa; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh 
dầu); hương liệu dùng cho mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 30: Đồ uống được chế biến từ cà phê; đồ uống được chế biến từ chè; xi rô vàng 
(nước mật đường tinh lọc, dùng cho mục đích nấu nướng); nước sốt bêsamen (gia vị); 
tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ê te và tinh dầu); gia vị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08661 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SENYANG ELECTRONIC SCIENCE & 
TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., 
LTD.   (CN) 
No. 4 Marine Lives Industrial Park 
Hengnan Road, Gushu Xixiang Baoan, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị truyền 

hình; máy quay đĩa hình kỹ thuật số (DVD); máy chạy các tệp dữ liệu âm thanh và hình 
ảnh kỹ thuật số đã được mã hóa (máy nghe nhạc MP4); thiết bị lưu trữ và xem ảnh kỹ 
thuật số; pin ganvanic (pin hoá học); bộ nạp pin; thiết bị dạy học nghe nhìn; thiết bị 
mạng truyền thông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08668 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại TNG   (VN) 
Số 160 đường Minh Cầu, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2011-08670 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 21.1.16 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

My Lan  (VN) 
Số 19B/5, phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn; giấy vệ sinh; khăn giấy; tã lót trẻ em bằng giấy dùng một lần; 

túi giấy dùng để bao gói; hộp các tông bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2011-08671 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEEDWORKS LNDIA PVT. LTD   (IN) 
437 Ave. 4, Banjara Hills Hyderabad, 
A.P. India 500 034  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-08672 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
nguồn lực và Dịch vụ dầu khí 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 1, nhà CC2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự; tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung 

ứng lao động; cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; tư vấn về quản lý kinh 
doanh; quản lý nguồn nhân lực và tư vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; tư vấn đầu tư tài chinh; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân 
hàng; mua bán bất động sản; dịch vụ tự chứng khoán. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông 
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách san. 
 
 
 

(210) 4-2011-08673 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
nguồn lực và Dịch vụ dầu khí 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 1, nhà CC2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự; tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung 

ứng lao động; cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; tư vấn về quản lý kinh 
doanh; quản lý nguồn nhân lực và tư vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; tư vấn đầu tư tài chinh; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân 
hàng; mua bán bất động sản; dịch vụ chứng khoán. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách san. 

 
 
 

(210) 4-2011-08674 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.17; A5.5.20; 25.1.25; 26.1.1; 25.1.5
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Trọng Hải   (VN) 
69A đường 43, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Gồm các loại dịch vụ sau: quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán 

cafe; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ căng tin.  
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(210) 4-2011-08675 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương  (VN) 
297 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu; xuất nhập khẩu; ủy thác xuất nhập khẩu; 

dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích thương mại; môi giới thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-08676 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương   (VN) 
297 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu; xuất nhập khẩu; ủy thác xuất nhập khẩu; 

dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích thương mại; môi giới thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-08677 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương   (VN) 
297 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu; xuất nhập khẩu; ủy thác xuất nhập khẩu; 

dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích thương mại; môi giới thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-08679 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thiện Điền   (VN) 
09/05 Bùi Thị Xuân, phường 02, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: lẩu bò; khách sạn.  
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(210) 4-2011-08680 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Bảo   (VN) 
Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, củ quả tươi; hạt giống; cây giống; con giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán hạt giống, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc nông 
cụ, xăng dầu. 

 
 
 

(210) 4-2011-08681 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị văn 
phòng Tân Phú Mỹ  (VN) 
92/45/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và photo, mực in, mực in cho máy 

sao chụp.  
 
 
 

(210) 4-2011-08683 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.25; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, bạc. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Đông Dương TELECOM  (VN) 
Số 21 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu (máy thu thanh thu hình); thiết bị dùng để truyền dẫn các tín hiệu đã 

được mã hóa; thiết bị chuyển mạch trao đổi dữ liệu; thiết bị nhập dữ liệu hoặc đưa ra kết 
quả và các thiết bị nhớ ngoài của hệ thống máy tính (là loại thiết bị điện tử); ăng ten thu 
phát; thiết bị vi ba số. 
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Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thiết bị mạng viễn thông và internet; kinh doanh (mua bán) 
trò chơi điện tử.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng 
các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thông tin. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của 
nhà cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính và 
điện thoại di động; cung cấp thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động và mạng 
internet; dịch vụ phim ảnh, âm nhạc trên mạng internet và điện thoại di động.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08684 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen.
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông GTO   (VN) 
A 1.1, chung cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; đại lý quảng cáo; quảng cáo thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tổ chức sự kiện 
thương mại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển khách du lịch, hướng 
dẫn du lịch; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn; dàn dựng buổi biểu diễn; dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội 
thảo, hội nghị; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, dịch vụ 
đại lý bán vé các cuộc thi sắc đẹp, buổi biểu diễn (giải trí). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế bao bì; thiết kế biển hiệu quảng cáo; thiết kế 
nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.  
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(210) 4-2011-08685 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen.
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông GTO    (VN) 
A 1.1, chung cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa    

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; đại lý quảng cáo; quảng cáo thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tổ chức sự kiện 
thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển khách du lịch, hướng 
dẫn du lịch; cho thuê xe cộ.   

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn; dàn dựng buổi biểu diễn; dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội 
thảo, hội nghị; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, dịch vụ 
đại lý bán vé các cuộc thi sắc đẹp, buổi biểu diễn (giải trí).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế bao bì; thiết kế biển hiệu quảng cáo; thiết kế 
nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08686 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phạm Việt Đức 
Nhà hàng Miền Tây   (VN) 
Cầu Bà Bộ, quốc lộ 91B, phường Long 
Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-08687 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  
(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, the Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm dùng trong ngành thú y.  

 
 
 

(210) 4-2011-08688 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  
(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, the Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm dùng trong ngành thú y.  

 
 
 

(210) 4-2011-08689 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.5.8; A2.5.22; 2.5.21 
(731) CALPIS CO., LTD.   (JP) 

4-1, 2-chome, Ebisu-minami, Shibuya-
ku, Tokyo, 150-0022, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống chế trên cơ sở sữa, đồ uống chế trên cơ sở sữa có chứa vi khuẩn axít 

lactic (sữa là chủ yếu) và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm tỉnh táo và khoẻ khoắn người (không dùng trọng ngành y) bao 
gồm đồ uống có ga, đồ uống từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống được làm từ chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại, nước ép rau (làm đồ uống); đồ 
uống ngọt không cồn. 
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(210) 4-2011-08690 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi kiểu người máy; máy hút bụi chạy điện và các bộ phận của 

chúng; bộ phận túi đựng rác của máy hút bụi; bộ phận ống hút của máy hút bụi; máy giặt 
chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, 
máy xay chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy rửa bát đĩa; máy rửa bát đĩa tự 
động.  

 
 

(210) 4-2011-08691 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển. 
(731) BASILIC CO., LTD.   (TW) 

No. 58, Lane 40, Ta Fu Street, San Min 
District, Kaohsiung 807, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; bơm dùng để hút 

sữa mẹ (dụng cụ y tế); dụng cụ banh tai để khám (dụng cụ y tế); núm vú của bình sữa 
(cho trẻ em bú); van của bình sữa (cho trẻ em bú); vòng cho trẻ em ngậm để giúp mọc 
răng dễ dàng (dụng cụ y tế); dụng cụ để chia thuốc (dụng cụ y tế); ống hình cốc dùng để 
cho trẻ sơ sinh và trẻ em ăn khi ốm (dụng cụ y tế); nhiệt kế để đo cơn sốt (dụng cụ y tế).  

 
 

(210) 4-2011-08692 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ sậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh vật 
liệu xây dựng Tân Hoàng Gia  
(VN) 
770-770A Sư Vạn Hạnh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ cho việc sử dụng nước trong nhà tắm như: thiết bị vòi hoa sen, chậu đi 

tiểu, bồn tắm nhỏ, bồn rửa tay, bồn xối, bồn cầu, thiết bị tắm hơi. 
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(210) 4-2011-08693 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty CP Bạch Đằng 5  (VN) 
Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 
Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông, cấu kiện bằng bê tông đúc sẵn. 

 
 

(210) 4-2011-08694 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; 26.4.2 
(591) Trắng, tím, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Thành 
Nhân  (VN) 
332/110/2B Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót.  

 
 

(210) 4-2011-08695 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.7.25; 26.15.25; 26.3.1; 
26.2.1; 26.15.1 

(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM XNK Viễn 
Thông A  (VN) 
328-330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng). 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-08696 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.2.1; 26.15.25 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SX TM XNK 
Viễn Thông A  (VN) 
328-330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng).   
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 
 

(210) 4-2011-08697 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; 26.4.1 
(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê 
Thanh Toàn  (VN) 
151 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại để bàn; vỏ bọc điện thoại bằng gỗ; vỏ bọc điện 

thoại bằng nhựa, giá đỡ điện thoại, tai nghe điện thoại di động. 
 
 
 

(210) 4-2011-08698 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH viễn thông Tân 
Đạt Hưng   (VN) 
67/4 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, linh kiện điện tử, kim khí điện máy, máy vi tính, 

thiết bị văn phòng; thương mại điện tử.  
 
 
 

(210) 4-2011-08699 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm ẩm dùng trong chế phẩm làm sạch da, chế phẩm rửa mặt và 

tắm, chế phẩm làm sạch mặt và cơ thể.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chứa thuốc dùng để điều trị tại chỗ các bệnh về da và tóc.  
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(210) 4-2011-08700 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) QATAR PETROCHEMICAL 
COMPANY   (QA) 
D-Ring Road, Old Airport No. 45, 
Building No. 55, PO Box 756 Doha, 
State of Qatar  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong trồng rừng, loại trừ 

chất diệt nấm, diệt cổ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất sử dụng trong 
phòng thí nghiệm dùng cho mục đích khoa học, không dùng cho y tế hoặc thú y; phụ gia 
hóa chất dùng cho dầu và nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng để khử muội than của động 
cơ nổ; hợp chất dập lửa; hóa chất dùng tinh chế dầu; hóa chất để thuộc da; hóa chất để 
tẩm da; hóa chất để làm mới da và hóa chất chống thấm nước cho da; chất dẻo hóa; chất 
dẻo dạng thô; chất để bảo quản cao su; nhựa acrylic ở dạng thô. 

 
Nhóm 16: Catalô; tạp chí; sổ tay hướng dẫn; báo hàng ngày; sách; giấy dán đã được in 
sẵn thông tin; sách và tạp chí hướng dẫn; nhãn dán đã được in sẵn thông tin; sách có các 
thông tin hoặc chỉ dẫn về thực hành.  

 
Nhóm 17: Cao su dạng lỏng, cao su thô hoặc bán thành phẩm, cao su hòa tan và cao su 
tổng hợp; amiăng; nhựa acrylic bán thành phẩm; dầu ngăn cách điện, nhiệt; vải cách 
nhiệt, điện; vật liệu cách nhiệt, điện; vật liệu để nhồi, đệm bằng cao su hoặc chất dẻo 
dùng để bao gói; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; màng chống lão hóa dùng cho cửa sổ 
(màng nhuộm màu).  

 
Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm, giả da; túi dùng để du lịch; túi (túi nhỏ hoặc bao 
nhỏ) bằng da dùng để bao gói; hộp bằng da hoặc bìa bằng da; hộp bằng sợi lưu hóa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ cho thuê 
khoảng trống để quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh về các sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại và công nhiệp.  

 
 

(210) 4-2011-08701 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1 
(731) QATAR PETROCHEMICAL 

COMPANY    (QA) 
D-Ring Road, Old Airport No. 45, 
Building No. 55, PO Box 756 Doha, 
State of Qatar   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong trồng rừng, loại trừ 
chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất sử dụng trong 
phòng thí nghiệm dùng cho mục đích khoa học, không dùng cho y tế hoặc thú y; phụ gia 
hóa chất dùng cho dầu và nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng để khử muội than của động 
cơ nổ; hợp chất dập lửa; hóa chất dùng tinh chế dầu; hóa chất để thuộc da; hóa chất để 
tẩm da; hóa chất để làm mới da và hóa chất chống thấm nước cho da; chất dẻo hóa; chất 
dẻo dạng thô; chất để bảo quản cao su; nhựa acrylic ở dạng thô.  

 
Nhóm 16: Catalô; tạp chí; sổ tay hướng dẫn; báo hàng ngày; sách; giấy dán đã được in 
sẵn thông tin; sách và tạp chí hướng dẫn; nhãn dán đã được in sẵn thông tin; sách có các 
thông tin hoặc chỉ dẫn về thực hành.   

 
Nhóm 17: Cao su dạng lỏng, cao su thô hoặc bán thành phẩm, cao su hòa tan và cao su 
tổng hợp; amiăng; nhựa acrylic bán thành phẩm; dầu ngăn cách điện, nhiệt; vải cách 
nhiệt, điện; vật liệu cách nhiệt, điện; vật liệu để nhồi, đệm bằng cao su hoặc chất dẻo 
dùng để bao gói; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; màng chống lão hóa dùng cho cửa sổ 
(màng nhuộm màu).   

 
Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm, giả da; túi dùng để du lịch; túi (túi nhỏ hoặc bao 
nhỏ) bằng da dùng để bao gói; hộp bằng da hoặc bìa bằng da; hộp bằng sợi lưu hóa.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ cho thuê 
khoảng trống để quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh về các sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại và công nhiệp.  

 
 

(210) 4-2011-08702 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế MICA  

(VN) 
Km 17, quốc lộ 32, Tân Lập, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ 
xí, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của xí bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong 
phòng rửa, bồn tắm xông hơi mát xa, bình tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm 
nước xoáy, phụ kiện bồn tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, cụ thể là: chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, vòi hoa sen, 
van nước, bệ xí, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của xí bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy 
điện) trong phòng rửa, bồn tắm xông hơi mát xa, bình tắm nóng lạnh, phòng tắm đa 
năng, bồn tắm nước xoáy, phụ kiện bồn tắm. 
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(210) 4-2011-08703 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LASHOU HK LIMITED   (HK) 
Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond 
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho thiết bị số di động, cụ thể là, phần 

mềm cho phép người sử dụng truy cập thông tin phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông 
tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, kết nối với trang web bán lẻ của người khác 
và thông tin giảm giá. 

 
Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng việc cung cấp trang web 
có phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, 
kết nối với trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá; dịch vụ quảng cáo và 
tiếp thị, cụ thể là, quảng bá nhãn hiệu, hàng hóa và dịch vụ cho người khác; tiến hành 
chiến dịch bán hàng trực tuyến cho mục đích kinh doanh và quảng cáo cho người khác; 
lập kế hoạch và quản lý việc tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác; quản lý các chương trình mời chào giảm giá các hàng hóa và dịch vụ cho 
người tham gia chương trình, cụ thể là, cung cấp việc mua hàng theo nhóm và mức giảm 
giá trong đó các sản phẩm và dịch vụ giảm giá thay đổi theo số lượng mua của khách 
hàng.  

 
 

(210) 4-2011-08704 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LASHOU HK LIMITED    (HK) 
Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond 
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho thiết bị số di động, cụ thể là, phần 

mềm cho phép người sử dụng truy cập thông tin phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông 
tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, kết nối với trang web bán lẻ của người khác 
và thông tin giảm giá.  

 
Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng việc cung cấp trang web 
có phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, 
kết nối với trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá; dịch vụ quảng cáo và 
tiếp thị, cụ thể là, quảng bá nhãn hiệu, hàng hóa và dịch vụ cho người khác; tiến hành 
chiến dịch bán hàng trực tuyến cho mục đích kinh doanh và quảng cáo cho người khác; 
lập kế hoạch và quản lý việc tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác; quản lý các chương trình mời chào giảm giá các hàng hóa và dịch vụ cho 
người tham gia chương trình, cụ thể là, cung cấp việc mua hàng theo nhóm và mức giảm 
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giá trong đó các sản phẩm và dịch vụ giảm giá thay đổi theo số lượng mua của khách 
hàng.  

 
 

(210) 4-2011-08705 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LASHOU HK LIMITED    (HK) 
Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond 
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho thiết bị số di động, cụ thể là, phần 

mềm cho phép người sử dụng truy cập thông tin phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông 
tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, kết nối với trang web bán lẻ của người khác 
và thông tin giảm giá.  

 
Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng việc cung cấp trang web 
có phiếu thưởng, số tiền được giảm, thông tin so sánh giá, xem xét đánh giá sản phẩm, 
kết nối với trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá; dịch vụ quảng cáo và 
tiếp thị, cụ thể là, quảng bá nhãn hiệu, hàng hóa và dịch vụ cho người khác; tiến hành 
chiến dịch bán hàng trực tuyến cho mục đích kinh doanh và quảng cáo cho người khác; 
lập kế hoạch và quản lý việc tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác; quản lý các chương trình mời chào giảm giá các hàng hóa và dịch vụ cho 
người tham gia chương trình, cụ thể là, cung cấp việc mua hàng theo nhóm và mức giảm 
giá trong đó các sản phẩm và dịch vụ giảm giá thay đổi theo số lượng mua của khách 
hàng.  

 
 

(210) 4-2011-08706 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YNO   (VN) 
Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè; cà phê; ca cao; sôcôla; đường; bột thực phẩm  
 

Nhóm 32: Bia; nước sô đa; đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
lưới máy vi tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; tổ chức hội chợ nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2011-08707 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.4 
(591) Nâu nhạt, nâu sẫm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hoàng Việt  (VN) 
Nhà B7, tập thể đại học sư phạm Hà Nội, 
tổ 48, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động 

sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-08710 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
sản xuất Phúc Vĩnh Phát  (VN) 
260/7 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08711 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Tôn Thất Hoàng Hải  (VN) 
110A đường TL 37, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bi chống chìa vạn năng (ngoài loại khóa điện) bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-08712 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Tôn Thất Hoàng Hải   (VN) 
110A đường TL 37, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bi chống chìa vạn năng (ngoài loại khóa điện) bằng kim loại.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08713 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Tôn Thất Hoàng Hải   (VN) 
110A đường TL 37, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bi chống chìa vạn năng (ngoài loại khóa điện) bằng kim loại.  

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08714 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Rồng 
Vàng   (VN) 
Xóm 9, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, mattit phủ bề mặt kim loại. 
 

Nhóm 19: Matit phủ tường. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit. 
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(210) 4-2011-08715 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, xanh dương, 

hồng, ghi xám, trắng. 
(731) Hsu - Chia - Wei   (TW) 

3F., No.14, Ln. 63, Yongkang St., 
Luzhou City, Taipei County 247, Taiwan

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dạng viên.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, hàng may mặc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thiết bị dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thuỷ và đường hàng 
không. 

 
 

(210) 4-2011-08717 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) INVESTCO HOLDING CO., LTD  
(KH) 
#34A, Street 240, Chaktomuk Quater, 
Daun Penh District, Phnom Penh City, 
Cambodia.  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08719 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.6; A25.1.10; 25.7.17 
(731) Công ty TNHH Lộc Tuấn Phát  

(VN) 
35 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất (vớ).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08720 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.8; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Lộc Tuấn Phát  

(VN) 
35 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất (vớ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08721 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn Việt  
(VN) 
127 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08723 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Polycom Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 202, khu VP NCC, 87 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán 

ăn tự phục vụ; khách sạn cạnh đường dành cho khách có ô tô. 
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(210) 4-2011-08724 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PHD  (VN) 
Số 42, ngách 1/5 Âu Cơ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, mua bán, ký gửi hàng hóa (các thiết bị điện tử, điện lạnh bao 

gồm tivi, tủ lạnh, máy vi tính, máy điều hòa); siêu thị bán các loại mỹ phẩm, sữa tắm, xà 
phòng, nước rửa chén, lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước ép hoa quả, thuốc lá, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-08725 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.2; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Xanh dương sẫm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy Đại 
Phong  (VN) 
Số 01, đường số 16, phường Thảo Điền, 
quận 02, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, động cơ và các bộ phận ghép nối và truyền động của thiết bị nâng 

hạ thang máy, thang cuốn. 
 
 

(210) 4-2011-08726 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Như 
Hoàng  (VN) 
243A Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08727 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(731) ECHOROBA CO., LTD.   (KR) 

395-67, Sindaebang-dong, Dongjak-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1109 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao; quần áo dùng cho đi bộ đường trường; quần dùng cho đi 
bộ đường trường; áo khoác dùng cho đi bộ đường trường; giày dùng cho đi bộ đường 
trường; áo sơ mi thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-08728 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH giám định hàng 

hải và đại lý tàu biển H.P  (VN)
24 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 42: Giám định thương mại gồm: giám định máy móc thiết bị công nghiệp, dầu 

khí, hàng hải, khoáng sản, hoá chất, sản phẩm dầu mỏ.  
 

 
(210) 4-2011-08729 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hữu 
Liên  (VN) 
R1 -49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng .  

 
 

(210) 4-2011-08730 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08731 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trường Đạt   (VN) 
Số 497 Trường Chinh, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, cho thuê xe du lịch, hướng dẫn làm visa, hộ chiếu (đại lý du 

lịch).  
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-08732 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất kỹ thuật Trường An  
(VN) 
229/3 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng.  

 
 

(210) 4-2011-08733 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A5.5.20; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Tím, tím đậm, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)   (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động 

sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản, 
cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở. 

 
Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch, 
vận tải hành khách. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
 

(210) 4-2011-08734 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 3.7.17; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Tím, tím đậm, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)    (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động 

sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản, 
cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở.  

 
Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch, 
vận tải hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 
 

(210) 4-2011-08735 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25; A5.5.20 
(591) Tím, tím đậm, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)    (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động 

sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản, 
cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở.  

 
Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch, 
vận tải hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  
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(210) 4-2011-08736 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)   (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động 

sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản, 
cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là trò chơi điện tử, bi-a, bơi; phòng tập thể dục 
và thể thao; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim. 

 
 

(210) 4-2011-08737 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25; A5.5.20 
(591) Tím đậm, vàng cam, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)    (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch; 

vận tải hành khách. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi 
trên cạn, chơi gôn; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim; vui 
chơi giải trí trong công viên và công viên nước. 

 
 

(210) 4-2011-08738 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25; A5.5.20 
(591) Xanh hòa bình, tím đậm, vàng kim loại. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)     (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; đại lý du lịch; tổ chức tua du lịch; 
vận tải hành khách.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi 
trên cạn, chơi gôn; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim; vui 
chơi giải trí trong công viên và công viên nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08739 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần VINCOM 

(VINCOM JSC)     (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; sàn bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất động 

sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất động sản); thẩm định bất động sản; 
cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là trò chơi điện tử, bi-a, bơi; phòng tập thể dục 
và thể thao; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08740 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 7.1.24; 7.3.11; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương sẫm, xanh lục, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gia Long  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường; hợp kim của kim loại thường; tấm panen xây dựng bằng kim 

loại; khung nhà bằng kim loại; trần (nhà) bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-08741 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08742 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An    (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08743 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An    (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08744 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Bảo An   (VN) 
Số 6, ngõ 26, phố Cự Lộc, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08746 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08747 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08748 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08749 

 
(220) 

 
10.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08750 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08751 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08752 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08753 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.3.3; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Thái Lai  (VN) 

207/52/22 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 17: ống cao su cách nhiệt. 
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(210) 4-2011-08754 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Châu ¸  
(VN) 
Số 20, đường 41, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm bóng cho đồ dùng bằng da, gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-08755 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Cụm 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-08756 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc (mỹ 

phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-08757 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc (mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2011-08758 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc (mỹ 

phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-08759 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 
Mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc (mỹ 

phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-08760 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2011-08761 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
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(210) 4-2011-08762 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-08763 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2011-08764 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển hạ tầng Anh Minh  
(VN) 
90 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Số 194 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-08765 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; 24.1.1; 24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh đen, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thép Tuệ 

Minh   (VN) 
Lô A5, đường D2, khu công nghiệp Đất 
Cuốc 2, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; phôi thép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08766 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Tím sẫm, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Duy Thân    (VN) 

Khu phố Khánh Lộc, thị trấn Tân Phước 
Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt; lan can bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim loại, đồ trang trí 

bằng kim loại dùng cho tòa nhà.   
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.    
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng xây dựng; thi công, lắp 
đặt hệ thống điện; thi công, lắp đặt hệ thống nước.    

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
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(210) 4-2011-08767 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Minh Phát   (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-08768 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Minh Phát    (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-08769 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Minh Phát    (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-08770 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 

mại - dịch vụ Minh Phát    (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 

(210) 4-2011-08771 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đỗ Xuân Thuỷ   (VN) 
516/31 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có hương vị trà chanh. 

 
 
 

(210) 4-2011-08773 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 9.1.24 
(591) Xám, xanh đen, vàng đồng nhạt. 
(731) Shim Jai Hong   (VN) 

Lô B 601 chung cư Sư Vạn Hạnh, 
phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc: quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát; tất 

(vớ); mũ (nón).  
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(210) 4-2011-08774 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 19.7.1; A19.7.16; A19.7.17; 26.15.25 
(731) THE KONG COMPANY, LLC   (US) 

16191-D Table Mountain Parkway 
Golden, Colorado 80403, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi dành cho vật nuôi. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08775 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (KR) 
252 Yongdu-Dong, Dongdaemun-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08776 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dược phẩm Danh Sơn   (VN) 
140 khu phố Mỹ Giang 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08778 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.21; 24.17.17; 24.17.25; 4.5.2; 
4.5.3; A2.1.23 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Giải Pháp An Toàn Thông Tin  
(VN) 
207/3 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi); phần mềm tin học (đã ghi).  
 

Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, phần mềm tin học. 
 
 

(210) 4-2011-08779 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Medipharco-Tenamyd  
(VN) 
08 Nguyễn Trường Té, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08780 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH giáo dục và tư 

vấn Trí Thức Việt   (VN) 
21/4 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  
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(210) 4-2011-08781 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Nam Dương   (VN) 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Thú nhồi bông.  

 
 
 

(210) 4-2011-08782 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 

(210) 4-2011-08783 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1127 

(210) 4-2011-08784 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.12; A5.5.20; 26.5.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08785 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08786 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2; A25.3.3 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  
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(210) 4-2011-08787 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.16 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08788 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08789 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.16; 26.3.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
distriet, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú kiểng.  
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(210) 4-2011-08790 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 
LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08791 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 3.9.16 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08792 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1; 26.4.3 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  
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(210) 4-2011-08793 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08794 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08795 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.9; 3.4.20; 3.4.18 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thú cảnh (thú kiểng).  
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(210) 4-2011-08796 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.4; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần Hoàn Bách 

Sài Gòn   (VN) 
284/57/5 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Tư vấn thuế; tư vấn kế toán.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà, san 
lấp mặt bằng, phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-08797 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.5.3; 25.3.1; A2.5.23 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Vũ Khắc Hoàng  (VN) 

127 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Váy đầm dạ hội trẻ em; áo sơ mi dành cho bé trai; quần tây dành cho bé trai, 

bộ vest dành cho bé trai. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08798 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đuờng số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08801 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-08802 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2011-08803 

 
(220) 

 
10.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc vệ sinh ngoài da. 

 
 

(210) 4-2011-08804 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08808 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kiến Long  
(VN) 
200 đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm sứ vệ sinh: xí bệt, két nước, chậu rửa, bồn tiểu treo.  

 
 
 

(210) 4-2011-08809 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Châu Chánh Bình   (VN) 
156 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-08811 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn  (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2011-08812 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).    
 

Nhóm 34: Thuốc lá sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 
 

(210) 4-2011-08816 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lượng Tử  
(VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê, căng tin.  
 
 
 

(210) 4-2011-08817 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lượng Tử  
(VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê, căng tin.  
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(210) 4-2011-08818 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Tân Hoa Tuyết  (VN) 
Số 410 Đào Sư Tích, ấp 4, xã Phước Lộc, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da, nước hoa, dầu gội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-08819 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A16.1.5; A26.11.12 
(731) KIA MOTORS CORPORATION   (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông như: truyền dẫn điện tử các tin nhắn thoại và dữ liệu; 

truyền tín hiệu tích hợp trong lĩnh vực dịch vụ thông tin liên lạc của xe cộ dùng để theo 
dõi, kiểm soát vô tuyến đối với xe cộ.  

 
 
 

(210) 4-2011-08820 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.6; 26.13.25; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quản lý hợp nhất Việt Nam  
(VN) 
30 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị, triển lãm. 
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(210) 4-2011-08823 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Cơ sở Đức Huy   (VN) 

A6/177 ấp 1, xã Tân Nhật, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  

 
 
 

(210) 4-2011-08824 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.5.3; 5.3.20; A5.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08825 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-08826 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Inox Anh  
(VN) 
44/13 ấp Hoà Long, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa chén đĩa; máy thái củ; máy trộn; máy cắt bánh mỳ; máy xay ngô, 

ngũ cốc; máy thái thịt; máy nghiền bột mỳ; máy nhào bột; máy cán bột; máy ép trái cây; 
máy nghiền (xay) cà phê; máy giặt; máy vắt dùng cho đồ giặt; máy là; máy nghiền rác, 
lọc rác.  

 
Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện; chảo rán dùng điện; lò vi sóng; lò nướng bánh mỳ bằng 
điện; lò quay thịt; hệ thống hút khói cho nhà bếp; tủ sấy chén đĩa; tủ hấp cơm; bồn rửa 
bát; máy pha cà phê dùng điện; máy làm nóng lạnh nước uống; thiết bị làm lạnh đồ 
uống; máy ướp lạnh; thiết bị làm lạnh sữa, nước trái cây; thiết bị và máy làm đá lạnh; lò 
hâm nóng thức ăn; buồng lạnh; máy sấy khô đồ giặt dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-08827 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 7.1.24; 7.3.11 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ vật 
liệu Composit Sao Đỏ   (VN) 
Số 2, ngõ 46, phố Trường Lâm, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm vật liệu xây dựng phi kim loại như: tấm 

ốp tường, sàn, trần, vách ngăn, hàng rào.  
 
 

(210) 4-2011-08829 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SCHERING CORPORATION   (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey 07033, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-08830 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SCHERING CORPORATION  (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey 07033, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08831 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SX & KD tổng 
hợp vật liệu xây dựng Thắng 
Lợi  (VN) 
Số 39 Cao Bá Quát, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08834 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
và sản xuất An Thịnh Phong  
(VN) 
119B, Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước thơm thoa mặt; dầu gội đầu; nước thơm xức 

cơ thể; sữa làm sạch da.  
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(210) 4-2011-08835 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08836 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08837 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.17; A1.1.10; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, vàng đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên đầu tư và phát 
triển nông nghiệp Hà Nội  
(VN) 
136 Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả dứa tươi; cây giống dứa.  
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(210) 4-2011-08839 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; 25.12.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Hoá  (VN) 
85B Vạn Thành, phường 05, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa tươi ướp, hoa khô.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08840 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Lê Minh Quang  (VN) 
29A Phan Bội Châu, phường 01, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất gia đình và văn phòng: bàn, ghế, giường, tủ, 

thảm, đèn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08841 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai  (VN) 
P204 - C3 - 34A Trần Phú, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp, thịt đông lạnh, rau quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, ngũ cốc (đã qua chế biến), gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước uống, nước giải khát, nước hoa quả.  
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(210) 4-2011-08842 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.5; A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hoàng Mai  (VN) 
P204 - C3 - 34A Trần Phú, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp, thịt đông lạnh, rau quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, ngũ cốc (đã qua chế biến), gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước uống, nước giải khát, nước hoa quả.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính, bất động sản.  
 
 
 

(210) 4-2011-08843 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phân Phối Ước 
MƠ   (VN) 
107/44 Ngô Tất Tố, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, nước xức tóc.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, chất thay thế cà phê.  
 
 
 

(210) 4-2011-08844 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ Gia Anh   (VN) 
Thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa.  
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(210) 4-2011-08845 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 5.3.19; 26.11.3; 5.7.10 
(591) Đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên VINE HILL  
(VN) 
17 đường 19, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  

 
 

(210) 4-2011-08846 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm kính 
Hưng Gia Phát  (VN) 
1369, đường 3/2, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2011-08847 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Phạm Lê  (VN) 
232/29, đường Ngô Quyền, phường 08, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2011-08848 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.12; 24.17.15; 
24.17.21 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Tùng  (VN) 
Thôn Tân Thành, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Huấn luyện đào tạo võ thuật. 
 
 

(210) 4-2011-08849 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công    (VN)
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08851 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.5; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám, vàng, xanh da trời, 

xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hải sản Chiến 
CHS   (VN) 
Số 38 phố Cầu Đất, phường Chương 
Duơng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-08852 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Vàng, đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ SAVIS Việt Nam  
(VN) 
Số 15/44 Võ Thị Sáu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: linh kiện điện tử, viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy 

ví tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy vi tính (phần cứng).  
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Nhóm 42: Dịch vụ: lập chương trình máy tính; sao chép chương trình máy tính; cho thuê 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tạo và duy trì trang web cho người 
khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên intemet; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch 
vụ cho thuê trang web; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-08854 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.2 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; thiết bị nâng hàng (palang, ròng 

rọc, con đội); máy cắt cỏ; máy phun xịt nước; máy nổ; máy khoan.  
 
 

(210) 4-2011-08855 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 1.7.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chung Nhân Phát   (VN) 
563 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, khăn choàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn choàng.  
 
 

(210) 4-2011-08856 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Môi giới việc làm (cụ thể là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).  
 

Nhóm 36: Thu đổi ngoại tệ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo nghề; tư vấn du học.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; quán ăn; quán ăn nhanh.  
 
 
 

(210) 4-2011-08857 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.1.21; 7.11.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam- ViETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá.  

 
 
 

(210) 4-2011-08858 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 18.1.21; 7.11.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam- ViETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá.  
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(210) 4-2011-08859 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.8; 21.3.1; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam -  VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-08860 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 18.1.21; 7.11.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam- VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-08864 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALINCO INCORPORATED  (JP) 
1 - 1- 1, Mishimae, Takatsuki-Shi, 
Osaka, 569-0835 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; cột trụ giàn giáo bằng kim loại; tấm sàn giàn giáo 

bằng kim loại; riềm lắp ráp bằng kim loại cho tấm sàn giàn giáo; tay vịn hay lan can 
chắn giàn giáo bằng kim loại; bệ kích giàn giáo bằng kim loại; tấm đỡ hay lưới an toàn 
giàn giáo bằng kim loại và giá của tấm đỡ này; giá đỡ giàn giáo bằng kim loại; dầm giàn 
giáo bằng kim loại; quai móc giàn giáo bằng kim loại; thang giàn giáo bằng kim loại; 
vành tỳ giàn giáo bằng kim loại; cần nối bằng kim loại để kết nối giàn giáo với tường tòa 
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nhà; giàn giáo kim loại có bánh xe; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho giàn giáo; khung 
bằng kim loại; tấm kim loại; cầu nối bằng kim loại để di chuyển giữa các giàn giáo; sàn 
bằng kim loại; ống kim loại; cột trụ bằng kim loại; thanh tay vịn bằng kim loại; giàn mắt 
cáo bằng kim loại; vòng, ngoàm kẹp bằng kim loại; kết cấu giằng bằng kim loại; thang 
kim loại; thang bậc bằng kim loại; kệ thao tác bằng kim loại; thang bậc thấp bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê giàn giáo, phụ tùng và phụ kiện giàn giáo xây dựng; dịch vụ 
cho thuê thang, bệ, thang kiểu bậc, kệ thao tác (trong xây dựng), thang bậc thấp; dịch vụ 
sửa chữa giàn giáo, thang, bệ, thang kiểu bậc, kệ thao tác (trong xây dựng), thang bậc 
thấp; dịch vụ tháo, lắp giàn giáo. 

 
 

(210) 4-2011-08865 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.13.25 
(731) ALINCO INCORPORATED   (JP) 

1 - 1 - 1, Mishimae, Takatsuki-Shi, 
Osaka, 569-0835 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; cột trụ giàn giáo bằng kim loại; tấm sàn giàn giáo 

bằng kim loại; riềm lắp ráp bằng kim loại cho tấm sàn giàn giáo; tay vịn hay lan can 
chắn giàn giáo bằng kim loại; bệ kích giàn giáo bằng kim loại, tấm đỡ hay lưới an toàn 
giàn giáo bằng kim loại và giá của tấm đỡ này; giá đỡ giàn giáo bằng kim loại, dầm giàn 
giáo bằng kim loại; quai móc giàn giáo bằng kim loại, thang giàn giáo bằng kim loại; 
vành tỳ giàn giáo bằng kim loại; cán nối bằng kim loại để kết nối giàn giáo với tường tòa 
nhà, giàn giáo kim loại có bánh xe; bánh xe nhỏ băng kim loại cho giàn giáo;l khung 
bằng kim loại; tấm kim loại; cầu nối bằng kim loại để di chuyển giữa các giàn giáo; sàn 
bằng kim loại; ống kim loại; cột trụ  bằng kim loại, thanh tay vịn bằng kim loại; giàn 
mắt cáo bằng kim loại; vòng, ngoàm kẹp bằng kim loại, kết cấu giằng bằng kim loại; 
thang kim loại; thang bậc bằng kim loại; kệ thao tác bằng kim loại; thang bậc thấp bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê giàn giáo, phụ tùng và phụ kiện giàn giáo xây dựng; dịch vụ 
cho thuê thang, bệ, thang kiểu bậc, kệ thao tác (trong xây dựng), thang bậc thấp; dịch vụ 
sửa chữa giàn giáo, thang, bệ, thang kiểu bậc, kệ thao tác (trong xây dựng), thang bậc 
thấp; dịch vụ tháo, lắp giàn giáo.  

 
 

(210) 4-2011-08866 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) GABRIELLE STUDIO, INC.,   (US) 
550 Seventh Avenue, New York, New 
York 10018, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ nhận đặt hàng qua thư và dịch vụ bán lẻ qua mạng 
internet, tất cả các dịch vụ này cho các sản phẩm bao gồm mỹ phẩm, các vật dụng dùng 
khi tắm rửa, vật dụng tạo hương thơm, nến, dao kéo, kính râm, gọng kính và các đồ dùng 
quang học (như kính mắt), đồ kim hoàn và đồng hồ đeo tay, sản phẩm bằng da, túi, hành 
lý bằng da; đồ bày trên bàn (như cốc, ấm chén, đĩa), đồ thuỷ tinh, pha lê, ga giường, 
khăn trải bàn, khăn tắm, đồ nội thất và quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-08867 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A25.3.3; 1.15.23 
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện cho xe đạp. 

 
 
 

(210) 4-2011-08868 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đài Trang Sài 
Gòn   (VN) 
92 A Lạc Trung B, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-08869 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, da cam. 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa 
răng Châu Âu  (VN) 
Số 17A Lê Văn Miến, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1149 

(210) 4-2011-08870 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH O.T.E.C  (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phân kim, máy phân hình mẫu các loại và nguyên vật liệu, phụ 

tùng thay thế. 
 
(210) 4-2011-08871 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 14.3.21; 14.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH O.T.E.C   (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy đúc, máy nấu các loại trong ngành sản xuất nữ trang và nguyên 

vật liệu, phụ tùng thay thế. 
 
 

(210) 4-2011-08872 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH O.T.E.C   (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy dập các loại và nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế. 

 
 

(210) 4-2011-08873 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH O.T.E.C   (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thạch cao, sáp các loại để tạo khuôn, mẫu.  
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(210) 4-2011-08875 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH O.T.E.C    (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy chà nhám, máy đánh bóng các loại trong ngành sản xuất nữ 

trang và nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế. 
 
 

(210) 4-2011-08876 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh xám. 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH O.T.E.C    (VN) 

62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hội hợp kim (master alloy), nước xi mạ các loại. 

 
 

(210) 4-2011-08877 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH O.T.E.C    (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy đo tuổi vàng, máy bơm sáp các loại và nguyên vật liệu, phụ 

tùng thay thế. 
 
 

(210) 4-2011-08878 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh rêu nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH O.T.E.C     (VN) 
62 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tạo mẫu các loại, nhựa thông nhân tạo (resin) và nguyên vật 

liệu, phụ tùng thay thế. 
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(210) 4-2011-08879 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 
Sản xuất và Thương mại Rồng 
Vàng   (VN) 
Xóm 9, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, matit phủ bề mặt kim loại 
 

Nhóm 19: Matit phủ tường 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn, vecni, matit 
 
 

(210) 4-2011-08881 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Văn Thời  
(VN) 
A4/35H ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (để uống). 

 
 

(210) 4-2011-08882 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Bảo Lộc   (VN) 
54 phố Hoa Bằng, phường Yên Bằng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 
tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà, công trình dân dụng, công trình công nghiệp; lắp đặt hệ thống 
điện nước; lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí.  
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(210) 4-2011-08884 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Lộc Thiện  (VN) 
120/8 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bồn tắm, vòi sen, bồn cầu, phụ kiện phòng tắm.  

 
 

(210) 4-2011-08885 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Bắc Hồng   (VN) 
Khu Côn Đảo, công ty Bắc Hà, xã Vân 
Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu, phế phẩm chất 

thải công nghiệp; mua bán vật tư máy móc thiết bị trong lĩnh vực xử lý môi trường, hóa 
chất, thí nghiệm, quan trắc môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-08886 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng số 1   (VN) 
Số 9, quốc lộ 23B, xã Nam Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, trang trí nội ngoại thất; xây dựng các công trình kỹ 

thuật dân dụng, công trình đường bộ; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước.  
 
 

(210) 4-2011-08887 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí 
thương mại Thăng Long   (VN) 
Số 9, quốc lộ 23B, xã Nam Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-08888 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.7.25; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư hạ tầng Việt Nam   (VN)
Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt sửa chữa máy móc xử lý môi trường; xây dựng 

công trình điện.  
 
 

(210) 4-2011-08889 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.14; 13.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xử lý môi 
trường công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; xử lý tái chế phế liệu.  

 
 

(210) 4-2011-08891 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 33rd Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, 
Indonesia  
2. PT. INDAH KIAT PULP & PAPER 
TBK   (IN) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, 
Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ghi việc tự dính các loại; giấy ghi việc tự dính có thể xé được; giấy ghi 

việc tự dính có thể dán lại; giấy ghi việc tự dính bán trong suốt có thể dán lại; giấy màu; 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); giấy đánh dấu dòng hoặc trang tài liệu; tập giấy ghi việc; 
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giấy ghi việc dạng lá cờ; giấy ghi việc có họa tiết trang trí; giấy ghi việc tái sử dụng; 
giấy viết lời nhắn; giấy ghi việc có ren cắt; giấy theo dõi việc; giấy ghi việc dạng cuộn; 
bảng giấy ghi việc.  

 
 
 

(210) 4-2011-08892 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (IN) 
Plaza BII, Tower 2, 33rd Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, 
Indonesia   
2. PT. INDAH KIAT PULP & PAPER 
TBK    (IN) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, 
Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ghi việc tự dính các loại; giấy ghi việc tự dính có thể xé được; giấy ghi 

việc tự dính có thể dán lại; giấy ghi việc tự dính bán trong suốt có thể dán lại; giấy màu; 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); giấy đánh dấu dòng hoặc trang tài liệu; tập giấy ghi việc; 
giấy ghi việc dạng lá cờ; giấy ghi việc có họa tiết trang trí; giấy ghi việc tái sử dụng; 
giấy viết lời nhắn; giấy ghi việc có ren cắt; giấy theo dõi việc; giấy ghi việc dạng cuộn; 
bảng giấy ghi việc.  

 
 
 

(210) 4-2011-08893 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08894 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08895 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08896 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08897 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08898 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế  

 
 

(210) 4-2011-08899 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA  (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1157 

(210) 4-2011-08900 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08901 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08902 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08903 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08904 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-08905 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành nhố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08906 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, trắng. 
(731) Trần Văn Đại   (VN) 

Xóm Thượng, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy thơm, khăn giấy ăn, giấy vệ sinh, vở học sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08907 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08908 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08909 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Đình Tri  (VN) 
B7/30C, tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08910 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KUNSHAN KE NEEDLE CO., LTD  
(CN) 
No.226, West Zhenchuan Road, Yushan 
Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy kéo sợi; cái xa kéo sợi; máy dệt; khung kéo sợi; khung cửi dệt; máy làm 

da.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08911 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.22; 2.3.5; 2.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-08912 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; 2.3.5; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08913 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Dư Đình Động  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 99, ngách 99/115, phố 
Định Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh dành cho người, thuốc cai nghiện thuốc lá 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08917 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.16; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Đinh Công Thuận  (VN) 

151 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua 

bán hàng may mặc; mua bán đồ chơi trẻ em; mua bán đèn trang trí. 
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(210) 4-2011-08918 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Trang Thư  (VN) 
267A An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2011-08919 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Trần Thanh Hải   (VN) 
40 đường 19E, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem chống nhăn 

da; kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang.  
 
 

(210) 4-2011-08920 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Bảo Hân   (VN) 
161/29/15 Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám 

da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2011-08921 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Bảo Hân  (VN) 
161/29/15 Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám 

da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
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(210) 4-2011-08922 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Bảo Hân   (VN) 
161/29/15 Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám 

da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08923 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.23; A14.7.13; 14.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH A.I   (VN) 

15 Trần Tướng Công, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật 

lý trị liệu và phục hồi chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc (dùng trong y tế).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-08926 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hùng 
Nguyên Hưng   (VN) 
Số 336 Huỳnh Văn Cù, ấp Chánh Lộc 1, 
xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  
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(210) 4-2011-08927 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hùng 
Nguyên Hưng   (VN) 
Số 336 Huỳnh Văn Cù, ấp Chánh Lộc 1, 
xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  

 
 

(210) 4-2011-08928 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học Mê 
K«ng  (VN) 
25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt cỏ 

dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2011-08929 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.8 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
công nghiệp C.I.F.F.O.B  (VN) 
Số 29, ngách 28/61, đường Định Công, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, quạt điện, tủ lạnh, máy sưởi, điều 

hoà nhiệt độ. 
 

Nhóm 29: Sữa đậu nành, sữa chua, dầu ăn, hạt đậu nành (đã qua chế biến), nước sữa, 
nước ép rau qủa dùng để nấu ăn.  
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(210) 4-2011-08930 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A9.7.19 
(731) B.Y.H WEALTH CO., LTD.   (TW) 

12f.-5. no.386, Shlzheng rd., Xitun dist., 
Talchung clty 407, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (trong khách sạn, nhà trọ), dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ khách sạn, nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2011-08931 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Bùi Đình Đông  (VN) 
Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, 
tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-08932 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; 25.1.25; A1.1.10 
(591) Trắng, hồng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty đầu tư và phát triển 
công nghệ Thông Tin 
(lntecom)   (VN) 
65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; sổ tay; bưu thiếp; vở viết hoặc vẽ; áp phích quảng cáo; biển quảng cáo 

(tranh cổ động, áp phích) bằng giấy hoặc bìa cứng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng (trang phục); váy; mũ; dép; giày.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng lưới máy vi tính.  
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Nhóm 38: Phát thanh (radio); phát chương trình truyền hình; hãng thông tấn; thông tin 
về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông).  

 
Nhóm 41: Trường quay điện ảnh; dịch vụ giải trí; chương trình giải trí phát thanh; trình 
diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; giải trí truyền hình; sản xuất phim trên băng 
video; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dàn dựng băng video; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp trang phục áo trong trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ câu lạc 
bộ khiêu vũ (phòng nhảy Disco); tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí).  

 
 

(210) 4-2011-08934 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; A7.1.12; A6.7.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Đại 
Phú Sĩ  (VN) 
120/14 ấp Tân Phú 1, xã Tân Bình, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà, xây dựng công trình đường bộ, lắp đặt hệ thống điện.  

 
 

(210) 4-2011-08935 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Anh 
Đào  (VN) 
692A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên, hoa khô dùng trang trí, vòng hoa tươi.  

 
 

(210) 4-2011-08936 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh biển đậm, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thanh Thuỷ  (VN) 
1063D đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng; thuốc đánh răng. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ nhân sâm; thực phẩm chức 
năng dùng để uống chế biến từ nấm; thực phẩm chức năng dùng để uống chế biến từ 
yến; thực phẩm chức năng chế biến từ hỗn hợp nhân sâm, nấm, trái cây. 

 
Nhóm 30: Sợi miến làm từ yến mạch; sợi miến làm từ gạo; sợi miến làm từ bột mì; bánh, 
kẹo; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống không có cồn làm từ nhân sâm; nước 
uống không cồn làm từ nấm; nước uống không có cồn làm từ trái cây; nước uống không 
có cồn làm từ yến. 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) 

 
 

(210) 4-2011-08937 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 26.4.7; 26.11.3; A16.1.11 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - DV Tân Viễn 
Tin  (VN) 
Số 138 - 140 - 142 đường Lê Thái Tổ, 
phường 2, thành phố Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, laptop (máy tính xách tay), máy chụp ảnh kỹ thuật số, 

linh phụ kiện kèm theo.  
 
 

(210) 4-2011-08938 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH chế biến Thực 

Phẩm Hồng Hạnh  (VN) 
Số 25, đường Hưng Thịnh, Chùa Tổng, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu. 
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(210) 4-2011-08939 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
và sản xuất Phương Nam   (VN)
P106A, tòa nhà 133 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô (túi đeo lưng); túi xách tay.  
 

Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; quản lý tệp tin máy 
tính (quản lý tư liệu bằng máy tính); biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính.  

 
Nhóm 37: lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị văn phòng; lắp đặt, sửa chữa máy điện thoại.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính ; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; khôi 
phục dữ liệu máy tính.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08940 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, nâu đỏ. 
(731) Đào Đức Hiếu  (VN) 

220-221 -C1, Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; khách sạn.  
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(210) 4-2011-08943 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.13 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Kiểm định 

Thiết bị Công nghiệp Thành 
phố  (VN) 
48/7A Nguyễn Thành Tuyền, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định các loại máy, thiết bị các chất có yêu cầu về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, kiểm tra và phân tích kỹ thuật, tư vấn về bảo vệ môi trường. 
 
 

(210) 4-2011-08944 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại GREEN POWER  (VN)
103/29 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, thiếl bị ngắt điện, công tắc điện, bảng điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn, máng đèn.  
 
 

(210) 4-2011-08945 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) FANCL CORPORATION   (JP) 
89-1 Yamashita-cho, Naka-ku, 
Yokohama, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi; miếng cao su thay thế trong dụng cụ uốn lông mi; cái 

kéo; cái kéo nhỏ dùng cho lông mày; cái nhíp; dụng cụ giũa móng tay, chân (chạy điện 
hoặc không chạy điện); cái giũa móng tay; cái kìm cắt móng tay, chân; cái kìm cắt da; 
cái cặp nhíp biểu bì; bộ dụng cụ sửa móng tay, chân; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; 
thiết bị xiên lỗ tai; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; lưỡi dao cạo râu; hộp, túi 
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dao cạo râu; hộp đồ cạo râu; kẹp uốn tóc (dụng cụ thao tác thủ công, không chạy điện); 
kéo xén (tông đơ) dùng để cắt tóc (dùng điện hoặc không dùng đíện); dụng cụ cầm tay 
để uốn tóc (không dùng điện); dụng cụ làm rụng lông (dùng điện hoặc không dùng 
điện); bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); cái mở hộp (không dùng điện); dao xén; dao thái rau; 
dụng cụ cắt bánh pi-za (không dùng điện); dụng cụ cắt trứng (không dùng điện). 

 
Nhóm 16: Cái gọt bút chì trang điểm; quần bỉm trẻ em bằng giấy dùng một lần; khăn ăn 
bằng giấy, khăn lau bằng giấy và khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng 
để tẩy trang; sổ tay, tập anbom; cặp giấy; cặp xếp giấy tờ (đồ dùng văn phòng); báo; tạp 
chí xuất bản định kỳ; sách; tạp chí; catalô; ảnh chụp; khung ảnh bằng giấy hoặc bìa; văn 
phòng phẩm; túi, túi nhỏ và bao nhỏ làm bằng chất dẻo để gói; bút viết; bút bi; bút máy, 
bút chì; bút chì bấm; quản bút; bút lông ngỗng; hộp đựng bút lông ngỗng; hộp đựng bút 
chì; ngòi bút chì; tập giấy thấm (văn phòng phẩm); tập giấy viết.  

 
Nhóm 18: Túi (bao, túi nhỏ) bằng da để bao gói; cặp tài liệu; batoong; ví đựng danh 
thiếp; quần áo cho vật nuôi làm cảnh trong nhà; túi xách tay; ví đựng chìa khóa bằng da; 
« che nắng; ví đựng tiền; túi xách giành cho phụ nữ; ba lô; túi mua hàng; túi sinh thái 
(túi xách tay để đựng đồ); túi có dây rút thắt ở miệng túi; va li; túi du lịch; hòm du lịch; 
«; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong).  

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); chăn; tấm trải phủ trên giường; vải; vải bông; vỏ 
đệm; chăn lông vịt (khăn phủ giường bằng lông vịt); vải dùng cho ngành dệt; khăn lau 
mặt bằng vải; miếng gạc bằng vải; khăn nhỏ dùng lau đồ thuỷ tinh, ly, cốc, chén, đĩa 
(khăn lau); khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải dùng trong nhà; vải dùng làm quần áo lót 
phụ nữ; vỏ nệm; áo gối; mÒn bông; khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn ăn bằng vải 
dệt.   

 
 

(210) 4-2011-08946 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KEIHIN CORPORATION   (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo 163-0539 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; các bộ phận và phụ kiện cho bộ chế hòa khí, cụ thể là đầu 

phun, kim phun và van tiết lưu.   
 
 

(210) 4-2011-08947 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KEIHIN CORPORATION    (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo 163-0539 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; các bộ phận và phụ kiện cho bộ chế hòa khí, cụ thể là đầu 
phun, kim phun và van tiết lưu.   

 
 
 

(210) 4-2011-08948 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KEIHIN CORPORATION    (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo 163-0539 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; các bộ phận và phụ kiện cho bộ chế hòa khí, cụ thể là đầu 

phun, kim phun và van tiết lưu.   
 
 
 

(210) 4-2011-08949 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KEIHIN CORPORATION    (JP) 
26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo 163-0539 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; các bộ phận và phụ kiện cho bộ chế hòa khí, cụ thể là đầu 

phun, kim phun và van tiết lưu.   
 
 
 

(210) 4-2011-08950 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANPHA-AG  
(VN) 
Lô E02 đường số 2, khu công nghiệp 
Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thủy hải sản, gia cầm rau quả, trái cây, thức uống, thực 

phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng hộp, thiết bị điện, thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh 
phục vụ cho kho đông lạnh, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điều khiển tự 
động hoá, thiết bị cơ khí, thiết bị dùng trong ngành công nghiệp, giao thông, thủy lợi.  
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(210) 4-2011-08951 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Khang Hoa   (VN) 
40 Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, kim cương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08953 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ cân 
điện tử tự động hóa Việt Mỹ  
(VN) 
151 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cân điện tử.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-08954 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Năm Châu  (VN) 
474/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị tin học, phần mềm máy tính đã 

đóng gói, đồ dùng cá nhân và gia đình, vải, hàng may mặc, giày, dép, túi xách, đồ giải trí 
gia đình, đồ điện gia dụng, đồ trang sức, máy tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện - thiết bị 
điện tử - viễn thông - điều khiển, linh kiện điện thoại, sản phẩm túi thời trang, bao da 
cho điện thoại di động.  
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(210) 4-2011-08955 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.8; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) VAN MINH PHAM   (US) 

6157 Temple City Blvd., Temple City, 
CA 91780, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi và biểu diễn sắc đẹp; dịch vụ giải trí; dịch vụ 

thông tin về lĩnh vực giải trí; dịch vụ tiêu khiển; dịch vụ giải trí truyền hình.  
 
 

(210) 4-2011-08959 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị Nam Sông Hậu  (VN) 
Số 245, khu vực Bình Phó B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ đại lý 

bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch 
vụ cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây 
dựng nhà xưởng; cho thuê thiết bị xây dựng, dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây 
dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2011-08960 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.13; A7.1.12; 7.1.24; 6.7.11 
(591) Xanh dương, vàng, ghi, đen, xanh dương 

đậm, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị Nam Sông Hậu  (VN) 
Số 245, khu vực Bình Phó B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ đại lý 

bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch 
vụ cho thuê căn hộ. 
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Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây 
dựng nhà xưởng; cho thuê thiết bị xây dựng, dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây 
dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2011-08962 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Trâm  (VN) 
118 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-08963 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 9.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH miếng dán đẹp ý 
Vân  (VN) 
Số 22/57 A2 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy in, giấy đề can. 

 
 

(210) 4-2011-08964 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Ngọc  (VN) 
A1C Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

(210) 4-2011-08965 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Thăng Long  
(VN) 
Số 106, lô BT2A, KĐT Mễ Trì Thượng, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ, mây tre đan nội thất bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, 

khung ảnh. 
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(210) 4-2011-08968 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Phạm 
LÊ   (VN) 
Lô 21 khu CN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn 
Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng (trang phục). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08969 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế Phạm 
LÊ   (VN) 
Lô 21 khu CN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn 
Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn chùm treo. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ, đồ nội thất bằng kim loại, ghế trường kỷ, gương (kính 
tráng bạc). 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-08970 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư công nghệ 
Chiến Thắng   (VN) 
Số 21/90 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
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(210) 4-2011-08971 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Ngọc 
Phương  (VN) 
15 Cách Mạng, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08972 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Ngọc 
Phương  (VN) 
15 Cách Mạng, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-08974 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIPA  (VN) 
Khu 15 thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuông báo giờ tự động, thiết bị âm thanh, amply, loa, micro thiết bị 

camera quan sát.  
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(210) 4-2011-08975 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6; A8.1.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh ĐO - NAN  (VN) 
341 bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì sandwich. 

 
 

(210) 4-2011-08976 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.6; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Lịch Và 
Thương Mại Hương Bình   (VN) 
24 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành, vận chuyển hành khách, cho thuê xe du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-08977 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-08978 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt  (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-08979 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNlLEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 
 

(210) 4-2011-08980 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh biển, hồng tím, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hai Chấm Không  
(VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-08982 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tân Minh Đức   (VN) 
P5 nhà 2 tập thể C21, tổ 37, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-08983 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tường Nghi   (VN) 
102C6, Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-08984 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08985 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08986 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-08987 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-08988 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Anh  (VN) 
L5-1 cư xá 90, đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu lợp mái nhà (ngói) không bằng kim loại; gạch; gạch (vật liệu chịu 

lửa); vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu phủ mặt đường 
đi (gạch); vật liệu xây dựng không bằng kim loại (gạch). 

 
Nhóm 31: Động vật trong vườn thú; cây; cây bụi; thảm cỏ tự nhiện; cây, thực vật, cây 
con (cây giống). 

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí, dịch vụ giải trí; huấn luyện thể dục; dịch vụ câu 
lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức thi đấu thể thao; trường nội trú. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (tạm trú), cho thuê nhà có thể di chuyển. 

 
 

(210) 4-2011-08989 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương  (VN) 
29 đường 3/2 phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước tẩy trắng nhà vệ sinh, nước rửa chén, nước hoa, sữa rửa mặt, 
dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-08990 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AGRICOLA AGROSUPER S.A.   (CL) 
Camino La Estrella No 401, Oficina 24, 
Sector Punta de CortÐs, Rancagua, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, cá hồi, thịt lợn, thịt gia cầm và thịt thú săn (dạng tươi, đông lạnh, hun 

khói, ướp muối, sấy, đóng hộp, bảo quản); chiết xuất từ thịt; rau và quả được bảo quản, 
làm khô và nấu; thạch; mứt; mứt quả; quả trứng; sữa và sản phẩm từ sữa; dầu và chất béo 
ăn được. 

 
 

(210) 4-2011-08991 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH NIBC   (VN) 

450/71/10 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; tư vấn kinh doanh; quản lý dự án.  

 
 
(210) 

 
4-2011-08992 

 
(220) 

 
12.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc (không dùng cho 

mục đích y tế); sữa tắm; chất giặt tẩy; dung dịch rửa (không dùng cho mục đích y tế); 
dầu gội dùng cho súc vật nuôi (các chế phẩm làm đẹp không dùng làm thuốc, không 
dùng cho thú y).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm sử dụng cho người; dược phẩm làm mọc tóc; dược phẩm được sử 
dụng để điều trị chứng rụng tóc và để chăm sóc tóc và da đầu; dược chất chống khuẩn 
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cho người; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng đặc dụng dùng cho mục đích y tế); chất diệt 
khuẩn để vệ sinh môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-08993 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 
LLC   (US) 
One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ trang điểm, 

phụ kiện và hàng hóa để sử dụng khi đi ra ngoài trời hay đi du lịch; tập hợp và trưng bày 
hàng hóa (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua hàng; 
dịch vụ đặt mua hàng qua thư; quảng cáo trên các trang mạng; dịch vụ bán lẻ qua mạng 
internet các hàng hóa, sản phẩm dùng khi đi ra ngoài trời hay đi du lịch; dịch vụ kinh 
doanh và quảng cáo bao gồm biên tập và giao dịch thông tin quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-08994 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.13.1; A5.5.20; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Nam  (VN) 

Thôn Trung Hoà, xã Đắk Gằn, huyện 
§¾k Mil, tỉnh §¾k Nông  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh kẹo; gia vị.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ép trái cây; bia; nước khoáng.  
 
 

(210) 4-2011-08995 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vi Vi  

(VN) 
132 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 

(210) 4-2011-08996 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 24.15.3; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xám. 
(731) WESTMONT PHARMACEUTICALS. 

INC.,  (PH) 
Bonaventure Building, Greenhills, 
Ortigas Avenue, San Juan, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-08997 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.3; 26.13.25; A25.7.4; 26.11.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xám. 
(731) WESTMONT PHARMACEUTICALS. 

INC.,   (PH) 
Bonaventure Building, Greenhills, 
Ortigas Avenue, San Juan, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-08998 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.3; 26.1.1; 26.13.25; A25.7.4 
(591) Đen, nâu, đỏ, vàng trắng, xanh lá cây, 

xám. 
(731) WESTMONT PHARMACEUTICALS. 

INC.,   (PH) 
Bonaventure Building, Greenhills, 
Ortigas Avenue, San Juan, Metro 
Manila, Philippines   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-08999 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A19.13.21; 2.1.25; 2.3.25; A2.1.23; 
2.1.15 

(591) Đỏ, đen, vàng, hồng. 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-09000 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.15; 2.1.25; A2.1.23; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đen. 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho 
trang điểm).  

 
 

(210) 4-2011-09002 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.24; 2.5.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, da cam, nâu. 
(731) United LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho 
trang điểm).  

 
 
 

(210) 4-2011-09003 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, đỏ, vàng.
(731) PEDIATRICA, INC.  (PH) 

Bonaventure Building, Greenhills, 
Ortigas Avenue, San Juan, Metro 
Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho 
trang điểm).  

 
 
 

(210) 4-2011-09004 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3; 2.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, hồng, 

trắng, nâu nhạt, vàng chanh, da cam. 
(731) MYRA PHARMACEUTICALS, INC.  

(PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế (dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho 
trang điểm).  
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(210) 4-2011-09005 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch Bến Thành  
(VN) 
4-6 Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09006 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Trịnh Xuân Tú   (VN) 
Số 9 ngõ Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ món ăn chả cá.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09007 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.10; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, hồng, vàng. 
(731) 1. ARAN NATAKUL   (TH) 

180 Khwaeng Bang Yi Ruea, Khet Thon 
Buri, Bangkok, Thailand 
2. WERAWAN NATAKUL  (TH) 
46/2 Khwaeng Tha Raeng, Khet Bang 
Khen, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xịt miệng, không 

dùng cho mục đích y tế (một loại chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở); kem đánh răng.  
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(210) 4-2011-09011 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.9.1 
(731) TROUT-BLUE CHELAN-MAGI, INC.  

(US) 
5 Howser Road, Chelan, Washington 
98816, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả táo (hoa quả tươi). 

 
 

(210) 4-2011-09013 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.1.1; 26.7.25; 15.1.19; 18.1.23; 
24.15.1; 7.1.24; 18.3.23 

(591) Xanh nước biển, xanh đen, vàng, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần cảng An 
Giang  (VN) 
Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói bao bì; xếp dỡ; giao nhận hàng hóa tại cảng; cho 

thuê kho bãi; cung ứng dịch vụ tàu biển; lưu kho và kho ngoại quan; lai dắt tàu biển.  
 
 

(210) 4-2011-09014 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc  (VN) 
Số 4 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn), ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện, cầu chì.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn; chóa đèn; quạt điện.  
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(210) 4-2011-09015 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Trần Quốc   (VN) 
Số 4 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn); ổ cắm điện, công tắc điện, cầu dao điện, cầu chì.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn): bóng đèn, chóa đèn quạt điện.  

 
 

(210) 4-2011-09016 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại quảng cáo M.BRAND   (VN) 
354/66 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quảng cáo; thiết kế bao bì; thiết kế nhãn hiệu.  

 
 

(210) 4-2011-09019 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED   (TH) 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; 

dịch vụ đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi phục vụ hội nghị chuyên đề về thể thao, buổi hòa nhạc, buổi tiệc, 
buổi họp mặt, hội nghị, hội chợ thương mại và các buổi triển lãm (chỉ bao gồm cung cấp 
phòng và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tổ chức tiệc (chỉ bao gồm 
cung cấp địa điểm và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy bán rượu; 
dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng 
trà; dịch vụ tiệm cà phê; cửa hàng cung cấp bữa ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên 
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quan đến phòng ở khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung 
cấp địa điểm, thức ăn, đồ uống); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quầy bán 
rượu; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quán ăn; cung cấp thông tin liên quan đến 
cung cấp tiện nghi (phòng, thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến phòng ở khách sạn; dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức tiệc (về 
việc cung cấp địa điểm, thức ăn, đồ uống); dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quán ăn; dịch vụ tư vấn liên quan đến cung 
cấp tiện nghi (phòng, thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm.  

 
 

(210) 4-2011-09020 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED  (TH) 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; 

dịch vụ đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi phục vụ hội nghị chuyên đề về thể thao, buổi hòa nhạc, buổi tiệc, 
buổi họp mặt, hội nghị, hội chợ thương mại và các buổi triển lãm (chỉ bao gồm cung cấp 
phòng và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tổ chức tiệc (chỉ bao gồm 
cung cấp địa điểm và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy bán rượu 
dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng 
trà; dịch vụ tiệm cà phê; cửa hàng cung cấp bữa ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến phòng ở khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung 
cấp địa điểm, thức ăn, đồ uống); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quầy bán 
rượu; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quán ăn; cung cấp thông tin liên quan đến 
cung cấp tiện nghi (phòng, thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến phòng ở khách sạn; dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức tiệc (về 
việc cung cấp địa điểm, thức ăn, đồ uống); dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quán ăn; dịch vụ tư vấn liên quan đến cung 
cấp tiện nghi (phòng, thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm.  

 
 

(210) 4-2011-09021 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 26.4.2 
(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED   (TH) 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu 
thơm; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-09025 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Traphaco  
(VN) 
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-09026 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE   (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09027 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE   (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09028 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE    (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09029 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE    (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09030 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ZENSHO CO., LTD.   (JP) 
18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dich vụ quán cà phê tự 

phục vụ.  
 

 

(210) 4-2011-09031 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ZENSHO CO., LTD.     (JP) 
18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê tự 

phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-09032 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ thủy sản Thảo Nguyên  
(VN) 
ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cua giống, cá giống. 
 
 

(210) 4-2011-09033 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09034 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.6; 3.9.1; 1.15.24; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Hưng Việt  (VN) 
166/20 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2011-09035 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; 26.7.25; 20.1.17; A20.1.11; 
A17.5.7; 13.1.6 

(591) Vàng xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng nhạt, 
đen, nâu nhạt. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
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Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09036 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen, xanh dương 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09037 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.8; 21.1.15; 21.1.25 
(591) Xanh dương, xanh đậm, đỏ, đen, vàng, 

trắng, xám, xanh lơ, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09038 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.11; 26.5.1; 20.1.17; A20.1.11; 
A17.5.7; 13.1.6; 26.7.25 

(591) Đỏ xanh lá cây, trắng, đen, vàng nhạt, 
xám, nâu nhạt, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09039 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 21.1.15; 21.1.25; 20.1.17; A20.1.11; 
4.5.4 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, vàng, cam, 
hồng, xanh lá cây, xám. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  
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(210) 4-2011-09040 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 20.1.17; A20.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen, hồng, vàng, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao; quảng cáo thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-09041 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; A10.3.4 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, tím, hồng, đỏ, nâu nhạt, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   

 
 

(210) 4-2011-09043 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; A10.3.4 
(591) Đỏ, tím, cam, vàng, xanh da trời, xanh 

lơ, xanh dương, hồng phấn, xanh lá cây, 
đen, trắng, hồng đậm. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút chì, bút viết có sẵn mực, bút sáp, bút dạ quang, tập (vở) học sinh.   
 
 
 

(210) 4-2011-09044 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.19 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Danh Thủy  (VN) 
ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 

 
 
 

(210) 4-2011-09045 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.5; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng, vàng nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Lương 
Tâm  (VN) 
Tổ 31 ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-09048 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-09051 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng thể 
thao Phó QuÝ  (VN) 
Số 7, Trần Văn Nửa, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công công trình cỏ nhân tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09053 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES   (VN) 
434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09056 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người để điều trị các bệnh về chuyển hóa, bệnh đái 

đường, bệnh tim mạch, các bệnh về hệ thần kinh trung ương, đau nhức, bệnh lây nhiễm, 
ung thư và vi rút. 
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(210) 4-2011-09057 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Toàn 
Xanh Tứ Quý  (VN) 
253 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà, công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích; phá dỡ 

công trình xây dựng, san lấp mặt bằng công trình xây dựng; cho thuê máy xây dựng; lắp 
hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; bảo dưỡng, sửa 
chữa ô tô và xe có động cơ khác.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09058 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Kim Thoa   (VN) 
Số nhà 334, tổ 14, phường Phan Thiết, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09059 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và xây dựng Thành 
Hưng   (VN) 
Số nhà 272, đường Lê Đại Hành, tổ 12, 
phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng bao gồm: xây dựng nhà các loại, xây dựng các công trình giao 

thông, cầu đường; xây dựng các công trình thuỷ lợi; xây dựng đường dây và trạm biến áp 
có cấp điện áp đến 35KV; chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 
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(210) 4-2011-09060 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Quý   (VN) 
Số nhà 124, tổ 4, phường Tân Quang, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09063 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 301877617 01.04.2011 HK 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng. 
(731) CHEN JINGYI   (CN) 

Room 1906, No. 297 Hubin East Road, 
Xiamen, Fujian, China  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
 
(511)   Nhóm 01: Axit vonfamic; natri vonframat; paravonframat amoni; oxit vonfram xanh; 

vonfram trioxit; cacbua đã gắn kết.  
 

Nhóm 06: Vonfram và các sản phẩm liên quan, cụ thể là quặng vonframit hoặc silit, 
vonfram dạng cô đặc, bột vonfram, bột vonfram cacbua, vonfram dạng thanh/que; hợp 
kim sắt vonfram và các sản phẩm liên quan, cụ thể là fero- vonfram và feromolipden.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ 
thể là cho thuê máy và thiết bị văn phòng, nhân sao tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc 
ký, ghi lại các buổi nói chuyện, dịch vụ đánh máy chữ, kế toán; quảng cáo xúc tiến 
thương mại, tiếp thị, quảng cáo liên quan đến tư vấn kinh doanh, tư vấn quảng cáo, 
quảng cáo liên quan đến tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý 
kinh doanh, dịch vụ mua và bán, bán buôn, bán lẻ, hãng xuất nhập khẩu, tất cả dịch vụ 
trên liên quan đến axit vonfamie, vonfram và các sản phẩm liên quan cụ thể là quặng 
vonframit hoặc silit, vonfram dạng cô đặc, natri vonframat, paravonframat amoni, oxit 
vonfam xanh, vonfram trioxit? bột vonfram, bột vonfram cacbua, vonfram dạng 
thanhlque và cacbua đã gắn kết, hợp kim sắt vonfram và các sản phẩm liên quan, cụ thể 
là fero-vonfram và feromolipden.  
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(210) 4-2011-09065 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.4; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
Điền Khang   (VN) 
195 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-09066 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lưu 
Việt  (VN) 
Ki ốt 10A nhà CT5 khu đô thị Mỹ Đình - 
Sông Đà, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-09069 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HEANTOS  
(VN) 
Số 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; nhà điều dưỡng; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị 
liệu.  

 
 

(210) 4-2011-09070 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Đại Thiện 
MỸ  (VN) 
726 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-09071 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đại Thiện 
MỸ   (VN) 
726 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-09072 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Lâm 

Anh  (VN) 
Nhà A27 khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 16: Bút máy, bút bi.  
 

Nhóm 18: Cặp da; ví da; túi xách bằng da, dây đeo lưng bằng da, va li, ba lô.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-09073 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2; A26.4.6; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Doanh nghiệp Tiến Cam   (VN) 

Số 109, phố Xuân Trường, phường Hợp 
Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; đồ trang sức làm bằng kim loại quý.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức làm bằng kim loại quý.  
 
 
 

(210) 4-2011-09074 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng sẫm, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Thân Thị Hường   (VN) 
108 - 110 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo cho người lớn và trẻ em, váy ngắn, áo sơ mi, áo 

vét, quần âu.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu thời trang, vẽ mốt quần áo, tư vấn thiết kế thời trang 
và thiết kế thời trang. 

 
 
 

(210) 4-2011-09075 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Viện nghiên cứu Thực Phẩm 
Chức Năng   (VN) 
Nhà 4, hẻm 376/29/4 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09076 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu Thực Phẩm 
Chức Năng    (VN) 
Nhà 4, hẻm 376/29/4 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-09077 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.13.1; 26.1.2; 20.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Hoàng Danh  (VN) 
56 Thanh Thủy, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 
 

(210) 4-2011-09078 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 9.9.1; A9.9.5 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Xuyến   (VN) 
9/13, lầu 9, cao ốc căn hộ Mỹ Long, 
đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-09079 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A11.3.7; 11.3.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch dừa; mứt hoa quả; mứt (jam), hạt điều rang muối, hạt 

điều chiên.  
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền, bánh snack (bánh ăn liền); bột canh (hạt nêm); phở 
ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền. 
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(210) 4-2011-09082 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09083 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09084 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09085 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá, các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09086 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy 

nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09087 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng: hạt giống; lợn giống, tôm giống, cá giống.  
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(210) 4-2011-09088 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 

cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống 
cây trồng, con giống vật nuôi như lợn, gà, cá, tôm và các loại nông sản; buôn bán thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng, bình phun thuốc 
trừ sâu.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09089 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn nghiên cứu và phát 
triển Quốc Tế   (VN) 
Số 111 ngõ 167, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-09090 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09091 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương  
(VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09092 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương  
(VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09093 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09094 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09095 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-09100 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nguyễn Hồ  
(VN) 
Số 98/5, tổ 5, ấp Long Bình, xã Long An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Chim cút còn sống. 

 
 

(210) 4-2011-09101 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ARSOA HONSHA CORPORATION  
(JP) 
2961 Kobuchisawa-cho, Hokuto-shi, 
Yamanashi-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm dùng để lau chùi, 

đánh bóng, làm sạch và mài mòn; xà phòng, xà phòng dùng trong nhà vệ sinh, xà phòng 
có chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, kem dưỡng da; kem nền; kem 
bôi mặt; kem lót; son môi; phấn phủ; phấn má; màu mắt (mỹ phẩm); thuốc bôi làm cứng 
mi mắt (mỹ phẩm); chì kẻ mắt; mặt nạ; kem dưỡng tóc, dầu gội, dung dịch dưỡng tóc tạo 
màu, dầu xả tóc (sữa dưỡng tóc), keo xịt để vuốt tóc, kem tạo kiểu cho tóc; chất khử mùi 
dùng cho người; chế phẩm chăm sóc móng tay; kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2011-09102 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ARSOA HONSHA CORPORATION  
(JP) 
2961 Kobuchisawa-cho, Hokuto-shi, 
Yamanashi-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm dùng để lau chùi, 

đánh bóng, làm sạch và mài mòn; xà phòng, xà phòng dùng trong nhà vệ sinh, xà phòng 
có chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, kem dưỡng da; kem nền; kem 
bôi mặt; kem lót; son môi; phấn phủ; phấn má; màu mắt (mỹ phẩm); thuốc bôi làm cứng 
mi mắt (mỹ phẩm); chì kẻ mắt; mặt nạ; kem dưỡng tóc, dầu gội, dung dịch dưỡng tóc tạo 
màu, dầu xả tóc (sữa dưỡng tóc), keo xịt để vuốt tóc, kem tạo kiểu cho tóc; chất khử mùi 
dùng cho người; chế phẩm chăm sóc móng tay; kem đánh răng. 
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(210) 4-2011-09103 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.9.16; 18.3.2; 5.7.3; A5.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ, nâu, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Bình 
Dương   (VN) 
Số 244, tổ 4, ấp Thuận Tiến, xã Bình 
Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Đất sét, cát vàng, đá xanh. 

 
 
 

(210) 4-2011-09105 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Mặt Trời Hồng  (VN) 
20 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, quán cà phê - giải khát, quán ăn tự 

phục vụ, quán rượu nhỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-09106 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và đào tạo CSS   (VN) 
Số 4, tổ 85, đường Tân Hồng, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo: bao gồm đào tạo khả năng cá nhân, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản 

lý, đào tạo kỹ năng sống; đào tạo truyền thông; đào tạo diễn thuyết trước công chúng 
(PR).  
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(210) 4-2011-09107 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xám, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Hạ Long  (VN) 
Số 105 Điện Biên Phủ, phường 6, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, cho 

thuê bất động sản, đáng giá bất động sản, đầu tư bất động sân; đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ chuẩn bị mặt 
bằng để xây dựng; xây dựng công trình công ích; giám sát thi công công trình xây dựng; 
lắp dặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-09108 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ITSC GROUP   (US) 
3540 Wilshire Blvd., Suite 1018 Los 
Angeles, CA 90010, United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi giáo dục; cung cấp thông tin về giáo dục; xuất bản các 

tài liệu giáo dục; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ giảng dạy; nghiên cứu về giáo dục; dịch 
vụ tổ chức các cuộc triển lãm nhằm mục đích giáo dục; tổ chức và điều khiển các sự kiện 
giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-09109 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.14; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) RADIANCE HOSPITALITY GROUP 

PTE. LTD.   (SG) 
175A Bencoolen Street, #12-00 
Burlington Square Office Tower, 
Singapore 189650  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ văn phòng cung cấp 
chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-09120 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 7.1.6 
(731) Kabushiki Kaisha FLANDRE 

(FLANDRE Co., Ltd.)   (JP) 
18-11 Minami Aoyama 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khoá (đồ mỹ ký hoặc giả trang); hộp chuyên dùng để đựng đồ 

nữ trang (hộp tráp nhỏ đựng đồ nữ trang), khuyên tai; phù hiệu bằng kim loại quý; huy 
hiệu bằng kim loại quý; cái chốt của mui xe bằng kim loại quý; cái kẹp ca vát; cái ghim 
ca vát; chuỗi hạt (đồ trang sức, đeo cổ); vòng đeo tay (đồ nữ trang); mặt dây chuyền; 
trâm cài đầu (đồ nữ trang); huy chương; nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức hình trái tim 
(bằng vàng hoặc bạc đeo ở cổ, đồ nữ trang); khuy măng séc; đồ trang sức dùng với giày 
bằng kim loại quý; đồng hồ; đồng hồ quả quít; đồng hồ đeo tay; đồng hồ để bàn; đồng 
hồ bỏ túi; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ. 

 
Nhóm 16: Hộp bìa cứng (dùng để bao gói trong công nghiệp); túi bằng giấy hoặc chất 
dẻo dùng để bao gói; phong bì bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; văn phòng 
phẩm, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị); văn phòng phẩm bằng giấy; tập an-bom ảnh; các 
phiếu thẻ; vở nháp; tập giấy viết; sổ tay; phong bì (văn phòng phẩm); dụng cụ để viết; 
bút chì; bút viết (đồ dùng văn phòng); bút dạ; bút chì cơ học; bút bi; bút máy; tem để 
niêm phong; hộp đựng con dấu; gọt bút chì; kẹp giấy; cái tẩy bằng cao su; thẻ ghi tên và 
địa chỉ; con dấu; vật dụng dùng để đánh dấu phần sách đã đọc, giấy lót dùng cho giấy 
viết; giấy dính (đồ dùng văn phòng); băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; thẻ ghi giá cả/nhãn hàng; giấy ghi chỉ dẫn/thông báo; giá để dùng cho bút và bút 
chì; hộp và tráp dựng bút và bút chì; giao đọc giấy (đồ dùng văn phòng); nhãn mác 
không bằng vải; ấn phẩm in; bưu thiếp; bưu thiếp có ảnh; sách giới thiệu sản phẩm (ca-
ta-lô); lịch; sổ nhật ký; sách mỏng; ảnh chụp; giá để ảnh chụp. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho thú nuôi; túi, cụ thể là túi dùng cho người cắm trại, túi dùng cho 
người leo núi, túi dùng cho thể thao, túi đi biển, túi du lịch, túi lưới để mua đồ, túi sách 
học sinh, túi mua hàng, túi để đựng dụng cụ, túi có bánh xe để đi mua hàng, bao túi dùng 
để mang trẻ em, túi xách kiểu boston (loại túi có hai quai, thường dùng để đựng sách vở, 
giấy tờ, đồ dùng cá nhân), túi đựng hành lý có hai quai để xách và một dây để đeo, túi có 
hai ngăn với kích thước bằng nhau được gắn bản lề, túi xách tay, túi dùng cho những 
chuyến đi dài, túi đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da, túi xách tay bằng da, túi lưới 
dùng để mua sắm, túi vải dùng để mua sắm, giỏ đi chợ, túi đeo ở thắt lưng; cặp tài liệu; 
va li; hòm (hành lý); túi đeo vai; ba lô; túi nhỏ; hộp đựng thẻ (ví đựng thẻ); ví; hộp đựng 
chìa khóa bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền; túi đựng vé xe (buýt hoặc xe lửa) bằng da 
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hoặc giả da; ví đựng danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô (dù, 
lọng) có thể co duỗi được; ô che nắng; ô (dù, lọng). 

 
Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải dệt; khăn tay; khăn mùi xoa bằng vải; vải bọc trang trọng 
Nhật Bản (Fu-ku- sa); vải bọc thông thường Nhật Bản (Fu-ro-shi-ki); chăn đắp (không 
bằng điện, không dùng cho mục đích y tế); rèm tường bằng vải; màn cửa bằng vải hoặc 
nhựa; khăn trải bàn (không bằng giấy); nhãn mác bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồng phục, váy, đồ lót, mặt nạ che mắt dùng để ngủ, tạp dề (trang 
phục), khăn quàng cổ, găng tay (trang phục), tã lót bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh, ca 
vát, đồ giữ ấm, bao bịt tai dùng để giữ ấm tai (trang phục), nịt bít tất, dây nịt móc bít tất, 
thắt lưng (dùng cho trang phục), giầy, ủng, dép xăng đan, dép đi trong nhà, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, cổ tay áo (trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ vòng đeo chìa khoá (đồ mỹ ký hoặc giả trang), hộp 
chuyên dùng để đựng đồ nữ trang (hộp tráp nhỏ đựng đồ nữ trang), khuyên tai, phù hiệu 
bằng kim loại quý, huy hiệu bằng kim loại quý, cái chốt của mui xe bằng kim loại quý, 
cái kẹp ca vát, cái ghim ca vát, chuỗi hạt (đồ trang sức, đeo cổ), vòng đeo tay (đồ nữ 
trang), mặt dây chuyền, trâm cài đầu (đồ nữ trang), huy chương; nhẫn (đồ trang sức), đồ 
trang sức hình trái tim (bằng vàng hoặc bạc đeo ở cổ, đồ nữ trang), khuy măng séc, đồ 
trang sức dùng với giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ quả quít, đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi, dây đồng hồ kiểu xích, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng 
hồ, hộp bìa cứng (dùng để bao gói trong công nghiệp), túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng 
để bao gói, phong bì bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, văn phòng phẩm, đồ 
dùng giảng dạy (trừ thiết bị), văn phòng phẩm bằng giấy, tập an-bom ảnh, các phiếu thẻ, 
vở nháp, tập giấy viết, sổ tay, phong bì (văn phòng phẩm), dụng cụ để viết, bút chì, bút 
viết (đồ dùng văn phòng), bút dạ, bút chì cơ học, bút bi, bút máy, tem để niêm phong, 
hộp đựng con dấu, gọt bút chì, kẹp giấy, cái tẩy bằng cao su, thẻ ghi tên và địa chỉ, con 
dấu, vật dụng dùng để đánh dấu phần sách đã đọc, giấy lót dùng cho giấy viết, giấy dính 
(đồ dùng văn phòng), băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, thẻ ghi 
giá cả/nhãn hàng, giấy ghi chỉ dẫn/thông báo, giá để dùng cho bút và bút chì, hộp và tráp 
dựng bút và bút chì, giao đọc giấy (đồ dùng văn phòng), nhãn mác không bằng vải, ấn 
phẩm in, bưu thiếp, bưu thiếp có ảnh, sách giới thiệu sản phẩm (ca-ta-lô), lịch, sổ nhật 
ký, sách mỏng, ảnh chụp, giá để ảnh chụp, quần áo cho thú nuôi, túi cụ thể là túi dùng 
cho người cắm trại, túi dùng cho người leo núi, túi dùng cho thể thao, túi đi biển, túi du 
lịch, túi lưới để mua đồ, túi sách học sinh, túi mua hàng, túi để đựng dụng cụ, túi có 
bánh xe để đi mua hàng, bao túi dùng để mang trẻ em, túi xách kiểu boston (loại túi có 
hai quai, thường dùng để đựng sách vở, giấy tờ, đồ dùng cá nhân), túi đựng hành lý có 
hai quai để xách và một dây để đeo, túi có hai ngăn với kích thước bằng nhau được gắn 
bản lề, túi xách tay, túi dùng cho những chuyến đi dài, túi đựng chìa khóa bằng da hoặc 
giả da, túi xách tay bằng da, túi lưới dùng để mua sắm, túi vải dùng để mua sắm, giỏ đi 
chợ, túi đeo ở thắt lưng, cặp tài liệu, va li, hòm (hành lý), túi đeo vai, ba lô, túi nhỏ, hộp 
đựng thẻ (ví đựng thẻ), ví, hộp đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da, ví đựng tiền, túi 
đựng vé xe (buýt hoặc xe lửa) bằng da hoặc giả da, ví đựng danh thiếp, ví đựng đồ trang 
điểm (chưa có đồ bên trong), ô (dù, lọng) có thể co duỗi được, ô che nắng, ô (dù, lọng), 
khăn tắm bằng vải dệt, khăn tay, khăn mùi xoa bằng vải, vải bọc trang trọng Nhật Bản 
(Fu-ku- sa), vải bọc thông thường Nhật Bản (Fu-ro-shi-ki), chăn đắp (không bằng điện, 
không dùng cho mục đích y tế), rèm tường bằng vải, màn cửa bằng vải hoặc nhựa, khăn 
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trải bàn (không bằng giấy), nhãn mác bằng vải, quần áo, đồng phục, váy, đồ lót, mặt nạ 
che mắt dùng để ngủ, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ, găng tay (trang phục), tã lót 
bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh, ca vát, đồ giữ ấm, bao bịt tai dùng để giữ ấm tai (trang 
phục), nịt bít tất, dây nịt móc bít tất, thắt lưng (dùng cho trang phục), giầy, ủng, dép 
xăng đan, dép đi trong nhà, đồ đi chân, đồ đội đầu, cổ tay áo (trang phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-09121 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.15; A26.11.13 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế và đầu tư xây dựng Nam 
Việt   (VN) 
Số 30A Trần Hưng Đạo, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần 

mềm máy tính; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị và linh kiện điện tử, cụ thể là: mô đen, 
giao diện hiển thị và điều khiển, công tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị tích hợp âm thanh và 
hình ảnh; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện dân dụng và thiết bị nhà thông minh cụ 
thể là: dây điện, công tắc hẹn giờ, công tắc cảm biến, điều khiển thông minh, loa, thiết bị 
giám sát, thiết bị chống trộm, thiết bị kiểm soát chấm công, chuông cửa có hình, thiết bị 
truyền dẫn, đèn LED chiếu sáng và nghệ thuật, rèm tự động; mua bán, xuất nhập khẩu 
thiết bị viễn thông, cụ thể là: điện thoại, thiết bị đầu cuối; mua bán, xuất nhập khẩu: vật 
liệu xây dựng, cụ thể là: gạch, đá ốp lát, gạch ngói xây dựng, vật liệu sản xuất bê tông 
siêu nhẹ, gạch siêu nhẹ, chất kết dính; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị trong hoàn thiện 
công trình, cụ thể là: thiết nhà tắm, thiết bị nhà vệ sinh, thiết bị nhà bếp, tủ bếp, thạch 
cao, khung nhôm cửa kính, sơn, thảm, đệm, chăn, màn rèm, vật liệu phủ tường và sàn, 
đèn, bộ đèn chiếu sáng, giường, tủ, bàn, ghế, đồ đạc nội thất; mua bán, xuất nhập khẩu 
đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy giặt, máy điều hòa, vô tuyến, tủ lạnh, quạt máy, lò vi 
sóng, đầu đĩa, đài, nồi cơm, ấm đun nước, máy xay sinh tố; mua bán, xuất nhập khẩu: 
kim loại, quặng kim loại, đồ ngũ kim, vải, hàng may mặc, giày dép; mua bán, xuất nhập 
khẩu hàng nông lâm sản nguyên liệu, cụ thể là: cao su, cà phê, chè, hồ tiêu, lúa gạo, lúa 
mì, đậu, rau quả, thức ăn chăn nuôi, phân bón, động vật sống. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng; 
phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng thi công; dịch vụ vệ sinh nhà cửa và 
công trình xây dựng; giám sát xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết 
kế cấp thoát nước công trình xây dựng, thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng.  
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(210) 4-2011-09124 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.2; 7.1.14; 7.3.11; A5.11.13 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

La Ngà  (VN) 
Km 35 quốc lộ 20, xã La Ngà, huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Đường. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09125 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Cam, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

da trời nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Cầu  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 78, đường Lê Thanh Nghị, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (đã chế biến, bảo quản, đóng hộp); thịt gia cầm; thịt thú săn; chất 

chiết ra từ thịt. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09126 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Trang  (VN) 
K569/7 Hoàng Diệu, quận Hải Chân, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
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(210) 4-2011-09127 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Trang  (VN) 
K569/7 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 

 
 
 

(210) 4-2011-09141 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển FUCO 
Việt Nam    (VN) 
Số 275 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; mua bán bất 

động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản, môi giới chứng khoán; ủy 
thác đầu tư tài chính; bảo lãnh tài chính; cho vay thế chấp; hoạt động ngân hàng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, tổ chức và điều khiển các sự kiện thể thao và văn hóa, tổ chức và 
điều khiển hội thảo, hội nghị về giáo dục và văn hóa, thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí; 
dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn, dịch vụ trò chơi đánh bạc; công viên vui chơi giải trí, công 
viên nước và khu du lịch sinh thái; câu lạc bộ sức khoẻ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm: kinh doanh phòng 
hát karaoke, vũ trường, thu xếp các chuyến du lịch) cụ thể là cung cấp chỗ ở tạm thời, 
đặt chỗ cho khách du lịch; cho thuê giường, nệm, chăn, màn cho khách du lịch. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09143 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thành Nga  (VN) 
46 Trịnh Khả, phường Ngọc Trạo, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước tinh lọc; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-09144 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Đông ¸  
(VN) 
Xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình. 

 
 

(210) 4-2011-09145 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng kỹ thuật thương 
mại quảng cáo Việt  (VN) 
92 đường số 32, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn giường, bán buôn tủ, bán buôn bàn, bán buôn ghế, bán buôn đèn. 

 
 

(210) 4-2011-09146 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; 5.3.20; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Dương Hoàng Nhã Trúc  (VN) 
130/2 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-09161 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.1; A26.11.12; 26.5.1 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vút 
Bay  (VN) 
178 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết. 
 
 
(210) 

 
4-2011-09162 

 
(220) 

 
16.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) 26.1.2; 26.15.1; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vút 
Bay   (VN) 
178 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, máy mat-xa, máy giảm cân.  
 
 

(210) 4-2011-09163 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vút 
Bay   (VN) 
178 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, máy mat-xa, máy giảm cân. 
 
 

(210) 4-2011-09164 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.5.1; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vút 
Bay  (VN) 
178 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, máy mat-xa, máy giảm cân.  
 
 
 

(210) 4-2011-09165 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Lý Hoàng Long  
(VN) 
373/159 Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-09166 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.9.16; 26.4.3; A14.1.3; A14.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vĩnh Đạt 
Thông  (VN) 
338/180 khu phố 3 Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 22: Dây cột (buộc) không bằng kim loại; dây đai không bằng kim loại; dây nilon.  

 
 
 

(210) 4-2011-09167 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.6; 2.3.22; A25.1.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, trắng, xanh tím, tím. 
(731) Đào Văn Hải   (VN) 

216/100 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nhang thơm, giấy tiền vàng bạc dùng để thờ cúng.  
 
 

(210) 4-2011-09168 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.11.3; A26.11.13; 26.3.23 
(591) Đỏ đun, trắng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - sản xuất Thái Kim Long  
(VN) 
1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí.  

 
 

(210) 4-2011-09169 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 10.3.7; 20.7.1 
(591) Đỏ, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH giấy tập Trạng 

Nguyên   (VN) 
64 đường số 3, khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở dùng cho học sinh; giấy. 

 
 

(210) 4-2011-09181 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1 
(731) Cửa hàng xe đạp và xe đạp 

điện Ba Mến   (VN) 
Số 28, khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, 
huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp.  
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(210) 4-2011-09182 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A24.15.7; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phần mềm dầu khí Q.M   (VN) 
5 Phan Đình Phùng, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-09183 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Quốc Mỹ  
(VN) 
355/2B Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09184 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Quốc Mỹ  
(VN) 
355/2B Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09187 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 1.7.6 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Kim Nhung   (VN) 
66 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, nữ trang; đá quí, đá bán quí; đồng hồ chỉ thời gian, đồ nghệ 
thuật bằng kim loại quí.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quí, đồng hồ, đồ lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2011-09188 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HERCULES INCORPORATED   (US) 
Hercules Plaza, 1313 North Market 
Street, Wilmington, Delaware 19894-
0001, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Polyme tan được trong nước dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-09189 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cơ giới và phụ tùng của xe cơ giới.  

 
 

(210) 4-2011-09200 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn   (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn (khăn ăn bằng giấy), vở viết.  

 
 

(210) 4-2011-09201 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn (khăn ăn bằng giấy); vở viết. 
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(210) 4-2011-09202 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNICORN (TAIWAN) CHEMICAL 
CO., LTD.  (TW) 
2F, No. 18, Ln. 26, Guangfu N. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi (không phải bộ phận của máy móc); bộ trao đổi nhiệt (không phải bộ 

phận của máy móc); bơm nhiệt; bộ tiết kiệm nhiên liệu; thiết bị làm lạnh; thiết bị xử lý 
cặn cho nước; thiết bị xử lý cặn cho nước bằng từ trường; thiết bị làm sạch nước.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09203 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Nguyễn Minh Quang   (VN) 
11 đường Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm, quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09204 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thọ  (VN) 
5/5B Hải Dức, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo. 
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(210) 4-2011-09206 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; A17.5.9; A17.5.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện cơ Tân 
Thành  (VN) 
633 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn, máy hàn điện. 

 
 

(210) 4-2011-09207 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.5.9; A17.5.3; 15.7.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện cơ Tân 
Thành   (VN) 
633 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn, máy hàn điện. 

 
 

(210) 4-2011-09208 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Minh Phó  (VN) 
233 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng, năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-09209 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.18; 1.17.11 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Việt Nam  
(VN) 
15 - 17 đường số 715 Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 
 

(210) 4-2011-09220 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hồng Bàng   (VN) 
Tầng 2-17 Phạm Hùng, Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09221 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09222 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DHA   (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09223 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09224 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09225 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09226 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09227 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09228 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09229 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09241 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.4; A24.7.23 
(731) Bardahl De MÐxico, S.A. De 

C.V.   (MX) 
Calle Eje 1 Nortes No. 16, Manzana 1, 
Col. El Parque Industrial Toluca 2000, 
C.P. 50200 Toluca, Edo. De MÐxico, 
MÐxico  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; chất phụ gia hoá học dùng cho xăng; chất 

phụ gia hoá học dùng cho chất chống đông; chất hóa học làm sạch dầu.  
 

Nhóm 04: Dầu động cơ; nhiên liệu động cơ; chất phụ gia không phải hoá chất dùng cho 
nhiên liệu động cơ; dầu diezen; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-09242 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng. 
(731) OCEANIC BEVERAGES CO., LTD.  

(TW) 
10F, No. 99, Sec. 3, Chung-yang Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga; n−ơc uống tinh khiết đóng chai; đồ uống 

không cồn, cụ thể là, nước ngọt, nước uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô, chế phẩm 
làm nước uống có ga.  
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(210) 4-2011-09243 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng. 
(731) OCEANIC BEVERAGES CO., LTD.  

(TW) 
10F, No. 99, Sec. 3, Chung-yang Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga; nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống 

không cồn, cụ thể là, nước ngọt, nước uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô, chế phẩm 
làm nước uống có ga.  

 
 
 

(210) 4-2011-09244 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNIVERSAL ROBINA 
CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
Ilog, Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cacao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột mỳ 

và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh làm từ bột nhão và kẹo; đá lạnh (ăn 
được); mật ong; mật đường (chất lỏng sẫm màu, đặc và dính, có được khi tinh chế 
đường); men; muối; mù tạc (tương hạt cải); giấm, nước xốt (gia vị); các loại gia vị; kem 
lạnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-09247 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại, 
đầu tư và vận tải KTN   (VN) 
Số 246 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo lạc; bánh ngọt; bánh gạo; bánh mỳ; bột sắn. 
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(210) 4-2011-09248 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; dầu gội; dầu xả dùng cho tóc; sữa rửa mặt; chế phẩm nhuộm tóc; 
mỹ phẩm dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; bút chì kẻ lông mày; mascara (thuốc bôi mi mắt); mỹ phẩm dùng cho mắt; nước 
tẩy trang; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm).  

 
Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ bấm lông mi; nhíp nhổ lông; kéo tỉa lông mày; 
kéo cắt móng tay, cái giũa móng tay.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09249 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; dầu gội; dầu xả dùng cho tóc; sữa rửa mặt; chế phẩm nhuộm tóc; 
mỹ phẩm dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; bút chì kẻ lông mày; mascara (thuốc bôi mi mắt); mỹ phẩm dùng cho mắt; nước 
tẩy trang; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm).   

 
Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ bấm lông mi; nhíp nhổ lông; kéo tỉa lông mày; 
kéo cắt móng tay, cái giũa móng tay.  
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(210) 4-2011-09260 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Trang   (VN) 
K569/7 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng 

 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09261 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Gia 
Thanh  (VN) 
Số 35 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ôtô, mỹ phẩm, thiết bị viễn thông, máy tính, linh kiện điện tử, phần 

mềm máy tính, rau quả, cây cảnh, thực phẩm, thực phẩm chức năng; quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường; hoạt động tư vấn quản lý; lập hồ sơ đấu thầu, dự thầu.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng sửa chữa ôtô; sửa chữa bảo trì bảo dưỡng máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng hoa cây cảnh.  
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(210) 4-2011-09263 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 
Quốc tế   (VN) 
Tầng 3, số 145, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-09264 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng 4D  (VN) 
137 Hồng Bàng, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; san lấp mặt 

bằng; trang trí nội ngoại thất; giám sát thi công công trình xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-09265 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.1.5; A5.3.15; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Trang  
(VN) 
490/12/8 Hà Huy Giáp, khu phố 1, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống cây trồng ngành nông - lâm nghiệp.  
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(210) 4-2011-09266 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-09267 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-09268 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-09269 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09277 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phương Linh   (VN) 
58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09280 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.17; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Truyền thông Môi trường 
Việt Nam   (VN) 
Số 162 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 

chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ về quan hệ công chúng; 
quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ tìm kiếm nguồn 
tài trợ.  

 
 

(210) 4-2011-09282 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, đen, bạc, ghi. 
(731) Nguyễn Hải Đường  (VN) 

B6-250 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (quần áo), cavát, khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các loại quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (quần áo), 
cavát, khăn quàng cổ, hàng thời trang.  
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(210) 4-2011-09283 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HIMONT PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.   (PK) 
17 - KM Ferozepur Road, Lahore, 
Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09284 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hồng Giang   (VN) 
Thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09286 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Hồng xanh lá, xanh dương, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH £ Đô Ra  (VN) 
71/2 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn 

thực phẩm; bán buôn đồ uống.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo (cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo trực tuyến và không trực tuyến; tổ chức các cuộc thi (giáo dục); thư viện.  
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(210) 4-2011-09287 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 9.3.26; A9.3.9; A9.3.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Hằng  (VN) 
Sạp C5 tầng 1, trung tâm thương mại 
dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo thời trang nam, nữ các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09289 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phú  (VN) 
336 đường 2/9, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (nhà hàng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09301 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa Lê 
Thành Tâm  (VN) 
4I Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Khám và chăm sóc răng.  
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(210) 4-2011-09302 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Hùng  (VN) 
426 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09303 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 9.1.10 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Mỹ 
Tường   (VN) 
50/25 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách dành cho phụ nữ; túi mua hàng; túi xách dành cho học 

sinh; túi du lịch. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09304 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần ELISE  (VN) 

Tổ 14, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2011-09305 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần ELISE  (VN) 

Tổ 14, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2011-09306 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ đô, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhà Trực Tuyến  (VN) 
P.606, lndochina Park Tower, 04 Nguyễn 
Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc. 

 
 
 

(210) 4-2011-09307 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Phúc Đức  
(VN) 
Số 30, khu Đoạn Xá 2, phường Đông Hải 
1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc. 
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(210) 4-2011-09308 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cao su PT Hải 
Phòng   (VN) 
Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 12: Xăm lốp ô tô, yếm ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, thùng xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-09309 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cao su PT Hải 
Phòng   (VN) 
Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 12: Xăm lốp ô tô, yếm ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, thùng xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-09310 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.6 
(731) Phùng Bích Thuỷ  (VN) 

Số 70§ phố Trần Xuân Soạn, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo, diễn đàn, các sự kiện nhằm 

mục đích giáo dục và giải trí, xuất bản sách, giáo trình, tạp chí, ấn phẩm phục vụ nghiên 
cứu và giảng dạy; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2011-09311 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Viện Công Nghiệp Thực Phẩm  
(VN) 
Số 301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-09312 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bảo Long   (VN) 
Thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả đã qua chế biến đóng hộp, đóng lọ.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện cao hạ thế, thiết bị nâng hạ.  
 
 
 

(210) 4-2011-09313 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-09314 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-09315 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KOLMAR KOREA CO. LTD.   (KR) 
1603-55, Seocho-Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09316 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (KR) 
252 Yongdu-Dong, Dongdaemun-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09317 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09318 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09319 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  
(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09320 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Hoàng Thị Ngọc Cầm  (VN) 
218/20 Tô Ngọc Vân, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-09321 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNIQUE SHIELD SDN BHD   (MY) 
No. 26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar 
Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá các loại. 

 
 

(210) 4-2011-09322 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Nguyễn Đăng Hoàng   (VN) 
Số nhà 28, ngõ 133, đường Xuân Đỉnh, 
thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1243 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-09323 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09324 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09325 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09326 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đen, trắng 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09327 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Phạm Văn Thiện   (VN) 
Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát xa, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa) và làm đẹp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09328 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09329 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09330 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09331 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09332 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09333 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09334 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09335 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09336 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09337 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, mận, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ASEM    (VN) 
Thị tứ Hoà Loan, xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da; mặt nạ làm trắng da; nước súc miệng 

không có thuốc.  
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(210) 4-2011-09339 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Mạnh Dũng   (VN) 
Số nhà 83, đường Xuân Thuỷ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê nhà và văn phòng; đầu tư về mặt tài chính để xây dựng 

cơ sở hạ tầng; môi giới bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ quản lý sàn 
giao dịch bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-09340 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Mạnh Dũng   (VN) 
Số nhà 83, đường Xuân Thuỷ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ phát chuyển nhanh thư tín và hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành quốc 

tế và nội địa; dịch vụ vận tải hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2011-09342 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Mạnh Dũng   (VN) 
Số nhà 83, đường Xuân Thuỷ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; bảo vệ phần mềm 

máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng 
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máy tính; thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế trang trí nội 
thất; tư vấn thiết kế; thăm dò địa chất; trắc địa địa chất; lập kế hoạch hoá đô thị; tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng; 
dịch vụ kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-09343 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ASEM   (VN) 
Thị tứ Hoà Loan, xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem duỗi tóc; thuốc uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm ôxi hỗ trợ nhuộm 

tóc; kem hấp xả dưỡng tóc; dầu bóng tóc; keo vuốt tóc; bọt cạo râu; dầu gội đầu; kem 
đánh răng; kem dưỡng da; sữa tắm da; mặt nạ làm trắng da; nước súc miệng không có 
thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-09344 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Tiến  (VN) 
Số 102, Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
(210) 

 
4-2011-09345 

 
(220) 

 
17.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Như Lan  
(VN) 
Số 1, lô A8, KV 7, khu tái định cư 923, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1250 

(210) 4-2011-09346 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tam Phát  (VN) 
G2/30A tỉnh lộ 10, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Chìa khóa; khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); khóa bằng kim loại dùng cho 

xe cộ; khóa móc; khóa bằng kim loại dùng cho hộc bàn, ngăn kéo; chốt (then) cửa bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-09347 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần gạch men ý 

MỸ  (VN) 
KCN Tam Phước, quốc lộ 51, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại.  

 
 

(210) 4-2011-09350 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 
410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc 

hà, viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi.   
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(210) 4-2011-09351 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.21; 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 24.1.1 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED   (GB) 
1A St. James's Street, London, SW1A 
1EF, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuồc lá điếu, thuốc lá, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để cuốn, 

thuốc lá hút tẩu, các sản phẩm thuổc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá 
để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09352 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in bảo mật được sử dụng đề chống sao chép và chống giả mạo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09353 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng sen, xanh lá đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CHARM Việt Nam  
(VN) 
Số 20 dãy D, tổ 26, cụm 5, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; lã lót cho trẻ em bằng giấy; bỉm bằng giấy; khăn giấy và giấy thấm; văn 

phòng phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); 
đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).  
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(210) 4-2011-09354 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CHARM Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 20 dãy D, tổ 26 cụm 5, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; hàng hóa làm bằng giấy (khăn ướt); văn phòng phẩm; vật liệu để đóng 

sách; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).  

 
 

(210) 4-2011-09356 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Việt Ti  
(VN) 
10B Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách tay; ba lô; cặp da; túi đeo lưng; túi quần áo dùng để đi du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-09357 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; A1.1.10; 26.11.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
MeKong   (VN) 
96/11 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; bán 

buôn vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; bán buôn máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm; bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; bán 
buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều 
hoà không khí; lắp đặt hệ thống điện. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các lớp tập huấn thể thao và giải trí, tổ chức 
trại tập huấn kỹ năng sống (giải trí; tổ chức sự kiện (nhằm mục đích thể thao, giải trí, 
giáo dục); tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc thời trang.  

 
 
 

(210) 4-2011-09358 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thép Nhà Bè  

(VN) 
25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09361 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Thanh Thanh  (VN) 
Số 28/2, ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09362 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đức 
Cương  (VN) 
Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn xí, chậu rửa, bệ xí bệt, vòi hoa sen, vòi rửa các loại.  
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(210) 4-2011-09363 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Xanh dương, ghi, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và phát triển 
Trường An   (VN) 
Thôn Đông La, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Bút (đồ dùng văn phòng); dập ghim dùng cho văn phòng; thiết bị và máy đóng 

sách (thiết bị văn phòng); dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng); thước kẻ (văn phòng 
phẩm), thước đo góc (văn phòng phẩm), thước êke (vẽ kỹ thuật); kẹp hồ sơ (văn phòng 
phẩm).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09364 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390010, Gujarat, India 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09365 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-09366 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09367 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09368 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-09369 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09370 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09371 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-09372 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A14.7.20 
(591) Xàng, tím, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ dạy nghề Hair World  
(VN) 
1062 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề cắt tóc, trang điểm, làm móng tay móng chân. 
 

Nhóm 44: Cắt tóc; trang điểm; làm móng tay móng chân; thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2011-09373 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - điện tử Hữu Tiến  
(VN) 
216/29 đường số 5, khu phố 3, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

bộ trộn âm (micxo); ống nói (micro). 
 
 

(210) 4-2011-09374 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hải 

Huỳnh   (VN) 
193A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát; khách sạn; quán rượu (bar).  
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(210) 4-2011-09375 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Sáng Tạo OTB  (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo; hãng quảng cáo; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ soạn thảo những bài quảng 
cáo; dịch vụ làm maket cho mục đích quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-09376 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Thép Thăng 
Long Kansai  (VN) 
Km 18, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phôi thép, thép hình các loại; kết cấu thép 

(có thể vận chuyển được); thép xây dựng; thép tấm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như phôi thép, thép xây dựng; mua bán hàng trang 
trí nội thất; mua bán nguyên liệu, vật liệu, máy móc và thiết bị phục vụ cho ngành công 
nghiệp đóng tàu thuỷ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách bằng đường thuỷ. 

 
 

(210) 4-2011-09377 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Thép Thăng 
Long Kansai   (VN) 
Km 18, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phôi thép, thép hình các loại; kết cấu thép 
(có thể vận chuyển được); thép xây dựng; thép tấm.   

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như phôi thép, thép xây dựng; mua bán hàng trang 
trí nội thất; mua bán nguyên liệu, vật liệu, máy móc và thiết bị phục vụ cho ngành công 
nghiệp đóng tàu thuỷ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách bằng đường thuỷ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09379 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sỹ Thành   (VN) 

Số 64 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung mái hiên di động các loại bằng kim loại.  
 

Nhóm 22: Tấm bạt dùng để che bằng vải, bằng nhựa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09388 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng thương mại và dịch 
vụ An Thành   (VN) 
Số 64 phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn, tấm trải giường, vỏ gối, vỏ đệm.  
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(210) 4-2011-09389 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh gia cầm - gia súc 
Hải Ninh   (VN) 
ấp  Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại gia súc, gia cầm sống kể cả các loại dùng để nhân giống, 

thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng và các sản phẩm từ trứng, hàng nông sản các loại. 
 
 
 

(210) 4-2011-09390 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Tín 
Phát  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 80, phố Phạm Ngọc 
Thạch, phường Trung Tự, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (tạm thời), nhà hàng ăn uống; cho thuê nhà nghỉ 

(tạm thời); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ 
thực hiện.  

 
 
 

(210) 4-2011-09391 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.9; 16.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng điện An Bình   (VN) 
28A ấp Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp giao thông; lắp đặt, sửa chữa: hệ 

thống điện chiếu sáng trong nhà, đường dây tải điện 220KV, chiếu sáng công cộng, hệ 
thống đèn tín hiệu giao thông, cầu đường, bến cảng, hệ thống cấp thoát nước.  
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(210) 4-2011-09392 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Thanh Tuấn   (VN) 
32/2B, Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng, phá các công trình xây dựng, xây dựng.  
 

Nhóm 39: Môi giới vận tải, cho thuê xe, dịch vụ chuyện chở hàng hóa, vận tải đường 
sông.  

 
 

(210) 4-2011-09393 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Vùi Văn Dũng   (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-09394 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sứ Thiên 
Hoàng Dũng   (VN) 
Thôn Đức Cơ, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-09395 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại cơ 
khí Tùng Ngũ Kim  (VN) 
45 đường 22, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ tùng máy móc, thiết bị ngành công nông nghiệp, cụ 

thể như: máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, máy bắt vít, máy đóng đinh, máy kẹp 
ép dập nén dát mỏng kim loại, búa, đồ ngũ kim.  
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(210) 4-2011-09411 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LG ELECTRONICS INC  (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại không dây, thiết bị thông tin liên lạc xách tay cụ thể là: máy thu 

phát cầm tay, máy điện đài xách tay, điện thoại dùng cho vệ tinh nhân tạo, máy tính 
xách tay loại nhỏ kỹ thuật số, trợ giúp cá nhân, điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3, 
bộ thu tín hiệu truyên hình, cái điều khiển từ xa cho tivi; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động 
(USB); máy nghe nhạc sử dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số qua 
vệ tinh, bộ ống nghe dùng cho điện thoại di động; bộ nạp điện xách tay dùng cho điện 
thoại di động, pin điện và pin điện dùng cho máy quay phim kỹ thuật số; an bom ảnh 
điện tử; khung ảnh điện tử kỹ thuật số dùng để hiển thị ảnh kỹ thuật số, để hiển thị đoạn 
phim và để hiển thị ca nhạc; màn hình của máy tính; máy vi tính xách tay, máy vi tính; 
đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số: ổ đĩa cứng xách tay; thiết bị ghi, truyền hoặc tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh sử dụng trong viễn thông; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; phần mềm của máy tính được ghi sẵn để sử dụng cho điện thoại di 
động cụ thể là cho hệ thống điều hành điện thoại di động, để sử dụng cho việc nhận và 
gửi thông tin, để cung cấp truy cập các trang mạng cho việc ứng dụng, cho việc kinh 
doanh hàng hóa và cho các dịch vụ; đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số dùng cho nhà 
hát; loa phóng thanh dùng cho nhà hát; máy thu nhận âm thanh hình ảnh dùng cho nhà 
hát, máy chiếu hình chạy điện dùng cho nhà hát; mạch tích hợp; máy thu thanh; bảng 
mạch điện tử trang bị cho xe cộ và thẻ thông minh điện tử dùng để thu phí cầu đường 
cho xe cộ lưu thông thuận tiện ở đường cao tốc, hệ thống nhận và phát tín hiệu lại, cụ thể 
là: thiết bị đầu cuối điện tử để trang bị cho xe cộ dùng cho giao dịch thương mại điện tử; 
máy ghi hình giám sát dùng cho hệ thống truyền hình nội bộ; ca-mê-ra kiểm tra được kết 
nối mạng dùng để giám sát.  

 
 
 

(210) 4-2011-09413 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phương Linh  (VN) 
58 nhà E, khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-09415 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mạnh Phi  (VN) 
Xóm 9, đường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống 

không chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09416 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Hoàng Văn Minh  (VN) 
Bản Pa Kéo, xã Nậm Hàng, huyện 
Mường Tè, tỉnh Lai Châu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống 

không chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09417 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A15.9.11; A26.11.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng 
Khôi  (VN) 
436/14 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, thiết 

bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông.  
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(210) 4-2011-09418 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 26.3.2; 25.7.1; 26.4.9 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng TV  (VN) 
29 Tân Vĩnh, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng, kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất, dịch vụ vẽ đồ hoạ, thiết 

lập bản vẽ xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-09420 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn và chống thấm Nam Việt  
(VN) 
78 đường S5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 
 

(210) 4-2011-09421 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn và chống thấm Nam Việt  
(VN) 
78 đường S5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.   
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2011-09422 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VI TA PHA   (VN) 
18/8A đường 46 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-09423 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh biển. 
(731) HYUNG JIN PARK   (KR) 

1-305 DongSung Villa, 138-1 Gugi-
dong, Jongno-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt chống bụi; kính đeo mắt chống chói; dụng cụ che mắt để chống 

chói; kính đeo mắt; kính râm; kính mắt cỏ tay cầm; kính bảo hộ mắt dùng cho bơi lội; 
kính bảo hộ dùng trong thể thao; mắt kính; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
kính kẹp mũi (không gọng); hộp đựng kính kẹp mũi; khung kính kẹp mũi; kính áp tròng; 
thiết bị làm sạch kính áp tròng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09424 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy và thiết bị 
công nghiệp Bảo Huy  (VN) 
366/7 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện công nghiệp, quạt điện dân dụng.  
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(210) 4-2011-09425 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy và thiết bị 
công nghiệp Bảo Huy   (VN) 
366/7 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy móc thiết bị công nghiệp, cụ thể: động cơ điện, máy sàn rung, 

băng tải, động cơ rung, động cơ giảm tốc.  
 
 

(210) 4-2011-09426 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty Luật Hợp danh Đông 
Nam á  (VN) 
Số 76 Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài phân xử: dịch vụ kiện tụng (tranh tụng): dịch vụ công chứng: 

dịch vụ pháp lý: dịch vụ đại dlện sơ hữu công nghiệp: tư vấn trong lĩnh vực an ninh.  
 
 
(210) 

 
4-2011-09427 

 
(220) 

 
18.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Luật Hợp danh Đông 
Nam á     (VN) 
Số 76 Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài phân xử: dịch vụ kiện tụng (tranh tụng): dịch vụ công chứng: 

dịch vụ pháp lý: dịch vụ đại dlện sơ hữu công nghiệp: tư vấn trong lĩnh vực an ninh.  
 
 

(210) 4-2011-09428 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gia dụng Đông á  (VN) 
Số 105, phố Nam Dư, phường Trần Phú, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh; chảo để rán 

(không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; bộ nồi niêu xoong chảo dùng của nhà bếp (không 
dùng điện); chổi. 
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(210) 4-2011-09429 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) Lê Thị Thuý Hằng  (VN) 

Số 20, ngõ 383, phố Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy ảnh, điện thoại, máy tính, phụ kiện, linh kiện điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-09430 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 4.3.3; 3.7.17 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phần mềm Mặt Trời Việt   (VN) 
213 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); chương trình máy vi tính ghi sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; bảo trì phần mềm; lập chương trình máy tính; 
thiết kế phân mềm; cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy 
tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tạo và duy trì trang web cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-09431 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Tạ Doãn Huy   (VN) 
Số 1, ngõ 41, đường Láng, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn dành cho người lớn và trẻ em; quần áo công sở như com lê, 

vét tông, áo sơ mi, quần âu.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
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(210) 4-2011-09432 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Tạ Doãn Huy    (VN) 
Số 1, ngõ 41, đường Láng, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn dành cho người lớn và trẻ em; quần áo công sở như com lê, 

vét tông, áo sơ mi, quần âu.    
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 
 
 

(210) 4-2011-09433 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.21; 25.5.25; 5.5.19 
(591) Xanh cửu long, xanh lá, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh   (VN) 
Số 288 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ đồ gia dụng, thực phẩm, đồ uống chức năng, thực phẩm, đồ 

uống bổ dưỡng như sâm, linh chi, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, mỹ 
phẩm, đồ dùng cho trẻ em, đồ chơi trẻ em; dịch vụ thương mại điện tử các mặt hàng vừa 
kể trên; dịch vụ mua bán hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng.  

 
 
 

(210) 4-2011-09434 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Nâu, nâu nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyên Loan   (VN) 
31 đường số 48, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-09436 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TRIUMPH INTERTRADE AG   (CH) 
Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09437 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) RALLIS INDIA LIMITED   (IN) 
156, 157 Nariman Bhavan, 15th floor 
227, Nariman Point, Mumbai 400 021  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; 

thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09438 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.4.11; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

hồng, cỏ úa, xám. 
(731) DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (NZ) 

LIMITED   (NZ) 
18 Gallagher Drive, Hamilton, New 
Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ nhỏ; đồ uống và thực phẩm có nguồn gốc từ sữa cho trẻ nhỏ; 

sữa bột cho trẻ nhỏ có chứa sữa dê; sữa dê đạng bột có bổ sung thêm các chất dinh 
dưỡng, vitamin, chất khoáng và/hoặc các thành phần để hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, 
hấp thụ vitamin và chất khoáng của trẻ nhỏ.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1270 

(210) 4-2011-09439 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.4.11; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

dương, vàng, tím, đen, hồng. 
(731) DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (NZ) 

LIMITED    (NZ) 
18 Gallagher Drive, Hamilton, New 
Zealand   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ nhỏ; đồ uống và thực phẩm có nguồn gốc từ sữa cho trẻ nhỏ; 

sữa bột cho trẻ nhỏ có chứa sữa dê; sữa dê đạng bột có bổ sung thêm các chất dinh 
dưỡng, vitamin, chất khoáng và/hoặc các thành phần để hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, 
hấp thụ vitamin và chất khoáng của trẻ nhỏ.  

 
 
 

(210) 4-2011-09440 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Hồng, xanh dương, trắng. 
(731) BR IP HOLDER LLC   (US) 

130 Royall Street, Canton, 
Massachusetts, 02021 U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 

giao đồ ăn (do nhà hàng thực hiện).  
 
 
 

(210) 4-2011-09441 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Hồng, xanh dương, trắng. 
(731) BR IP HOLDER LLC    (US) 

130 Royall Street, Canton, 
Massachusetts, 02021 U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 

giao đồ ăn (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2011-09442 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.14 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Loan  (VN) 
308 Trần Khát Chân, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tư vấn trong 

tổ chức và điều hành kinh doanh; bán buôn mỹ phẩm; bán buôn nước hoa; bán buôn thực 
phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-09444 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 5.9.19 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh nước biển, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Hoàng Hà   (VN) 
Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu 
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 

 
 

(210) 4-2011-09445 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) WENZHOU OULUOHUA INDUSTRY 

CO., LTD.   (CN) 
East of Building 5, Shuangpu Road, 
Ouhai Economic Development Zone, 
Wenzhou City, Zhejiang Province, P. R. 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy thêu; máy may; máy móc dùng trong công nghiệp dệt may, được điều 

khiển bằng máy vi tính; máy dát đồ trang kim hình bản tròn (để trang trí) lên quần áo; 
khuôn gia công chất dẻo (bộ phận của máy móc); máy xe sợi; máy tạo đồ trang kim 
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dùng cho quần áo; máy tạo đồ trang sức hình bản tròn nhỏ làm bằng kim loại dùng cho 
quần áo; máy khâu; máy may viền; máy may bao bì, máy cắt vải.  

 
 
 

(210) 4-2011-09446 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ánh Dương  
(VN) 
202, tổ 8, ấp 03, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 11: Máng đèn thông minh; thiết bị để chiếu sáng.  

 
 
 

(210) 4-2011-09449 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.11.3 
(731) Cơ sở TS   (VN) 

117 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09450 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.2.7; A26.11.12 
(731) Cơ sở TS    (VN) 

117 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2011-09451 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.4.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Đông 

Sơn   (VN) 
211 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09458 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản Đất Phú  (VN) 
Lô số 7, đường Điện Biên Phủ, phường 
Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình 
điện, công trình cấp thoát nước.  

 
Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: nhà nghỉ (du lịch); khách sạn.  
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(210) 4-2011-09459 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.6; A11.3.7; A11.1.6 
(591) Hồng, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hải Thanh  (VN) 

54 Mạc Đỉnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-09460 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.22; 1.17.11; A26.11.13; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh da trời. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Thọ  (VN) 
133 đường 2 tháng 4, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống, bảo quản đông lạnh); các loại thực phẩm chế biến từ 

thủy sản, thịt, rau quả; trái cây, củ, quả các loại (bảo quản đông lạnh); các loại rau đã 
được bảo quản lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-09461 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09462 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09463 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09464 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09465 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09466 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09467 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09468 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09469 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09470 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh    (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09471 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 
REBELUSA   (VN) 
27 lô AA 19, đường số 4, khu dân cư 
Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng xe máy như: săm xe máy, lốp xe máy, khung sườn, vành xe 

máy, ống xả khói.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe máy, phụ tùng xe máy.  
 
 
 

(210) 4-2011-09472 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ thuật Lê Thương  (VN) 
115/28/8/7 Phạm Hữu Lầu, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nghiệp và thiết bị máy công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-09474 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ARKEMA FRANCE   (FR) 
420 Rue D'estienne D'orves, 92700 
Colombes, France  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao, cụ thể là quần áo, tất, áo chống thấm nước, áo trượt 

tuyết, giày thể thao và bốt trượt tuyết.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1279 

(210) 4-2011-09475 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Hào Khí 

Đông A  (VN) 
Số 206 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu mỡ bôi trơn, vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu dầu mỡ bôi trơn, 

vật liệu xây dựng; đại lý dầu mỡ bôi trơn, vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-09479 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Thanh Mỹ   (VN) 
62 - C5 đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; vali; cặp học sinh; túi du lịch; ví.  

 
 

(210) 4-2011-09482 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh đen, vàng nhạt, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vang Thăng 
Long   (VN) 
Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-09484 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09485 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09486 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09487 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thanh Thủy  (VN) 
Số 8 ngách 74 ngõ Thịnh Hào 1, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm: quần áo, trang phục. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09488 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.25; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Kiên - Nhà hàng 
1946   (VN) 
Số 7C ngõ 562/59 Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (bao gồm dịch vụ 

khách sạn, nhà hàng ăn uống trong khu nghỉ dưỡng).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09489 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Phú Hợp  (VN) 
Đường 10, phố Bắc Thịnh, phường Ninh 
Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; gối; đệm lót giường; đệm mút; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Ga trải giường bằng vải; chăn dùng để đắp; vỏ đệm bằng vải; khăn phủ gối; áo 
gối; tấm vải trải giường.  
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(210) 4-2011-09490 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Phú Hợp  (VN) 
Đường 10, phố Bắc Thịnh, phường Ninh 
Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; gối; đệm lót giường; đệm mút; đệm lò xo. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường bằng vải; chăn dùng để đắp; vỏ đệm bằng vải; khăn phủ gối; áo 
gối; tấm vải trải giường. 

 
 

(210) 4-2011-09491 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, da cam, đỏ, trắng, nâu đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hùng Hạnh  

(VN) 
Cụm công nghiệp Tây Nam, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; thạch sữa chua; thạch sữa dừa; thạch hoa quả.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo lạc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thạch rau câu, thạch sữa chua, thạch sữa dừa, thạch 
hoa quả, bánh kẹo, kẹo lạc. 

 
 

(210) 4-2011-09492 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) CHONGQING JINJIU HOLDING 
GROUP CO., LTD.   (CN) 
No. 31, Sujia Street, Hebanchu, Hechuan 
District, Chongqing, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; xi măng dùng cho lò cao; xi măng amiant; tấm xi măng; xi măng 

cho lò nung; xi măng magiê; lớp phủ xi măng chịu lửa. 
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(210) 4-2011-09493 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-09494 

 
(220) 

 
18.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) PHARMIX CORPORATION  (KR) 

1304. Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09495 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-09496 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09497 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09498 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Khổng Minh Thơm   (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, P. 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09499 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Hồng Hân  
(VN) 
Số 120 tổ 20 đường Đê La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, lông mi giả, keo xịt tóc, chế phẩm chăm sóc móng tay, 

chất làm trung hòa dùng cho tóc uốn bền đẹp. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, lông mi giả, keo xịt tóc, chế phẩm chăm sóc 
móng tay, chất làm trung hòa dùng cho tóc uốn bền đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-09500 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh   (VN) 
167/18/76 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-09501 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.9; 26.1.2; 26.1.6; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trí 

Hùng   (VN) 
327/7 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in, vỏ hộp mực in chứa hộp mực in. 

 
 

(210) 4-2011-09502 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện, ổ cắm điện; ổn áp, máy biến thế; cầu dao điện; chấn lưu.  
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(210) 4-2011-09503 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh biển, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (là bộ phận của máy và động cơ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09504 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1; A25.3.3; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất dịch vụ 
điện tử Như Anh  (VN) 
586/1 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp dùng cho loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị để ghi âm; thiết bị 

truyền âm thanh, thiết bị và máy âm thanh; bộ nối âm thanh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09506 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE   (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-09507 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE    (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09508 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AKSHAYA HEALTHCARE    (IN) 
No. 44/1 Thikkakulam, Ayanavaram, 
Chennai - 600 023, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09509 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.10; A26.11.12; A1.1.12; A17.2.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - thương 
mại - dịch vụ Tân Hoàn Mỹ  
(VN) 
301 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hương liệu (mỹ phẩm), nước hoa, chế phẩm làm rụng lông (mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 05: Vật liệu trám răng, bột hàn răng vật liệu để in dấu răng, sứ dùng làm răng giả, 
chất mài dùng trong nha khoa, hợp kim của những kim loại quý dùng trong nha khoa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ y tế, Hàm răng giả, thiết bị 
chỉnh răng.  

 
Nhóm 44: Nghề chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa), xoa bóp, phẫu thuật tạo 
hình, bệnh viện; thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2011-09520 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 12, lô 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09521 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 12, lô 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09522 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 12, lô 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-09523 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm IN 

CON  (VN) 
173/36 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09524 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Quang  (VN) 
229 tổ 40, Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09525 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xuất nhập khẩu 
Nguyễn Hữu Thắng   (VN) 
57 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải. 
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(210) 4-2011-09528 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Tôn Nữ Thị Dung   (VN) 
Tổ 23, phường Hòa Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09529 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, cụ thể là chế phẩm làm ẩm da, chế phẩm tẩy rửa cho 

da, gel cạo râu, chế phẩm chống nắng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09540 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Viện Vật liệu Xây dựng   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học chịu axit. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09541 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Viện Vật liệu Xây dựng   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học chịu lửa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1291 

(210) 4-2011-09542 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Viện Vật liệu Xây dựng  (VN) 
235 - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học chịu lửa. 

 
 
 

(210) 4-2011-09543 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
dịch vụ và thương mại DCL  
(VN) 
Thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bếp, cụ thể là bàn lề cửa bếp và tay nắm cửa bếp (làm bằng kim 

loại).  
 

Nhóm 11: Thiết bị bếp, cụ thể là: máy hút mùi (hoặc ống hút mùi, hoặc quạt hút mùi), 
bếp ga, bồn rửa bát.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, cụ thể là: tủ bếp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tủ bếp.  

 
 
 

(210) 4-2011-09544 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 26.15.1; A26.11.12 
(591) Xanh lục, xanh dương, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Comexim 
Hà Nội   (VN) 
Số 17 phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; quản lý quá trình đặt hàng.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1292 

(210) 4-2011-09545 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lê Quý Dương  
(VN) 
216 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán băng, đĩa CD, 

đĩa DVD. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đặc biệt là dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình, dịch vụ sản xuất phim và các phim giải trí liên quan đến hoạt động giải trí 
qua truyền hình và liên quan đến các buổi biểu diễn, trình diễn mang tính giải trí; dịch 
vụ chiếu phim; dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải trí; tổ chức và điều khiển: hội thảo, 
hội nghị, các cuộc thi thể dục thể thao, thi sắc đẹp, các chương trình biểu diễn nghệ 
thuật.  

 
 

(210) 4-2011-09546 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần EKF Việt Nam  
(VN) 
Số 14, ngõ 181 Đê La Thành, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; đồ sắt dùng cho cửa; khóa 

móc; chìa khóa.  
 
 

(210) 4-2011-09548 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hai Long  (VN) 
Số 33, ngõ 127 Văn Cao, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển cụ thể là vận chuyển hàng hoá và đồ đạc bằng xe cộ có động cơ, 
« tô, xe tải, đường sắt, tàu thuyền, máy bay; dịch vụ chuyển thư và hàng; dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và giao hàng hoá, cụ thể là tài liệu, các kiện hàng, gói hàng, thư từ và 
các pallet (tấm nâng hàng); các dịch vụ kèm theo dịch vụ vận chuyển, có liên quan đến 
việc theo dõi tự động lộ trình đi của hàng hoá và các vật phẩm, cụ thể là tài liệu, các kiện 
hàng, gói hàng, thư từ và các pallet (tấm nâng hàng); dịch vụ chuyển thư, hàng hoá và 
chuyển phát nhanh; dịch vụ tư vấn về giao nhận.  

 
 
 

(210) 4-2011-09549 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.3; 25.12.1 
(731) Công ty TNHH Trạch Vũ   (VN) 

54 đường số 9, KDC Him Lam, Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(để làm nóng nước); các thiết bị như tấm tụ nhiệt, bình chứa nước nóng, ống tuần hoàn 
nước (dùng cho thiết bị làm nóng nước).  

 
 
 

(210) 4-2011-09560 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 18.1.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LAFIEN VINA  
(VN) 
Lô X, đường số 11B, khu công nghiệp 
Hoà Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ).  
 

Nhóm 11: Bộ lọc (bộ phận của trang bị trong nhà hoặc công nghiệp).  
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(210) 4-2011-09563 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.3.2 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Âu Việt  (VN) 
78/14 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, lắp đặt hệ 

thống, xây dựng, lắp đặt hệ thống điện. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09565 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) LISAPHARMA S.P.A   (IT) 
Via Licinio, 11-22036 Erba (Como), 
Italy  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09566 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm và nước giải khát 
Rita   (VN) 
Số 30 đường số 4, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2011-09567 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm và nước giải khát 
Rita   (VN) 
Số 30 đường số 4, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-09568 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.15.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm và nước giải khát 
Rita    (VN) 
Số 30 đường số 4, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-09580 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần VIBI   (VN) 

Số 135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-09581 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, thuốc 

nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả dùng cho tóc, kem hấp 
dưỡng tóc, bọt tạo kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng 
nước để tạo kiểu tóc.  

 
Nhóm 21: Chổi đánh lông mày, chổi đánh, phấn má, chổi đánh nền mắt, chổi đánh phấn 
mắt đầu mút (không dùng cho y tế), lược chải mi mắt, hộp phấn trang điểm không làm 
bằng kim loại quý, chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-09582 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, thuốc 

nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả dùng cho tóc, kem hấp 
dưỡng tóc, bọt tạọ kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng 
nước để tạo kiểu tóc.  

 
Nhóm 21: Chổi đánh lông mày, chổi đánh phấn má, chổi đánh nền mắt, chổi đánh phấn 
mắt đầu mút (không dùng cho y tế), lược chải mi mắt, hộp phấn trang điểm không làm 
bằng kim loại quý, chổi đánh son môi và bông phấn trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-09583 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hoà 
Bình  (VN) 
Số 50-51 TT16 khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
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Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá 
phần bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, khai thác đá.   

 
 

(210) 4-2011-09584 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Quốc Tế Đức  (VN) 
257 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo 

cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi), dịch vụ giáo dục bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học 
cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học 
phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi); dịch vụ đào tạo cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ 
và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); dịch vụ đào tạo bậc giáo dục phổ thông (bao gồm 
cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp 
trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi).  

 
 

(210) 4-2011-09585 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Quốc Tế Đức   (VN) 
257 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo 

cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi), dịch vụ giáo dục bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học 
cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học 
phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi); dịch vụ đào tạo cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ 
và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); dịch vụ đào tạo bậc giáo dục phổ thông (bao gồm 
cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp 
trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi).  

 
 

(210) 4-2011-09586 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.1; 26.15.1; 1.5.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Quốc Tế Đức  (VN) 
257 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo 
cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); dịch vụ giáo dục bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học 
cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuồi và cấp trung học 
phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi); dịch vụ đào tạo cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ 
và mẫu giáo cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi); dịch vụ đào tạo bậc giáo dục phổ thông (bao gồm 
cấp tiểu học cho trê từ 6 đên 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp 
trung học phổ thông cho trẻ tử 15 đển 18 tuổi).  

 
 

(210) 4-2011-09587 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Quốc Tế Đức  (VN) 
257 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo 

cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); dịch vụ giáo dục bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học 
cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học 
phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi); dịch vụ đào tạo cấp bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ 
và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); dịch vụ đào tạo bậc giáo dục phổ thông (bao gồm 
cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp 
trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi). 

 
 

(210) 4-2011-09588 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.23; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Đỏ, xám, cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Minh  (VN) 

102 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực hiện bởi nhà hàng; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-09589 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai  (VN) 
221 B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-09600 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-09601 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
(210) 

 
4-2011-09602 

 
(220) 

 
19.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(531) A5.5.20; 5.5.4 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang thiết bị Nhà và Vườn  
(VN) 
29C Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất và ngoại thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, 

kệ, giá để đồ đạc.  
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(210) 4-2011-09603 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng 
cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu 
nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dau dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da, chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ 
(cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới 
ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và 
tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng 
môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông dùng 
cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phâm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 

(210) 4-2011-09605 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lương thực thực phẩm Đồng 
Khánh   (VN) 
62 - 64 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mì sợi.  

 
 

(210) 4-2011-09606 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế kỷ Hiện đại  
(VN) 
1619/11 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1301 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; lò nướng; nồi cơm điện; bếp điện từ; quạt điện; bình 
nước nóng dùng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp nước nóng).  

 
 

(210) 4-2011-09607 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế kỷ Hiện đại  
(VN) 
1619/11 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; lò nướng; nồi cơm điện; bếp điện từ; quạt điện; bình 

nước nóng dùng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp nước nóng). 
 
 

(210) 4-2011-09608 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tyran  (VN) 
135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
 

(210) 4-2011-09620 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tem Vina  
(VN) 
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, dịch vụ đóng sách. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa, dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì, thiết kế phần mềm 
máy tính, tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09622 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 5.11.1; 1.15.23; 
A5.3.13 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tảo Vĩnh Hảo  
(VN) 
Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Tảo spirulina dùng trong thực phẩm cho người hoặc cho động vật. 

 
 

(210) 4-2011-09623 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nguyễn Huy   (VN) 
Số 2, ngõ 124, đường Thuỵ Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 

 
 

(210) 4-2011-09624 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Licogi 13  (VN)
Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia bê tông (hoá chất).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch block, ống cống bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư kỹ thuật: cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp (nhà 
tiền chế), máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường, hạ tầng.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công.cộng, thủy lợi, 
giao thông khu đô thị, khu công nghiệp; xây lắp mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật 
các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông khu đô thị, 
khu công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thí nghiệm vật liệu xây dựng, vật liệu phục vụ thi công nền móng công trình.  
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(210) 4-2011-09625 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; A8.5.10 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi. 

(540) 

  

(731) Vũ Mạnh Hùng  (VN) 
Số 13 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt vịt quay. 

 
 

(210) 4-2011-09626 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Hùng  (VN) 
58 D1 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ quảng bá website.  
 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt trang web trên máy tính (web hosting); 
dịch vụ thiết kế website: dịch vụ thiết kế mạng thông tin, mạng máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế và quốc gia Việt Nam.  

 
 

(210) 4-2011-09628 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinatissue   (VN)
Lô 06, khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, túi giấy, giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-09629 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Huy 
Tùng  (VN) 
281/2/1 Bình Lợi, phường13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
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(210) 4-2011-09640 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Cường Phát Phát  (VN) 
40/1/B7 Âu Cơ, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô ăn liền (khô bò), mực sấy khô ăn liền (khô mực), thịt heo sấy khô 

ăn liền ( khô heo), thịt heo sấy khô ăn liền xé nhỏ (chà bông heo), thịt gà sấy khô ăn liền 
xé nhỏ (chà bông gà). 

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi (trái cây tươi). 

 
 
 

(210) 4-2011-09642 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Khắc Giảng  (VN) 
Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai, đóng bình (đồ uống); nước có 

ga, đồ uống không cồn.  
 
 
 

(210) 4-2011-09643 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.7.6; 26.11.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phong Tiến  (VN) 
126 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Bàn là (ủi) điện. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, bếp điện 
quang, bếp điện từ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09644 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.10; A5.5.20; 14.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
nha khoa Nhật Hồng  (VN) 
08 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Vật liệu trám răng, bột hàn răng, vật liệu để in dấu răng, sứ dùng làm răng 

giả, chất mài dùng trong nha khoa, hợp kim của những kim loại quý dùng trong nha 
khoa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị và dụng cụ y tế, hàm răng giả, thiết bị 
chỉnh răng. 

 
Nhóm 44: Nghề chữa răng, dịch vụ chăm sóc (spa) sức khỏe, xoa bóp, phẫu thuật tạo 
hình, bệnh viện, thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2011-09645 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Huy  (VN)
9A8 tập thể đại học Ngoại Ngữ, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y 
 
 

(210) 4-2011-09646 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Hà  (VN) 
Số 6 ngõ 92 phố Trần Cao Vân, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn xenon dành cho ôtô; đèn xenon dành cho xe máy, đèn halogen dùng cho 

ôtô, đèn halogen dành cho xe máy.  
 

Nhóm 12: Linh kiện ôtô; linh kiện xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ôtô; mua bán phụ tùng xe máy; mua bán ti vi; mua bán 
máy tính; mua bán dầu đĩa.  
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(210) 4-2011-09647 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
204 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ, tấm ván sàn, gỗ dán, gỗ xẻ, gỗ ván sàn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09648 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tâm Anh  (VN) 
79/6/20 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy khô, tã lót trẻ em bằng giấy, bỉm trẻ em bằng giấy, 

giấy. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09660 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09661 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09662 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09664 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH M.E.D  (VN) 
D45, lầu 4, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09665 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH M.E.D   (VN) 
D45, lầu 4, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09666 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.4; 10.3.7 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Phú Vinh   (VN) 
220 Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; tư vấn thi công xây dựng; trang trí nội 
thất; san lấp mặt bằng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09667 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 24.15.21 
(591) Trắng, đen, cam. 
(731) Công ty cổ phần Hiệp Gia Phú  

(VN) 
24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2011-09668 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 

Gia Phát  (VN) 
24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt 

hệ thống lò sưởi; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí.   
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, thiết kế bản vẽ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-09669 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh rêu. 
(731) Công ty TNHH Toàn Sơn Hà  

(VN) 
24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chất dẻo.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-09682 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  
(JP) 
6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Bóng chơi gôn, gậy chơi gôn, cái bọc đầu gậy chơi gôn, túi chuyên dụng đựng 

gậy chơi gôn; găng tay chơi gôn, đệm đặt trên cỏ để luyện tập đánh gôn (dụng cụ chơi 
gôn); dụng cụ tính điểm bóng gôn (dụng cụ thể thao), vợt chơi quần vợt, bóng để chơi 
quần vợt, túi chuyên dụng đựng vợt quần vợt; vợt chơi cầu lông, túi chuyên dụng đựng 
vợt câu lông, quả cầu lông; gậy chơi bóng cửa (là môn bóng tương tự như bóng erôkê-
bóng vô được chơi trên sân hình chữ nhật).  
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(210) 4-2011-09683 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Cam, xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn thương mại Sinh Minh  
(VN) 
80-82 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo nhằm mục đích thương mại; giới thiệu và môi giới lao động, việc 

làm.  
 
 
 

(210) 4-2011-09684 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xây dựng - 
thương mại - dịch vụ Châu 
Trung   (VN) 
439/19 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09685 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hương 
Bình  (VN) 
148 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán phở, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-09687 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đỏ sẫm. 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng 
cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc, dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu 
nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất), mỹ 
phẩm chăm sóc da, dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ 
(cologne), chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới 
ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và 
tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đich mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng 
môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), len bông dùng 
cho mỹ phẩm, tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09700 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap    (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-09701 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; A5.3.13; 25.7.20; A5.5.20; 
3.7.17 

(591) Xanh dương sẫm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Quốc Tế  (VN) 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 
 

(210) 4-2011-09704 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng. 
 
 
 

(210) 4-2011-09705 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2011-09706 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED  (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị bệnh ung thư biểu mô tuyến tiền liệt 

giai đoạn tiến triển. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09707 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn tiến triển ở phụ nữ 

thời hậu mãn kinh. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09708 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TEVA PHARMACEUTICAL WORKS 
PRIVATE LIMITED COMPANY  (HU) 
H-4042 Debrecen, Pallagi út 13, 
Hungary  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để phòng ngừa sự đào thải các mô ghép cấp tính ở 

những bệnh nhân nhận mô ghép ngoại sinh ở thận, tim và gan.  
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(210) 4-2011-09720 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.4; 1.7.6 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đầu 
tư y tế Quốc Tế  (VN) 
128 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh về mắt. 

 
 

(210) 4-2011-09723 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may thêu Mạnh Linh  (VN) 
114/6B đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-09724 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Chu Nguyễn   (VN) 
106 đường số 45, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-09725 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH INCO VINA  (VN) 
Tổ 5, KP8, thị trấn Uyên Hưng, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (máy tăng âm); micro (máy phóng đại tiếng nói); đầu đĩa DVD. 
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(210) 4-2011-09726 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm, xám 

bạc, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Quỹ đầu tư phát triển đất và 
bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà 
Giang  (VN) 
Số 6, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ về tài chính bao gồm: bảo lãnh tín dụng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng; đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư; quản lý quỹ phát triển đất của địa 
phương.  

 
 

(210) 4-2011-09728 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 18.1.21 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường An   (VN)
Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải bằng ôtô; vận chuyển và giao nhận sản phẩm, hàng 
hóa.  

 
 

(210) 4-2011-09729 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sơn Pro Việt 
Nam  (VN) 
Số 208, tổ 25, Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, thuốc màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2011-09740 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.13; A7.1.12; 19.1.1; A19.1.8 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, nâu, hồng, 

ghi xám, đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Tân Đạt Dương   (VN) 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-09741 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.16; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Xanh và Xanh   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, hợp chất ni tơ, phân bón, 

hóa chất công nghiệp, tinh dầu, lương thực thực phẩm, nước uống, nước giải khát, rau củ 
quả, vật tư máy móc nông nghiệp - lâm nghiệp, thiết bị dụng cụ máy móc dùng trong 
nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-09742 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thành Tài   (VN) 
143 Đồng Đen, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu lửa, nhớt, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, khí đốt, gas.  
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(210) 4-2011-09743 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Nguyễn Mạnh Hà   (VN) 
189/65 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09744 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Phan Ngọc Giàu  (VN) 
530 xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 

(210) 4-2011-09745 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân ngôi 
sao Bến Tre  (VN) 
Số 36 ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ điện dân dụng như: máy xay sinh tố, nồi cơm 

điện; hàng kim khí điện máy như: tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hoà không khí).  
 
 

(210) 4-2011-09746 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ thực phẩm Ưu Việt  (VN) 
1/8/38 đường Tân Thới Nhất 22, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Muối tôm (gia vị), cơm sấy, mứt hoa quả các loại (mứt khô), bánh tráng trộn, 

thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc gia vị thập cẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1318 

Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn chuyển 
giao công nghệ; kiểm soát chất lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu và phát triển (cho người khác). 

 
 

(210) 4-2011-09747 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, nâu cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bến Thành 
Mũi Né (Muine Bay Resort)  
(VN) 
Khu phố 14, phường Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh khu nghỉ mát ven biển; mua bán hàng lưu 

niệm; mua bán trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải hành khách và 
hàng hoá; cho thuê xe vận chuyển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao hoặc tiêu khiển cho mọi người; dịch vụ tổ 
chức và điều hành hội họp, biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích văn hoá, giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, lưu trú ngắn ngày; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp, chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2011-09748 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; A25.7.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Thăng Long  
(VN) 
Số 75 đường 19, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, mỡ công nghiệp; xăng; dầu mỏ. 
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(210) 4-2011-09749 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Trường mầm non tư thục 
Thần Đồng   (VN) 
245/16 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mầm non, tiểu học.  

 
 

(210) 4-2011-09760 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không bao gồm bia).  

 
 

(210) 4-2011-09761 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 21.1.17; A1.1.10 
(591) Vàng sẫm, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn  (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt. 

 
 

(210) 4-2011-09762 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lê Thị Hồng   (VN) 
37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính.  
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(210) 4-2011-09763 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Lê Thị Hồng    (VN) 

37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09764 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Lê Thị Hồng   (VN) 

37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09765 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Lê Thị Hồng    (VN) 

37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
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(210) 4-2011-09766 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Lê Thị Hồng    (VN) 

37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09767 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lê Thị Hồng    (VN) 
37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09768 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lê Thị Hồng    (VN) 
37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
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(210) 4-2011-09769 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Lê Thị Hồng    (VN) 
37/6 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; tai nghe; máy hoà âm; bộ khuyếch đại âm thanh (âm-pli); chuột 

dùng cho máy vi tính. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09780 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức   (VN) 
P.405 nhà D, chung cư Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09781 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.23; 2.9.4 
(591) Vàng, vàng sẫm, xanh dương, xanh lá 

cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09782 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09783 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-09784 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Vạn Thành   (VN) 
Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-09785 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Vạn Thành    (VN) 
Số 62 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-09786 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; A19.13.21; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Tím sẫm, xanh dương, xanh dương nhạt, 

đỏ, vàng, vàng sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-09787 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15; A5.5.22; A2.5.24 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, vàng, 

vàng sẫm, hồng, tím, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt, nâu, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-09788 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Nhất Tâm   (VN) 
Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09789 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 24.15.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, ứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-09801 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Cam, xanh da trời, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Thái Hoàng  (VN) 
Số 39D, tổ 6 phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Máy chụp ảnh; máy vi tính; máy đếm và sắp xếp tiền; máy chiếu; máy dập thẻ 
dùng cho văn phòng; thiết bị báo động.  

 
 
 

(210) 4-2011-09802 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH E-PHARM   (VN) 
Lô 79, khu tập thể Công ty kinh doanh 
Dụng cụ chỉnh hình Hà Nội, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-09803 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 
Sống Việt   (VN) 
Số 2, ngõ 198, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-09804 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-09805 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thuật 
Liêm  (VN) 
820/50 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Thiệp thủ công mỹ nghệ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09806 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và thương mại Bách 
Chiến   (VN) 
Số 130 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09808 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần Quê Hương 
Liberty   (VN) 
63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1328 

(210) 4-2011-09809 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 

khăn lạnh Phương Anh   (VN) 
45 lô 1, đường Trương Định, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn lạnh (bằng giấy).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09820 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhất 
Khoa  (VN) 
541/1C Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09821 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.23; 15.1.19 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Hội doanh nghiệp Quận 7  (VN) 
1362 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa xã hội, văn hóa thể thao; tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật; tổ chức hội thảo, hội nghị.  
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(210) 4-2011-09822 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo nghề An Sương  (VN) 
60 quốc lộ 1A, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; đào tạo ngoại ngữ bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại 

học.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09823 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.7.1; 26.2.3; A5.5.20; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

trắng, đen, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề thẩm mỹ 
An Sương Công ty TNHH một 
thành viên đào tạo nghề An 
Sương  (VN) 
3C quốc lộ 1A, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; đào tạo dạy nghề cắt tóc nam, nữ; dạy nghề trang điểm.  

 
 
 

(210) 4-2011-09840 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-09841 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-09842 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-09843 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-09844 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1331 

(210) 4-2011-09845 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09846 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH VI VU  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Sài Gòn Prime, số 107-
109-111, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

cắm trại ngày nghỉ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà nghỉ cho khách du lịch.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09848 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.23 
(731) AIRBOSS AIR TOOL CO., LTD.   (TW) 

No. 296-12, Yatan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị phun sơn bằng khí nén; máy lắp ráp xe đạp; thiết bị khoan (nổi hoặc 

không nổi); búa khí nén; dụng cụ cầm tay, không phải dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công; tất cả thuộc nhóm 07.  
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(210) 4-2011-09849 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A19.13.21; A19.13.25; 26.4.2 
(591) Hồng, tím than, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09860 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam   (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09861 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam   (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại.  
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(210) 4-2011-09862 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam    (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-09863 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luxeden  (VN) 
Lô D1-D2 KĐT mới Cầu Giấy, Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ khách sạn; cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cung cấp 

dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc hội 
họp, đám cưới) do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09864 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hưng Đạt  
(VN) 
Số 1a-B12 tập thể Vinaconex 1, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: nan cửa, khung và các chi tiết liên quan đến 

cửa cuốn: cửa cuốn bằng nhôm.  
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(210) 4-2011-09867 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A25.7.3 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam   (VN) 
36 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vàng.  
 

Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ, bao gồm: huy động vốn như: 
nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành trái phiếu và giấy tờ có giá khác; 
hoạt động tín dụng: cho vay, bảo lãnh tài chính, cho thuê tài chính, chiết khấu công cụ 
chuyển nhượng, giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ ngân quỹ; hoạt 
động đầu tư (dịch vụ ngân hàng), cấp tín dụng cho đối tượng có nhu cầu; hoạt động bảo 
hiểm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội; quản lý 
thị trường tài chính: quản lý tài chính của các giao dịch hợp đồng hàng hoá tương lai, các 
giao dịch chứng khoán, các giao dịch cổ phiếu.  

 
 

(210) 4-2011-09868 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng sữa, hồng nhạt, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam   (VN) 
36 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vàng.    
 

Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ, bao gồm: huy động vốn như: 
nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành trái phiếu và giầy tờ có giá khác; 
hoạt động tín dụng: cho vay, bảo lãnh tài chính, cho thuê tài chính, chiết khấu công cụ 
chuyển nhượng, giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ ngân quỹ; hoạt 
động đầu tư (dịch vụ ngân hàng), cấp tín dụng cho đối tượng có nhu cầu; hoạt động bảo 
hiểm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội; quản lý 
thị trường tài chính: quản lý tài chính của các giao dịch hợp đồng hàng hoá tương lai, các 
giao dịch chứng khoán, các giao dịch cổ phiếu.  
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(210) 4-2011-09869 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây, trắng sữa, hồng 

nhạt, cam nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam    (VN) 
36 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vàng.    
 

Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ, bao gồm: huy động vốn như: 
nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành trái phiếu và giầy tờ có giá khác; 
hoạt động tín dụng: cho vay, bảo lãnh tài chính, cho thuê tài chính, chiết khấu công cụ 
chuyển nhượng, giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ ngân quỹ; hoạt 
động đầu tư (dịch vụ ngân hàng), cấp tín dụng cho đối tượng có nhu cầu; hoạt động bảo 
hiểm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội; quản lý 
thị trường tài chính: quản lý tài chính của các giao dịch hợp đồng hàng hoá tương lai, các 
giao dịch chứng khoán, các giao dịch cổ phiếu.  

 
 
 

(210) 4-2011-09880 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 2.9.1; 26.3.1; A26.3.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh nước biển, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tin Ta  (VN) 
225 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn làm bằng kim loại; giàn không gian kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, máy móc 
trang thiết bị ngành y tế. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình đường sắt, công trình 
đường bộ; xây dựng nhà ở; thi công hệ thống điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp 
đặt hệ thống cấp thoát nước; chuẩn bị mặt bằng, san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình 
xây dựng.  
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(210) 4-2011-09881 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.11.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng, tím. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Nguyệt Minh (NGUYET 
MINH HOTEL PTE)  (VN) 
180 - 182 - 184 Nguyễn Trãi, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Phòng nhà đất (khách sạn nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ (giữ chỗ) 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); nhà nghỉ (du lịch); đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; quán rượu nhỏ. 

 
 
 

(210) 4-2011-09882 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Ngọc Liễu  
(VN) 
Km 17+500 quốc lộ 32, Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 12: Xăm; lốp; phanh; má phanh dùng cho xe có động cơ. 

 
 
 

(210) 4-2011-09883 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TANJONG RHU  
(VN) 
300 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-09884 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nguyễn Huy   (VN) 
Số 2, ngõ 124, đường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09885 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được); kem nước đá (có thể ăn được); kẹo đông lạnh; chế 

phẩm để làm kem lạnh (có thể ăn được), chế phẩm để làm kem nước đá (ăn được), chế 
phẩm để làm kẹo đông lạnh. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09887 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, hồng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - kỹ thuật Trường Sơn  
(VN) 
95/44 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in các loại. 
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(210) 4-2011-09889 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Pha Lê 
Xanh  (VN) 
32/40 Cao Thắng, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm các loại. 

 
 

(210) 4-2011-09900 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất- 
thương mại Dương Thành  
(VN) 
22 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước tẩy rửa đa năng; nước rửa kính; nước hoa xịt phòng; 

nước tẩy men sứ; bột thông bồn cầu; bột thông cống; chế phẩm khử mùi dùng cho cá 
nhân; nước rửa xe; nước lau bếp ga và tủ lạnh; nước rửa tay; nước giặt quần áo; nước lau 
sàn nhà.   

 
 

(210) 4-2011-09901 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.9 
(591) Trắng, xanh đương, đỏ, xanh lá cây, 

xám. 
(731) Công ty TNHH sản xuất- 

thương mại Dương Thành  
(VN) 
22 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước tẩy rửa đa năng; nước rửa kính; nước hoa xịt phòng; 

nước tẩy men sứ; bột thông bồn cầu; bột thông cống; chế phẩm khử mùi dùng cho cá 
nhân; nước rửa xe; nước lau bếp ga và tủ lạnh; nước rửa tay; nước giặt quần áo; nước lau 
sàn nhà.   
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(210) 4-2011-09902 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Gia Toàn 
YMH   (VN) 
Lô 22, đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; ống xả khói xe máy; hộp chắn xích xe máy; má 

phanh xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-09903 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Gia Toàn 
YMH   (VN) 
Lô 22, đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; ống xả khói xe máy; hộp chắn xích xe máy; má 

phanh xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-09904 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương    (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; nước rửa chén; nước hoa; sữa rửa mặt; 

dầu gội đầu.  
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(210) 4-2011-09905 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương    (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; nước rửa chén; nước hoa; sữa rửa mặt; 

dầu gội đầu.   
 
 
 

(210) 4-2011-09906 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; A11.3.7; A5.1.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu. 
(731) Hội nông dân huyện Na Rì 

tỉnh Bắc Kạn   (VN) 
Phố A, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 
tỉnh Bắc Kạn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 

 
 
 

(210) 4-2011-09907 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.4; A26.3.5; 6.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Đại  (VN) 
Lô 83, 84 khu đông bến xe Trung Tâm, 
phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quặng khoáng sản, titan, chì kẽm, đá xây dựng, gỗ, vật liệu xây 

dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng công nghiệp; khai thác khoán sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây rừng; dịch vụ làm vườn. 
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(210) 4-2011-09908 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 6.1.2; A26.11.9; 26.3.4 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoáng sản 
Thành An   (VN) 
Lô 83, 84 khu đông bến xe Trung Tâm, 
phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quặng khoáng sản, titan, chì kẽm, đá xây dựng, gỗ, vật liệu xây 

dựng.   
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng công nghiệp; khai thác khoán sản.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây rừng; dịch vụ làm vườn. 
 
 
 

(210) 4-2011-09909 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần hoá  - dược 
phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-09910 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
y dược Sao Đỏ   (VN) 
Nhà số 14, tổ 39, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-09911 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09912 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09913 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Tân Phát   (VN) 
Số nhà 20, ngách 1, ngõ 16, đường 
Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09914 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Tân Phát    (VN) 
Số nhà 20, ngách 1, ngõ 16, đường 
Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09918 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-09919 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long   (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09920 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long   (VN) 
Số 150, đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-09922 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân bón 

dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ. 
 
 

(210) 4-2011-09923 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, xanh dương 

nhạt. 
(731) Viện huyết học truyền máu 

Trung ương   (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giảng dạy chuyên môn nghiệp vụ đối với ngành huyết học và 

truyền máu.  
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(210) 4-2011-09924 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, vàng, xanh dương 

nhạt. 
(731) Viện huyết học truyền máu 

Trung Ương   (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về hóa học phục vụ cho y học, nghiên cứu về huyết học và 

truyền máu.  
 
 

(210) 4-2011-09925 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, vàng, xanh dương 

nhạt. 
(731) Viện huyết học truyền máu 

Trung Ương   (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám chữa bệnh bằng phương pháp y học 

hiện đại và cổ truyền, dịch vụ phòng khám đa khoa, bệnh viện.  
 
 

(210) 4-2011-09927 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.13; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần y dược quốc 

tế Mỹ Đức   (VN) 
Số 80, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem 
dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-09928 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALLERGAN, INC.   (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị nếp nhăn ở trán giữa hai lông mày, nếp nhăn 

trên mặt, sự mất cân đối của da, các khuyết điểm và các bệnh về da; mô cấy da sinh học 
(chế phẩm sinh học), cụ thể là gel dùng để cấy dưới da với mục đích xóa nếp nhăn.  

 
 

(210) 4-2011-09929 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALLERGAN, INC.    (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị nếp nhăn ở trán giữa hai lông mày, nếp nhăn 

trên mặt, sự mất cân đối của da, các khuyết điểm và các bệnh về da; mô cấy da sinh học 
(chế phẩm sinh học), cụ thể là gel dùng để cấy dươi da với mục đích xóa nếp nhăn.  

 
 

(210) 4-2011-09930 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) ALLERGAN, INC.   (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị nếp nhăn ở trán giữa hai lông mày, nếp nhăn 
trên mặt, sự mất cân đối của da các khuyết điểm và các bệnh về da; mô cấy da sinh học 
(chế phẩm sinh học), cụ thể là gel dùng để cấy dưới da với mục đích xóa nếp nhăn. 

 
 

(210) 4-2011-09931 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 
Trúc  (VN) 
Số 139/28 ấp An Hòa, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09932 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 
Trúc   (VN) 
Số 139/28 ấp An Hòa, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09933 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Quốc Tấn  (VN) 
Số 01 ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạch 
Hoá, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09934 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Trần Quốc Tấn   (VN) 
Số 01 ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh 
Hoá, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-09935 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ du lịch Lan Võ   (VN) 
97 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09936 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xây dựng 
Thịnh Hưng   (VN) 
65 Ngô Quyền, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09939 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) KG INTERNATIONAL FZCO   (AE) 
P.O. Box 17122, Jebel Ali, Dubai, U.A.E 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, thực hiện các chức năng 

văn phòng.  
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(210) 4-2011-09940 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2579622 27.04.2011 GB 

(531) 1.15.23; 1.15.15; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo 02150, Finland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép các điện thoại di động thực hiện việc chuyển 

tiền từ một tài khoản ngân hàng này đến một tài khoản ngân hàng khác.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp các giao dịch tài chính bảo đảm và các 
hình thức thanh toán có sử dụng một thiết bị di động tại điểm bán hàng.  

 
 

(210) 4-2011-09941 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(300) 2579698 27.04.2011 GB 

(531) 1.15.23; 1.15.15; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) NOKIA CORPORATION    (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo 02150, Finland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép các điện thoại di động thực hiện việc chuyển 

tiền từ một tài khoản ngân hàng này đến một tài khoản ngân hàng khác.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp các giao dịch tài chính bảo đảm và các 
hình thức thanh toán có sử dụng một thiết bị di động tại điểm bán hàng.  

 
 

(210) 4-2011-09942 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Etrade   (VN) 

124 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành 

khách trong và ngoài nước; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-09944 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần GB Việt Nam  
(VN) 
Đường Phương Độ, phường Hồng Châu, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ giá đỡ đèn ống huỳnh quang điện từ và điện tử, máng đèn, giá đỡ đèn 

huỳnh quang, đèn huỳnh quang. 
 
 

(210) 4-2011-09951 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Hộ kinh doanh Vĩ Quốc    (VN) 
90/3 Nguyễn An Khương, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp).  

 
 

(210) 4-2011-09956 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 24.9.1; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 
25.5.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thuận Phát   (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1351 

(210) 4-2011-09959 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.1; 3.5.20 
(731) Công ty TNHH May Mặc Thăng 

Long    (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phồ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví. 
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm các loại bằng vải, khung ảnh bằng 
vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải gường 
bằng vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-09960 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.1; 3.5.20 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long    (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví các loại thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm các loại bằng vải, khung ảnh bằng 
vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải gường 
bằng vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-09961 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.1; 3.5.20 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long    (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví các loại thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm các loại bằng vải, khung ảnh bằng 
vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải gường 
bằng vải thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu các loại thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-09962 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 3.5.1; 3.5.20 
(731) Công ty TNHH may mặc Thăng 

Long    (VN) 
62/4 Trần Bình Trọng, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, túi xách, ví các loại thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 20: Gối, đệm ngủ, đệm có hình thú vật, đệm các loại bằng vải, khung ảnh bằng 
vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải, chăn, bao đệm, bao gối, khăn trải bàn, khăn trải gường 
bằng vải thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ đội đầu các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-09965 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HANMI PHARMACEUTICAL CO. 
LTD.   (KR) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-
724, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09966 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HANMI PHARMACEUTICAL CO. 
LTD.   (KR) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-
724, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09967 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) HANMI PHARMACEUTICAL CO. 
LTD.   (KR) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-
724, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-09968 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, tím, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hỗ 
trợ phát triển Sắc Việt  (VN) 
Số nhà 16, ngách 182/19, đường Bạch 
Đằng, phường Chương Dương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ vận 
tải hàng, dịch vụ cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2011-09969 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) J.B. CHEMICALS & 
PHARMACEUTICALS LTD.   (IN) 
Neelam Centre 'B' Wing, 4th Flr, Hind 
Cycle Road, Worli, Mumbai - 400 025, 
India  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-09970 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 26.1.1 
(591) Đỏ tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
quản lý bất động sản Quan 
Nhân  (VN) 
Số 389 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý tòa nhà, chợ và trung tâm thương mại (bất 

động sản); quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-09971 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 24.15.3 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn kiến 
trúc và xây dựng Thái Sơn  
(VN) 
142/3 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế 

(trang trí) nội thất; lập kế hoạch đô thị hóa ( lập quy hoạch ); dịch vụ vẽ đồ họa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1355 

(210) 4-2011-09976 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần THEN  (VN) 
37A Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính, quảng cáo trên đài 

phát thanh. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra sự chạy trên đường của xe cộ; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09977 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần THEN   (VN) 
37A Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, tạo và duy trì trang web cho người khác, dịch vụ 
vẽ đồ họa, dịch vụ thiết kế bao bì. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09980 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
THANH DANH   (VN) 
Tòa nhà Taasah, phòng 3, lầu 2 # 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-09981 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.3.20; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GALAX  (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 

 
 
 

(210) 4-2011-09982 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trường đại học công nghệ 
Vạn Xuân  (VN) 
Đường Nguyễn Sinh Cung, xã Nghi 
Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 
 
 

(210) 4-2011-09988 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Số  
(VN) 
Số 349, ngõ Quỳnh Lôi, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc mã vạch. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09989 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Số  
(VN) 
Số 349, ngõ Quỳnh Lôi, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy in công nghiệp, máy in mã vạch; máy in hóa đơn; máy in.  
 

Nhóm 09: Đầu đọc mã vạch; máy bán hàng; máy tính điện tử. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-09990 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-09991 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09992 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09993 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09994 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09995 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong     

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09996 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong     

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09997 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong     

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-09998 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong     

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-09999 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No.188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong     

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ giầy, 
ủng. 

 
 
 

(210) 4-2011-10000 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-10001 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 
 

(210) 4-2011-10002 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 
 

(210) 4-2011-10003 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  
(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-10004 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.3.7 
(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  

(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 

(210) 4-2011-10005 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.3.7 
(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  

(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 

(210) 4-2011-10006 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.3.7 
(731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  

(HK) 
17G Leader Industrial Centre II, No. 188 
Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa nhựa, khóa móc bằng nhựa và móc gài bằng nhựa sử dụng cho hành lý, 

đồ thể thao, túi đựng máy ảnh, ba lô, túi ngủ, bạt, lều trại, quần áo, áo mưa, mũ, giầy, 
ủng và cho sản phẩm tương tự. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-10007 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.25; 1.17.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải quốc 
tế Newway   (VN) 
Số 2 M2 tập thể Mai Hương, phố Bùi 
Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hải; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; môi giới vận chuyển; cho 

thuê tàu thuyền; kho hàng hoá. 
 
 
 

(210) 4-2011-10008 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 24.5.5 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Trang 
Anh   (VN) 
36 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiến, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng tạm thời; nhà hàng ăn 

uống; quán rượu nhỏ. 
 
 
 

(210) 4-2011-10009 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xây dựng 
đầu tư Hân Phát   (VN) 
1434C Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-10010 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A2.3.16; 2.3.1; 1.7.6; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Mai   (VN) 
Số 258 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cụ thể 

là làm tóc, cắt sửa móng tay. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10011 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Quang Lâm   (VN) 
Số 9 ngõ 269/1 đường giáp bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy sao chụp (vănphòng), giấy bạc, giấy dính (đồ dùng vănphòng) giấy in (in 

tem nhãn mác sản phẩm). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10012 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Ngọc  (VN) 
Phòng 206, tầng 2, số 2, Cổ Tân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức lễ cưới 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hoá; tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức sự 
kiện biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 
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(210) 4-2011-10013 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Lương  (VN) 
Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu sản phẩm: nước tinh khiết; gas; rượu bia; thuốc lá; 
bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-10014 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Lương  (VN) 
Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu sản phẩm: nước tinh khiết; gas; rượu bia; thuốc lá; 
bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-10016 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, ghi sáng, đen. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung   (VN) 
14/14 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da.  

 
 
(210) 

 
4-2011-10017 

 
(220) 

 
25.05.2011 

  (441) 25.07.2011 
(731) Bành Hoàng Lâm  (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-10018 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Rạng Đông   (VN) 
Số 10/28/243 Nam Dư, Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-10019 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Rạng Đông   (VN) 
Số 10/28/243, Nam Dư, Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-10020 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Duyên 
Dáng á Châu  (VN) 
13/7/16A đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, môi giới vận tải, cho thuê xe, tổ chức các chuyến đi, đặt 

chỗ cho các chuyến đi, hướng dẫn viên du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-10021 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn §Êt-S  (VN) 
Số 2/5 K3 ấp Đồng Nai, đường Bùi Hữu 
Nghĩa, xã Hòa An, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà 
xưởng, căn hộ, nhà ở, cho thuê tài sản cố định (bất động sản), đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; rải nhựa đường; 
sơn nội, ngoại thất; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài), xây dựng bến cảng, bến tàu, 
trạm phục vụ xe cộ (tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng).  

 
 
 

(210) 4-2011-10022 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn §Êt-S   (VN) 
Số 2/5 K3 ấp Đồng Nai, đường Bùi Hữu 
Nghĩa, xã Hòa An, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà 

xưởng, căn hộ, nhà ở, cho thuê tài sản cố định (bất động sản), đầu tư vốn.   
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; rải nhựa đường; 
sơn nội, ngoại thất; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài), xây dựng bến cảng, bến tàu, 
trạm phục vụ xe cộ (tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng).  

 
 
 

(210) 4-2011-10024 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.3.1; 7.3.2 
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, Min Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc (không dùng 

cho mục đích y tế); sữa tắm; chất giặt tẩy; dung dịch rửa (không dùng cho mục đích y 
tế); dầu gội dùng cho súc vật nuôi (các chế phẩm làm đẹp không dùng làm thuốc, không 
dùng cho thú y).  
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(210) 4-2011-10025 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tư Hoàng  (VN) 
C19, QL 15A, xã Phú Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, giám sát thi công các loại công 

trình xây dựng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10026 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh dương, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Chung   (VN) 
Xóm Tân Đông, xã Thạch Điền, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-10027 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn Hải  
(VN) 
Khối 10, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2011-10028 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền  (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem hộp; kem ly; kem que.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10029 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem hộp; kem ly; kem que.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10031 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-10032 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10033 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10034 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-10035 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10036 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10037 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-10038 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-10039 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; A5.5.20; A1.1.12; 26.3.2 
(591) Đỏ đậm, vàng đậm (vàng cam). 

(540) 

  

(731) 1. Công ty Cổ phần Đấu giá 
Minh Pháp   (VN) 
134 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Nguyễn Hùng và 
Cộng Sự  (VN) 
134A Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá, tư vấn tổ chức kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2011-10050 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-10051 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A11.3.7; A26.11.12; 11.3.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ SHC 
Việt Nam   (VN) 
Số 4, biệt thự 6A khu đô thị Mỹ Đình II, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-10052 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), sản phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất, chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm) và chế 
phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem 
mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không 
chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ 
phẩm), tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn 
giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 

(210) 4-2011-10053 (220) 25.05.2011 
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  (441) 25.07.2011 
(531) 18.3.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mai 

Huy  (VN) 
7H Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-10054 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-10060 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây, 

cam. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

tài nguyên môi trường Bền 
Vững   (VN) 
166 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Khoan khảo sát địa chất; khoan thăm dò, khai thác nước dưới mặt đất; thi 

công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; thi công cọc khoan nhồi, tường 
vây và tháo khô tầng hầm; lắp đật dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai  

 
Nhóm 39: Thu gom rác thải. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước sinh hoạt; xử lý nước thải; tiêu hủy rác thải.  
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Nhóm 42: Tư vấn các lĩnh vực liên quan đến môi trường và địa chất; lập dự án thăm dò 
và khai thác các mỏ đá, sét, sạn sỏi, than bùn; thiết kế công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-10062 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 7.1.24; A26.11.9; 7.3.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Gia Long (TNHH)  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường; hợp kim của kim loại thường; tấm panen xây dựng bằng kim 

loại, khung nhà bằng kim loại; trần (nhà) bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-10063 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, tím, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ Phúc Tâm  (VN) 
75 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải đường thủy. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-10065 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

  

(731) Hưng Thịnh  (VN) 
591 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là khám chuyên khoa răng hàm mặt.  
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(210) 4-2011-10070 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyên Đức   (VN) 
168 Nam Hòa, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-10071 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến gỗ 

cao su Đồng Nai   (VN) 
ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ phôi; gỗ ván (tất cả dùng cho vật liệu xây dựng). 
 

Nhóm 20: Sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ: bàn; ghế; giường; tủ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-10072 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.   (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-10073 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10074 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10075 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-10076 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-10082 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23; 9.3.1; A9.3.9; 
A2.5.22 

(591) Xanh cốm, xanh dương, xanh da trời, da 
cam, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Chi Hà  (VN) 
Số 1, ngõ 19A, Nguyễn Trãi,  quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giáo dục và đào tạo; tư vấn cung cấp các thông tin về giáo 

dục và đào tạo; dịch vụ chăm sóc trẻ em với mục đích giáo dục.  
 
 
 

(210) 4-2011-10083 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.9; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Toàn Cầu   (VN) 
Số 42C, phố Trần Hưng Đạo, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
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(210) 4-2011-10084 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Toàn Cầu   (VN) 
Số 42C, phố Trần Hưng Đạo, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 
 

(210) 4-2011-10087 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) TARGET FASHION SDN BHD   (MY) 

No.7 Jalan 2/118C Desa Tun Razak, 
56000 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi làm từ đồ giả da, túi làm từ 

đồ da, túi đi biển, dây đeo cho túi xách, cặp đựng tài liệu, túi săn, túi xách, túi dết, ô che 
nắng, túi nhỏ, ví đựng tiền của nữ giới, ba lô, cặp sách, túi du lịch, vali du lịch, cái ô, ví 
đựng tiền của nam giới.  

 
 

(210) 4-2011-10088 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) TARGET FASHION SDN BHD   (MY) 
No.7 Jalan 2/118C Desa Tun Razak, 
56000 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính và gọng kính, kính quang học, kính râm; ống nhòm; kính dùng trong 

rạp hát; kính lúp; hộp chuyên dụng dùng để đựng các sản phẩm trên; các bộ phận của 
các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và các bộ phận của đồng hồ cụ thể như mặt đồng hồ; hộp đựng đồng 
hồ; đá quý tự nhiên và đá quý nhân tạo; đồ trang sức; đồ mỹ ký; dây đeo đồng hồ dạng 
xích gồm các mắt xích có dạng như mặt dây chuyền.  

 
Nhóm 18: Túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi làm từ đồ giả da, túi làm từ 
đồ da, túi đi biển, dây đeo cho túi xách, cặp đựng tài liệu, túi săn, túi xách, túi dết, ô che 
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nắng, túi nhỏ, ví đựng tiền của nữ giới, ba lô, cặp sách, túi du lịch, vali du lịch, cái ô, ví 
đựng tiền của nam giới.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10089 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.13.25; 26.7.25 
(731) TARGET FASHION SDN BHD   (MY) 

No.7 Jalan 2/118C Desa Tun Razak, 
56000 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính và gọng kính, kính quang học, kính râm; ống nhòm; kính dùng trong 

rạp hát; kính lúp; hộp chuyên dụng dùng để đựng các sản phẩm trên; các bộ phận của 
các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và các bộ phận của đồng hồ cụ thể như mặt đồng hồ; hộp đựng đồng 
hồ; đá quý tự nhiên và đá quý nhân tạo; đồ trang sức; đồ mỹ ký; dây đeo đồng hồ dạng 
xích gồm các mắt xích có dạng như mặt dây chuyền.  

 
Nhóm 18: Túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi làm từ đồ giả da, túi làm từ 
đồ da, túi đi biển, dây đeo cho túi xách, cặp đựng tài liệu, túi săn, túi xách, túi dết, ô che 
nắng, túi nhỏ, ví đựng tiền của nữ giới, ba lô, cặp sách, túi du lịch, vali du lịch, cái ô, ví 
đựng tiền của nam giới.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10090 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lam. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại á   (VN) 
56-58 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính tiền tệ.  
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(210) 4-2011-10092 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-10094 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (không bao gồm bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10095 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A17.3.2; 26.2.7; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Văn phòng luật sư Dương Lê  

(VN) 
Số 30 (tổ 25B), ngõ 105, phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật.  
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(210) 4-2011-10096 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-10097 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nội thất Giang Ngọc  
(VN) 
45 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)  Nhóm 20: Hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học bằng gỗ cụ thể là: bàn 

ghế văn phòng; bàn giám đốc, bàn ghế gia đình; bàn ghế trường học. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10098 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.7.21 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thẩm mỹ Nguyễn Khanh  (VN) 
49 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ gội đầu; dịch vụ tạo 

mẫu tóc.  
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(210) 4-2011-10099 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dòng sông mới 
(New river Co.,Ltd)  (VN) 
Số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-10163 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

pin quốc tế Bắc Phong Việt 
Nam   (VN) 
B6 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin và cục sạc điện thoại.  

 
 

(210) 4-2011-10181 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-10182 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-10183 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-10184 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-10185 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-10186 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-10187 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10188 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-10189 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-10418 (220) 30.05.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 15.7.1; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện tử Nam 
Anh  (VN) 
254/55 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối điện; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học, bảng điều khiển điện, 

thiết bị giảng dạy. 
 

Nhóm 35: Mua bán tủ phân phối điện; thiết bị dạy học nghe nhìn, bảng điều khiển điện, 
thiết bị giảng dạy. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-10708 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.4.4; A5.3.14; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

MDV  (VN) 
28 Hoa Sứ, phường 02, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại để bàn; sạc pin dùng cho điện thoại; pin điện 

thoại; tai nghe dùng cho điện thoại; dây dẫn điện thoại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại di động, điện thoại để bàn, sạc pin dùng cho điện 
thoại, pin điện thoại, tai nghe dùng cho điện thoại, dây dẫn điện thoại, linh kiện điện 
thoại, linh kiện thiết bị viễn thông; dịch vụ xuất nhập khẩu điện thoại di động, điện thoại 
để bàn, sạc pin dùng cho điện thoại, pin điện thoại, tai nghe dùng cho điện thoại, dây dẫn 
điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện thiết bị viễn thông; dịch vụ quảng cáo về điện 
thoại di động, điện thoại để bàn, sạc pin dùng cho điện thoại, pin điện thoại, tai nghe 
dùng cho điện thoại, dây dẫn điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện thiết bị viễn 
thông; dịch vụ giới thiệu về điện thoại di động, điện thoại để bàn, sạc pin dùng cho điện 
thoại, pin điện thoại, tai nghe dùng cho điện thoại, dây dẫn điện thoại, linh kiện điện 
thoại, linh kiện thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điện thoại, thiết bị viễn thông.  
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(210) 4-2011-11133 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate.Co.,Ltd)   (VN) 
788/2B, Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-11195 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế RO VA (tên viết tắt: 
ROVAPHARMA JSC)   (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11196 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế RO VA (tên viết tắt: 
ROVAPHARMA JSC)    (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11197 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế RO VA (tên viết tắt: 
ROVAPHARMA JSC)    (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 280 tập a (07.2011) 

 

 
1388 

(210) 4-2011-11947 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 5.7.2 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khang Nông  
(VN) 
Số 438/3, đường Thủ Khoa Huân, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  
 

Nhóm 35: Buôn bán phân bón các loại; buôn bán thuốc trừ sâu các loại; buôn bán vật 
liệu xây dựng: đá, cát, gạch, ngói, xi măng; buôn bán hàng nông sản các loại; buôn bán 
máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng 
công trình thuỷ lợi, xây dựng các công trình giao thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá bằng ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-11952 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.07.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.5.3; 26.3.2; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ, nâu, vàng, đen. 
(731) Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam  (VN) 
Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Than dạng nhiên liệu; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ 

khoáng chất.   
Nhóm 06: Quặng bô-xít (quặng nhôm); đồng; kẽm; crôm; sắt; thép.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình điện công nghiệp; dịch vụ khai thác mỏ; dịch 
vụ sửa chữa thiết bị mỏ.   
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

     
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-02704 19992 25.06.2009 10.06.2011     C03C 27/12 

1-2007-02857 20193 27.07.2009 25.05.2011     G06F  

1-2008-00778 20209 27.07.2009 21.06.2011     H01M 2/10 

1-2008-00942 20002 25.06.2009 02.06.2011     G06Q 40/00 

1-2008-00945 20004 25.06.2009 21.06.2011     A23K 1/16 

1-2008-01331 20733 25.09.2009 01.06.2011     B41L 19/00 

1-2008-01346 20215 27.07.2009 03.06.2011     A01N 25/20 

1-2008-02756 19225 25.02.2009 03.06.2011     A61K 47/12 

1-2008-03058 20300 27.07.2009 02.06.2011     B60T 13/12 

1-2009-00300 21235 25.11.2009 14.06.2011     A01K 61/00 

1-2009-00486 21241 25.11.2009 14.06.2011     B65G 17/24 

1-2009-01911 22271 25.03.2010 02.06.2011     A61K 31/33 

1-2009-01912 24331 25.11.2010 21.06.2011     H04N 5/93 

1-2009-02150 24335 25.11.2010 09.06.2011     G11B 7/26 

1-2009-02839 24543 27.12.2010 07.06.2011     C07D 487/04 

1-2009-02879 23269 26.07.2010 22.06.2011     H04B 7/155 

1-2010-00547 24364 25.11.2010 09.06.2011     C10L 5/00 

1-2010-01196 23636 25.08.2010 21.06.2011     G01N 33/48 

1-2010-01199 24935 27.01.2011 21.06.2011     G01N 33/48 

1-2010-01326 24189 25.10.2010 27.05.2011     C07D 205/04 
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1-2010-01345 23659 25.08.2010 07.06.2011     A61K 9/16 

1-2010-01369 24635 27.12.2010 16.06.2011     C07D 307/79 

1-2010-01442 24205 25.10.2010 10.06.2011     A61K 33/30 

1-2010-01456 23940 27.09.2010 07.06.2011     B63H 1/36 

1-2010-01464 24954 27.01.2011 30.05.2011     A01N 43/56 

1-2010-01505 24957 27.01.2011 23.06.2011     B66F 9/00 

1-2010-01523 24958 27.01.2011 27.05.2011     A61K 31/519 

1-2010-01547 24665 27.12.2010 30.05.2011     A61K 47/44 

1-2010-01552 24429 25.11.2010 26.05.2011     H01L 27/142 

1-2010-01555 24667 27.12.2010 10.06.2011     A01N 43/653 

1-2010-01556 24961 27.01.2011 13.06.2011     C08J 9/224 

1-2010-01557 25164 27.02.2011 03.06.2011     A61K 31/451 

1-2010-01587 24673 27.12.2010 27.05.2011     C07D 473/18 

1-2010-01612 23966 27.09.2010 27.05.2011     G01S 5/14 

1-2010-01632 24966 27.01.2011 16.06.2011     A61F 13/15 

1-2010-01663 24686 27.12.2010 30.05.2011     C03B 37/027 

1-2010-01690 24691 27.12.2010 27.05.2011     C07F 9/6506 

1-2010-01699 24694 27.12.2010 17.06.2011     C07D 213/60 

1-2010-01713 24974 27.01.2011 30.05.2011     A01N 37/34 

1-2010-01725 24977 27.01.2011 30.05.2011     C07D 413/12 

1-2010-01734 23992 27.09.2010 13.06.2011     C08K 3/32 

1-2010-01735 24701 27.12.2010 20.06.2011     C07D 309/10 

1-2010-01741 23993 27.09.2010 26.05.2011     H04L 27/18 

1-2010-01746 24703 27.12.2010 07.06.2011     H04R 11/02 

1-2010-01764 24242 25.10.2010 06.06.2011     A01N 43/80 

1-2010-01765 24982 27.01.2011 06.06.2011     A01N 43/80 

1-2010-01766 24983 27.01.2011 06.06.2011     A01N 43/56 

1-2010-01775 24444 25.11.2010 13.06.2011     C07D 417/04 

1-2010-01781 24708 27.12.2010 10.06.2011     F16L 1/18 

1-2010-01785 25176 27.02.2011 13.06.2011     C07D 309/28 

1-2010-01797 24711 27.12.2010 10.06.2011     C07D 295/14 
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1-2010-01798 24447 25.11.2010 10.06.2011     H04R 19/01 

1-2010-01808 24713 27.12.2010 09.06.2011     C07C 253/14 

1-2010-01823 24992 27.01.2011 20.06.2011     A01N 43/90 

1-2010-01827 24452 25.11.2010 13.06.2011     E04H 1/04 

1-2010-01837 24995 27.01.2011 16.06.2011     A23L 1/30 

1-2010-01838 24254 25.10.2010 16.06.2011     A23L 1/29 

1-2010-01842 24996 27.01.2011 17.06.2011     C07D 213/643 

1-2010-01848 24997 27.01.2011 17.06.2011     B29C 65/00 

1-2010-01863 25182 27.02.2011 21.06.2011     C08F 4/651 

1-2010-01869 23998 27.09.2010 20.06.2011     C07D 417/12 

1-2010-01873 24454 25.11.2010 09.06.2011     A47K 11/10 

1-2010-01876 24265 25.10.2010 30.05.2011     C07D 207/08 

1-2010-01905 24726 27.12.2010 23.06.2011     C07D 471/04 

1-2010-01906 24727 27.12.2010 23.06.2011     C07D 471/04 

1-2010-01907 24728 27.12.2010 30.05.2011     D03D 11/00 

1-2010-01925 24462 25.11.2010 17.06.2011     C07D 487/04 

1-2010-01939 24733 27.12.2010 30.05.2011     C07K 14/415 

1-2010-01947 24735 27.12.2010 13.06.2011     B01D 3/10 

1-2010-01948 24736 27.12.2010 30.05.2011     D03D 7/00 

1-2010-01971 24466 25.11.2010 17.06.2011     C07D 239/54 

1-2010-01983 24468 25.11.2010 20.06.2011     H01F 27/14 

1-2010-01993 25006 27.01.2011 07.06.2011     C07D 239/70 

1-2010-01994 25007 27.01.2011 23.06.2011     C07D 239/70 

1-2010-02016 24470 25.11.2010 02.06.2011     F28F 27/02 

1-2010-02037 25011 27.01.2011 08.06.2011     A61F 13/15 

1-2010-02038 24753 27.12.2010 08.06.2011     A61F 13/15 

1-2010-02047 24475 25.11.2010 17.06.2011     C07D 487/04 

1-2010-02069 25017 27.01.2011 08.06.2011     A61F 13/496 

1-2010-02072 24477 25.11.2010 17.06.2011     H04W 36/26 

1-2010-02089 25207 27.02.2011 24.06.2011     B29C 33/72 

1-2010-02091 25209 27.02.2011 01.06.2011     C07D 401/06 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 280 Tập A (07.2011) 

 

 
1392 

1-2010-02101 25212 27.02.2011 13.06.2011     A61F 13/15 

1-2010-02120 25217 27.02.2011 13.06.2011     A61F 13/15 

1-2010-02128 25019 27.01.2011 15.06.2011     C07K 16/32 

1-2010-02129 25221 27.02.2011 13.06.2011     A01N 43/90 

1-2010-02130 25222 27.02.2011 09.06.2011     A01N 43/90 

1-2010-02167 24770 27.12.2010 27.05.2011     C12P 13/04 

1-2010-02231 25027 27.01.2011 07.06.2011     C07D 409/04 

1-2010-02246 24490 25.11.2010 23.06.2011     B65D 85/60 

1-2010-02316 24798 27.12.2010 07.06.2011     F04D 27/00 

1-2010-02344 24805 27.12.2010 17.06.2011     H04W 48/18 

1-2010-02344 24805 27.12.2010 17.06.2011     H04W 48/18 

1-2010-02350 24501 25.11.2010 27.05.2011     C07D 207/333 

1-2010-02417 25263 27.02.2011 03.06.2011     H04B 3/04 

1-2010-02447 24820 27.12.2010 17.06.2011     B01J 20/02 

1-2010-02525 25275 27.02.2011 26.05.2011     C12N 1/21 

1-2010-02663 25291 27.02.2011 08.06.2011     A61F 5/05 

1-2010-02664 25292 27.02.2011 08.06.2011     A61F 5/05 

1-2010-02922 25324 27.02.2011 08.06.2011     A61K 36/18 

1-2010-02963 25328 27.02.2011 10.06.2011     C08L 33/12 

1-2010-02964 25329 27.02.2011 10.06.2011     C08L 33/12 

1-2010-02967 25332 27.02.2011 10.06.2011     C08L 33/12 

1-2010-03145 25352 27.02.2011 15.06.2011     B01J 23/00 

2-2008-00152 01452 25.12.2009 25.05.2011     G06F  

2-2008-00174 01468 25.01.2010 23.06.2011     G06F  

2-2008-00175 01469 25.01.2010 23.06.2011     F21V  

2-2009-00228 01622 25.11.2010 25.05.2011     B23K 11/10 

2-2009-00232 01623 25.11.2010 27.05.2011     B23K 11/30 
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Phần vi 
   

 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2004-00060  (220) Ngày nộp đơn 19.01.2004 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-00806  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-01409  (220) Ngày nộp đơn 28.08.2006 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-00015  (220) Ngày nộp đơn 03.01.2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-00253  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-02185  (220) Ngày nộp đơn 19.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-01724  (220) Ngày nộp đơn 13.08.2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02280  (220) Ngày nộp đơn 26.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-00872  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3313/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02239  (220) Ngày nộp đơn 26.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.(US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3314/ TB-SHTT, ngày 09.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02582  (220) Ngày nộp đơn 02.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 48 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, tp Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3745/ TB-SHTT, ngày 29.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-00686  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Trường đại học xây dựng 
Số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3745/ TB-SHTT, ngày 29.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-00686  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2009 

Mục sửa đổi: Chấm dứt đại diện SHCN đối với tổ chức sau:  
Công ty cổ phần tư vấn s&B (S&B consultant, corp.) 
(trước đây là: Công ty cổ phần tư vấn WINLAW) 
P.208 nhà B, khách sạn Thể thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân chính, 
quận Thanh Xuân, tp Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3753/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-00748  (220) Ngày nộp đơn 12.05.2006 

Mục sửa đổi: Bổ xung tác giả sáng chế sau vào Danh sách các tác giả khác:  
Tên đầy đủ: SCOTT D.SEIWERT 
Địa chỉ: 828 Rockaway Beach Avenue, Pacifica, CA 94011, USA 
Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 
 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3837/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15866  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
766/92/42 Cách mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3839/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-19842  (220) Ngày nộp đơn 16.09.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, Switzerland 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3840/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25680  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, Switzerland 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3845/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02142  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

CÔNG TY TNHH THẾ GiớI VI TA MIN 
88 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, tp Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3845/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02143  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

CÔNG TY TNHH THẾ GiớI VI TA MIN 
88 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, tp Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3845/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02144  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

CÔNG TY TNHH THẾ GiớI VI TA MIN 
88 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, tp Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3846/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-11862  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mgm resorsts, international 
3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89109 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3847/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-27863  (220) Ngày nộp đơn 23.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3848/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04463  (220) Ngày nộp đơn 10.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 481 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, tp Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04502  (220) Ngày nộp đơn 10.03.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14448  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-18444  (220) Ngày nộp đơn 01.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-18445  (220) Ngày nộp đơn 01.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21425  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21426  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21427  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21428  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3849/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22089  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần viễn thông điện tử vinacap 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04822  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04823  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04824  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04825  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04826  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3850/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04827  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
49/10 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04840  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04841  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04842  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04843  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04844  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04845  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04846  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04847  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3851/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04848  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Materion corporation 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3852/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08028  (220) Ngày nộp đơn 16.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3856/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02582  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
01 Nguyễn Thượng Hiền, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3860/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19748  (220) Ngày nộp đơn 16.09.2009 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm không steroid, thuốc điều 
trị bệnh gót và xương khớp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3861/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21060  (220) Ngày nộp đơn 01.10.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sở hữu trí tuệ WINCO 
343 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3863/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08667  (220) Ngày nộp đơn 26.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3872/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16242  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3873/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16241  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3874/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16240  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3875/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16249  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
S ố 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

________________________ 
_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3876/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16248  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

______________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3877/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16247  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

______________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3878/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16246  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

______________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3879/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16245  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3880/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16244  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3881/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16243  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty luật TNHH Ambys Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3882/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07621  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3884/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-22607  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty TNHH tư vấn kinh doanh và Sở hữu trí tuệ PHADILAF 
Số 25 ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3890/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15567  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
No.244, Nan Kang 3 Road, Nan Tou City, Nan Tou Hsien, Taiwan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3892/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-11066  (220) Ngày nộp đơn 03.06.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3893/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25506  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh rượu bia nước giảI khát mekong 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3894/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25505  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh rượu bia nước giảI khát mekong 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3895/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04563  (220) Ngày nộp đơn 17.03.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21666  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21667  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21668  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21669  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22480  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24080  (220) Ngày nộp đơn 06.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24081  (220) Ngày nộp đơn 06.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-00564  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-00565  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14180  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14181  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14182  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14183  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14184  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14185  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22120  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22121  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02264  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02265  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3898/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02589  (220) Ngày nộp đơn 18.02.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3899/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08804  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
CÔNG TY trách nhiệm hữu hạn junsun việt nam 
49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3899/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08805  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
CÔNG TY trách nhiệm hữu hạn junsun việt nam 
49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3899/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08806  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
CÔNG TY trách nhiệm hữu hạn junsun việt nam 
49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3938/ TB-SHTT, ngày 04.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15568  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
No.244, Nan Kang 3 Road, Nan Tou City, Nan Tou Hsien, Taiwan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3940/ TB-SHTT, ngày 04.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-11863  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Mgm resorsts, international 
3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89109 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3964/ TB-SHTT, ngày 05.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15400  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Banca 
15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 
 

______________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4005/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04365  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư a hoà 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4341/ TB-SHTT, ngày 19.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16543  (220) Ngày nộp đơn 04.08.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 

_______________________ 
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Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 
 

Theo Quyết định số 3883/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2009-03607                            Ngày nộp đơn: 05/03/2009 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
______________________ 
 

Theo Quyết định số 3885/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2007-03146                            Ngày nộp đơn: 14/02/2007 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 

2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
 
______________________ 

 

Theo Quyết định số 3886/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2006-16443                            Ngày nộp đơn: 29/09/2006 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
______________________ 
 

Theo Quyết định số 3887/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2006-16442                            Ngày nộp đơn: 29/09/2006 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
______________________ 
 

Theo Quyết định số 3888/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2006-16441                            Ngày nộp đơn: 29/09/2006 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 

2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
______________________ 
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Theo Quyết định số 3889/QĐ-SHTT, ngày 30 tháng 06 năm 2011 
Số đơn: 4-2006-16440                            Ngày nộp đơn: 29/09/2006 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu.. 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ nghi nhận. 
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Phần vii 
 

   

chuyển giao đơn 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3291/ TB-SHTT, ngày 08.06.2011 
(210)  Số đơn: 3-2010-00772  (220) Ngày nộp đơn: 17.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Millercoors,llc (us) 
311 10th Street Golden, Colorado 80401, USA 
Bên  được chuyển giao :  
Coors brewing company (us) 
1225 17th Street Golden, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, USA 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3292/ TB-SHTT, ngày 08.06.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-00495  (220) Ngày nộp đơn: 02.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Seo, myungwon (kr) 
Hanyang 203-ho, 425-5, Sinwol 4-dong, Yangcheon-gu, Seoul 158-832, Republic of 
Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Kim, hyeong gi (kr) 
101-1705 Hyoseong Apt., 539-4 Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3293/ TB-SHTT, ngày 08.06.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-03026  (220) Ngày nộp đơn: 11.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Huang, xiaodong (cn) 
Yard No.4, 149 West Gulou Street, Xicheng District, Beijing 100009, China 
Bên  được chuyển giao :  
Shanghai huapeng explosion-proof science and technology 
co., ltd.(cn) 
Ground Floor, Building 8, Laohumin Road 1130, Shanghai 200030, China 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3294/ TB-SHTT, ngày 08.06.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-02436  (220) Ngày nộp đơn: 13.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Huang, xiaodong (cn) 
Yard No.4, 149 West Gulou Street, Xicheng District, Beijing 100009, China 
Bên  được chuyển giao :  
Shanghai huapeng explosion-proof science and technology 
co., ltd.(cn) 
Ground Floor, Building 8, Laohumin Road 1130, Shanghai 200030, China 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3295/ TB-SHTT, ngày 08.06.2011 
(210)  Số đơn: 3-2010-01375  (220) Ngày nộp đơn: 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn minh long I (vn) 
333 xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Bên  được chuyển giao :  
Tổng công ty hàng không việt nam 
200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Tổng công ty hàng không việt nam (VN) trở thành đồng chủ đơn với Công ty 
trách nhiệm hữu hạn minh long I (vn) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3296/ TB-SHTT, ngày 20.06.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-01258  (220) Ngày nộp đơn: 26.05.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Talaris cash dispensing system ab (se) 
S-642 84 Flen, Sweden 
Bên  được chuyển giao :  
Talaris limited (gb) 
Talaris House, Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8QZ, 
England 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3296/ TB-SHTT, ngày 20.06.2011 

(210)  Số đơn: 1-2008-01309  (220) Ngày nộp đơn: 29.05.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

B ên chuyển giao:  
Talaris cash dispensing system ab (se) 
S-642 84 Flen, Sweden 

Bên  được chuyển giao :  
Talaris limited (gb) 
Talaris House, Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8QZ, 
England 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3296/ TB-SHTT, ngày 20.06.2011 

(210)  Số đơn: 1-2008-01311  (220) Ngày nộp đơn: 29.05.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Talaris cash dispensing system ab (se) 
S-642 84 Flen, Sweden 

Bên  được chuyển giao :  
Talaris limited (gb) 
Talaris House, Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8QZ, England 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3752/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 1-2006-00748  (220) Ngày nộp đơn: 12.05.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Array biopharma inc. (us) 
3200 Walnut Street Boulder, Colorado 80301 United States of America 

Bên  được chuyển giao :  
Inter mune, inc. (us) 
3280 Bayshore Boulevard Brisbane, California 94005 United States of America 

Inter mune, inc. (us) trở thành chủ đơn duy nhất 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3818/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-01311  (220) Ngày nộp đơn: 26.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm đông ¸ 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm hồng phú  

Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3818/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-17647  (220) Ngày nộp đơn: 19.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm đông ¸ 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm hồng phú  

Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3818/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-17648  (220) Ngày nộp đơn: 19.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm đông ¸ 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm hồng phú  

Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3818/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-17649  (220) Ngày nộp đơn: 19.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thực phẩm đông ¸ 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần thực phẩm hồng phú  

Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3819/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-17225  (220) Ngày nộp đơn: 16.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Phan ngọc tâm 
01 Bình Đông, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Cơ sở vinh tân  

222A Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3820/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2008-12687  (220) Ngày nộp đơn: 16.06.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản 
ngân hàng sài gòn thương tín 
25 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín 
266-268 Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3821/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2008-25680  (220) Ngày nộp đơn: 03.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Ultimat spirits gmbh 

Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, Switzerland 

Bên  được chuyển giao :  

Patrãn spirits international ag 

Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, Switzerland 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3822/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-13740  (220) Ngày nộp đơn: 25.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh tràng an 

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty cổ phần hms việt nam 

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3823/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-21365  (220) Ngày nộp đơn: 11.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh dược phẩm đổi mới cuộc sống 

148A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Apc pharmaceuticals and chemical limited 

Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-Connaught Road Central, Hongkong 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3824/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-21366  (220) Ngày nộp đơn: 11.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh dược phẩm đổi mới cuộc sống 
148A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Apc pharmaceuticals and chemical limited 
Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-Connaught Road Central, Hongkong 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3825/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-21367  (220) Ngày nộp đơn: 11.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh dược phẩm đổi mới cuộc sống 
148A Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Apc pharmaceuticals and chemical limited 
Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-Connaught Road Central, Hongkong 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3826/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-25724  (220) Ngày nộp đơn: 06.12.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh xuất nhập khẩu và đầu tư Xoài.vn 
Số 87, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư vif 
Số 87, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3827/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2011-04322  (220) Ngày nộp đơn: 14.03.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần gree 
Số 73 Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP.HÀ Nội 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần kỹ thuật hữu nghị 
Số 319 B13 khu thương mại Thuận ,Việt Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP..HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3828/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2011-13500  (220) Ngày nộp đơn: 23.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hershey canada inc. 
5750 Explorer Drive, Mississauga Ontario L4W 0B1, Canada 

Bên  được chuyển giao :  
Hershey chocolate and confectionery corporation 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, Colorado 80033, USA 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3829/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-01184  (220) Ngày nộp đơn: 19.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Zhejiang kuka technics sofa manufacture co., ltd 
No.113, 11th Street, Hangzhou Economic and Technical Development Zone, 
Zhejiang Province, China 

Bên  được chuyển giao :  
Jason furniture (hangzhou) Co., Ltd 
3F, No.6 Building, No.113, 11th Street, Economic and Technical Development Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3830/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-17765  (220) Ngày nộp đơn: 20.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh thương mại an cường 

702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty tnhh sản xuất hàng nội thất Phương vân anh 

Đường DT 747B, ấp Phước Thái, xã Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3831/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-21148  (220) Ngày nộp đơn: 02.10.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh truyền thông hoa mặt trời 

11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  

Công ty tnhh tiếp thị gia đình 

11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3832/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-03920  (220) Ngày nộp đơn: 03.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  

Oakville hong kong co., ltd 

9/F Kinwick Centre, Suite 901B, 32 Hollywood Road, Central Hong Kong, China 

Bên  được chuyển giao :  

Leadway (HK) limited 

Unit 6501-02, The Center, 99 Queen’s Road, Central Hong Kong, Hong Kong 
 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 280 Tập A (07.2011) 

 

 
1422 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3833/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-07388  (220) Ngày nộp đơn: 12.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh thương mại an pha huy 
120/29/36A Thích Quảng Đức, phường 04, quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Lê văn hiền 
120/29/36A Thích Quảng Đức, phường 04, quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3834/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-18384  (220) Ngày nộp đơn: 31.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh một thành viên tháp rồng 
201/3 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần tháp rồng 

 Số 9, ngõ An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP.HÀ Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3838/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-15866  (220) Ngày nộp đơn: 30.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Doanh nghiệp tư nhân tấn hồng lộc 
766/92/42 Cách mạng Tháng tám, phường 05, quận Tân Bình, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Doanh nghiệp tư nhân tân hiên ân 
766/92/42 Cách mạng Tháng tám, phường 05, quận Tân Bình, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3841/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2008-19842  (220) Ngày nộp đơn: 16.09.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Ultimat spirits gmbh 
Spitalstrasse 5, 8200 Shaffhausen, Switzerland 

Bên  được chuyển giao :  
Patrãn Spirits international ag 
Spitalstrasse 5, 8200 Shaffhausen, Switzerland 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3842/ TB-SHTT, ngày 30.06.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-15400  (220) Ngày nộp đơn: 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh De co 
179 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
acacia fabrics sdn. Bhd. 
5, Lorong Enggang 31, Taman Keramat AU, 54200 Kuala Lumpur, Malaysia 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-04822  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-04823  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-04824  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-04825  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-04826  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3998/ TB-SHTT, ngày 06.07.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-04827  (220) Ngày nộp đơn: 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần đình thiện 
49/109, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại-dịch vụ-xây dựng-xuất nhập khẩu 
bảo việt. 
34 D2 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HỒ Chí Minh 
 

_______________________ 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02078, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 276 tập A ngày 25 tháng 03 năm 2011, số công bố 25471. 
Nội dung đính chính: Tóm tắt sáng chế được sửa thành:  
Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất titan triflorua từ nguyên liệu chứa titan, bao gồm các 
bước tạo ra dung dịch florua chứa Ti(IV) từ nguyên liệu chứa titan và khử Ti(IV) trong dung dịch 
này bằng kim loại chuyển tiếp hoặc hợp kim chứa kim loại chuyển tiếp. Kim loại chuyển tiếp này 
được chọn từ nhóm gồm mangan, sắt, coban, niken và kẽm. Muối chứa amoni và amoniac hoặc 
amoni florua được bổ sung vào dung dịch chứa Ti(III) thu được để tạo ra chất kết tủa, và chất kết 
tủa này được nhiệt phân để tạo ra titan triflorua. 
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